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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(641) Số đơn có liên quan về phát lý 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 43990 
(21) 1-2009-00786 (51) 7 C07K  16/28,  16/46 

(22) 16.10.2007 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2007/004172      16.10.2007 (87) WO2008/047242 A9 24.04.2008 
(30) 06291628.3      19.10.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2010 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, avenue de Prance, 75013 Paris, France 
(72) Park Peter U (US), Bartle Laura M (GB), Skaletskaya Anna  (FR), Golmakher Viktor S  

(FR), Tavares Daniel  (US), Deckert Jutta  (FR), Mikol Vincent  (FR), Blanc 
VÐronique  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể gắn kết đặc hiệu với CD38, đoạn gắn kết epitop của 

kháng thể này, đoạn liên hợp của chúng, dược phẩm và chế 
phẩm điều trị chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết đặc hiệu với CD38, đoạn gắn kết epitop của 
kháng thể này và đoạn liên hợp của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm và chế phẩm điều trị chứa kháng thể này. 
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 (11) 43991 
(21) 1-2014-00263 (51) 7 A41B  11/00,  9/00, A41D  27/00 

(22) 22.01.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2013-0046882          26.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  24.01.2014 
(71) 1. J.FASHION CO.,LTD.  (KR) 

(Ma-dong) 37 Gobong Rd. Iksan-si, Jeollabuk-do 570-963 Republic of Korea 
2. MI HWA KO  (KR) 
(Dongsan-dong Samsung Apt.) 407 block 1, Pyeong-dong Rd. Iksan-si, Jeollabuk-do 
570-060 Republic of Korea 
3. JIN YEOL JEONG  (KR) 
(Yeongdeung-dong) 101 block A, Il-woo Mansion, 363 Sunhwa Rd. Iksan-si, 
Jeollabuk-do 570-979 Republic of Korea 

(72) Mi Hwa KO (KR), Jin Yeol JEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tất đi ngoài có dải gấp và phương pháp sản xuất tất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tất đi ngoài, trong đó các dải gấp được gắn vào các lỗ xỏ bàn chân 
của tất đi ngoài và phương pháp tạo ra chúng. Tất đi ngoài bao gồm phần đế tương ứng 
với lòng bàn chân, phần phủ được liên kết với mép của phần đế để phủ một phần mu bàn 
chân, phần phía bên bàn chân và gót chân, lỗ được xác định bởi phần phủ và dải gấp bao 
quanh một phần các phần bên trong và bên ngoài của lỗ. 
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(11) 43992 
(21) 1-2014-00959 (51) 7 B08B  17/02, B01D  47/02,  45/10, 

F23J  15/00 
(22) 26.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên Rác Y tế Thành Công  (VN) 

Số 5/27 Tán Kế, khu phố 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
(72) Cao Thanh Bình (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý khói của lò đốt rác thải rắn 

  (57)     Hệ thống xử lý khói, bụi của lò đốt rác thải rắn bao gồm: một bể lọc bụi, khỏi và tạp 
chất; một máv hút khỏi; một bể xử lý khói, bụi; một bể lọc khói; một bể cấp nước và 
một máy bơm cấp nước. 
Hệ thống hoạt động trên nguyên tắc cho dòng khói có chứa các tạp chất đi qua bể nước 
để lọc bụi cùng các tạp chất, đồng thời làm giảm nhiệt độ của khí thải. Nước và khói sau 
đó được hòa lẫn vào dòng chảy dưới tác dụng của máy bơm hút khói và máy bơm nước 
được đưa vào bể xử lý khói, bụi. Dưới tác dụng của bể xử lý khói, bụi thì nước đã rửa 
sạch khói, bụi có lẫn trong khí thải. Kết quả sau khi xử lý, khói trở nên sạch bụi, tạp 
chất và có màu trắng khi thoát ra môi trường. 
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(11) 43993 
(21) 1-2014-00994 (51) 7 E06B 9/24 

(22) 27.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      27.03.2014 
(75) CHEN, CHIN-FU   (TW) 

21F. -7, No. 386, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển dùng cho bộ rèm không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển dùng cho bộ rèm không dây bao gồm đế cài, chi 
tiết điều khiển, và hai bánh răng dẫn động. Lò xo cuộn nằm giữa hai bánh răng dẫn 
động được ăn khớp với bánh răng được dẫn động. Mỗi bánh răng trong số các bánh răng 
được dẫn động được ghép với dây truyền động đi qua đế cài và chi tiết điều khiển và sau 
đó được cố định ở thành bên trên. Để vận hành bộ rèm, lực đẩy được đặt vào chi tiết 
điều khiển để nhả các dây truyền động. Các bánh răng dẫn động sau đó được dẫn động 
bởi lò xo cuộn và làm quay đồng thời các bánh răng được dẫn động, vì vậy các bánh 
răng được dẫn động có thể cuộn/nhả các dây truyền động. 
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(11) 43994 
(21) 1-2014-01045 (51) 7 A61J  3/07, A61K  9/48, A61J  1/00 

(22) 31.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     31.03.2014 
(71) Công ty cổ phần Traphaco  (VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Huy Văn (VN), Trần Quang Lục (VN), Lâm Thị Bích Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp dùng để bào chế vỏ nang của viên nang mềm và quy 

trình điều chế hỗn hợp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dùng đế bào chế vỏ nang của viên nang mềm. Hỗn hợp 

này chứa các thành phần sau (% khối lượng): 
Gelatin: 38,5-39,5 
Glyxerin: 13,3-13,9  
Sorbitol: 9,2-9,6 
Etyl vanilin: 0,07-0,15 
Nipagin: 0,07-0,15  
Nipasol: 0,01-0,04  
Oxit sắt đen: 0,21-0,41 
Brown HT: 0,10-0,15  
Etanol 96%: 0,48-0,58  
Nước tinh khiết: 35,7-37,8 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp này. 
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(11) 43995 
(21) 1-2014-01078 (51) 7 F25B 23/00 

(22) 03.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   03.04.2014 
(75) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) ống nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập tận dụng 
nhiệt khói thải từ xe gắn máy để làm nóng thức ăn trong quá 
trình vận chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập tận dụng nhiệt khói 
thải từ xe gắn máy để làm nóng thức ăn trong quá trình vận chuyển, ống nhiệt này bao 
gồm bộ bay hơi, bộ ngưng tụ, ống nối dẫn hơi nước từ bộ bay hơi đến bộ ngưng tụ và 
ống nối dẫn nước từ bộ ngưng tụ đến bộ bay hơi với môi chất làm viêc là nước cất. Để 
đảm bảo hơi nước không ngưng tụ trong quá trình di chuyển từ bộ bay hơi đến bộ ngưng 
tụ, ống nối dẫn hơi nước từ bộ bay hơi đến bộ ngưng tụ phải được bọc cách nhiệt. Để 
giảm tổn thất nhiệt và tránh bị ướt khi sử dụng vào lúc trời mưa, bộ bay hơi cũng phải 
được bọc cách nhiệt. Ông nối dẫn hơi nước từ bộ bay hơi đến bộ ngưng tụ và ống nối 
dẫn nước từ bộ ngưng tụ đến bộ bay hơi được tạo ra sao cho chúng không tạo thành 
những đoạn ống có dạng hình chữ U. 
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(11) 43996 
(21) 1-2014-01096 (51) 7 A61K  36/00, B01D  15/26 

(22) 04.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(75) Trần Kim Qui  (VN) 

55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chiết xuất chiết phẩm chứa azadirachtin limonoit 

trong hạt sầu đâu để bào chế thuốc bảo vệ thực vật gốc thảo 
dược và thuốc bảo vệ thực vật chứa chiết phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình chiết xuất chiết phẩm chứa azadirachtin limonoit 
(AZL) trong hạt sầu đâu để bào chế thuốc bảo vệ thực vật gốc thảo mộc và thuốc 
bảo vệ thực vật chứa azadirachtin limonoit này. 
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(11) 43997 
(21) 1-2014-01098 (51) 7 C05C  9/00 

(22) 04.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(71) Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - KYMDAN  (VN) 

28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trí Tân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất phân bón dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân bón lỏng từ nước thải của quy trình chế 
biến mủ cao su thiên nhiên (dịch thải) bao gồm các bước: 
- cấp dịch thải vào bồn chứa, 
- bổ sung enzym proteaza với lượng 0,005% khối lượng tính theo tổng khối lượng dịch 
thải vào bồn chứa và khuấy nhẹ để enzym phân tán đều, rồi để yên trong ít nhất 7 ngày 
để enzym thủy phân các chất hữu cơ, 
- bơm dịch thải đã ủ enzym vào bồn phản ứng, rồi bổ sung từ từ dung dịch axit sulfuric 
loãng đến khi độ pH giảm xuống còn từ 5,5 đến 6 và thấy cao su đông tụ thành khối thì 
ngừng, sau đó khuấy thêm từ 2 đến 3 phút, 
- vớt khối cao su đông tụ ra để thu hồi cao su, phần còn lại là dung dịch trung tính, 
- bơm dung dịch trung tính này vào bồn chứa, rồi cho dung dịch này qua thiết bị lọc để 
loại bỏ tạp chất, 
- bơm dung dịch đã được lọc vào bồn chứa, lấy mẫu kiểm tra rồi bổ sung ure sao cho đạt 
được hàm lượng nitơ tổng định trước, và bổ sung đồng sulfat sao cho đạt được hàm 
lượng Cu định trước, thu được sản phẩm là phân bón lỏng. 
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(11) 43998 
(21) 1-2014-01190 (51) 7 A47G 23/08 

(22) 14.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     14.04.2014 
(75) Nguyễn Quang Lâm  (VN) 

Số 14 tổ 24c phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Kệ nồi cơm điện cho bàn ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kệ nồi cơm điện cho bàn ăn, kệ này gồm có nhiều bộ phận được lắp 
ráp lại với nhau bằng các bộ bulông ốc vít, các bộ phận gồm chân kệ (1.1) có các lỗ vít 
để lắp đợt để nồi (1.2), đợt để đồ (1.3) và các lỗ để lắp giọ để cốc (1.5), giằng chân 
(1.4), bánh xe (1.6), trên khung đợt để nồi của đợt để nồi (1.2) có lắp các thanh nan và 
có khoan các lỗ để lắp với chân kệ (1.1), đợt để đồ (1.3) gồm khung đợt để đồ (1.3.1) có 
khoan các lỗ để lắp với chân kệ (1.1), có thành đợt để nồi (1.3.2) để ngăn đồ không bị 
rơi ra, giọ để cốc (1.5) bao gồm hai thành giằng ngang (1.5.1) có hai đầu dài thò ra để 
lắp vào lỗ trên chân kệ (1.1) giúp định vị chân kệ tốt hơn. 
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(11) 43999 
(21) 1-2014-01225 (51) 7 A01D  43/063, E02B  15/10, B03B  

9/00, B09B  3/00 
(22) 16.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     16.04.2014 
(75) Nguyễn Gia Long  (VN) 

187 Đê La Thành, ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(54) Máy và quy trình xử lý bèo tây tươi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy xử lý bèo tây tươi (100). Vỏ máy (110) được tạo kết cấu dạng 
trụ tròn hình côn, bao gồm từ trên xuống dưới gồm các khoang cắt-đẩy (111), ép-tách 
(112), ép-nghiền (113), và xay trộn (114); mâm nghiền được bố trí bên trong khoang ép-
nghiền (113); ba dao cắt tĩnh (118) được lắp hướng tâm vào mặt thành trong của khoang 
cắt-đẩy (111) tại các vị trí lệch nhau 60o và khác nhau về chiều cao. Trục máy (120) 
được bố trí thẳng đứng quay được bên trong vỏ máy, bao gồm thân trục máy (121); ba 
dao cắt tĩnh (123) được lắp tỏa tròn và nghiêng một góc thích hợp theo chiều quay vào 
thân trục máy (121) tại ba vị trí lệch nhau 60o tương ứng với ba của dao cắt tĩnh (118); 
cơ cấu vít xoắn (124) trên thân trục máy (121) trong phần khoang ép-tách (112); ít nhất 
một cặp lô nghiền (125) trên thân trục máy (121) trong phần khoang ép-nghiền (113) và 
tỳ lên mâm nghiền (117); và ít nhất một cặp cánh xay-trộn (126) trên thân trục máy 

(121) trong phần khoang xay trộn (114). ít nhất một cơ cấu vít vận tải kép mềm (140) có 
một đầu được kết nối vào vỏ máy (110) sao cho có thể thay đổi vị trí điểm lấy bèo. 
Nguồn dẫn động (130) được kết nối vào đầu trục trên của trục máy (120), và bơm đẩy 
(150) được kết nối vào đầu dưới của trục máy (120). 
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(11) 44000 
(21) 1-2014-01227 (51) 7 B03C  3/00, B01D  47/00 

(22) 16.04.2014 (43) 26.10.2015 
(75) Châu Đình Lợi  (VN) 

124 đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý và làm mát khí thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý và làm mát khí thải, trong đó khí thải di chuyển 
theo nhiều chiều dưới nhiều tác động, bao gồm cả tác động của các luồng gió đa chiều 
trong khoang xử lý bụi (1) với xu hướng đi lên trên và tiếp xúc với các giọt mưa đa chiều 
chất lỏng. Bụi bị bắt giữ bởi các giọt mưa chất lỏng, rơi xuống bể lắng, còn khí sạch 
được xả ra qua đường xả khí sạch bên trên. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống xử lý và 
làm mát khí thải bao gồm: khoang xử lý bụi (1); đường dẫn (2) đưa khí thải vào; đường 
xả khí sạch ra (3); kết cấu bao gồm nhiều vòi phun (4) được bố trí theo nhiều hướng; 
ống dẫn chất lỏng (5) để cấp chất lỏng đến các vòi phun (4); đường cấp chất lỏng (6); 
máy bơm (7); nguồn chất lỏng (8); bể lắng cặn (9) và đường xả cặn (10). 
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(11) 44001 
(21) 1-2014-01235 (51) 7 A45F 1/00 

(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(75) Nguyễn Hồng Quang  (VN) 

An Thanh, An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên 
(54) Dây lưng điện tử 
(57) Sáng chế đề cập đến một sản phẩm công nghệ đeo được, mang tên dây lưng điện tử. 

gồm ba thành phần chính: hộp điều khiển (2), đầu dây lưng (4) và phần dây lưng (5), 
Trong đó: hộp điều khiển (2) được gắn ở mặt trước đầu dây lưng (4). Mặt trước của hộp 
điều khiển được gắn đèn flash (1), mặt bên của hộp được bố trí các nút điều khiển (3). 
Phần dây lưng (5) được ghép bởi ba thành phần: dây quang điện (54), dây pin lưu trữ 
(55) và lớp vật liệu dẻo đệm (56). Phần dây lưng (5) ghép nối với đầu dây lưng (4). Đầu 
dây lưng (4) được bố trí các cổng kết nối (6) (7) (8). 
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(11) 44002 
(21) 1-2014-01238 (51) 7 H01R  
(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
(75) Phạm Hồng Đăng  (VN) 

53/86/25 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Kẹp nối điện hạ thế công suất nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹp nối điện hạ thế công suất nhỏ dùng để nối trực tiếp thiết bị điện 
hạ thế nhỏ với mạch điện, đồng thời che kín mối nối, bảo vệ an toàn cho người khi làm 
việc ở gần, ngăn chặn nước thâm nhập mối nối. Kẹp nối điện hạ thế công suất nhỏ theo 
sáng chế bao gồm: bộ phận thân dưới, đinh dẫn, và bộ phận thân trên. Bộ phận thân dưới 
gồm có: phần hình trụ (1), đáy trên có rãnh (2) để lắp dây dẫn điện nguồn (9), hai bên 
hông có hai khe có chốt khóa (3), trên chốt khóa (3) có các rãnh răng cưa, chính giữa 
phần hình trụ (1) có khoét lỗ trụ oval (4), đáy dưới của phần hình trụ (1) có lỗ tròn (5) 
xuyên qua, dây dẫn điện đến thiết bị (10) quấn gập, vuông góc quanh dây dẫn điện 
nguồn (9) ở rãnh (2), một đầu cắm vào lỗ trụ (4), đầu dây còn lại nối đến thiết bị xuyên 
qua lỗ tròn (5). Đinh dẫn (7) có một đầu nhọn, cứng, đủ dài, đâm xuyên qua dây dẫn 
thiến bị (10) và dây dẫn điện nguồn (9) nối kín mạch dẫn điện từ nguồn đến thiết bị và 
giữ cố định các dây dẫn (9) và (10) với nhau, đầu còn lại hàn dính với mâm (11) để chịu 
lực ép. Bộ phận thân trên gồm có: phần hình trụ rỗng (6), một đáy, đường kính trong lớn 
hơn đường kính ngoài của thân dưới (1), trên thân có hai cửa bán nguyệt (12) để dây dẫn 
nguồn (9) đi qua, hai bên hông có hai quai (8) trên đó có các rãnh răng cưa khớp với 
rãnh răng ở chốt khóa (3). Bộ phận thân trên lắp với bộ phận thân dưới sẽ che kín mối 
nối. 
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(11) 44003 
(21) 1-2014-01239 (51) 7 A47G 19/00 

(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     17.04.2014 
(75) Nguyễn Bùi Anh Tuấn  (VN) 

158 đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
(54) Bát ăn cơm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bát ăn cơm có các chi tiết giúp người sử dụng có thể phân biệt được 
vị trí đặt tay cầm và/hoặc vị trí đưa lên miệng bao gồm đế bát (1), thân bát (2) và miệng 
bát (3) trong đó miệng bát có chi tiết (31) kéo dài lên phía trên dọc theo một phần miệng 
bát (3). 
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(11) 44004 
(21) 1-2014-01251 (51) 7 C14B  1/06 

(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     17.04.2014 
(71) Viện Nghiên cứu Da - Giầy  (VN) 

160 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Khôi  (VN) 
(54) Máy bào da cá sấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bào da cá sấu bao gồm bàn đạp (A) để điều khiển việc ra vào 
của trục đỡ da (C) và bàn đỡ và trải da (E); khung đỡ (§) mà trên đó lắp trục đỡ da (C) 
và bàn đỡ và trải da (E); trục đỡ da (C) để đỡ, dẫn da và ép chặt tấm da cá sấu cần được 
bào (D) tiếp xúc với trục dao (F) khi nhấn bàn đạp (A); bàn đỡ và trải da (E) để hỗ trợ 
việc đỡ cũng như dẫn tấm da, đồng thời điều chỉnh độ phẳng tấm da trước khi phần da 
này tiến vào trục đỡ da (C); trục dao (F) bao gồm lưỡi dao dạng xoắn ốc được lắp theo 
hai phía đối diện nhau dạng chữ V trên rãnh xoắn của trục quay dao; mô tơ (G) dẫn 
động đá mài dao (H); trục chống quấn da khi bào (I) bố trí bên dưới và quay cùng chiều 
với trục dao (F); động cơ truyền động trục dao (J); khung máy (K); và bộ phận điều 
chỉnh độ dày tấm da cần bào (CT). 
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(11) 44005 
(21) 1-2014-01252 (51) 7 C14C   
(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(71) Viện Nghiên cứu Da - Giầy  (VN) 

160 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Cung (VN), Nguyễn Hữu Cường  (VN) 
(54) Quy trình thuộc da cá sấu sinh thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thuộc da cá sấu sinh thái bao gồm các công đoạn: 
a) chuẩn bị thuộc gồm các bước: hồi tươi, tẩy biểu bì, vẩy-ngâm vôi, tẩy trắng, tẩy vôi-
làm mềm, tẩy mỡ; 
b) thuộc gồm các bước: axit hoá, làm mềm xương, thuộc crom, nâng kiềm, ép nước, bào 
da, tẩy mỡ, tẩy trắng; 
c) hoàn thành ướt gồm các bước: trung hoà, thuộc lại, nhuộm, ăn dầu; và 
d) hoàn thành khô gồm các bước: sấy khô, đánh mặt trái, trau chuốt. 
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(11) 44006 
(21) 1-2014-01271 (51) 7 B23P  19/00, H05K  13/00 

(22) 18.04.2014 (43) 26.10.2015 
(71) JUKI ORPORATION  (JP) 

2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, Japan 
(72) HUYNH CONG PHUC (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp cung cấp linh kiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp linh kiện bao gồm; phần phân loại (35) để chỉ cho 
đi qua các linh kiện (P) ở trạng thái có thể vận chuyển được với các bề mặt gắn (31a) đối 
diện với bảng mạch hướng lên trên và các đầu dẫn (32) được nhô hướng lên trên, và 
mang theo tấm phân loại (42) vào trong tiếp xúc với các linh kiện (P) ở các trạng thái 
khác trạng thái có thể vận chuyển được, tức là, ở các trạng thái không thể vận chuyển 
được từ đường dẫn vận chuyển (41); và, phần thay đổi trạng thái (37) để thả rơi xuống 
các linh kiện (P) đã đi qua phần phân loại (35) vào trong phần khoang rỗng (62) được 
tạo ra trên đường dẫn vận chuyển (61) để thay đổi trạng thái không thể vận chuyển của 
các linh kiện (P) thành trạng thái có thể vận chuyển được với mặt gắn xoay hướng 
xuống dưới. Thiết bị cung cấp linh kiện và phương pháp cung cấp linh kiện có thể cung 
cấp các linh kiện phẳng có chiều cao ngắn ở trạng thái với các đầu dẫn xoay hướng 
xuống dưới. 
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(11) 44007 
(21) 1-2014-01276 (51) 7 C02F  1/32,  1/42,  9/04 

(22) 21.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     21.04.2014 
(75) Trần Ngọc Đảm  (VN) 

Phòng E301 tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao - số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Hệ thống xử lý nước thải bằng plasma và phương pháp xử lý 
nước thải bằng plasma 

  (57)     Sáng chế liên quan đến hệ thống xử lý nước thải bằng plasma bao gồm bể điều hòa (1) 
chứa nước thải từ nguồn thải cấp vào, cơ cấu thêm chất xúc tác tự động (2) vào bể điều 
hòa (1), bồn điều áp (3) điều chỉnh lưu lượng và áp suất của nước thải từ bể điều hòa cấp 
vào buồng xử lý plasma (4) nhờ van tiết lưu (Q1) được đặt sau bồn điều áp (3), mạch 
điều khiển dòng plasma (5) cung cấp cho buồng xử lý plasma (4), bộ điều khiển lập 
trình tự động (6) và bể lắng (7). Bể điều hòa (1), bồn điều áp (3), buồng xử lý plasma (4) 
và bể lắng (7) được nối với nhau bằng các ống dẫn. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp xử lý nước thải bằng plasma. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
27 

(11) 44008 
(21) 1-2014-01306 (51) 7 A23L 1/0522, 1/09, C08B 30/00 

(22) 22.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     22.04.2014 
(75) Vũ Hữu Lê  (VN) 

Tổ 14, thôn Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
(54) Hệ thống lọc bột dong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc bột dong, có kết cấu bao gồm: thùng trộn bột nguyên 
liệu và nước (1), máy bơm bột (2), thùng lắng sơ bộ (3), các silô lắng (6, 7, 8), trong đó 
silô lắng (7) có lắp máy khuấy (9), lưới lọc (10) bằng inox, và thùng chứa bột dong (11). 
Các bộ phận này được đỡ trên giá (13) và nối với nhau bằng hệ thống ống dẫn mà vận 
chuyển bột dong cần xử lý, để thực hiện các quá trình trộn-lắng sơ bộ-lắng tinh và lọc 
bột dong nhằm thu được bột dong thành phẩm sạch, không chứa các hạt sạn, chất bẩn, 
không có mùi hôi chua và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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(11) 44009 
(21) 1-2014-01324 (51) 7 A23F  05/08 

(22) 23.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   23.04.2014 
(75) Trần Phúc Hưng  (VN) 

Số 14 Lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy hái cà phê cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hái cà phê cầm tay bao gồm động cơ điện 12V (1) có dạng 
hình trụ tròn được lắp ở trên bề mặt của thân máy (6) có dạng hình hộp chữ nhật, tay 
cầm (7) có dạng ống trụ tròn có đường kính ngoài bằng 30mm, chiều dày bằng 3mm và 
chiều dài bằng 135mm, đầu tay cầm có gắn dây điện cấp nguồn 12V cho động cơ điện 
có đường kính bằng 12mm và chiều dài bằng 9m được luồn bên trong tay cầm, phía trên 
thân máy bố trí hệ thống truyền động puli, dây curoa (2) có chu vi bằng 250mm và bánh 
răng có kích thước đường kính bằng 25mm, chiều cao bằng 15mm để truyền mômen 
xoắn từ động cơ điện đến thanh răng đập trái; cơ cấu đập trái (4) có bốn thanh răng đập 
trái có dạng song song đối xứng, trong đó ba thanh răng đập trái được bố trí ở khoảng 
cách có thể thay đổi được so với thanh răng liền kề, hệ thống điều chỉnh khoảng cách 
giữa hai thanh răng đập trái. 
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(11) 44010 
(21) 1-2014-02190 (51) 7 B65D  83/38,  83/42,  83/64 

(22) 05.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/BE2012/000053    05.12.2012 (87) WO2013/082680 A2 13.06.2013 
(30) 2011/0705         05.12.2011   BE 

2012/0681        10.10.2012   BE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2015 
(71) RESILUX  (BE) 

Damstraat 4, B-9230 Wetteren, Belgium 
(72) DE CUYPER, Dirk (BE), DIERICKX, William (BE) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Đồ đựng để đựng dưới áp lực sản phẩm nạp liên tục và phương 

pháp sản xuất đồ đựng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ đựng để đựng dưới áp lực sản phẩm nạp liên tục, đặc biệt là chất 

lỏng (nửa) lỏng hoặc các sản phẩm nạp không liên tục, chẳng hạn như bọt, bột nhão, 
kem hoặc bột, bao gồm phần cổ (23) có một lỗ rót (24) trên mặt đỉnh của nó, phần thân 
(22) tạo ra thân của đồ đựng (1) và phần đáy (21) của đồ đựng, vÓ cơ bản được tạo nên 
từ chất dẻo polyme mà có thể được đậy trên phần đỉnh bằng một nắp đậy (5), khác biệt ở 
chỗ, phần đáy (21) được bố trí đối diện với phần đỉnh được đóng kín bởi đáy bổ sung 
riêng biệt được gắn với thân (22) đã nêu bằng một khớp nối (13), và ở chỗ phần thân 
(22) này được bố trí các chi tiết gia cố (30). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất đồ đựng (1) này. 
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(11) 44011 
(21) 1-2014-02403 (51) 7 A61F  13/00,  13/02, A61L  15/22,  

15/60 
(22) 12.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FR2012/052897      12.12.2012 (87) WO2013/093298 27.06.2013 
(30) PCT/FR2011/053043         19.12.2011      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) 1. LABORATOIRES URGO  (FR) 

42 Rue de Longvic chenove, F-21300, France 
2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE INDUSTRIELLE  (FR) 
42 Rue de Longvic Chenove, F-21300, France 

(72) LECOMTE, Serge (FR), PERNOT, Jean-Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Băng dán phân cách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng dán phân cách được dùng trực tiếp cho vết thương. Băng dán 
phân cách này chứa gel cố kết không dính được tạo thành từ chất nền đàn hồi kỵ nước 
chứa chất đàn hồi ba khối styren-(etylen/butylen)-styren hoặc styren-(etylen/propylen)-
styren, tùy ý được kết hợp với copolyme hai khối styren- (etylen/butylen) hoặc styren-
(etylen/propylen); chất đàn hồi này được dẻo hóa cao bằng cách sử dụng dầu khoáng, và 
chứa một lượng nhỏ hạt hydrocoloit ưa nước được phân tán trong đó; và vải lưới mềm, 
vải này chứa sợi được phủ gel cố kết không dính theo cách sao cho để cho mắt lưới hầu 
như hở, khác biệt ở chỗ vải này là vải dệt kim rắn nhiệt với sợi ngang, sợi này là sợi 
nhiều tơ liên tục với các tơ không đàn hồi, mà độ giãn theo chiều ngang được đo theo 
tiêu chuẩn EN 13726-4 nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,5N/cm. 
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(11) 44012 
(21) 1-2014-02793 (51) 7 E02F  9/28,  9/00,  3/96 

(62) 1-2011-02790   
(22) 05.03.2010 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2010/026365     05.03.2010 (87) WO2010/111015 30.09.2010 
(30) 12/408,880          23.03.2009    US 

12/608,803          29.10.2009    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2015 
(71) BLACK CAT BLADES LTD.  (CA) 

5604 59th Street, Edmonton, AB T6B 3C3 (CA) 
(72) RUVANG, John, A. (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Răng máy xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến răng máy xúc. Răng máy xúc gồm một hốc chứa mũi được kẹp chặt 
bởi một vách đầu mút bên trong, các vách trên và vách dưới đối diện, và các vách cạnh 
đối diện, vách đầu mút gồm bề mặt giao diện được gắn vào mũi được tạo thành vuông 
góc với trục dọc của răng máy xúc, ít nhất một trong số các vách cạnh có một khe hở 
chứa chốt được tạo thành đi qua đó, mỗi vách trên và vách dưới có hai bề mặt giao diện 
được gắn vào mũi được đặt tách nhau được tạo thành trên đó hầu như song song với 
nhau. Một răng máy xúc khác gồm các vách cạnh có bề mặt giao diện thường có dạng 
mặt phẳng được gắn vào mũi được tạo thành ở đó, một bề mặt chống lại sự quay của 
răng theo trục dọc theo một hướng và một bề mặt khác chống lại sự quay của răng theo 
một hướng đối diện. 
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(11) 44013 
(21) 1-2014-02841 (51) 7 C01D  3/04,  3/06 

(22) 25.08.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-081509       11.04.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  25.08.2014 
(71) TOA MACHINE INDUSTRY, INC.  (JP) 

4158-1, Kamitakano, Toyonaka-cho, Mitoyo-shi, Kagawa 769-1504, Japan 
(72) TABUCHI Kunihiro (JP), TABUCHI Yoshikazu (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất muối và phương pháp sản xuất muối và nước 

biển sâu để uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tách nước biển thành muối và nước, và liên 

tục sản xuất muối và nước uống biển sâu với nồng độ mong muốn. Thiết bị sản xuất 
muối bao gồm: bồn sản xuất (14); bồn chứa nước biển (16); bồn chứa nước biển đã gia 
nhiệt (17); bồn chứa nước (23); và ống ngoài. Phương pháp sản xuất theo sáng chế bao 
gồm bốn bước: (1) Nước biển đã được gia nhiệt sơ bộ được cấp liên tục vào bồn sản 
xuất; (2) Tiếp tục cô đặc; (3) Tách muối đã kết tủa ra khỏi bồn sản xuất; (4) sấy khô 
muối đã được tách và hoàn tất việc tạo thành sản phẩm. 
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(11) 44014 
(21) 1-2014-02865 (51) 7 H04W  12/06, H04L  9/32, H04W  

12/04 
(22) 26.02.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FI2013/050210        26.02.2013 (87) WO2013/140025 26.09.2013 
(30) 13/423,653        19.03.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) Gabor BAJKO (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để chia sẻ việc đăng ký thuê bao 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị được tạo ra để cho phép nhiều thiết bị đầu cuối 
di động truy nhập dịch vụ đăng ký thuê bao. Phương pháp có thể bao gồm bước phát 
hành chứng thư máy khách cho thiết bị đầu cuối di động thứ nhất làm kết quả của thủ 
tục đăng kí chứng nhận. Theo một số phương án thực hiện ưu tiên, chứng thư máy khách 
bao gồm một số nhận dạng thuê bao và cờ để chỉ thị xem liệu chứng thư máy khách có 
thể chia sẻ được với thiết bị đầu cuối di động thứ hai hay không. Phương pháp có thể 
còn bao gồm việc làm cho thiết bị đầu cuối di động thứ hai khởi tạo thủ tục đăng ký 
chứng nhận cho thiết bị đầu cuối di động thứ nhất trong trường hợp mà trong đó thiết bị 
đầu cuối di động thứ nhất sở hữu một hoặc nhiều ủy nhiệm thư được tạo cấu hình để 
chia sẻ với thiết bị đầu cuối di động khác. Phương pháp có thể còn bao gồm thiết bị đầu 
cuối di động thứ hai nhận ít nhất một ủy nhiệm dạng chứng thư máy khách từ thiết bị 
đầu cuối di động thứ hai.  
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(11) 44015 
(21) 1-2014-02891 (51) 7 A61F 13/15 

(22) 28.08.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 103205299          27.03.2014       TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende District, Tainan City, Taiwan 
(72) Chin-Hsing HSIEH (TW), Yi-Long HO (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm lõi thấm hút (1), tấm lưng không thấm 
chất lỏng (4), tấm mặt thấm chất lỏng (5), lớp chức năng (6), lớp kết dính (8) và màng 
bóc được (91). Lớp chức năng (6) chứa các hạt chức năng (62) được làm từ vật liệu được 
chọn từ nhóm bao gồm natri cacbonat, argirelin, tinh thể đá khoáng, đá andesit porfirit, 
borneol, tinh dầu bạc hà, tinh dầu eucalyptol, tinh dầu hoa nhài, các hạt bức xạ hồng 
ngoại xa và các kết hợp của chúng. 
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(11) 44016 
(21) 1-2014-03076 (51) 7 A01B  33/00 

(22) 16.09.2014 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-066259     27.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  16.09.2014 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

1-2-47, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) Yasushi HAYASHI (JP), Jun OKADA  (JP), Akio OKAMOTO  (JP), Junichiro 

TAKIGUCHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy xới đất quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy xới đất quay gồm có: trục răng quay được quanh lõi trục của 
trục răng; và các răng xới đất được uốn cong dọc theo hướng của lõi trục của trục răng, 
các răng xới đất này được tạo ra trên trục răng từ một phía đầu của trục răng đến đầu kia 
dọc theo hướng của lõi trục, trong đó các răng xới đất có kết cấu răng ghép cặp được tạo 
kết cấu gồm cặp răng xới đất, các răng xới đất này được uốn cong hướng vào nhau, răng 
ghép cặp gồm có: răng ghép cặp thứ nhất được tạo kết cấu gồm cặp răng xới đất; răng 
ghép cặp thứ hai được tạo kết cấu gồm cặp răng xới đất khác với các răng xới đất có kết 
cấu răng ghép cặp thứ nhất; và răng ghép cặp thứ ba được tạo kết cấu gồm cặp răng xới 
đất khác với các răng xới đất có kết cấu răng ghép cặp thứ nhất và răng ghép cặp thứ hai. 
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(11) 44017 
(21) 1-2014-03189 (51) 7 B01D  17/00 

(22) 23.09.2014 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014/079835        09.04.2014   JP 
(71) GUNTOU-SANGYO CO., LTD.  (JP) 

3201 Yabuzuka-cho, Ota-shi, Gunma-ken 3792301, Japan 
(72) Shigeru YAMAGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất dầu nặng thu hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống sản xuất dầu nặng thu hồi bằng cách tái 
xử lý dầu thải. Phương pháp bao gồm các bước: tách nổi trong đó dầu thải được làm 
nóng để tách thành hai lớp bằng tách chất lỏng-chất rắn thứ nhất và tách chất lỏng-chất 
rắn thứ hai; làm nóng và tách ly tâm ba lớp trong đó chất lỏng thu được trong bước tách 
chất lỏng-chất rắn thứ hai được làm nóng và tách thành chất lỏng nhẹ, chất lỏng nặng, 
và bùn bằng cách sử dụng thiết bị tách ly tâm ba lớp; và làm bay hơi nước trong đó chất 
lỏng nhẹ thu được trong bước làm nóng và tách ly tâm được làm nóng và khuấy làm bay 
hơi nước để thu được chất lỏng còn lại như dầu nặng thu hồi. 
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(11) 44018 
(21) 1-2014-03235 (51) 7 F16K  15/06,  15/02,  47/02 

(22) 25.09.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-087065          21.04.2014  JP 

2014-130818          25.06.2014  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) SANKEI GIKEN CO., LTD.  (JP) 

6-11-34 Higashi-Kawaguchi, Kawaguchi-Shi, Saitama 333-0801, Japan 
(72) Kaneyoshi HAYASHI  (JP), Shigeyoshi HAYASHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Van một chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van một chiều có kết cấu được gắn một cách dễ dàng vào đường 
ống và không cần mất thời gian và công sức nhiều khi chế tạo. ống đỡ van có phần vòng 
kẹp ở chu vi ngoài tại một đầu của phần hình trụ mà có tiết diện ngang là hình tròn và có 
mặt tựa van ở đầu mở khác của phần hình trụ, phần vòng kẹp của ống đỡ van được gắn 
sao cho nó được kẹp giữa các bích được nối với nhau thông qua chi tiết làm kín hình 
khuyên. Trong ống đỡ van này, van được định hướng theo hướng tựa vào mặt tựa van 
thông qua trục và phương tiện đàn hồi. 
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(11) 44019 
(21) 1-2014-03288 (51) 7 E04D  3/362 

(22) 30.09.2014 (43) 26.10.2015 
(30) JP 2013-203214 30.09.2013   JP 

JP 2013-260449 17.12.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 

1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 103-0023, Japan 
(72) Takahiko WAKEBE (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vật liệu lợp mái và kết cấu mái 

  (57)     Sáng chế đề cập tới vật liệu lợp mái (100) sẽ được liên kết với vật liệu lợp mái thứ hai ở 
điều kiện sao cho các cạnh bên tương ứng của vật liệu lợp mái và vật liệu lợp mái thứ hai 
được bố trí chồng nhau, vật liệu lợp mái này bao gồm thân chính (1) có dạng gần như 
tấm phẳng và bộ phận nối (5) được tạo ra đầu của thân chính (1). Vật liệu lợp mái (100) 
còn có ít nhất một dấu hiệu định vị (3) được tạo ra ở bộ phận nối (5) để chỉ vị trí của 
phần chồng nhau giữa các cạnh bên tương ứng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới kết cấu 
mái bao gồm hai hoặc nhiều vật liệu lợp mái như nêu trên. 
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(11) 44020 
(21) 1-2014-03499 (51) 7 C11C  3/00 

(22) 20.10.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 102137994           22.10.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  20.10.2014 
(75) YI-HUNG CHEN  (TW) 

No. 1, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist., Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tái sản xuất dầu diezen sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái sản xuất dầu diezen sinh học bao gồm các bước: 
(a) cấp glyxerol và axit béo tự do (FFA) để thực hiện phản ứng este hóa ở nhiệt độ nằm 

trong khoảng lừ 200°C đến 275°C và áp suất nằm trong khoảng từ 40mmHg đến 
760mmHg (5,33kPa đến 101,32kPa), thu được hỗn hợp glyxerit, trong đó tỷ lệ mol của 
glyxerol với FFA là nằm giữa 1:3 và 2:1; (b) trộn hỗn hợp glyxerit, rượu mạch ngắn và 
chất xúc tác bazơ để thực hiện phản ứng chuyển hóa este, sau đó tách pha để thu được 
dung dịch dầu diezen sinh học và dung dịch glyxerol: (c) bổ sung dung dịch axit để điều 
chỉnh độ pH của dung dịch glyxcrol giữa 3,5 và 5.5 để tạo ra dung dịch glyxerol chứa 
axít và muối kết tủa; (d) lọc dung dịch glyxerol thu được trong bước (c) để loại bỏ muối 
kết tủa, thu được dung dịch glyxerol đã lọc; và (e) gia nhiệt dung dịch glyxerol đã lọc 
thu được trong bước (d) để loại bỏ rượu mạch ngắn dư và nước để thu được sản phẩm 
glyxcrol tinh khiết. Sản phẩm glyxerol tinh khiết này có thể được sử dụng trong bước 
(a). Bằng cách tiến hành quy trình este hóa ở nhiệt độ cao và áp suất thấp, quy trình este 
hóa này không cần sử dụng chất xúc tác axit bất kỳ. Ưu điểm khác nữa của phương pháp 
theo sáng chế là sử dụng glyxerol tái chế cho quy trình este hóa để giảm chi phí sản 
xuất. 
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(11) 44021 
(21) 1-2014-03673 (51) 7 A61K  39/295 

(22) 03.04.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/035088      03.04.2013 (87) WO2013/152083 10.10.2013 
(30) 61/620,175           04.04.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2014 
(71) ZOETIS LLC  (US) 

100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, United States of America 
(72) Gregory P. NITZEL (US), Jeffrey E. GALVIN (US), John Keith GARRETT (US), 

James R. KULAWIK II (US), Tracy L. RICKER (US), Megan Marie SMUTZER (IN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm miễn dịch đa trị chứa phần hòa tan của chế phẩm tế 

bào Mycoplasma hyopneumoniae toàn phần và kháng nguyên 
của circovirut lợn typ 2, phương pháp bào chế và kit chứa chế 
phẩm miễn dịch này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm miễn dịch chứa phần hòa tan của chế phẩm tế bào 
Mycoplasma hyopneumoniae toàn phần và kháng nguyên của circovirut lợn typ 2. Ngoài 

ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế và kit chứa chế phẩm miễn dịch này. 
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(11) 44022 
(21) 1-2014-03677 (51) 7 A23K  1/16 

(22) 17.05.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/060303     17.05.2013 (87) WO2013/174764 28.11.2013 
(30) 12168934.3                       22.05.2012      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) TAMINCO  (BE) 

Pantserschipstraat 207, Gent, B-9000, Belgium 
(72) Angelo LAUWAERTS  (BE), Mia LAGET (BE), Camille DE MOOR (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp làm giảm tỉ lệ chuyển hóa thức ăn được sử dụng 

để nuôi động vật, phương pháp làm tăng thể trọng của động 
vật và thức ăn cho gia cầm hoặc cho cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm tỉ lệ chuyển hóa thức ăn được sử dụng để 
nuôi động vật và phương pháp làm tăng thể trọng của động vật. Theo các phương pháp 
này động vật được chọn từ nhóm bao gồm gia cầm, lợn, cá và các động vật này được 
dùng qua đường miệng ít nhất một hợp chất p-alanin với lượng nằm trong khoảng từ 2 
đến 55 mmol/kg trọng lượng khô thức ăn nêu trên cho gia cầm và cá, và nằm trong 
khoảng từ 2 đến 25 mmol/kg trọng lượng khô thức ăn nêu trên cho lợn. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến thức ăn cho gia cầm hoặc cho cá. 
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(11) 44023 
(21) 1-2014-03713 (51) 7 A47C  17/16 

(22) 06.11.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  06.08.2015 
(75) Ngô Thái Tâm  (VN) 

Khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Ghế dạng đi-văng có thể biến đổi thành giường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế dạng đi-văng có thể biến đổi thành giường bao gồm: phần động 
gồm đệm tựa lưng (1) và khung tựa lưng (5) có dạng hình chữ nhật, phần tĩnh gồm nệm 
ngồi (2) và khung nệm ngồi (6) có dạng hình chữ nhật. Trong đó phần nệm ngồi (2) và 
khung nệm ngồi (6) được gắn với hai khung chân giường bên phải (4), các phần động 
như đệm tựa lưng (1), khung tựa lưng (5) liên kết với các phần tĩnh như nệm ngồi (2), 
khung nệm ngồi (6), khung chân giường trái (3), khung chân giường phải (4) thông qua 
thanh liên kết quay (10), hai thanh giằng (8) và chân giường (7). Nhờ kết cấu nói trên, 
ghế dạng đi-văng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ ghế sang giường và ngược lại 
bằng các thao tác đơn giản. 
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(11) 44024 
(21) 1-2014-03778 (51) 7 C11B  1/02 

(22) 13.11.2014 (43) 26.10.2015 
(30) PI 20130004120         14.11.2013      MY 
(71) PREMIUM VEGETABLE OILS SDN. BHD.  (MY) 

2-4, Level 2, Tower Block, Menara Millenium, Jalan Damanlela, Pusat - Bandara 
Damansara, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia 

(72) Ramasamym Alagaratnam  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bánh nhân hạt cọ được xử lý bằng 

enzym và manoza oligosacarit, bánh nhân hạt cọ và phần 
nước lọc chứa manoza oligosacarit sản xuất được bằng 
phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bánh nhân hạt cọ được xử lý bằng enzym 
(ETPKC) và manoza oligosacarit (MOS) bằng cách xử lý bánh nhân hạt cọ bằng enzym. 
ETPKC thu được có hàm lượng protein được cải thiện so với bánh nhân hạt cọ (PKC) có 
bán trên thị trường. Enzym p-mananaza được sử dụng để thủy phân alactomanan có sẵn 
trong bánh nhân hạt cọ thành manoza oligosacarit. Sau đó, huyền phù rắn-lỏng thu được 
từ quá trình thủy phân bằng enzym được lọc ép để tách phần nước lọc và cặn khô. Phần 
cặn khô của huyền phù này đã được biết trong sáng chế là ETPKC và có hàm lượng 
protein nằm trong khoảng từ 25 đến 32%. Phần nước lọc được tinh chế và phun khô tiếp 
để tạo ra bột MOS, bột này có thể được sử dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho gia 
súc. Sáng chế còn đề cập đến bánh nhân hạt cọ và manoza oligosacarit sản xuất được 
bằng phương pháp này. 
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(11) 44025 
(21) 1-2014-03916 (51) 7 E06B  1/60 

(22) 24.11.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-066556          27.03.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(71) YKK AP INC.  (JP) 

1, Kandaizumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8642 Japan 
(72) Takeru FUJII (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khuôn cửa và kết cấu lắp khuôn cửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn cửa được lắp vào khoảng hở của bức tường để đỡ khung 
trượt bên trong khuôn cửa bao gồm: tấm đế được bố trí đối mặt với mép rìa trong của 
khoảng hở của bức tường; mỏ neo nhô ra khỏi mặt ngoài của tấm đế, mỏ neo gồm có 
tấm đỡ nhô ra về phía bức tường từ mặt ngoài của tấm đế, và tấm lắp mà được uốn cong, 
được tạo ra từ tấm đỡ và kéo dài dọc theo mặt ngoài của tấm đế; và kẹp nối tấm lắp và 
bức tường, Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến kết cấu lắp khuôn cửa. 
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(11) 44026 
(21) 1-2014-04054 (51) 7 B23P  19/00 

(22) 03.10.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2012/076258          03.10.2012 (87) WO2014/054187 A1 10.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2014 
(71) YKK CORPORATION   (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) KUBO, Masao (JP), NAKAMURA, Yutaka (JP), MARUYAMA, Yukio  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nhả sản phẩm cuối cùng của máy lắp ghép bộ phận 

trượt 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nhả sản phẩm cuối cùng có khả năng nhả sản phẩm cuối cùng 

được lắp rắp bằng máy lắp ghép bộ phận trượt, phân biệt và phân tách sản phẩm thích 
hợp khỏi sản phẩm không thích hợp sử dụng một thiết bị nhả duy nhất. Thiết bị được 
thiết kế để có khả năng phân biệt và nhả sản phẩm thích hợp và sản phẩm không thích 
hợp bằng cách: thiết bị được tạo kết cấu để phân phối sản phẩm cuối cùng trong hốc 
chứa (10a) của vòng quay (10) đến phần nhận sản phẩm cuối cùng (30a) của đường nhả 
sản phẩm cuối cùng (30) sử dụng cơ cấu phân phối sản phẩm cuối cùng (40); và thiết kế 
đường nhả sản phẩm cuối cùng (30) để nối phần nhận sản phẩm cuối cùng (30a) với 
phần nhả sản phẩm thích hợp (30b) khi sản phẩm cuối cùng là sản phẩm thích hợp và để 
nối phần nhận sản phẩm cuối cùng (30a) với phần nhả sản phẩm không thích hợp (30c) 
khi sản phẩm cuối cùng là sản phẩm không thích hợp. 
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(11) 44027 
(21) 1-2014-04176 (51) 7 G05G  9/047, G06F  3/01,  3/0346 

(22) 27.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/PL2013/000149    27.11.2013 (87) WO2014/116126 31.07.2014 
(30) P.402553         25.01.2013    PL 
(71) Przemyslowy Instytut Automatyki I Pomiarãw Piap (PL)  (PL) 

Al. Jerozolimskie 202 PL-02-486 Warszawa (PL) 
(72) KRAKãWKA, Tomasz (PL), KOZAK, Mariusz  (PL) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Bộ điều chỉnh sáu cấp độ chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều chỉnh sáu cấp độ chuyển động dùng cho bộ điều chỉnh các 
chi tiết hoạt động của các loại thiết bị khác nhau, bao gồm núm (1) được liên kết bằng 
cách sử dụng sáu ống chống (3) được liên kết luân phiên với sáu động cơ phụ tuyến tính 
(4) được đặt đối xứng trên bệ đỡ (2) và được liên kết với bệ đỡ bằng cách nối bằng khớp. 
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(11) 44028 
(21) 1-2014-04184 (51) 7 A44B  19/58 

(22) 27.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/085145       27.12.2013 (87) WO2015/097873 A1 02.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2014 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) SHIMAI, Hideo (JP), SAKAI, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu định vị dùng trong thiết bị tạo khoảng trống của dây 

khóa kéo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu định vị dùng trong thiết bị tạo khoảng trống của dây khóa 

kéo (dây khóa), trong đó khoảng trống này có thể được định vị chính xác trên dây khóa 
mà không làm hỏng các phía trước và sau của răng khóa kéo liền kề khoảng trống hoặc 
giữ cho các phía trước và sau của răng khóa kéo được nguyên vẹn. Cơ cấu định vị bao 
gồm cơ cấu định vị thứ nhất (40) để định vị hàng răng khóa kéo của dây khóa (10) ở 
phía trước liền kề phần tạo khoảng trống; cơ cấu định vị thứ hai (50) để định vị hàng 
răng khóa kéo ở phía sau; bộ phận phát hiện thứ nhất (43) phát hiện cơ cấu định vị thứ 
nhất (40) có định vị hàng răng khóa kéo hay không; bộ phận phát hiện thứ thứ hai (53) 
phát hiện cơ cấu định vị thứ hai (50) có định vị hàng răng khóa kéo hay không; và cơ 
cấu điều khiển (63) điều khiển hoạt động của cơ cấu tháo bỏ hàng răng khóa kéo (30) 
dựa vào hướng của bộ phận phát hiện thứ nhất (43) và bộ phận phát hiện thứ hai (53). 
Khi các hàng răng khóa kéo của các phía trước và sau được định vị chính xác, cơ cấu 
tháo bỏ hàng răng khóa kéo (30) hoạt động để tạo khoảng trống (16), do đó, răng khóa 
kéo (13) ở các phía trước và sau liền kề khoảng trống (16) có trạng thái tốt để tạo 
khoảng trống. 
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(11) 44029 
(21) 1-2014-04301 (51) 7 A61F  2/64,  2/60,  2/50,  2/00 

(22) 23.12.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Thế Sơn (VN), Nguyễn Đăng Ngọc (VN), Mai Hữu Xuân (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Nẹp khớp gối có chốt định vị dùng cho người bại liệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nẹp khớp gối có chốt định vị dùng cho người bại liệt, khác biệt ở 
chỗ nẹp khớp gối này có các thanh nẹp có cấu tạo bo tròn tiện lợi và chốt định vị để giữ 
chống rung lắc trong quá trình sử dụng.  
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(11) 44030 
(21) 1-2014-04313 (51) 7 E04C  5/08 

(22) 23.12.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0040185          03.04.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  23.12.2014 
(71) 1. JONG-RAN LEE  (KR) 

202, 39-13, Dongil-ro 154-gil, Jungang-go, Seoul, Korea 
2. BNC CONSULTANT CO., LTD.  (KR) 
3rd Fl., 22, Seolleung-ro 76-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(72) JONG-RAN LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tác dụng ứng suất trước vào cụm dầm thép và 

cụm dầm thép được sản xuất nhờ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tác dụng ứng suất trước vào cụm dầm thép và cụm dầm 

thép được sản xuất nhờ phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế có công đoạn thực 
hiện hoạt động chuẩn bị việc kéo căng bao gồm các bước: định vị nằm ngang dầm thép; 
gắn chặt giá chìa tạo phản lực trên dầm thép; gắn chặt tạm thời các giá chìa di động trái 
và phải trên dầm thép; cố định hộp kích thủy lực có kích thủy lực trong từng khoảng 
trống giữa giá chìa tạo phản lực và các giá chìa di động trái và phải; và gắn chặt các đầu 
đối nhau của tấm thép gia cố vào các giá chìa di động trái và phải. Phương pháp này còn 
có các công đoạn: kích lên hai kích thủy lực sao cho tấm thép gia cố được kéo căng 
cưỡng bức nhờ lực kéo; gắn chặt hoàn toàn các giá chìa di động trái và phải vào dầm 
thép khi đạt đến lực kéo cần thiết; và tháo các hộp kích thủy lực và tác dụng lực nén lệch 
tâm vào dầm thép. 
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(11) 44031 
(21) 1-2015-00030 (51) 7 B44F  1/10 

(22) 05.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/GB2013/051784    05.07.2013 (87) WO2014/006416 09.01.2014 
(30) 1212046.5         06.07.2012     GB 
(71) De LA RUE INTERNATIONAL LIMITED  (GB) 

De La Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire RG22 4BS, United 
Kingdom 

(72) WHITEMAN, Robert (GB), SMITH, Aliee (GB), LISTER, Adam (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị an ninh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị an ninh bao gồm mẫu thứ nhất của các thành phần và mẫu 
thứ hai của các thành phần chồng lên, mẫu của các thành phần được phân bố cách bởi 
một lớp trong suốt, các mẫu thứ nhất và thứ hai kết hợp cản trở đường đi của ánh sáng 
được truyền đến vị trí quan sát qua thiết bị đến mức biến đổi phụ thuộc vào vị trí quan 
sát. Các mẫu thứ nhất và thứ hai của các thành phần được kết cấu sao cho vùng thứ nhất 
của thiết bị bộc lộ sự thay đổi tối đa mức cản trở khi thiết bị bị nghiêng so với vị trí quan 
sát quanh trục nghiêng thứ nhất và vùng thứ hai của thiết bị bộc lộ sự thay đổi tối đa 
mức cản trở khi thiết bị bị nghiêng so với vị trí quan sát quanh trục nghiêng thứ hai là 
trục nghiêng không song song với trục nghiêng thứ nhất. 
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(11) 44032 
(21) 1-2015-00044 (51) 7 H05K 13/00 

(22) 07.01.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-045324          16.04.2014       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  07.01.2015 
(71) SJSOLUTION. CO., LTD.  (KR) 

179, Jiwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Jae Seok, Seol (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giá gá kẹp để hoàn thiện bảng mạch in và phương pháp dán 

băng cho bảng mạch in sử dụng giá gá kẹp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giá gá kẹp dán băng để hoàn thiện PCB và phương pháp dán băng 

dùng cho PCB sử dụng giá gá kẹp này, nhờ đó qui trình dán băng đóng gói liên quan đến 
nhiều PCB có thể thực hiện được, và băng có thể được gắn vào vị trí chính xác để nhờ đó 
cải thiện tỷ lệ lỗi, khi hoàn thiện PCB được thực hiện bởi nhiều quy trình sản xuất khác 
nhau để lắp ráp sản phẩm điện tử, giá gá kẹp dán băng bao gồm thân giá gá kẹp được tạo 
ra có một hoặc nhiều rãnh lõm để chứa PCB, và tấm dính được gắn chặt vào bề mặt trên 
của thân giá gá kẹp để hoàn thiện một bề mặt của mỗi PCB nhờ được gắn vào một bề 
mặt của PCB được lắp vào trong rãnh lõm, và được xếp chồng nhiều loại mảng dính 
khác nhau, mỗi mảng dính có lực dính khác nhau và giấy chống dính. 
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(11) 44033 
(21) 1-2015-00049 (51) 7 F01B 13/04 

(22) 08.01.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2015 
(75) Trần Doãn Hoà  (VN) 

Số nhà 55, tổ 1, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
(54) Động cơ pittông quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ pittông quay, trong đó các pittông quay được đặt cách đều 
với trục trung tâm dẫn chất lưu, phân bố đều và lắp cố định ở bên ngoài vành bánh xe 
trên đó có gắn các xi lanh. Chúng vừa chạy đồng thời sinh ra liên tục các cặp phản áp 
lực-áp lực, vừa nhận nhiên liệu vào từ lỗ thông cấp nhiên liệu, vừa cho khí thải thoát về 
lỗ thông thu khí thải của mayơ dẫn chất lưu, vừa sử dụng phần lớn các phản áp lực để 
quay tròn bộ phận bánh xe gắn các động cơ, đồng thời sử dụng một phần các áp lực qua 
các bánh răng truyền lực của các trục khuỷu quay tròn, bộ phận bánh răng nhận lực từ 
các trục khuỷu quay cùng chiều nhau quanh một trục trung tâm dẫn chất lưu nhờ các ổ 
bi đỡ chặn. 
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(11) 44034 
(21) 1-2015-00102 (51) 7 C07D  471/14,  471/22,  491/22,  

495/14,  498/14, A61K  31/519,  
31/4375, A61P  35/00 

(22) 12.06.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/045309  12.06.2013 (87) WO2014/007951 09.01.2014 
(30) 61/659,245       13.06.2012 US 

61/691,463       21.08.2012 US 
61/740,012       20.12.2012 US 
61/774,841       08.03.2013 US 

(71) INCYTE CORPORATION  (US) 
1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America 

(72) Liangxing WU (CN), Colin ZHANG (CN), Chunhong HE (CN), Yaping SUN (CN), 
Liang LU (CN), Ding-Quan QIAN (CN), Meizhong XU (US), Jincong ZHUO (US), 
Wenqing YAO (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ba vòng được thế làm chất ức chế thụ thể của yếu tố 

sinh trưởng nguyên bào sợi và dược phẩm chứa hợp chất này  
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất ba vòng có công thức I, và các dược phẩm chứa chúng, 

mà là chất ức chế của một hoặc nhiều enzym thụ thể của yếu tố sinh trưởng nguyên bào 
sợi (FGFR) và có thể dùng để điều trị các bệnh liên quan đến thụ thể của yếu tố sinh 
trưởng nguyên bào sợi (FGFR) như bệnh ung thư. 
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(11) 44035 
(21) 1-2015-00118 (51) 7 H04Q  
(22) 14.01.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 14/154,349           14.01.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  14.01.2015 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Karakaari 7, Espoo FI-02610, Finland 
(72) Mika KASSLIN  (FI), Janne MARIN  (FI), Enrico RANTALA  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để phát hiện và quản lý đồng thời cụm 

mạng không dây, vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị để phát hiện các mạng trong môi trường 

truyền thông không dây. Theo phương án ví dụ thực hiện sáng chế, phương pháp bao 
gồm các bước: phát hiện, bằng thiết bị phát hiện, nhiều cụm mạng không dây bằng cách 
nhận thông điệp đồng bộ không dây từ một hoặc nhiều các thiết bị thành viên của mỗi 
cụm mạng không dây; tính toán, bằng thiết bị phát hiện, cấp độ cụm cho mỗi nhóm cụm 
mạng không dây đã được nhận dạng dựa trên thông tin của thông điệp đồng bộ không 
dây nhận được; lựa chọn, bằng thiết bị phát hiện, các cụm mạng không dây từ nhiều 
cụm mạng không dây đã được nhận dạng, có cấp độ cụm cao nhất để tham gia và hoạt 
động trong các cụm mạng không dây; và xếp hạng, bằng thiết bị phát hiện, các cụm 
mạng không dây không được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn được xác định trước được áp 
dụng cho thông tin nhận được bằng thiết bị đặc tả các cụm mạng không dây không được 
lựa chọn. 
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(11) 44036 
(21) 1-2015-00191 (51) 7 A01M  23/20 

(22) 20.01.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     07.09.2015 
(75) Nguyễn Đình Phương  (VN) 

1A141 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Bẫy chuột tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bẫy chuột tự động, có kết cấu bao gồm: lồng bẫy chuột (1) kết nối 
với lồng chứa chuột (2) thông qua cửa khóa tự động một chiều lồng chứa (2.1); bên 
trong lồng bẫy chuột (1) được ngăn cách làm hai phần trên và dưới bởi tấm ngăn lồng 
bẫy (10); bên dưới lồng bẫy chuột (1) có tấm nhử mồi (6) được treo lơ lửng vào tấm 
ngăn lồng bẫy (10); phía trên tấm nhử mồi (6) có bộ phận nhử mồi (5) được dùng để 
chứa mồi nhử và có khả năng tự động nhả mồi nhử thông qua chong chóng gạt mồi nhử 
(5.5); cửa khoá tự động một chiều lồng bẫy (7) được đặt ngay sau tấm nhử mồi (6) và có 
cấu tạo như cửa một chiều; ở phía cuối của cửa khoá tự động một chiều lồng bẫy (7) có 
tấm đệm mở khoá tự động (7.3) và nối với chốt gạt cửa vào lồng bẫy (7.5) thông qua 
thanh nối cửa khoá tự động (7.4); tấm đệm mở cửa vào lồng bẫy (8) có một đầu được 
nối với vật đối trọng tấm đệm (8.1), đầu còn lại nối với khung nẹp tấm đệm (8.2) được 
dùng để liên kết với ống thay đổi trọng tâm (9) có khả năng bập bênh, một đầu của ống 
thay đổi trọng tâm (9) nối với tấm đệm mở cửa vào lồng bẫy (8) thông qua khung nẹp 
tấm đệm (8.2) và có thêm vật đối trọng ống (9.3); đầu còn lại của ống thay đổi trọng 
tâm (9) có cần gạt ống (9.1) được dùng để gạt chong chóng gạt mồi nhử (5.5); dọc theo 
chiều dài ống thay đổi trọng tâm (9) có thanh nẹp ống (9.2) và nối trực tiếp với cửa vào 
lồng bẫy chuột (4). 
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(11) 44037 
(21) 1-2015-00244 (51) 7 B24B  37/26 

(22) 10.06.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/044949     10.06.2013 (87) WO2014/018170 30.01.2014 
(30) 61/674,760          23.07.2012     US 
(71) JH RHODES COMPANY, INC  (US) 

4809 East Thistle Landing, Suite 100, Phoenix, Arizona, 85044, United States of 
America. 

(72) MUNCY, Brent (US), ANDERSON, James (US), DASKIEWICH, Scott, B (US), 
WASILCZYK, George, James (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Miếng đệm đánh bóng để đánh bóng chi tiết gia công và 

phương pháp đánh bóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng đệm đánh bóng để đánh bóng chi tiết gia công có các phần 

không phẳng, miếng đệm đánh bóng bao gồm mặt thứ nhất và mặt thứ hai của miếng 
đệm đánh bóng. Mặt thứ nhất gần như phẳng, và mặt thứ hai được tạo kết cấu để đánh 
bóng chi tiết gia công không phẳng. Miếng đệm đánh bóng còn bao gồm kênh hình 
khuyên đồng tâm trong miếng đệm đánh bóng, trong đó kênh hình khuyên đồng tâm 
bao gồm bề mặt kênh, trong đó mặt thứ hai của miếng đệm đánh bóng bao gồm bề mặt 
trong, bề mặt kênh, và bề mặt ngoài, và trong đó bề mặt kênh được xẻ rãnh so với bề 
mặt trong và bề mặt ngoài. Miếng đệm đánh bóng còn bao gồm nhiều phần biến dạng 
nằm ở trong kênh hình khuyên đồng tâm, trong đó các biến dạng bao gồm bề mặt biến 
dạng mà được nâng cao so với bề mặt kênh. 
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(11) 44038 
(21) 1-2015-00484 (51) 7 E04B  7/02,  1/18,  1/24 

(22) 21.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/081394       21.11.2013 (87) WO2014/112202 A1 24.07.2014 
(30) 2013-008184       21.01.2013    JP 
(71) YAMAMOTOKOUMUTEN CO., LTD.  (JP) 

7668, Hiratacho, Izumo-shi, Shimane 6910001, Japan 
(72) YAMAMOTO, Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu khung cứng có độ dốc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu khung cứng có độ dốc, trong đó không gian bên trong được 
tạo ra lớn hơn so với các kết cấu đã biết. Kết cấu khung cứng có độ dốc (1) bao gồm hai 
cột (11, 11); các dầm chéo (12, 12) kéo dài từ đỉnh cột (111, 111) của từng cột và nối 
với nhau để tạo ra mái có độ dốc; thanh giằng góc (13) được liên kết giữa điểm (112) 
trên cột (11) và điểm (121) trên dầm chéo (12), điểm trên cột nằm thấp hơn so với giao 
điểm giữa cột và đường trục tâm của dầm chéo, điểm trên dầm chéo nằm giữa đỉnh cột 
(111) và đỉnh (125) của mái có độ dốc, và cấu kiện chịu kéo nghiêng (15) được liên kết 
giữa đầu dưới (141) của cấu kiện chịu nén (14) treo từ đỉnh (125) của mái có độ dốc và 
điểm (121) trên các dầm chéo (12) để liên kết thanh giằng góc (13). 
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(11) 44039 
(21) 1-2015-00485 (51) 7 C04B  33/138 

(22) 26.04.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/003622      26.04.2013 (87) WO2014/030821 A1 27.02.2014 
(30) 10-2012-0092355           23.08.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2015 
(75) 1. LEE, CHI-HUN  (KR) 

(Guseo-dong, Sunkyung 3-cha Apt.) 302-201, 54, 565 beon-gil Geumgang-ro, 
Geumjeong-gu, Busan 609-802, Republic of Korea 
2. KO, MI-NYUN  (KR) 
(Guseo-dong, Sunkyung 3-cha Apt.) 302-201, 54, 565 beon-gil Geumgang-ro, 
Geumjeong-gu, Busan 609-802, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tách ion kim loại ra khỏi bùn đỏ bằng sóng siêu 

âm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách ion kim loại ra khỏi bùn đỏ một cách hiệu quả 

bằng cách siêu âm, trong đó bùn đỏ là chất thải còn lại sau khi tách nhôm khỏi bauxit. 
Phương pháp này bao gồm các bước: (a) đưa vào lò phản ứng được đặt trong bình nhiệt 
độ không đổi (1) bùn đỏ sệt đã được trung hòa và dung dịch axit hoặc (2) bùn đỏ sệt, 
nước cất và dung dịch axit để tạo ra bùn đỏ sệt, và nung nóng bình nhiệt độ không đổi 
để bùn đỏ sệt phản ứng trong khi siêu âm bùn đỏ sệt này, bằng cách đó tách ion kim loại 
ra khỏi bùn đỏ, và (b) lọc sản phẩm thu được ở bước (a) để thu được dịch lọc và cặn bùn 
đỏ, sau đó tách và thu hồi dịch lọc và cặn bùn đỏ này, trong đó việc siêu âm ở bước (a) 
được tiến hành bằng cách sử dụng máy tạo siêu âm bằng cách đưa sóng siêu âm vào đầu 
siêu âm được đặt trong bình nhiệt độ không đổi. 
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(11) 44040 
(21) 1-2015-00531 (51) 7 H01M  2/28,  10/12, B22D  25/04,  

27/04,  43/00,  45/00 
(22) 07.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050081        07.01.2014 (87) WO2014/109315 17.07.2014 
(30) 2013-000930        08.01.2013   JP 
(71) SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-Cho, Chuo-Ku, Tokyo 1040044, Japan 
(72) SAKAMOTO, Takeo (JP), KITAMORI, Shigetaka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nhóm điện cực của ắc quy chì-axit 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nhóm điện cực của ắc quy chì-axit, trong đó, 
thời gian cần thiết để nung chảy cục chì, để chuẩn bị kim loại nóng chảy trong quá trình 
tạo ra bản giằng, có thể được rút ngắn. Phương pháp sản xuất nhóm điện cực của ắc quy 

chì-axit này bao gồm các bước từ bước thứ nhất đến bước thứ ba. ở bước thứ nhất, cục 
chì hoặc hợp kim chì, vốn chưa được gia nhiệt sơ bộ, sẽ được gia nhiệt sơ bộ tại trạm gia 

nhiệt (6) đến nhiệt độ mà tại đó chì vẫn chưa bị nung chảy. ở bước thứ hai, cục chì đã 
được gia nhiệt sơ bộ (7) được nung bằng thiết bị nấu chảy (8) đến nhiệt độ mà tại đó chì 

được nung chảy thành kim loại nóng chảy (9). ở bước thứ ba, kim loại nóng chảy (9) 
được rót vào khuôn đúc (10), các phần vấu lồi (4) của điện cực dương hoặc các phần vấu 
lồi (5) của điện cực âm được nhúng vào kim loại nóng chảy (9) trong khuôn đúc (10) để 
hoàn thiện bản giằng. Bước thứ nhất được thực hiện trong lúc thực hiện bước thứ hai. 
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(11) 44041 
(21) 1-2015-00539 (51) 7 A61K  31/444,  31/138,  31/222,  

31/343,  31/353,  31/382,  31/4168,  
31/4178,  31/433,  31/437,  31/44,  
31/4704,  31/496,  31/498,  31/5377,  
31/542,  31/551,  31/5575,  45/00, 
A61P  27/02,  27/06, A61K  43/00 

(22) 11.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/068927        11.07.2013 (87) WO 2014/010654 A3 16.01.2014 
(30) 2012-157204        13.07.2012   JP 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8651, Japan 
(72) KIRIHARA, Tomoko (JP), SHIMAZAKI, Atsushi (JP), NAKAMURA, Masatsugu  

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp chứa hợp chất sulfonamit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp các thuốc dùng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh glôcôm 
hoặc bệnh tăng nhãn áp, mà hữu ích để làm chất phòng ngừa hoặc điều trị bệnh glôcôm 

hoặc bệnh tăng nhãn áp. áp suất trong mắt có thể được làm giảm bằng cách dùng kết 
hợp isopropyl(6-{[4-(pyrazol-1-yl)benzyl](pyridin-3-ylsulfonyl)aminometyl}pyridin-2-
ylamino)axetat với thuốc phòng ngừa hoặc điều trị bệnh glôcôm hoặc bệnh tăng nhãn 
áp. Các thuốc này có thể được dùng đồng thời hoặc có thể được sử dụng dưới dạng thuốc 
kết hợp. 
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(11) 44042 
(21) 1-2015-00546 (51) 7 F16H  9/00 

(22) 12.02.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103142830        09.12.2014       TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Wei-Yu CHEN (TW), Jyun-Jhe YU (TW), Shu-Yu YE (TW), Ming-Hsuan CHOU 

(TW), Wei-Ming LU (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu truyền động vô cấp nhiều chế độ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu truyền động vô cấp nhiều chế độ bao gồm trục chủ động, 
cụm tấm chuyển tiếp, và môđun chuyển. Cụm tấm chuyển tiếp có puli dẫn động và tấm 
đệm cùng được bố trí cố định trên trục chủ động, puli dẫn động trượt, cụm chốt trượt, 
các khối chuyển tiếp, các thanh truyền và các chi tiết dẫn động. Tấm đệm có các lỗ, và 
cụm chốt trượt có các chốt nhô ra. Từng chốt nhô ra lần lượt kéo dài tương ứng vào lỗ 
của tấm đệm. Từng chốt nhô ra được nối, ở đầu trước của nó, với khối chuyến tiếp, và 
các chi tiết dẫn động được bố trí giữa puli dẫn động trượt và các khối chuyển tiếp. Từng 
khối chuyển tiếp tiếp đó được nối, nhờ thanh truyền, với tấm đệm. Hơn nữa, cụm chốt 
trượt được nối với môđun chuyển để kiểm soát cụm chốt trượt đối với chuyển động theo 
trục. Nhờ đó, vùng tiếp xúc giữa các chi tiết dẫn động và các khối chuyển tiếp có thể 
được gia tăng, và độ bền của các chi tiết dẫn động được cải thiện. 
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(11) 44043 
(21) 1-2015-00583 (51) 7 E04B  9/06 

(22) 27.07.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2012/053862         27.07.2012 (87) WO2014/016648 30.01.2014 
(75) CIPRIANI, GIUSEPPE  (IT) 

Via Fortunato Depero 25, I-38068 Rovereto TN, Italy 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thanh dùng cho kết cấu đỡ dùng cho trần giả và quy trình 

chế tạo thanh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh dùng cho kết cấu đỡ dùng cho trần giả và quy trình chế tạo 

thanh này. Thanh có một hình dạng được kéo dài theo hướng dọc (L) và bao gồm ít nhất 
hai phần lá kim loại (5, 6) được định vị cạnh nhau hoặc chồng lên nhau, tiếp xúc hoặc 
dính với nhau theo hướng dọc (L) nêu trên. Trên thanh này, hướng ngang (T), kéo dài 

ngang với, hoặc giao với hướng dọc (L) nêu trên được tạo thành. ít nhất một phần trong 
số các phần lá kim loại (5, 6) có các đường cắt (9) tạo thành các phần cắt một phần (10, 
10A, 11, 11A), trong đó phần cắt một phần (10, 10A, 11, 11A) của ít nhất một phần 
trong số các phần lá kim loại (5, 6) nhô về phía phần còn lại trong số các phần lá kim 
loại (5, 6) nêu trên để tạo thành sự xếp chồng lên nhau của các phần này, và trong đó 
các đường cắt (9) được bố trí, được hướng theo, hoặc kéo dài theo hướng ngang (T) nêu 
trên. 
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(11) 44044 
(21) 1-2015-00589 (51) 7 C07D  405/14,  405/04,  409/04,  

409/14,  417/14, A61K  31/4155, 
A61P  23/00 

(22) 16.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/055271    16.08.2013 (87) WO2014/028803 A1 20.02.2014 
(30) 61/683,777         16.08.2012     US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) WALL, Mark (CA), SUBASINGHE, Nalin (US), SUI, Zhihua (US), FLORES, 

Christopher (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrazol được thế dùng làm chất phong bế kênh 

canxi kiểu N, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào 
chế dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), 
 

 
 

trong đó X1, x2, x3, x4, R1, R2, R3, và Q có nghĩa như được xác định trong bản mô tả, 
hợp chất này hữu ích dùng làm chất phong bế kênh canxi kiểu N. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(11) 44045 
(21) 1-2015-00595 (51) 7 C07D  231/54, A61K  31/416, A61P  

29/00, C07D  401/04,  403/04,  
405/04,  405/12,  491/113 

(22) 16.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/055267    16.08.2013 (87) WO2014/028801 A1 20.02.2014 
(30) 61/683,775         16.08.2012     US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) WINTERS, Michael P. (US), SUI, Zhihua (US), FLORES, Christopher (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất xyclopentylpyrazol dùng làm chất phong bế kênh 

canxi kiểu N, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào 
chế dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó: R1, R2, R3, Q, và G có nghĩa 
như được xác định trong bản mô tả và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị 
bệnh, hội chứng, tình trạng bệnh và các rối loạn khác nhau, bao gồm chứng đau. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm chứa hợp chất này. 

 

 
 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
65 

(11) 44046 
(21) 1-2015-00612 (51) 7 A61K  31/122,  36/00, A61P  19/00 

(22) 14.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/054947    14.08.2013 (87) WO2014/028621 20.02.2014 
(30) 61/682,906         14.08.2012   US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, lllinois 60064, United States 
of America 

(72) DAS, Tapas  (US), JACOB, Bindya  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm có tác dụng cải thiện sức khỏe xương và khớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để cải thiện sức khỏe xương, sức khỏe khớp, hoặc cả hai 
ở đối tượng có nhu cầu. Thông thường, chế phẩm này bao gồm tổ hợp của curcumin và 
vitamin K2. Chế phẩm này có thể cũng bao gồm protein, hyđrat cacbon và chất béo. Chế 
phẩm này có thể đặc biệt hữu dụng trong việc điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh viêm xương 
khớp, bệnh thấp khớp, bệnh luput ban đỏ hệ thống, chứng thiếu xương và bệnh loãng 
xương. 
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(11) 44047 
(21) 1-2015-00635 (51) 7 F16L  27/11 

(22) 25.02.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103203235        25.02.2014       TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Sen-Hsiung CHAN  (TW), Jyun-Jhe YU (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) ống xả có kết cấu uốn được 

  (57)     Sáng chế đề cập tới ống xả có kết cấu uốn được có ít nhất một thành ngăn và ống trong. 

ít nhất một thành ngăn này có thân thành ngăn và phần vành đai. Phần vành đai có lỗ 
xuyên và mép hình khuyên. Phần uốn nếp được tạo ra giữa thân thành ngăn và phần 
vành đai sao cho phần uốn nếp tạo ra khả năng đàn hồi theo trục. Ngoài ra, ống trong 
được luồn vào lỗ xuyên của ít nhất một thành ngăn, và được nối với mép hình khuyên 
của ít nhất một thành ngăn. Việc tạo ra phần uốn nếp sẽ gia tăng đặc tính đàn hồi theo 
trục của ít nhất một thành ngăn để làm thích ứng với ứng suất nhiệt ở điểm hàn của mối 
nối giữa ống trong và ít nhất một thành ngăn, và ngăn chặn sự xuất hiện nứt vỡ ở điểm 
hàn. 
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(11) 44048 
(21) 1-2015-00681 (51) 7 F16J  15/02,  15/10 

(22) 30.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/057648     30.08.2013 (87) WO2014/036478 A1 06.03.2014 
(30) 61/696,113          31.08.2012    US 
(71) VITRIFLEX, INC.  (US) 

2350 Zanker Road, San Jose, California 95131-1115, United States of America 
(72) PRASAD, Ravi (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chồng lớp chắn, phương pháp chế tạo chồng lớp chắn, thành 

phần của chồng lớp chắn, bộ thiết bị và bao bì bảo quản 
 (57)     Sáng chế đề cập đến chồng lớp chắn bao gồm: (i) lớp vật liệu chắn bao gồm các lỗ 

khuyết; (ii) lớp bịt kín che phủ các lỗ khuyết của lớp vật liệu chắn; trong đó, ở trạng 
thái hoạt động của chồng lớp chắn, sự có mặt của lớp bịt kín làm giảm hoặc ngăn 
chặn sự khuếch tán của các phân tử hơi và/hoặc khí thông qua các lỗ khuyết của lớp 
vật liệu chắn. 
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(11) 44049 
(21) 1-2015-00692 (51) 7 B23B  19/04, E04C  2/04 

(22) 30.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/AU2013/000981     30.08.2013 (87) WO2014/036592 13.03.2014 
(30) 2012903861          05.09.2012      AU 
(71) LITESTONE HOLDINGS PTY LIMITED  (AU) 

Ground Floor, 339 Whitehorse Road, Balwyn, Victoria, 3103 Australia 
(72) Louie KYRIAKOULEAS (AU) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Panen và phương pháp tạo hình panen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen và phương pháp tạo hình panen. Trong đó panen này bao 
gồm tấm mặt được tạo thành từ vật liệu thứ nhất, và lớp lõi để gắn song song tấm mặt 
vào, trong đó lớp lõi có độ dày lớn hơn độ dày của tấm mặt, lớp lõi có mật độ nhỏ hơn 
mật độ của tấm mặt, và trong đó panen bao gồm phần cạnh bên được gắn chặt dọc theo 
ít nhất một cạnh của panen. 
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(11) 44050 
(21) 1-2015-00709 (51) 7 H01H  21/00,  9/02 

(22) 28.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/005798         28.09.2013 (87) WO2014/091651 19.06.2014 
(30) 2012-271896         13.12.2012     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2015 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Kazuhiro KATO (JP), Atsushi KAWAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển mạch 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị chuyển mạch bao gồm: chuyển mạch kiểu nút ấn mà tiếp 

điểm của nó được chuyển BẬT/TẮT nhờ tác động ấn nút ấn được bố trí trên bề mặt 
trước của nó; tấm kiểu phím piano mà một đầu của nó được đỡ xoay được bởi chuyển 
mạch kiểu nút ấn, và sẽ ấn nút ấn xuống khi đầu kia của nó được ấn xuống; và tấm trang 
trí có lỗ cửa để làm lộ tấm kiểu phím piano ra phía bề mặt trước, và được bỗ trí phía 
trước chuyển mạch kiểu nút ấn với tấm kiểu phím piano được lộ ra ở phía bề mặt trước 
qua lỗ cửa. Độ cao bề mặt trước của tấm kiểu phím piano so với bề mặt trước của tấm 
trang trí với tấm kiểu phím piano chưa kích hoạt xấp xỉ bằng-nhau trên suốt toàn bộ bề 

mặt của nó, và bộ chỉ báo sẽ chỉ báo trạng thái BẬT/TẮT của chuyển mạch kiểu nút ấn 
được bố trí trong khu vực ấn của tấm kiểu phím piano. 
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(11) 44051 
(21) 1-2015-00716 (51) 7 E21B  44/00,  47/09 

(22) 03.03.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan  (VN) 

105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Dương Văn Thắng (VN), Tạ Tương Hoan (VN), Nguyễn Thị Liên Thủy (VN), Trần 

Trọng Lượng (VN), Hoàng Thái Việt (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Quy trình xử lý dữ liệu khảo sát trạng thái kỹ thuật ống 

chống và cần khai thác 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý số liệu khảo sát trạng thái kỹ thuật ống chống và 

cần khai thác (Quy trình khảo sát KTOC) bao gồm các bước: biểu diễn dữ liệu MIT theo 
chiều sâu thành dạng băng dài, dạng đồ thị đường cong theo chiều sâu, xây dựng hình 
ảnh 3D và mặt cắt ngang (cross section) của ống chống và tạo video từ dữ liệu CAST_V, 
MIT; hiệu chỉnh dữ liệu sai, nội suy dữ liệu thiếu dựa trên các giá trị đo của các kênh 
lân cận và dựa trên các thuật toán để hiệu chỉnh, nội suy cho kênh đã biết; xác định bề 
dày, độ ăn mòn của ống để đưa ra được phần trăm (%) ăn mòn của ống chống theo thời 
gian; cung cấp chức năng in ấn băng dài theo tỷ lệ bất kỳ, với nhiều mức độ chi tiết khác 
nhau để tiện cho việc phân tích cũng như lưu trữ tài liệu. 
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(11) 44052 
(21) 1-2015-00752 (51) 7 A01K  67/02, A61K  49/00 

(22) 01.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/080589      01.08.2013 (87) WO2014/023178 A1 13.02.2014 
(30) 201210280927.6           08.08.2012      CN 
(71) 1. SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  (CN) 

No. 800 Dongchuan Rd, Minhang District, Shanghai 200240, China 
2. PERFECT (CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Dongming north Rd, Shiqi District, Zhongshan City, Guangdong 528420, China 

(72) ZHAO, Liping (CN), FEI, Na  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Vi khuẩn chứa gen rARN 16S và quần thể vi sinh vật đường ruột 

của mẫu động vật béo phì chứa vi khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn chứa gen rARN 16S, trong đó gen rARN 16S này có mức 

độ giống về trình tự ít nhất là 75% so với trình tự nêu trong SEQ ID NO. 1. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quần thể vi sinh vật đường ruột của mẫu động vật béo phì chứa 
vi khuẩn này. 
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(11) 44053 
(21) 1-2015-00828 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 12.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-073640       31.03.2014       JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO (JP), Naoyuki SATOYOSHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn cấp mực và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn cấp mực (1) được tạo ra bằng cách điều chế chế phẩm cao 
su chứa ít nhất một thành phần cao su bao gồm ít nhất cao su epiclohydrin và cao su 
styren butađien, thành phần liên kết ngang và thành phần tạo bọt và, trong khi ép đùn 
chế phẩm cao su thành thân hình ống, liên tục tạo bọt và liên kết ngang chế phẩm cao su 
của thân hình ống bằng thiết bị liên kết ngang liên tục bao gồm thiết bị liên kết ngang 
bằng vi sóng và thiết bị liên kết ngang bằng không khí nóng. 
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(11) 44054 
(21) 1-2015-00842 (51) 7 F01P  7/02 

(22) 13.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP 2014-063292           26.03.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556 Japan. 
(72) Tomokazu KOBAYASHI (JP), Yasuhiko NAKANO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống làm mát của động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống làm mát của động cơ đốt trong có khả năng điều chỉnh lưu 
lượng của không khí làm mát và điều khiển một cách nhẹ nhàng, thích hợp các cánh 
mở/đóng của cửa lấy không khí làm mát. 
Hệ thống làm mát của động cơ đốt trong theo sáng chế bao gồm cửa lấy không khí làm 
mát (63) của nắp che quạt (61) được tạo ra có dạng lỗ hở hình tròn và có phần hình trụ 
(61C) nối thông với phía dưới cùng của cửa lấy không khí làm mát (63). Hơn nữa, cửa 
lấy không khí làm mát (63) được mở/đóng bởi cánh thứ nhất (101) được gắn vào trục 
quay thứ nhất (111) đi qua tâm (C1) của cửa lấy không khí làm mát (63), cánh thứ hai 
(102) được bố trí trên trục quay thứ hai (112) song song với trục quay thứ nhất (111) và 
được đặt ở một phía của tâm (C1) và cánh thứ ba (103) được bố trí trên trục quay thứ ba 
(113) song song với trục quay thứ nhất (111) và được đặt ở phía còn lại của tâm (C1), 
sao cho cánh thứ hai (102) được tạo ra che phía ngược với phía của cánh thứ nhất (101) 
và cánh thứ ba (103) được che phía ngược với phía của cánh thứ nhất (101). 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
74 

(11) 44055 
(21) 1-2015-00843 (51) 7 F02M  37/22 

(22) 13.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP 2014-064189         26.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556 Japan. 
(72) Katsunori KOMURO (JP), Shunji AKAMATSU (JP), Yuichi KATO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cung cấp nhiên liệu có thể phát hiện một cách đơn giản sự tắc 
nghẽn của bộ lọc nhiên liệu với chi phí thấp mà không cần sử dụng bộ cảm biến áp suất 
đắt tiền hoặc chi tiết tương tự. Thiết bị này được tạo ra bao gồm bơm nhiên liệu (12), bộ 
lọc nhiên liệu (11), lỗ thông (22) xả bọt khí mà đã đi vào trong bơm nhiên liệu (12), và 

ống xả hơi nước (14) có một đầu được lắp ghép với lỗ thông (22). ống xả hơi nước (14) 
có đầu còn lại được sắp xếp tại vị trí mà nhiên liệu ít hóa thành pha khí đốt tạm thời 
trong quá trình thay đổi khối lượng nhiên liệu của bình chứa nhiên liệu (1). Bộ lọc nhiên 
liệu (11) có hình dáng dạng hốc và có bên trong nối thông với cửa hút (17) của bơm 
nhiên liệu (12). Bộ lọc nhiên liệu (11) có thể biến dạng đàn hồi được từ hình dáng thứ 
nhất (Al) là trạng thái ban đầu thành hình dáng thứ hai (A2) được co lại nhỏ hơn hình 
dáng thứ nhất, nhờ sự tăng của sự giảm áp suất, và có thể phục hồi đàn hồi về hình dáng 
thứ nhất (A1) từ hình dáng thứ hai bằng cách hút pha khí đốt từ ống xả hơi nước (14) có 
sử dụng bơm nhiên liệu (12). Sự thay đổi hình dáng của bộ lọc nhiên liệu (11) tạo ra lực 
xung động của áp suất nhiên liệu. 
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(22) 13.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0041892          08.04.2014       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) STEEL FLOWER CO., LTD.  (KR) 

25F, 30, Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan 612-020, Republic of Korea 
(72) KIM, Byeong Kwen (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp hàn kết hợp thực hiện đồng thời hàn hồ quang 

vonfram với hàn hồ quang chìm và ống thép được sản xuất 
theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn kết hợp được thực hiện bằng cách hàn hồ quang 
vonfram trước và sau đó là hàn hồ quang chìm bằng cách giữ khoảng cách riêng biệt 
được xác định trước từ khu vực hàn hồ quang vonfram. Với phương pháp hàn kết hợp 
theo sáng chế, sự cố uốn cong ống thép giảm và thời gian hàn được rút ngắn do bước 
hàn bên trong và bước hàn bên ngoài được thực hiện đồng thời bằng cách giữ khoảng 
cách riêng biệt được xác định trước Ngoài ra, do bước hàn bên ngoài được thực hiện 
trước khi nhiệt độ vùng nóng chảy thấp hơn điểm biến đổi A1 sau khi hàn bên trong, 
nên sự uốn cong ống thép được điều chỉnh một cách thích hợp sau khi hàn và do đó thời 
gian làm thẳng trong quy trình sau được rút ngắn. 
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(11) 44057 
(21) 1-2015-00868 (51) 7 G21B  1/15 

(22) 04.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/058093     04.09.2013 (87) WO2014/039579 13.03.2014 
(30) 2012137795          04.09.2012    RU 

61/775,444          08.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2015 
(71) TRI ALPHA ENERGY, INC.  (US) 

10631 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, United States of America 
(72) BELCHENKO, Yuri I. (RU), BURDAKOV, Alexander V. (RU), DAVYDENKO, 

Vladimir I. (RU), DIMOV, Gennady I. (RU), IVANOV, Alexander A. (RU), 
KOBETS, Valeery V. (RU), SMIRNOV, Artem N. (RU), BINDERBAUER, Michl W. 
(AT), SEVIER, Donald L. (US), RICHARDSON, Terrence E. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy phun chùm trung tính dựa trên ion âm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phun chùm trung tính dựa trên ion âm bao gồm nguồn ion âm, 
bộ phận gia tốc và bộ phận trung hòa để tạo ra chùm trung tính khoảng 5 MW có năng 
lượng nằm trong khoảng từ 0,50 đến 1,0 MeV. Các ion được tạo ra bởi nguồn ion được 
gia tốc trước trước khi phun vào trong bộ phận gia tốc năng lượng cao nhờ bộ phận gia 
tốc trước dạng lưới nhiều khe hở tĩnh điện, bộ phận này được sử dụng để tách các chùm 
ion từ plasma và gia tốc theo tỷ lệ nào đó của năng lượng chùm được yêu cầu. Chùm từ 
nguồn ion đi qua cặp nam châm làm lệnh, cặp nam châm này cho phép chùm dịch khỏi 
trục trước khi đi vào bộ phận gia tốc năng lượng cao. Sau khi gia tốc thành năng lượng 
toàn phần, chùm đi vào bộ phận trung hòa tại đó nó được chuyển đổi một phần thành 
chùm trung tính. Các loại ion còn lại được chia tách nhờ nam châm và được hướng vào 
trong các bộ phận chuyển đổi năng lượng điện tĩnh. Chùm trung tính đi qua van cổng và 
đi vào buồng plasma. 
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(11) 44058 
(21) 1-2015-00877 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 16.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-073641          31.03.2014   JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO  (JP), Naoyuki SATOYOSHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn cấp mực và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Con lăn cấp mực (1) được sản xuất bằng cách điều chế chế phẩm cao su chứa thành 
phần cao su bao gồm cao su epiclohydrin và cao su butadien, thành phần liên kết ngang 
và thành phần tạo bọt và, trong khi ép đùn chế phẩm cao su này thành thân hình ống, 
tiếp tục tạo bọt và liên kết ngang chế phẩm cao su có thân hình ống bằng thiết bị liên kết 
ngang liên tục bao gồm bộ phận liên kết ngang bằng vi sóng và bộ phận liên kết ngang 
bằng không khí nóng. Thiết bị tạo ảnh có lắp con lăn cấp mực (1). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
78 

(11) 44059 
(21) 1-2015-00878 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 16.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-073643        31.03.2014 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO (JP), Naoyuki SATOYOSHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn cấp mực và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Con lăn cấp mực (1) được sản xuất bằng cách điều chế chế phẩm cao su chứa thành 
phần cao su bao gồm cao su epiclohydrin và cao su cloropren, muội cacbon dẫn điện, 
thành phần liên kết ngang và thành phần tạo bọt và trong khi ép đùn chế phẩm cao su 
này thành thân hình ống, tiếp tục tạo bọt và liên kết ngang chế phẩm cao su có thân hình 
ống bằng thiết bị liên kết ngang liên tục bao gồm bộ phận liên kết ngang bằng vi sóng 
và bộ phận liên kết ngang bằng không khí nóng. Thiết bị tạo ảnh có lắp con lăn cấp mực 
(1). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2015 
(71) TAIZHOU FEIYUE TWINSTAR APPAREL MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No.109 Middle Airport Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, 
318000, China 

(72) WENG, Duanwen (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ nhận biết giá treo của hệ thống may quần áo may sẵn

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ nhận biết giá treo của hệ thống may quần áo may sẵn để 
giải quyết vấn đề của dụng cụ nhận biết hiện tại mà có độ ổn định kém khi vận hành 
bằng cách sử dụng thanh mỏng làm tấm mồi. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến dụng cụ 
nhận biết giá treo của hệ thống may quần áo may sẵn, bao gồm công tắc nhỏ (5) và cơ 
cấu mồi, trong đó cơ cấu mồi được sử dụng tiếp xúc với giá treo, và sự thay đổi vị trí của 
cơ cấu mồi sau khi tiếp xúc với giá treo tác động lên điểm tiếp xúc (6) của công tắc nhỏ 
(5). Cơ cấu mồi bao gồm tấm mồi (10) dạng bản mỏng. Một đầu của tấm mồi (10) có 
điểm chốt, và đầu còn lại của tấm mồi (10) là đầu tự do. Cơ cấu hạn chế vị trí được tạo 
ra ở một cạnh trong của tấm mồi (10) theo chiều ngang để hạn chế vị trí của tấm mồi 
(10). 
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(30) 2012-192081       31.08.2012 JP 
(71) PAION UK LIMITED  (GB) 

Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire CB24 9ZR, United Kingdom 
(72) KONDO, Maki (JP), KONOMI, Toshihiko (JP), SATO, Shigehito (JP), DOI, 

Matsuyuki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thuốc giảm đau chứa metyl 3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-(2-

pyridinyl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]propanoat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc giảm đau chứa metyl 3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-(2-

pyridinyl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]propanoat. 
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(71) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan  
(72) Kohki Kamata  (JP), Motomi Suzuki  (JP), Haruyasu Ishikawa  (JP), Makoto Nishino  

(JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận con lăn, cơ cấu đỡ con lăn và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận con lăn được sử dụng trong thiết bị tạo ảnh gồm trục kim 
loại, và trục kim loại gồm phần trụ làm từ tấm kim loại, và phần nhô nhô ra ngoài từ các 
bề mặt đầu của phần trụ, trong đó các phần đầu của tấm kim loại, mỗi một phần gồm 
phần thẳng, các phần nhô, và các phần lõm, các phần nhô trên một phần đầu gài các 
phần lõm trên phần đầu kia, các phần lõm trên một phần đầu gài với các phần nhô trên 
phần đầu kia, và các phần thẳng trên cả hai phàn đầu nằm đối diện nhau, vùng thẳng 
được định vị trên phần đầu của phần trụ, vùng nhô và lõm nằm liền kề với vùng thẳng, 
và lượng nhô của phần nhô so với phần thẳng là nhỏ hơn lượng nhô của phần nhô so với 
phần lõm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cơ cấu đỡ con lăn, và thiết bị tạo ảnh. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan  
(72) Hiroomi Matsuzaki  (JP), Koji Yamaguchi  (JP), Kohki Kamata  (JP), Motomi Suzuki  

(JP), Yoshiyuki Beniya  (JP), Yukinori Nagata  (JP), Satoru Yamada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con lăn, cơ cấu đỡ con lăn và trục kim loại 

  (57)     Sáng chế đề xuất con lăn được sử dụng trong thiết bị tạo ảnh, con lăn này bao gồm: trục 
kim loại; và lớp bọc, trong đó trục kim loại được tạo dạng hình trụ tròn sao cho phần đầu 
này và phần đầu kia của tấm kim loại đối diện nhau, mỗi trong số phần đầu này và phần 
đầu kia đều bao gồm phần thẳng, phần lồi, và phần lõm, các chỗ lồi trên phần đầu này 
gài với các chỗ lõm trên phần đầu kia, vùng thẳng được đặt bên ngoài vùng lồi lõm mà 
trong đó chỗ lồi trên phần đầu này và chỗ lồi trên phần đầu kia được đồng chỉnh thẳng 
hàng nhau theo chiều dọc trục của trục kim loại, và vùng lồi lõm này được bao bọc hoàn 
toàn bằng lớp bọc, và ít nhất một phần của vùng thẳng được để lộ ra khỏi lớp bọc này. 
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(71) YKK AP INC.   (JP) 

1, Kandaizumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8642 Japan 
(72) Takeru FUJII (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu lắp cửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp cửa (10) gồm rãnh (20) được bố trí dọc theo chiều dọc 
của khung trên cùng (12a); dải gắn kín (25, 28) được bố trí ít nhất trên bề mặt hướng 
chiều dày của khung trên cùng (12a) hoặc khung đáy (12b); và cánh cửa trượt (14, 15) 
được treo trên rãnh (20) và được cấu tạo trượt được dọc theo chiều dọc của khung trên 
cùng (12a), cánh cửa trượt (14, 15) mà bề mặt hưởng chiều dày của cánh cửa trượt (14, 
15) tiếp giáp với dải gắn kín (25, 28), trong đó vị trí trọng tâm của cánh cửa trượt (14, 
15) được đặt giữa điểm đỡ treo của cánh cửa trượt (14, 15) và dải gắn kín (28) theo chiều 
độ dày của kết cấu lắp cửa (10). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu lắp cửa 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp cửa bao gồm thân khung (10) gồm bộ phận khung đỉnh 
(11) và cánh dẫn (11b) nằm trên bộ phận khung đỉnh (11); cánh cửa trượt (20) mà đầu 
đỉnh của cánh cửa trượt (20) được đỡ trên đó để có thể trượt được so với thân khung 
(10), cánh cửa trượt (20) bao gồm rãnh dẫn (26) nằm tại đầu đỉnh của cánh cửa trượt 
(20) để chứa cánh dẫn (11b), rãnh dẫn (26) bao gồm các mặt phẳng dẫn (22f) nằm tại 
các phần nằm trên các phía ngoài cửa và phía trong cửa của rãnh dẫn (26); các chi tiết 
trượt (30) nằm tại cả hai đầu theo chiều dài của rãnh dẫn (26), từng chi tiết trượt (30) 
bao gồm cặp bề mặt trượt (32) và rãnh trượt (31) mà được tạo ra giữa các bề mặt trượt 
(32), các bề mặt trượt (32) tiếp xúc trượt với cánh dẫn (11b); và bề mặt đỡ nằm tại một 
phần của một trong số các mặt phẳng dẫn (22f) nằm giữa các chi tiết trượt (30), trong đó 
bề mặt đỡ nằm trong vị trí mà cách cánh dẫn (11b) xa hơn so với các bề mặt trượt (32) 
của các chi tiết trượt (30) và gần cánh dẫn (11b) hơn so với khoảng cách giữa mặt phẳng 
dẫn (22f) còn lại và cánh dẫn (11b). 
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(11) 44066 
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35/00,  35/02 
(22) 16.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/059949   16.09.2013 (87) WO2014/043625 20.03.2014 
(30) 61/702,014        17.09.2012   US 

61/732,510        03.12.2012   US 
61/733,627        05.12.2012   US 

(71) BIND THERAPEUTICS, INC.  (US) 
325 Vassar Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 

(72) Maria FIGUEIREDO (US), Erick PEEKE (US), David DEWITT (US), Christina VAN 
GEEN HOVEN (US), Greg TROIANO (US), James WRIGHT (US), Young-Ho SONG 
(KR), Hong WANG (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt nano điều trị bệnh chứa chất điều trị bệnh, phương pháp 

sản xuất hạt nano này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt nano chứa axit kỵ nước, chất điều trị bệnh có tính bazơ chứa 

nitơ có khả năng thêm proton và polyme. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
hạt nano này. 
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(11) 44067 
(21) 1-2015-01011 (51) 7 F23D  14/38,  14/46, F24C  3/14 

(22) 25.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0035361          26.03.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea 

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đèn ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn ga bao gồm thân đèn có khoảng trống bên trong được xác định 
trước và khoảng trống chứa, và có ống phun nhiên liệu kéo dài từ một bên của thân đèn; 
bộ phận lắp ghép bình chứa ga có đường cấp ga, được nối thông với ống phun nhiên liệu, 
được bố trí ở một bên của thân đèn sao cho một phần của nó được thông với bên ngoài 
của thân đèn và được lắp ghép một cách chọn lọc với bình chứa ga; công tắc đánh lửa 
được bố trí ở khoảng trống bên trong và được tạo kết cấu để đốt cháy ga được cấp qua 
đường cấp ga do việc đốt cháy thông qua ống phun nhiên liệu; và bộ phận phối hợp đánh 
lửa có một mặt thông với bên ngoài của thân đèn, mặt còn lại được lắp có thể xoay được 
trong khoảng trống chứa sao cho có thể tiếp xúc được với công tắc đánh lửa và có khe 
chứa bộ phận nối. Với kết cấu như vậy, đèn ga có thể làm tăng tính thuận tiện cho người 
sử dụng trong việc bảo quản và mang đèn ga bằng cách làm giảm thể tích tổng của đèn 
ga bằng việc cất giữ bộ phận nối để lắp ghép bình chứa ga với đèn ga ở trong đèn ga. 
Ngoài ra, đèn ga có thể nâng cao khả năng tương thích của bình chứa ga bằng cách dễ 
dàng lắp ghép bình chứa ga có hình dạng khác nhau với đèn ga. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
87 

(11) 44068 
(21) 1-2015-01013 (51) 7 B65D  81/20, B65B  53/00 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-064270          26.03.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Wataru SAWAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gắn móc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn móc có thể tránh các vấn đề từ các ba via mà được tạo 
ra khi gờ nhọn chặn của thân móc xuyên thủng phần thành mỏng của tấm đỡ. Thiết bị 
gắn móc để gắn thân móc (10) có các gờ nhọn chặn (14) với vải (1) nhờ tấm đỡ (20) 
gồm các phần thành mỏng (24) để được xuyên thủng bởi các gờ nhọn chặn (14). Thiết bị 
gắn móc bao gồm ít nhất một phần dập (30) để dập các gờ nhọn chặn (14) đã xuyên 
thủng các phần thành mỏng (24). Phần dập (30) bao gồm bề mặt dập (34) để dập các gờ 
nhọn chặn (14) và các phần ép (35) để ép các ba via (24a) có thể được tạo ra đo một 
phần của các phần thành mỏng (24) nhô theo hướng ngược lại của thân móc (10) khi các 
gờ nhọn chặn (14) xuyên thủng các phần thành mỏng (24). Các phần ép (35) nhô lên so 
với bề mặt dập (34). Phần dập (30) có thể xoay chính giữa quanh trục (31) giữa vị trí ban 
đầu và vị trí dập hoàn toàn. 
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(11) 44069 
(21) 1-2015-01023 (51) 7 A01D  41/00 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-062983         26.03.2014     JP 

JP2014-062985         26.03.2014     JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kiyoshi Iizumi (JP), Naofumi Akiyama (JP), Manabu Saito (JP), Kazushi Ohara (JP), 

Kazunari Tanoue (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy gặt đập liên hợp có số lượng các bộ phận nối khung máy và thiết 
bị cắt thứ hai giảm, kết quả là yêu cầu về bảo trì giảm đi và ngăn ngừa sự biến dạng của 
khung máy. Máy gặt đập liên hợp theo sáng chế bao gồm: cơ cấu chuyển đổi thứ nhất 
(28B) để dẫn động thiết bị lưỡi cắt (50) bằng cách chuyển đổi sự quay theo một chiều 
của động cơ (E) thành sự quay qua lại; và cơ cấu chuyển đổi thứ hai (25B) để dẫn động 
thiết bị cắt thứ hai (90) bằng cách chuyển đổi sự quay theo một chiều của động cơ (E) 
thành sự quay qua lại; trong đó cơ cấu chuyển đổi thứ nhất (28B) và cơ cấu chuyển đổi 
thứ hai (25B) được bố trí ở phía bên của hộp cấp liệu (20) để đối diện với bộ phận lái 
(8). 
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(21) 1-2015-01028 (51) 7 B62J  9/00 

(22) 27.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-073580          31.03.2014      JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Hideki IKEDA (JP), Sunao KAWANO (JP), Makoto MATSUMURA (JP), Takayuki 

TSURUNO (JP), Kenichi OISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo khung thân 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo khung có dạng ovan một cách dễ dàng. Phương 
pháp chế tạo khung thân bao gồm khung chính (17) có dạng ovan được gia công uốn ở 
các vị trí cần thiết gồm các bước: tiến hành gia công uốn vật liệu dạng ống tròn; dập vật 
liệu dạng ống thành dạng ovan nhờ sử dụng máy dập. 
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(11) 44071 
(21) 1-2015-01033 (51) 7 B62J  9/00 

(22) 27.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-073573         31.03.2014      JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Sunao KAWANO (JP), Hideki IKEDA  (JP), Makoto MATSUMURA  (JP), Kenjiro 

IWASAKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khung thân 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm khung thân có độ cứng và độ bền của khung thân phụ thuộc vào 
phần của khung thân. Khung chính (17) bao gồm hai khung và kéo dài nghiêng xuống 
về phía sau từ ống đầu (16). Khung nối (20) được lắp với khung chính (17) lắp ở một 
đầu của khung đi xuống (19). Khung yên xe (21) kéo dài về phía sau với độ nghiêng lên 
lớn hơn khung chính (17) từ vị trí ở phía sau đầu trước (79b) của khung nối (20). Khung 
chính (17), giữa ống đầu (16) và mối hàn (79) của khung nối (20) với khung chính (17), 
được tạo dạng ôvan có đường trục dài theo hướng thẳng đứng và, ít nhất từ mối hàn (79) 
về phía sau, có dạng mặt cắt ngang được thay đổi. 
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(22) 04.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FI2013/050850          04.09.2013 (87) WO2014/049198 03.04.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  27.03.2015 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) KESKITALO, Ilkka (FI), KOSKINEN, Jussi-Pekka (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi lưu trữ có thể đọc được bằng 

máy tính để thực hiện bộ định thời chỉ báo ưu tiên năng lượng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và vật ghi lưu trữ có thể đọc được bằng máy 

tính để thực hiện bộ định thời chỉ báo ưu tiên năng lượng, phương pháp, thiết bị và vật 
ghi lưu trữ có thể đọc được bằng máy tính đó có thể tiến hành các hoạt động bao gồm 
khởi động bởi thiết bị của mạng truyền thông, bộ định thời đáp lại thông báo điều khiển 
tài nguyên vô tuyến, trong đó thông báo dấu hiệu ưu tiên năng lượng không được gửi đi 
bằng thiết bị này ít nhất là trong khoảng thời gian của bộ định thời. 
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(86) PCT/JP2013/076003          26.09.2013 (87) WO2014/054492 10.04.2014 
(30) 2012-219370          01.10.2012     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION   (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611, Japan 
(72) KATSUYA Yosuke  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống làm mát dùng cho động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống làm mát dùng cho động cơ để làm mát chi tiết như vòi 
phun bị ảnh hưởng bởi nhiệt từ xi lanh và đầu xi lanh của động cơ, khác biệt ở chỗ, hệ 
thống này bao gồm bộ phận dẫn hướng không khí, bộ phận này che một phần của xi 
lanh và đầu xi lanh của động cơ và tạo ra đường dẫn dòng chảy làm mát, mà không khí 
để làm mát động cơ được dẫn hướng qua đó đến xi lanh và đầu xi lanh, và bộ phận thổi 
không khí, bộ phận này cấp không khí đến đường dẫn dòng chảy làm mát, trong đó bộ 
phận dẫn hướng không khí có thân chính tạo ra đường dẫn dòng chảy làm mát và đoạn 
tấm chắn phân chia đường dẫn dòng chảy làm mát để tạo ra đường dẫn dòng chảy 
nhánh, mà không khí được dẫn hướng qua đó đến các bộ phận khác, đường dẫn dòng 
chảy nhánh này được bố trí ở vị trí cách ra khỏi xi lanh và đầu xi lanh. 
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(11) 44074 
(21) 1-2015-01062 (51) 7 F16L 19/05 

(22) 30.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2015/017198   30.01.2015       JP 
(71) O.N. INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

466, Jingo, Tsuyama-shi, Okayama 708-0015 Japan 
(72) TSUNETO Kazuharu (JP), ASHIDA Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu nối để nối ống thép không gỉ thành mỏng và đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối dùng để nối ống thép không gỉ thành mỏng và đầu nối, 
đai ốc được vặn ren vào đầu nối đồng thời vào tiếp xúc với một phần nghiêng khác trong 
số các phần nghiêng của phần nhô ra có dạng hình chữ V lộn ngược của ống thép không 
gỉ thành mỏng. Các phần nhô ra được tạo ra trên phần rãnh khía thứ hai và phần tiếp xúc 
của đai ốc với một phần nghiêng khác trong số các phẩn nghiêng của phần nhô ra có 
dạng hình chữ V lộn ngược được tạo ra sao cho vào tiếp xúc theo đường thẳng với một 
phần nghiêng khác trong số các phần nghiêng của phần nhô ra có dạng hình chữ V lộn 
ngược. 
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(11) 44075 
(21) 1-2015-01063 (51) 7 H04W  12/04, H04L  29/06 

(22) 29.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/067868    29.08.2013 (87) WO2014/033199 06.03.2014 
(30) 12182285.2         30.08.2012    EP 

61/695,022         30.08.2012    US 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven Netherlands 
(72) DEES, Walter (NL), BERNSEN, Johannes Arnoldus Cornelis (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây bao gồm nhóm thiết bị không dây 
(110, 120, 130, 140) bao gồm ít nhất một thiết bị máy chủ không dây (100) được kết nối 
bảo mật dựa trên dữ liệu bí mật thứ nhất (240) được chia sẻ bởi nhóm. Kết nối bảo mật 
thứ hai được thiết lập giữa thiết bị mang được không dây (200) và thiết bị máy chủ 
không dây dựa trên dữ liệu bí mật thứ hai (250), ít nhất một trong số thiết bị không dây 
nhận lệnh áp dụng dữ liệu bí mật thứ ba cho việc thiết lập kết nối bảo mật không dây 
trực tiếp với thiết bị mang được không dây (200). Ngoài ra thiết bị mang được không 
dây nhận lệnh thông qua kết nối bảo mật thứ hai để áp dụng dữ liệu bí mật thứ ba cho 
việc thiết lập kết nối bảo mật trực tiếp với thiết bị không dây dựa trên dữ liệu bí mật thứ 
ba, Cuối cùng, kết nối bảo mật không dây trực tiếp tương ứng được thiết lập giữa thiết bị 
thứ hai và thiết bị không dây tương ứng dựa trên dữ liệu bí mật thứ ba. 
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(11) 44076 
(21) 1-2015-01080 (51) 7 B62J  9/00 

(22) 31.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-073572        31.03.2014 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Sunao KAWANO (JP), Hideki IKEDA (JP), Kenichi OISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bố trí hộp chứa đồ dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí hộp chứa đồ dùng cho xe gồm nửa trên và nửa dưới, 
cho phép dễ dàng nhìn thấy các đồ chứa trong khoảng trống chứa và dễ dàng tiếp cận 
với khoảng trống chứa. Phần chứa dưới (144) được tạo theo dạng vòm có miệng ở phần 
trên của nó, miệng được nối với phần chứa trên (145). Phần chứa trên (145) bao gồm 
phần miệng ở phần dưới của nó và phần miệng trên (140) ở phần trên của nó, phần 
miệng liên tục với phần chứa dưới (144) và phần miệng trên (140) nối thông với khoảng 
trống chứa (185). Yên xe (15) được đỡ mở ra và đóng vào được bởi phần chứa trên (145) 
để che phần miệng trên (140). Phần chứa trên (145) và phần chứa dưới (144) được cố 
định bởi mặt đối tiếp phía phần chứa dưới (146) và mặt đối tiếp phía phần chứa trên 
(147) trong trạng thái ăn khớp và bao gồm gờ (168) kéo dài từ mặt đối tiếp phía phần 
chứa dưới (146) và mặt đối tiếp phía phần chứa trên (147), và được đỡ bởi khung thân 
(11) thông qua gờ (168). 
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(11) 44077 
(21) 1-2015-01091 (51) 7 A01N  63/00 

(22) 30.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/057642    30.08.2013 (87) WO2014/036474 06.03.2014 
(30) 61/696,046         31.08.2012    US 

61/715,780         18.10.2012    US 
61/792,355         15.03.2013    US 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP  (US) 
2T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. 

(72) GUILHABERT-GOYA, Magalie (FR), ZHU, Hong (CA) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp làm tăng khả năng chống chịu stress phi sinh 

học của cây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng khả năng chống chịu stress phi sinh học 

bằng cách tăng lượng chất dinh dưỡng trong đất cung cấp cho cây, phương pháp này bao 
gồm bưởc sử dụng chÓ phẩm chứa Bacillus subtilis hoặe Bacillus pumilus hoặc thể đột 
biến của nó cho cây, bộ phận của cây và/hoặc khu vực xung quanh cây hoặc bộ phận 
của cây. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng lượng chất dinh dưỡng trong 
đất bao gồm bước sử dụng chế phẩm chứa Bacillus subtilis hoặc thể đột biến của nó cho 
đất.  
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(11) 44078 
(21) 1-2015-01099 (51) 7 F22B  037/024,  037/000 

(22) 01.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 14164685.1         15.04.2014      EP 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) BOECKER Christoph (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Môđun nồi hơi được lắp đặt từ trước, phương pháp lắp ghép nồi 

hơi và nồi hơi có môđun này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới môđun (3) được lắp đặt từ trước để lắp ghép nồi hơi (15) bao gồm 

đường ống và/hoặc phần cách ly và/hoặc các phụ kiện và/hoặc các khay và/hoặc ống dẫn 
cáp và/hoặc các tấm lưới và/hoặc các tay vịn và/hoặc các bộ phận đỡ ống và/hoặc các 
thiết bị điện. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp lắp ghép nồi hơi (15) bao gồm: bước 
lắp ghép kết cấu chính (1); tạo ra các môđun (3) được lắp đặt từ trước định rõ khu vực 
nồi hơi; và lắp đặt các môđun (3) ở bên ngoài kết cấu chính (1). Đồng thời sáng chế 
cũng đề cập đến nồi hơi (15) có các môđun được lắp đặt từ trước nói trên. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
98 

(11) 44079 
(21) 1-2015-01119 (51) 7 E21C  27/12,  27/14 

(22) 10.05.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/000551   10.05.2013 (87) WO2013/170627 A1 21.11.2013 
(30) 201210155143.0        12.05.2012   CN 

201210155167.6        12.05.2012   CN 
201210155148.3         12.05.2012   CN 
201210155150.0        12.05.2012   CN 
201210155169.5        12.05.2012   CN 
201210226673.X        24.06.2012   CN 
201210226675.9        24.06.2012   CN 
201210226688.6        24.06.2012   CN 
201210226655.1        24.06.2012   CN 
201210226780.2        28.06.2012   CN 
201210297219.3        06.08.2012   CN 
201210297181.X        06.08.2012   CN 
201210293192.0        13.08.2012   CN 
201210293046.8        13.08.2012   CN 
201210293237.4        13.08.2012   CN 
201210290393.5        13.08.2012   CN 
201210290392.0        13.08.2012   CN 
201210293070.1        13.08.2012   CN 
201210290401.6        13.08.2012   CN 
201210290379.5        13.08.2012   CN 
201210293169.1        13.08.2012   CN 
201210293236.X        13.08.2012   CN 
201210293049.1        13.08.2012   CN 
201210293253.3        13.08.2012   CN 
201210297164.6        13.08.2012   CN 
201210347294.6        10.09.2012   CN 
201210346367.X        11.09.2012   CN 
201210378528.3        11.09.2012   CN 
201210454532.3        07.11.2012   CN 
201210454142.6        07.11.2012   CN 
201210454531.9        07.11.2012   CN 
201210454001.4        07.11.2012   CN 
201210454125.2        07.11.2012   CN 
201210596479.0        28.12.2012   CN 
201310020905.0        06.01.2013   CN 
201310058064.2        22.02.2013   CN 
201310058071.2        22.02.2013   CN 
201310058073.1        22.02.2013   CN 
201310058074.6        22.02.2013   CN 
201310058117.0        22.02.2013   CN 
201310058085.4        22.02.2013   CN 
201310058118.5        22.02.2013   CN 
201310058119.X        22.02.2013   CN 
201310058138.2        22.02.2013   CN 
201310058084.X        22.02.2013   CN 
201310078655.6        04.03.2013   CN 
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201310100163.2       13.03.2013  CN 
201310118683.6       23.03.2013  CN 
201310158415.7       12.04.2013  CN 
201310158412.3       12.04.2013  CN 

(75) LIU SUHUA  (CN) 
Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
Industrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp biến đổi chuyển động quay thành chuyển động 

tác động qua lại và thiết bị biến đổi chuyển động quay thành 
chuyển động tác động qua lại để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tác 
động qua lại và thiết bị biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tác động qua lại 
để thực hiện phương pháp này. Thiết bị này có một bộ phận tác động dịch chuyển qua 
lại, bộ phận này bao gồm một cơ cấu dẫn động tác động, một cần rung và một đầu tác 
động. Cơ cấu dẫn động tác động có một bộ phận truyền động, bộ phận truyền động này 
có một bánh răng truyền lực bố trí trên trục phát lực và một trục khuỷu. Trục phát lực 
được bố trí để dẫn động trục khuỷu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động dịch 
chuyển qua lại, hoặc trục phát lực được bố trí để dẫn động trục khuỷu biến đổi chuyển 
động quay thành chuyển động dịch chuyển qua lại. 
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(11) 44080 
(21) 1-2015-01125 (51) 7 F23G  5/16,  5/04,  5/00 

(22) 02.04.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2015 
(75) Dương Văn Chức  (VN) 

Số nhà 24, ngõ 18, phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội. 

(54) Lò đốt chất thải rắn đa năng liên hoàn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt chất thải rắn đa năng liên hoàn để đốt nhiều loại chất thải rắn 

khác nhau cùng một lúc thông qua 4 cửa cấp rác vào và bao gồm buồng đốt sơ cấp (D1) 
nằm ở phía trước của lò đốt, buồng đốt thứ cấp (D2) nằm ở giữa lò đốt và nối thông với 
buồng đốt sơ cấp (D1). Buồng lưu khí (D3) Có phần dưới có dạng hình sin nối thông với 
buồng đốt thứ cấp (D2) để toàn bộ khí thải có nhiệt độ cao đi từ buồng đốt thứ cấp sang 

buồng lưu khí (D3) để sấy rác trong ống dẫn rác thải (3). ống dẫn rác thải (3) được bố 
trí nằm ở bên trên các buồng đốt sơ cấp (D1), thứ cấp (D2) và nằm bên trong ở phần trên 
của buồng lưu khí (D3). Các ống khói chính (8) và phụ (4) được nối với bộ phận xử lý 
khí (6).  
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(11) 44081 
(21) 1-2015-01136 (51) 7 C12N  15/113, A61K  31/713, A61P  

27/06 
(22) 05.09.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/GB2012/052177     05.09.2012 (87) WO2014/037686 13.03.2014 
(71) SYLENTIS S.A.U.  (ES) 

Plaza del Descubridor Diego de Ord¸s no. 3, planta 5, E-28003 Madrid, Spain 
(72) JIMENEZ ANTON, Ana Isabel (ES), GONZALEZ FAJARDO, Victoria (ES), RUZ 

PALOMAR, Veronica  (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để điều trị rối loạn về mắt, bộ phận phân tán để 

phân tán liều dược phẩm dạng lỏng và kit chứa bộ phận phân 
tán này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để điều trị rối loạn về mắt và dạng liều lượng để làm 
giảm sự tăng áp suất trong mắt (intra ocular pressure: IOP) chứa phân tử ARN sợi kép 
gồm 19 nucleotit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận phân tán để phân tán liều 
dược phẩm này ở dạng lỏng và kit chứa bộ phận phân tán này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
102 

(11) 44082 
(21) 1-2015-01140 (51) 7 H02K  33/06 

(22) 03.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0040794     04.04.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) YOUNGBAGS CM CO., LTD.  (KR) 

3F, 3 Seocho-daero 55-gil, Seocho-gu, Seoul 137-883, Republic of Korea 
(72) LEE, Sang Eui (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Động cơ rung không chổi than dùng điện một chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ rung không chổi than dùng điện một chiều được cải tiến để 
tạo lực rung lớn hơn với cùng khối lượng so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Bạc lót hình 
trụ được cố định trực tiếp với nam châm vĩnh cửu hình vành khuyên sao cho nam châm 
được bố trí gần nhất có thể với tâm quay, và do đó các cuộn cảm có thể có khối lượng 
giảm và được bố trí gần nhất có thể với tâm quay. Không gian bên ngoài của các cuộn 
cảm có thể được đảm bảo lớn hơn nhiều nhất nhờ sự dịch chuyển vị trí của các cuộn 
cảm, và đối trọng chiếm không gian cho chuyển động quay, sao cho khối lượng của đối 
trọng có thể lớn hơn. Do vậy có khả năng để thiết kế động cơ rung mỏng hơn trong khi 
tải trọng có thể lớn hơn và được bố trí ở không gian bên ngoài của các cuộn cảm, cho 
phép động cơ rung có khối lượng nhỏ hơn để phát sinh lực rung lớn hơn. 
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(11) 44083 
(21) 1-2015-01153 (51) 7 B41J  2/175 

(62) 1-2011-00570   
(22) 14.05.2010 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2010/003271         14.05.2010 (87) WO2010/131480 18.11.2010 
(30) 2009-118175          15.05.2009      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  01.03.2011 
(71) SEIKO EPSON CORPORATION   (JP) 

4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0811, JP 
(72) ISHIZAWA, Taku  (JP), SHINADA, Satoshi  (JP), NOZAWA, Izumi  (JP), AOKI, 

Yuji  (JP), KAWATE, Hiroyuki  (JP), FUKANO, Takakazu  (JP), ASAUCHI, Noboru  
(JP), KOSUGI, Yasuhiko  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống cung cấp vật liệu ghi, bảng mạch, kết cấu và hộp mực 

dùng cho thiết bị tiêu thụ vật liệu ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp vật liệu ghi có nhiều đầu cuối được bố trí trên 

bảng mạch của hộp mực, và nhiều đường thẳng được tạo ra bởi các phần tiếp xúc của 
nhiều đầu cuối. Trên đường thẳng thứ nhất trong số nhiều đường thẳng, các phần tiếp 
xúc của hai đầu cuối để phát hiện việc lắp vào được bố trí, và phần tiếp xúc của đầu cuối 
cung cấp nguồn điện được bố trí giữa chúng. Đường thẳng thứ nhất có thể được bố trí tại 
mặt đầu khi hộp mực được di chuyển theo chiều định trước và được lắp vào thiết bị in, 
hoặc đường thẳng thứ nhất có thể là đường thẳng nằm gần nhất với miệng hở của lỗ 
phân phát mực, hoặc đường thẳng thứ nhất có thể là đường thẳng nằm gần nhất với kim 
phân phát mực. 
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(11) 44084 
(21) 1-2015-01165 (51) 7 A43B  13/04,  13/12,  13/14,  13/16,  

13/18,  23/02 
(22) 05.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/058280      05.09.2013 (87) WO2014/039691 13.03.2014 
(30) 13/605,681           06.09.2012       US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) ADEAGBO, Simidele A. (US), GROVER, Chad C. (US), SHYLLON, Tamimu A. 

(US), HOFFER, Kevin W. (US), HOLMES, Matthew J. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đế giày và vật dụng đi chân bao gồm đế giày này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đế giày dùng cho vật dụng đi vào chân, kể cả giày thể thao, bao 
gồm: (a) bộ phận đế giữa bằng bọt xốp có trọng lượng nhẹ để đỡ bàn chân; và (b) các bộ 
phận giữ nặng hơn và/hoặc có mật độ cao hơn che các khu vực được chọn của bộ phận 
đế giữa. Các khoảng không được tạo ra giữa các bộ phận giữ này. Các khoảng không có 
thể được xác định kích thước, xác định hình dạng và định hướng để tạo ra và/hoặc tương 
ứng với các đường uốn của bàn chân và/hoặc mang lại chuyển động uốn tự nhiên hơn 
cho đế giày. Đế giày này có thể còn có một hoặc nhiều bộ phận đế ngoài, ví dụ trên 
(các) bề mặt dưới của bộ phận giữ và/hoặc đế giữa bằng bọt xốp. Đế giày này có thể 
được gài vào mũ giày tạo ra giày. Mũ giày có thể có môt hoặc nhiều các lỗ luồn dây 
buộc được đỡ bởi các bộ phận dây dài hoặc vải dệt. Sáng chế còn đề cập đến vật dụng đi 
vào chân bao gồm đế giày nêu trên. 
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(11) 44085 
(21) 1-2015-01201 (51) 7 C08L  77/00, C08K  3/00,  3/04 

(22) 08.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 00543/14 08.04.2014   CH 

15155617.2 18.02.2015   EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) AEPLI Etienne (CH), DUEBON Pierre (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vật liệu đúc polyamit dẫn điện và sản phẩm đúc polyamit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu đúc polyamit có thành phần sau đây: 
(a) ít nhất một polyamit bán tinh thể với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 85% 

trọng lượng; 

(b) sợi cacbon có đường kính sợi nằm trong khoảng từ 2 đến 10m với lượng nằm 
trong khoảng từ 4 đến 18% trọng lượng; 

(c) ít nhất một chất độn vô cơ hoặc muối dạng hạt với lượng nằm trong khoảng từ 10 
đến 60% trọng lượng; 

(d) ít nhất một polyme vô định hình có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh ít nhất là 45°C 
được xác định theo tiêu chuẩn ISO 11357 với lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 
30% trọng lượng; 

(e) muội than với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 20% trọng lượng; 
(f) ít nhất một chất phụ gia và/hoặc chất bổ sung khác với lượng nằm trong khoảng từ 

0 đến 20% trọng lượng; 
trong đó tổng lượng các thành phần (a) đến (f) bằng 100% trọng lượng. 
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(11) 44086 
(21) 1-2015-01206 (51) 7 H04N  5/335 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-086685          18.04.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshikazu Yamazaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển đổi quang điện, hệ thống chụp ảnh và phương 

pháp điều khiển thiết bị chuyển đổi quang điện 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chuyển đổi quang điện có vùng điểm ảnh bao gồm hàng điểm 

ảnh hiệu dụng và hàng điểm ảnh tham chiếu, hàng điểm ảnh tham chiếu này chứa nhiều 
cặp điểm ảnh tham chiếu, mỗi cặp lại bao gồm điểm ảnh tham chiếu thứ nhất và điểm 
ảnh tham chiếu thứ hai được bố trí kề nhau. Điểm ảnh tham chiếu thứ nhất và điểm ảnh 
tham chiếu thứ hai này xuất ra các tín hiệu tham chiếu có các mức tín hiệu khác nhau và 
không phụ thuộc vào lượng ánh sáng tới. 
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(11) 44087 
(21) 1-2015-01207 (51) 7 E05B  15/00 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 1007/DEL/2014         09.04.2014       IN 
(71) MINDA CORPORATION LIMITED  (IN) 

D 6-11, Sector 59, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301, India 
(72) Deepak Goswami (IN), Vikram Puri (IN), Sumeet Verma (IN), Harjit Singh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Môđun chắn dùng cho khóa dạng trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun chắn dùng cho khóa dạng trụ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến cơ cấu và hoạt động của tấm chắn trong khóa dạng trụ trên các phương tiện xe liên 
quan đến việc đóng và mở tự động bằng chìa khóa từ xa cùng với tùy chọn đóng và mở 
tấm chắn bằng tay bởi người dùng.  
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(11) 44088 
(21) 1-2015-01216 (51) 7 H04N  5/225 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0043833     11.04.2014 KR 

10-2014-0066563     30.05.2014 KR 
10-2014-0128689     25.09.2014 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) PARK, Sung Ryung  (KR), KWON, Oh Byoung  (KR), LIM, Soo Cheol  (KR), KANG, 
Byung Woo  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun máy ảnh bao gồm nhiều ổ bi để hỗ trợ cho việc dẫn động vành 
ống kính ở thời điểm bù cho sự chuyển dịch máy ảnh không chủ định do sự nhiễu loạn 
như rung tay. Vành ống kính có thể được dẫn động theo hướng thứ nhất và hướng thứ 
hai một cách độc lập bởi một lực dẫn động được tạo ra theo hướng thứ nhất vuông góc 
với trục quang và bởi một lực dẫn động khác được tạo ra theo hướng thứ hai vuông góc 
với trục quang và hướng thứ nhất, nhờ đó ngăn không tạo ra sự thay đổi dẫn động ở thời 
điểm bù cho sự chuyển dịch không mong muốn như rung tay, mà vẫn đảm bảo độ tin 
cậy chống lại tác động bên ngoài, và giảm sự tiêu thụ năng lượng ở thời điểm bù cho sự 
nhiễu loạn. 
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(11) 44089 
(21) 1-2015-01217 (51) 7 H04N  5/225 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0043833     11.04.2014 KR 

10-2014-0066563     30.05.2014 KR 
10-2014-0102588     08.08.2014 KR 
10-2014-0139736     16.10.2014       KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) KANG, Byung Woo (KR), KWON, Oh Byoung  (KR), LIM, Soo Cheol  (KR), HAN, 
Kwang Joon  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun máy ảnh bao gồm: bộ phận ống kính được tạo kết cấu để di 
chuyển theo hướng trục quang và hướng vuông góc so với trục quang; bộ phận vỏ chứa 
bộ phận ống kính; chi tiết giảm va chạm được đặt giữa bộ phận vỏ và bộ phận ống kính 
để giảm các tác động và tiếng ồn phát ra khi bộ phận vỏ và bộ phận ống kính va chạm. 
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(11) 44090 
(21) 1-2015-01220 (51) 7 F02N 3/00 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103206237          10.04.2014 TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) PAN, Guan-You (TW), TO, Yu-Ting (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị khởi động động cơ có môđun khuếch đại điện thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khởi động động cơ có môđun khuếch đại điện thế bao gồm 
ắc quy, môđun khuếch đại, công tắc chuyển mạch, bộ khởi động và phát điện (ISG), nút 
khởi động, cảm biến của dây ga, và bộ điều khiển khởi động động cơ. Khi động cơ ở 
trạng thái dừng máy chờ khởi động lại, nút khởi động được ấn hoặc dây ga được kéo khi 
được phát hiện bởi cảm biến của dây ga, bộ điều khiển khởi động động cơ sẽ đưa ra tín 
hiệu khuếch đại, khiến cho dòng điện đầu ra từ ắc quy đi qua và được khuếch đại bởi 
môđun khuếch đại và bộ khởi động và phát điện khởi động động cơ. Nhờ đó, thông qua 
môđun khuếch đại điện thế, bước quay ngược của bộ khởi động và phát điện có thể được 
loại bỏ sao cho sự quay xuôi có thể bị ảnh hưởng khi khởi động động cơ. Điều này khiến 
cho bộ khởi động và phát điện khởi động động cơ tăng tốc, và rút ngắn thời gian cần 
thiết từ lúc bắt đầu đánh lửa. 
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(11) 44091 
(21) 1-2015-01221 (51) 7 F02N 19/00 

(22) 09.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103113391           11.04.2014 TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Pong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) HUANG, Chih-Wei (TW), LIN, Kuan-Hsu (TW), CHANG, Jen-Hao (TW), HSU, 

Wen-Cheng (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hỗ trợ khởi động động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phụ trợ khởi động động cơ được trang bị cho động cơ có 
đầu xi lanh, trong đó đầu xi lanh này bao gồm đường dẫn dầu bôi trơn, buồng đốt, ống 
nạp, và ống xả áp nối thông với buồng đốt và ống nạp. Thiết bị phụ trợ khởi động động 
cơ này bao gồm thân xupap, nắp, và bộ phận đàn hồi. Thân xupap, tại phần trước của nó, 
được tạo ra có van nối thông với buồng đốt; và tại phần giữa của nó có bề mặt thứ nhất 
và bề mặt thứ hai, trong đó bề mặt thứ nhất được nối thông với đường dẫn dầu bôi trơn 
để tạo ra đường dẫn dầu xả áp. Nắp bao gồm khoang tiếp nhận được bố trí ở phần sau 
của thân xupap. Bộ phận đàn hồi được lồng vào phần sau của thân xupap, và được tiếp 
nhận trong khoang tiếp nhận của nắp, trong đó bộ phận đàn hồi tiếp giáp với nắp và bề 
mặt thứ hai. Khi ở thời điểm động cơ khởi động, áp suất trong đường dẫn dầu bôi trơn 
không đủ để vượt qua lực nén trước của bộ phận đàn hồi, và bằng cách ép xuống thân 
xupap, sẽ có khe hở giữa van và thành trong của buồng đốt để mở ống xả áp và để tiếp 
tục việc xả áp. 
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(11) 44092 
(21) 1-2015-01225 (51) 7 B05D  1/00, B29C  41/00, B05D  

1/04, B29C  41/08 
(22) 08.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/063932    08.10.2013 (87) WO2014/058913 17.04.2014 
(30) 61/712,764         11.10.2012    US 

14/046,838         04.10.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(71) FINISHING BRANDS HOLDINGS INC.  (US) 

88-11th Avenue NE, Minneapolis, Minnesota 55413, United States of America 
(72) Steven Andrew MYERS (US), COZART, Payton Xavier (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phun tĩnh điện, phương pháp tạo đích dùng cho hệ 

thống phun tĩnh điện và phương pháp sản xuất bộ phận bằng hệ 
thống phun tĩnh điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phun tĩnh điện để sản xuất các sản phẩm và sơn phủ các 
đối tượng, hệ thống phun tĩnh điện (10) có dụng cụ tĩnh điện (12) được kết cấu để phun 
vật liệu nhiễm tĩnh điện và đích có độ bóng bề mặt lớn hơn hoặc bằng độ bóng gương số 
4 được kết cấu để tiếp nhận vật liệu được phun bởi dụng cụ tĩnh điện (12). Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo đích dùng cho hệ thống phun tĩnh điện và 
phương pháp sản xuất bộ phận bằng hệ thống phun tĩnh điện này. 
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(11) 44093 
(21) 1-2015-01250 (51) 7 A63B  21/055 

(22) 10.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201420170725.0         10.04.2014         CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  10.04.2015 
(75) CHANG, CHUNG-FU  (TW) 

No. 451, Dadian Rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tập luyện kéo đai 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tập luyện kéo đai bao gồm: đai điều chỉnh có khóa kiểu 
thang thứ nhất và một đầu của đai điều chỉnh được luồn qua vòng thứ nhất; hai đai nối, 
hai đầu thứ nhất của hai đai nối này được gắn chặt với vòng thứ nhất, hai đầu thứ hai của 
mỗi đai nối mà được gấp ngược với các đầu thứ nhất lần lượt được gắn chặt với vòng thứ 
ba, và hai vòng thứ hai lần lượt được gắn chặt với mặt trên của mỗi đai nối giữa đầu thứ 
nhất và đầu thứ hai; hai bộ dây đàn hồi, mỗi bộ dây đàn hồi được bố trí tương ứng với 
mỗi đai nối, và hai đầu của mỗi bộ dây đàn hồi được nối lần lượt với vòng thứ hai và 
vòng thứ ba của mỗi đai nối tương ứng; và hai tay nắm, mỗi tay nắm được bố trí tại mỗi 
đai nối tương ứng và mỗi bộ dây đàn hồi tương ứng. 
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(11) 44094 
(21) 1-2015-01315 (51) 7 G10L  19/16 

(22) 15.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/011672     15.01.2014 (87) WO2014/113465 A1 24.07.2014 
(30) 61/754,882          21.01.2013      US 

61/824,010          16.05.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
(72) GRANT, Michael (AU), NORCROSS, Scott Gregory (CA), RIEDMILLER, Jeffrey  

(US), WARD, Michael (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý âm thanh và phương pháp giải mã dòng bit âm 

thanh được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý âm thanh bao gồm: bộ nhớ đệm để lưu trữ ít nhất một 

khung của dòng bit âm thanh được mã hóa; bộ giải mã âm thanh được kết nối với bộ nhớ 
đệm để giải mã dữ liệu âm thanh; và bộ phân tích được kết nổi hoặc được tích hợp với 
bộ giải mã âm thanh để phân tích dòng bit âm thanh được mã hóa. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp giải mã dòng bit âm thanh được mã hóa. 
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(11) 44095 
(21) 1-2015-01324 (51) 7 C08L  77/06,  77/08,  77/02, C08K  

7/14 
(22) 15.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 14 164 801.4         15.04.2014 EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) AEPLI Etienne (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hỗn hợp đúc polyamit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc polyamit chứa polyamit vô định hình, polyamit béo và 
kết tinh một phần, và còn chứa sợi thủy tinh để gia cường. Ngoài ra, hỗn hợp đúc 
polyamit theo sáng chế chứa polyamit được làm từ diamin vòng béo và axit béo dime 
hóa. Hỗn hợp đúc polyamit theo sáng chế được sử dụng để sản xuất các linh kiện điện 
hoặc điện tử, vỏ hoặc bộ phận vỏ.  
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(11) 44096 
(21) 1-2015-01334 (51) 7 G11B  5/84, C09K  3/14 

(22) 16.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP 2014-085019       16.04.2014   JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502 Japan 
(72) Yasushi MATSUNAMI (JP), Masanori OOHASHI (JP), Yusuke MAKINO  (JP), 

Noritaka YOKOMICHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng và phương pháp sản xuất nền đĩa từ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh bóng có thể ngăn chặn sự giảm tốc độ đánh bóng 
do việc sử dụng phớt đánh bóng trong thời gian dài. Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh 
bóng được sử dụng để đánh bóng nền đĩa từ. Chế phẩm đánh bóng này chứa các chất 
mài mòn silic oxit có độ dài trục nhỏ trung bình, Ds, và các hạt vô cơ có đường kính hạt 
trung bình, Db, nhỏ hơn 50% độ dài trục nhỏ trung bình, Ds. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
117 

(11) 44097 
(21) 1-2015-01340 (51) 7 A61K  9/51,  31/506,  47/12, A61P  

31/00 
(22) 16.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/059936    16.09.2013 (87) WO2014/043618 20.03.2014 
(30) 61/702,037         17.09.2012   US 
(71) BIND THERAPEUTICS, INC.  (US) 

325 Vassar Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) FIGUEIREDO, Maria (US), PEEKE, Erick (US), DEWITT, David (US), VAN GEEN 

HOVEN, Christina (US), TROIANO, Greg (US), WRIGHT, James (US), SONG, 
Young-Ho (KR), WANG, Hong (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt nano để điều trị bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt nano để điều trị bệnh, phương pháp này 
bao gồm việc kết hợp chất để điều trị bệnh với axit hữu cơ. Hạt nano để điều trị bệnh có 
thể có, ví dụ, khả năng tải thuốc và/hoặc tính chất giải phóng thuốc được cải thiện. 
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(11) 44098 
(21) 1-2015-01345 (51) 7 A23L  1/23,  1/325,  1/22 

(22) 17.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 10-2014-0046725          18.04.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) LEE, Ho Woo (KR), OH, Ji Young (KR), KANG, Dae Ik (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nước mắm và nước mắm được sản xuất 

bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước mắm có hương vị đậm trong thời gian 

ngắn, trong đó phương pháp này bao gồm các bước lên men hải sản ướp muối lần thứ 
nhất rồi thực hiện lên men/làm chín trong điều kiện nhiệt độ không đổi sau khi bổ sung 
nước mắm thô. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập tới nước mắm được sản xuất bằng 
phương pháp theo sáng chế có chất lượng được nâng cao, hàm lượng dinh dưỡng và 
hương vị của nước mắm tăng cao, giảm mùi tanh và chỉ tiêu cảm quan sản phẩm được 
cải thiện, nhờ đó sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Phương pháp theo sáng chế được áp 
dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước mắm. 
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(11) 44099 
(21) 1-2015-01354 (51) 7 F02N 19/00 

(22) 17.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103114299          18.04.2014  TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) HSU, Ching-Chun  (TW), PAN, Guan-You (TW), HWANG, Chuan-Min  (TW), CHIU, 

Ching-Chung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống động cơ bao gồm động cơ, bộ phận khởi động và phát 
điện, bộ điều khiển khởi động và phát điện, và bộ phận điều khiển động cơ. Bộ phận 
khởi động và phát điện được bố trí đồng trục với trục khuỷu của động cơ. Bộ điều khiển 
khởi động và phát điện được nối điện với bộ phận khởi động và phát điện và được tạo ra 
có bộ tạo tín hiệu góc trục khuỷu. Bộ phận điều khiển động cơ được nối điện với bộ tạo 
tín hiệu góc trục khuỷu sao cho thông qua các tín hiệu góc rôto và các tín hiệu góc trục 
khuỷu, thời điểm phun nhiên liệu và đánh lửa của động cơ có thể được điều khiển. Bộ 
phận điều khiển động cơ và bộ điều khiển khởi động và phát điện độc lập với nhau sao 
cho tránh các tín hiệu góc trục khuỷu khỏi bị nhiễu bởi dòng điện cao sinh ra khi động 
cơ khởi động khiến cho thời điểm xác định việc phun nhiên liệu và đánh lửa không 
chính xác. 
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(11) 44100 
(21) 1-2015-01357 (51) 7 B65D  83/08, A47K  7/00 

(22) 25.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/005684          25.09.2013 (87) WO2014/050096 03.04.2014 
(30) 2012-211558          25.09.2012      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) WADA, Kiyoshi (JP), IWASAKI, Terutaka  (JP), BANDO, Takeshi  (JP), UEDA, 

Takahiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật chứa lưu giữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa lưu giữ mà cho phép người sử dụng dễ dàng lấy ra các tấm 
từ lỗ phân phối khi số lượng các tấm là nhỏ. Vật chứa lưu giữ (1) bao gồm thân vật chứa 
(2) bao gồm tấm đỉnh (3) mà lỗ phân phối (4) để lấy ra các tấm được tạo ra và lỗ được 
tạo thành đối diện với tấm đỉnh; và nắp phía dưới (6) được tạo thành từ nhựa được đúc 
nguyên khối, được lắp theo kiểu có thể tháo được vào thân vật chứa, và đóng phần lỗ. 
Nắp phía dưới bao gồm phần tấm phảng (55) và phần mở rộng/thu hẹp (58) có thể biến 
dạng từ trạng thái thứ nhất mà nó nhô ra từ phần tấm phẳng lên độ cao thứ nhất về phía 
trong cúa thân vật chứa, đến trạng thái thứ hai mà nó nhô ra từ phần tấm phẳng lên đến 
độ cao thứ hai cao hơn độ cao thứ nhất về phía trong của thân vật chứa. 
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(11) 44101 
(21) 1-2015-01373 (51) 7 C08K  7/22, B29C  33/72, C08J  9/04

(22) 11.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/010163     11.11.2013 (87) WO2014/081144 30.05.2014 
(30) KR 10-2012-0132820       22.11.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) FINE CHEMICAL CO., LTD.  (KR) 

30-16, Seobu-ro 123beon-gil, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic 
of Korea 

(72) LEE, Sung Yull  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Chất tẩy để xử lý polyme và phương pháp tẩy polyme nhờ sử 

dụng chất tẩy rửa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất tẩy để xử lý polyme bao gồm bọt polyme có số lượng ô bọt 

nhiều, trong đó tỷ lệ của ô kín trong ô bọt bằng ít nhất 50%. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tẩy polyme nhờ sử dụng chất tẩy này. Phương pháp này bao gồm 
các bước: đúc hợp phần polyme thứ nhất trong máy xử lý ở điều kiện nhiệt độ và áp suất 
mà hợp phần polyme thứ nhất có thể dẻo hóa hoặc nóng chảy và lấy sản phẩm đã đúc ra 
khỏi máy xử lý; nạp chất tẩy vào máy xử lý để cho phép chất tẩy tiếp xúc sát với vách 
trong và vít xoắn của máy xử lý; làm giãn nở chất tẩy trong máy xử lý và lấy hợp phần 
polyme thứ nhất vẫn đang còn tồn ở vách trong hoặc vít xoắn của máy xử lý, cùng với 
chất tẩy, ra khỏi máy xử lý sau khi xử lý.  
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(11) 44102 
(21) 1-2015-01375 (51) 7 B28B  11/00, B05C  19/00,  19/04,  

5/00, B28B  11/04, B41M  5/00,  
5/025 

(22) 18.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/058632         18.09.2013 (87) WO2014/045208 27.03.2014 
(30) MO2012A000224         20.09.2012    IT 
(71) SYSTEM S.P.A.  (IT) 

Via Ghiarola Vecchia 73, I-41042 Fiorano Modenese (MODENA), Italy 
(72) STEFANI, Franco  (IT), CAMORANI, Carlo Antonio (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị in chuyển và phương pháp in chuyển ảnh lên bề mặt 

tiếp nhận 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in chuyển có sử dụng vật liệu dạng bột hoặc hạt bao gồm 

mặt tựa chuyển động (10), trên đó đối tượng cần được trang trí được dịch chuyển theo 
hướng định trước; bộ phận phủ mẫu trang trí, hoạt động ở trên mặt tựa chuyển động (10) 
và có băng chuyền chuyển động (3) là vòng kín giữa trục lăn chuyển động (2, 20) có các 
trục song song với nhau, và có chức năng tiếp nhận mẫu trang trí được tạo ra bằng vật 
liệu dạng bột hoặc hạt (9) và tiếp đó in chuyển lên đối tượng cần được trang trí. Bộ phận 
phủ mẫu trang trí này bao gồm bộ phận thứ nhất (100) thích hợp để tạo ra mẫu trang trí 
trên băng chuyền (3) và bộ phận thứ hai (200) thực hiện việc in chuyển mẫu trang trí từ 
băng chuyền (3) lên đối tượng cần được trang trí. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp in chuyển ảnh lên bề mặt tiếp nhận. 
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(11) 44103 
(21) 1-2015-01378 (51) 7 A43B  7/14,  13/12,  13/16,  13/18,  

13/20 
(22) 10.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/058986      10.09.2013 (87) WO2014/046915 27.03.2014 
(30) 13/623,701           20.09.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  20.04.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) BRUCE, Robert M. (US), HEARD, Joshua P.  (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đế giày dùng cho vật dụng đi chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế giày dùng cho vật dụng đi chân, bao gồm giày thể thao, bao 
gồm: (a) bộ phận đế ngoài; (b) bộ phận đế giữa được gài vào bộ phận đế ngoài, trong đó 
bộ phận đế giữa có ít nhất một lỗ hoặc hốc; (c) ít nhất một hệ túi chứa hoặc hệ bọt xốp 
được nạp chất lưu được bố trí trong lỗ hoặc hốc; và/hoặc (d) hệ tấm cứng bao gồm một 
hoặc nhiều tấm cứng phủ lên (các) hệ túi chứa hoặc bọt xốp được nạp chất lưu. (Các) 
tấm cứng có thể được cố định trực tiếp vào bộ phận đế giữa hoặc (các) tấm cứng có thể 
tựa lên (các) túi chứa hoặc bọt xốp được nạp chất lưu bên trên bề mặt của bộ phận đế 
giữa khi đế giày ở trạng thái không được được ép xuống. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến vật dụng đi chân và phương pháp chế tạo đế giày và vật dụng đi chân bao gồm đế 
giày này. 
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(11) 44104 
(21) 1-2015-01379 (51) 7 A43B  7/14,  13/16,  13/18,  13/20,  

13/38 
(22) 11.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/059268      11.09.2013 (87) WO2014/046940 27.03.2014 
(30) 13/623,722           20.09.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) BRUCE, Robert M. (US), HEARD, Joshua P. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đế giày dùng cho giày 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế giày dùng cho giày, kể cả giày thể thao, đế giày này bao gồm: (a) 
bộ phận đế ngoài; (b) bộ phận đế giữa được gài với bộ phận đế ngoài, trong đó bộ phận 
đế giữa có ít nhất một lỗ hở hoặc phần lõm; (c) ít nhất một hệ ruột bóng nạp đầy chất 
lưu hoặc hệ vật liệu bọt được bố trí trong lỗ hở hoặc phần lõm; và/hoặc (d) hệ tấm cứng 
vững có một hoặc nhiều tấm cứng vững chồng lên (các) hệ ruột bóng nạp đầy chất lưu 
hoặc hệ vật liệu bọt. (Các) tấm cứng vững có thể được cố định trực tiếp vào bộ phận đế 
giữa hoặc (các) tấm cứng vững có thể tỳ lên (các) ruột bóng nạp đầy chất lưu hoặc hệ vật 
liệu bọt bên trên bề mặt của bộ phận đế giữa khi đế giày ở điều kiện không bị nén. 
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(11) 44105 
(21) 1-2015-01380 (51) 7 A43B  7/14,  13/16,  13/18,  13/20,  

13/38 
(22) 11.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/059241       11.09.2013 (87) WO2014/046938 27.03.2014 
(30) 13/623,660            20.09.2012     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  20.04.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) BRUCE, Robert M. (US), HEARD, Joshua P. (US), KOHATSU, Shane S. (US), 

NURSE, Matthew A. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đế giày dùng cho giày 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế giày dùng cho giày, kể cả giày thể thao, đế giày này bao gồm: (a) 
bộ phận đế ngoài; (b) bộ phận đế giữa được gài với bộ phận đế ngoài, trong đó bộ phận 
đế giữa có ít nhất một lỗ hở hoặc phần lõm; (c) ít nhất một hệ ruột bóng nạp đầy chất 
lưu hoặc hệ vật liệu bọt được bố trí trong lỗ hở hoặc phần lõm; và/hoặc (d) hệ tấm cứng 
vững có một hoặc nhiều tấm cứng vững chồng lên (các) hệ ruột bóng nạp đầy chất lưu 
hoặc hệ vật liệu bọt. (Các) tấm cứng vững có thể được cố định trực tiếp vào bộ phận đế 
giữa hoặc (các) tấm cứng vững có thể tỳ lên (các) ruột bóng nạp đầy chất lưu hoặc hệ vật 
liệu bọt bên trên bề mặt của bộ phận đế giữa khi đế giày ở điều kiện không bị nén. 
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(11) 44106 
(21) 1-2015-01394 (51) 7 G02B  6/00 

(22) 20.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-088596          22.04.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) 1. FUJIKURA LTD.   (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 
2. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION  (JP) 
5-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Takashi YAMAGUCHI (JP), Takaharu MATSUDA (JP), Kazuhiro TAKIZAWA  (JP), 
Kazutoshi TAKAMIZAWA  (JP), Yuuji AOYAGI (JP), Katsushi NAKAYACHI  (JP), 
Keisuke YONEDA  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu đấu nối sợi quang, mối đấu nối cơ học và phương pháp đầu 

nối sợi quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu đấu nối sợi quang theo sáng chế bao gồm: mối đấu nối cơ học 

bao gồm một cặp các thành phần, từng thành phần này có mặt đối nhau, ít nhất một 
trong số các mặt đối nhau có rãnh kéo thẳng hàng được tạo ra trên đó; cơ cấu đưa vào 
được kết cấu để đưa các sợi quang qua cả hai đầu của chúng vào trong mối đấu nối cơ 
học và cho phép các sợi quang được nối ghép với nhau trong rãnh kéo thẳng hàng; và 
thành phần tương thích chỉ số khúc xạ chất rắn biến dạng đàn hồi được tạo ra trong rãnh, 
rãnh đang được tạo ra trên một trong số các thành phần có rãnh kéo thẳng hàng, rãnh 
tách rãnh kéo thẳng hàng kéo dài theo hướng chiều dài của chúng. Từng các sợi quang 
được đưa vào mối đấu nối cơ học nhờ cơ cấu đưa vào, các sợi quang được nối ghép với 
nhau trên rãnh kéo thẳng hàng được dịch chuyển từ rãnh, thành phần tương thích chỉ số 
khúc xạ được chèn giữa các sợi quang và thành phần tương thích chỉ số khúc xạ được ép 
và được kéo bởi đầu của một trong số các sợi quang. 
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(11) 44107 
(21) 1-2015-01455 (51) 7 A23L  1/015,  1/10,  1/182 

(22) 29.04.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/000797        29.04.2013 (87) WO2014/053891 10.04.2014 
(30) RM2012A000468        02.10.2012    IT 
(71) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA  (IT) 

Via Gramsci, 89/91, I-71122 Foggia, Italy 
(72) DI LUCCIA, Aldo (IT), LAMACCHIA, Carmela (IT), GIANFRANI, Carmela (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp khử độc protein gluten trong hạt ngũ cốc, ngũ 

cốc thu được bằng phương pháp này và bột được sản xuất từ 
ngũ cốc thu được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử độc gluten protein trong hạt ngũ cốc bao gồm các 
bước: a. hydrat hoá hạt ngũ cốc bằng nước; b. loại bỏ nước ra khỏi hạt ngũ cốc; c. xử lý 
hạt ngũ cốc bằng vi sóng; và d. làm mát hạt ngũ cốc. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
ngũ cốc thu được bằng phương pháp này cũng như bột được sản xuất từ ngũ cốc này. 
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(11) 44108 
(21) 1-2015-01507 (51) 7 H04N  7/32,  7/36,  7/26 

(62) 1-2013-00423   
(22) 07.07.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2011/004969      07.07.2011 (87) WO2012/005520 12.01.2012 
(30) 61/362,829           09.07.2010      US 

61/367,952           27.07.2010      US 
10-2011-0006486           21.01.2011      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sun-Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđêo, thiết bị này bao gồm: bộ xử lý được định cấu 
hình để thu, từ dòng bit, skip_flag cho đơn vị mã hóa mà chỉ báo chế độ mã hóa của đơn 
vị mã hóa có phải là chế độ bỏ qua không; khối lân cận bao gồm khối dưới bên trái liền 
kề theo đường chéo với góc dưới bên trái của đơn vị mã hóa và thông tin hợp nhất của 
phân vùng chỉ báo xem liệu phân vùng trong số ít nhất một phân vùng có phải ở chế độ 
hợp nhất không. 
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(62) 1-2013-00423   
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61/367,952           27.07.2010      US 
10-2011-0006486           21.01.2011      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sun-Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđêo, phương pháp này bao gồm các bước: 
thu, từ dòng bit, skip_flag cho đơn vị mã hóa mà chỉ báo chế độ mã hóa của đơn vị mã 
hóa có ở chế độ bỏ qua không; xác định thông tin chuyển động của phân vùng hiện hành 
sử dụng thông tin chuyển động của khối được chỉ báo bằng chỉ số hợp nhất của phân 
vùng hiện hành, trong đó nhóm khối ứng viên có chế độ hợp nhất bao gồm ít nhất một 
khối ứng viên trong số các khối lân cận của phân vùng hiện hành, và khi thông tin về 
kiểu phân vùng thu được từ dòng bit, ít nhất một phân vùng bao gồm phân vùng hiện 
hành được xác định từ đơn vị mã hóa trên cơ sở thông tin về kiểu phân vùng. 
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(21) 1-2015-01509 (51) 7 H04N  7/32,  7/36,  7/26 

(62) 1-2013-00423   
(22) 07.07.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2011/004969      07.07.2011 (87) WO2012/005520 12.01.2012 
(30) 61/362,829           09.07.2010      US 

61/367,952           27.07.2010      US 
10-2011-0006486           21.01.2011      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sun-Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđêo, thiết bị này bao gồm: bộ xử lý được định cấu 
hình để thu, từ dòng bit, skip_flag cho đơn vị mã hóa chỉ báo chế độ mã hóa của đơn vị 
mã hóa có ở chế độ bỏ qua không và nhóm khối ứng viên có chế độ hợp nhất bao gồm ít 
nhất một khối ứng viên trong số các khối lân cận của phân vùng hiện hành. 
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(62) 1-2013-00423   
(22) 07.07.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2011/004969      07.07.2011 (87) WO2012/005520 12.01.2012 
(30) 61/362,829           09.07.2010      US 

61/367,952           27.07.2010      US 
10-2011-0006486           21.01.2011      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin  (KR), KIM, Il-Koo  (KR), LEE, Sun-Il  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđêo, phương pháp này bao gồm các bước: 
thu, từ dòng bit, skip_flag cho đơn vị mã hóa chỉ báo chế độ mã hóa của đơn vị mã hóa 
có ở chế độ bỏ qua không; và xác định thông tin chuyển động của phân vùng hiện hành 
sử dụng thông tin chuyển động của khối được chỉ báo bằng chỉ số hợp nhất của phân 
vùng hiện hành. 
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(11) 44112 
(21) 1-2015-01511 (51) 7 E02D 1/00 

(22) 27.04.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     27.04.2015 
(75) 1. Phạm Hữu Sy  (VN) 

Bộ môn Địa kỹ thuật - Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

2. Phạm Phú Vinh   (VN) 
Bộ môn địa kỹ thuật - trường đại học thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

3. Vũ Lê Minh  (VN) 
Bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng - trường đại học thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp phân thỏi phân tích ổn định mái dốc giải bằng 
tích phân 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân thỏi phân tích ổn định mái dốc giải bằng tích phân. 
Thay vì mô phỏng mặt trượt là cung trụ tròn như các phương pháp hiện có, sáng chế đề 
xuất mô phỏng mặt trượt dạng cung ellipsoid - dạng mặt trượt thường xảy ra trong thực 
tế, bằng cách dùng thuật toán. Sau khi đổi biến đưa về dạng cung tròn, dùng phương 
pháp tích phân để giải, vì vậy bài toán trở nên rất đơn giản, mỗi đại lượng cần giải trở 
thành một phương trình bậc nhất một ẩn. Nhờ mô phỏng mặt trượt phù hợp thực tế và 
giải bằng tích phân, sáng chế không những cho kết quả chính xác hơn mà còn có thể áp 
dụng giải ngược để truy tìm nguyên nhân trượt của các sự cố đã xảy ra. 
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(22) 01.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/009844     01.11.2013 (87) WO2014/069935 08.05.2014 
(30) 10-2012-0123184          01.11.2012    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2015 
(71) 1. HYOSUNG CORPORATION  (KR) 

119, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, 121-700, Republic of Korea 
2. NANO-VISION TECH CO., LTD.  (KR) 
(Jigeum-dong, Banseok Building), 301, 186, Migeum-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 
472-934, Republic of Korea 

(72) OH, Sung Jin  (KR), LEE, Min Suk  (KR), OH, Young Un  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sợi polyeste đa chức năng và sợi 

polyeste đa chức năng được sản xuất bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sợi polyeste đa chức năng, phương pháp này 

bao gồm bước trộn các hạt polyeste hỗn hợp chứa các hạt xesi vonfram oxit với các hạt 
polyeste thông thường; kéo sợi hỗn hợp để tạo ra sợi xe và làm nguội sợi xe bằng cách 
sử dụng thiết bị làm nguội được trang bị bộ phận làm nguội dòng chảy ra dạng quay, và 
một bộ gia nhiệt làm ấm vòi phun, và sáng chế cũng đề cập đến sợi được sản xuất bằng 
phương pháp này. Sợi polyeste đa chức năng theo sáng chế có đặc tính phát xạ hồng 
ngoại xa, tính chất giữ nhiệt/cách nhiệt, khả năng gia công sợi, và khả năng nhuộm tốt. 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđêo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu viđêo nhận tín hiệu nhận dạng của trị số 
nhận dạng lớp tối đa (ID) cho dòng bit; nhận cờ của lớp đầu tiên với trị số ID lớp nhỏ 
hơn trị số ID lớp lớn nhất; và, dựa trên trị số của cờ, xác định liệu lớp đầu tiên có nằm 
trong điểm hoạt động hay không. 
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(11) 44115 
(21) 1-2015-01553 (51) 7 B01D  29/96,  29/96, C02F  1/00,  

9/00 
(22) 25.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/058850           25.09.2013 (87) WO2014/053956 10.04.2014 
(30) 1217863.8           05.10.2012      GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) WLI TRADING LTD  (IE) 

Second Floor, Suite 4, Beacon Court Sandyford, Dublin, Ireland 
(72) BEN-DAVID Jonathan (GB), KIM Heung Soon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc chất lỏng, hộp lọc và thiết bị phân phối nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc chất lỏng bao gồm hộp lọc được làm thích ứng để lắp 
bên trong thiết bị phân phối nước, thiết bị này bao gồm cơ cấu cam được vận hành bởi 
tay gạt (11) để khóa và mở khóa hộp lọc vào và ra khỏi vị trí. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến hộp lọc và thiết bị phân phối nước. 
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(11) 44116 
(21) 1-2015-01610 (51) 7 C11B  9/00, A23D  7/00,  7/02, 

A61K  8/06,  8/34,  8/37,  8/86,  8/97, 
A61Q  11/00,  13/00 

(22) 24.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/078756       24.10.2013 (87) WO2014/065346 01.05.2014 
(30) 2012-236446       26.10.2012 JP 
(71) V. MANE FILS   (FR) 

620, Route de Grasse 06620 Le Bar-sur-Loup, France 
(72) MATSUSHITA, Takahiro  (JP), SUGAWARA, Shota (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dạng vi nhũ tương dầu trong nước và sản phẩm chứa 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng vi nhũ tương chứa terpen, cụ thể là sáng chế đề cập 

đến chế phẩm dạng vi nhũ tương dầu trong nước bao gồm: (A) tinh dầu chứa terpen, (B) 
etanol, (C) este của axit béo polyglyxerol, và (D) este của axit béo polyoxyetylen 
sorbitan; chế phẩm dạng vi nhũ tương dầu trong nước có tỷ lệ theo khối lượng của (A) 
và (B) nằm trong khoảng từ 1:2,5 đến 1:40. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất sản phẩm 
chứa chế phẩm dạng vi nhũ tương dầu trong nước này. 
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(11) 44117 
(21) 1-2015-01622 (51) 7 A43B  1/10,  3/12,  7/14,  13/12,  

13/18,  13/40,  13/42, A63B  3/00 
(22) 16.10.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2012/055616            16.10.2012 (87) WO2014/060794 A1 24.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  11.05.2015 
(75) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

Số 04 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Dép chỉnh hình dùng cho việc phòng ngừa các bệnh ở bàn chân, 

mắt cá chân và cột sống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dép chỉnh hình bao gồm đế và sáu quai. Dép này được làm bằng 

cao su để tạo ra ma sát cao, các quai đi qua các cạnh của đế để tạo ra mười hai phần kéo 
dài bên dưới đế, dài từ 1 đến 3cm. Mười hai phần kéo dài này tạo ra ma sát bổ sung khi 
dép nêu trên tiếp xúc với mặt đất. Đế nêu trên bao gồm một lớp bên dưới, một lớp ở giữa 
và một lớp bên trên. Lớp bên dưới được làm bằng cao su trộn với các sợi ni lông, nối liền 
với lớp ở giữa có phần bên trong rỗng được chia theo chiều ngang thành các ngăn. Mỗi 
ngăn được chia theo chiều ngang thành hai khoang bởi một lớp cao su mỏng. Lớp bên 
trên được làm bằng cao su mềm, là túi được chia thành các ngăn chứa đầy gel mềm đặc 
biệt có sự ổn định vật lý theo sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất. Lớp bên trên được định 
hình trước phù hợp với bàn chân của người mang và còn có khả năng định hình lại để 
phù hợp tốt với bàn chân cụ thể của từng người mang. 
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(11) 44118 
(21) 1-2015-01657 (51) 7 H04N  5/63,  21/443 

(22) 15.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/065041      15.10.2013 (87) WO2014/062674 24.04.2014 
(30) 61/715,610           18.10.2012      US 
(71) PROTEUS DIGITAL HEALTH, INC.  (US) 

2600 Bridge Parkway, Ste. 101, Redwood City, California 94065, United States of 
America 

(72) JANI, Nilay  (US), WEBB, Douglas (US), WITHRINGTON, Jonathan (US), 
BERKMAN, Jeffrey (US), LI, Haifeng  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, hệ thống, và phương pháp để ổn định điện áp ắcquy 

của ắcquy trong khi tối ưu hoá năng lượng cấp vào bộ tiếp 
nhận trong quá trình truyền thông của gói thông tin phát 
rộng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp để ổn định điện áp ắcquy của 
ắcquy trong khi tối ưu hóa năng lượng được cấp vào bộ tiếp nhận trong quá trình truyền 
thông của gói thông tin phát rộng. Mạch logic được tạo cấu hình để tiếp nhận gói thông 
tin phát rộng có số bit định trước cho quá trình truyền thông bởi bộ điều khiển đến bộ 
tiếp nhận nằm cách xa với bộ điều khiển, xác định số chu trình trong đó điện áp ắcquy 
được lấy mẫu hoặc là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc là bằng điện áp ắcquy thông thường 
đối với tập hợp con thứ nhất số các bit định trước của gói thông tin phát rộng và thực 
hiện hoặc là điều biến tăng hoặc là điều biến giảm quá trình trên cơ sở số chu trình đếm 
được trong đó điện áp ắcquy được lấy mẫu là không bằng điện áp ắcquy thông thường 
đối với trên một nửa tổng số chu trình được đếm. 
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(11) 44119 
(21) 1-2015-01677 (51) 7 H04W  76/02,  76/04,  76/06 

(22) 15.10.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/060289       15.10.2012 (87) WO2014/062156 24.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  14.05.2015 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 

(72) BERGIUS, Hannu  (FI), KOSKINEN, Jussi-pekka  (FI), KOSKELA, Jarkko, Tuomo  
(FI), KAIKKONEN, Jorma  (FI) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm trễ yêu cầu dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị, bao gồm các sản phẩm chương trình máy 
tính, để làm trễ yêu cầu dịch vụ. Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất phương pháp làm 
trễ yêu cầu dịch vụ. Phương pháp này bao gồm bước nhận thông báo bao gồm từ chối 
dịch vụ được gửi bởi mạng ở thiết bị người dùng; khởi động khoảng thời gian tạm ngưng 
để đáp lại thông báo nhận được bao gồm từ chối dịch vụ này; và đợi để gửi yêu cầu kết 
nối tới mạng cho đến khi nhận được ít nhất là ngắt kết nối điều khiển tài nguyên vô 
tuyến từ mạng hoặc khoảng thời gian tạm ngưng hết hiệu lực. Sáng chế còn đề cập đến 
thiết bị, hệ thống, phương pháp và vật phẩm có liên quan. 
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(21) 1-2015-01696 (51) 7 A01N  37/02,  37/40,  39/04,  57/20, 

A01P  13/00 
(22) 05.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/068507    05.11.2013 (87) WO2014/071374 08.05.2014 
(30) 61/722,700         05.11.2012    US 

61/794,769         15.03.2013    US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, United States of America 
(72) HEMMINGHAUS, John W. (US), MACINNES, Alison (GB), WRIGHT, Daniel R. 

(US), ZHANG, Junhua (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ dạng cô đặc, chế phẩm bổ trợ dùng để điều 

chế hỗn hợp diệt cỏ trong nước, phương pháp kiểm soát sự sinh 
trưởng của thực vật nhạy auxin, phương pháp kiểm soát sự di 
chuyển ngoài vị trí của thuốc diệt cỏ auxin, và phương pháp 
làm giảm độ bay hơi của thuốc diệt cỏ auxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ dạng cô đặc bao gồm ít nhất một thuốc diệt cỏ 
auxin và ít nhất một axit monocarboxylic, hoặc monocarboxylat của nó. Sáng chế còn 
đề cập đến chế phẩm bổ trợ dùng để điều chế hỗn hợp diệt cỏ trong nước. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp kiểm soát sự sinh trưởng của thực vật nhạy auxin, phương pháp 
kiểm soát sự di chuyển ngoài vị trí của thuốc diệt cỏ auxin, và phương pháp làm giảm độ 
bay hơi của thuốc diệt cỏ auxin. 
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(11) 44121 
(21) 1-2015-01699 (51) 7 A23G  1/56, A23L  1/0532, A23C  

9/154, A23L  1/0534,  1/0526,  1/054 
(22) 29.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/075179   29.11.2013 (87) WO2014/086690 12.06.2014 
(30) 61/732,724        03.12.2012  US 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) PASCUAL, Teresita Bautista  (US), FU, Jun-Tse Ray  (US), KAPCHIE, Virginie (US), 

SHER, Alexander A. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Đồ uống sôcôla bơ sữa uống liền chứa hệ chất ổn định và 

phương pháp sản xuất đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống sôcôla bơ sữa uống liền. Đồ uống này có thể chứa nước, ít 

nhất một trong số các chất: chất béo từ sữa hoặc protein bơ sữa, thành phần cacao, và hệ 
ổn định chứa gôm gellan, carrageenan và ít nhất một trong số các chất 
carboxymetylxenluloza, gôm guar hoặc gôm tara. Đồ uống này có thể vô trùng và ổn 

định ở trạng thái đồng nhất trong ít nhất chín tháng ở 4°C, ít nhất sáu tháng ở 25°C, ít 

nhất ba tháng ở 30°C và ít nhất một tháng ở 38°C. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất đồ uống sôcôla bơ sữa uống liền. 
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(11) 44122 
(21) 1-2015-01710 (51) 7 H04N  7/26 

(62) 1-2013-00422   
(22) 08.07.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2011/005032    08.07.2011 (87) WO2012/005549 12.01.2012 
(30) 61/362,809         09.07.2010    US 

10-2011-0019100         03.03.2011    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động của khối 
hình ảnh hiện hành chỉ rõ vùng tương ứng với khối hiện hành trong hình ảnh tham chiếu 
thứ nhất và tạo ra phần tử dự đoán vectơ chuyển động từ các vectơ chuyển động của 
khối liền kề có vectơ chuyển động tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ nhất trong 
số các khối liền kề được mã hóa trước khối hiện hành và vectơ chuyển động của khối 
liền kề tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ hai khác với hình ảnh tham chiếu thứ 
nhất. 
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(11) 44123 
(21) 1-2015-01711 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-00422   
(22) 08.07.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2011/005032    08.07.2011 (87) WO2012/005549 12.01.2012 
(30) 61/362,809         09.07.2010    US 

10-2011-0019100         03.03.2011    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động của khối hình 
ảnh hiện hành chỉ rõ vùng tương ứng với khối hiện hành trong hình ảnh tham chiếu thứ 
nhất và tạo ra phần tử dự đoán vectơ chuyển động từ các vectơ chuyển động của khối 
liền kề có vectơ chuyển động tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ nhất trong số các 
khối liền kề được mã hóa trước khối hiện hành và vectơ chuyển động của khối liền kề 
tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ hai khác với hình ảnh tham chiếu thứ nhất. 
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(11) 44124 
(21) 1-2015-01724 (51) 7 B24B  27/06, B24D  3/28 

(22) 04.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082639        04.12.2013 (87) WO2014/109149 17.07.2014 
(30) 2013-002792        10.01.2013  JP 
(71) TKX CORPORATION  (JP) 

5-16, Shimizudani-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 5430011, Japan 
(72) IKEUCHI, Masahiko (JP), ENDO, Tadashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lưỡi cưa dây phủ nhựa gắn kết 

  (57)     Sáng chế đề xuất lưỡi cưa dây phủ nhựa gắn kết có thời hạn sử dụng kéo dài và khả năng 
cắt rất cao, trong đó hạt mài được cố định lên bề mặt lưỡi cưa dây này bằng nhựa gắn kết 
chứa nhựa phenol dạng novolac, nhựa phenol dạng resol và chất liên hợp silan trên cơ sở 
amin. Nhựa gắn kết này có các đỉnh của các mảnh cation với tỷ lệ giữa khối lượng và 
điện tích (m/z - mass/charge) nằm cách nhau một khoảng bằng 208 khi phân tích bằng 
phương pháp khối phổ thời gian bay ion hóa giải hấp thụ bằng laze và một đỉnh tương 
ứng với nhiệt độ hóa mềm nằm trong khoảng từ 175 độ C đến 182 độ C khi đo bằng 
phương pháp phân tích nhiệt trọng và nhiệt vi sai. 
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(11) 44125 
(21) 1-2015-01736 (51) 7 B01J  8/24 

(22) 27.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/056724     27.08.2013 (87) WO2014/062297 24.04.2014 
(30) 13/653,636          17.10.2012     US 
(71) BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.  (US) 

20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203, United States of America 
(72) Maryamchik, Mikhail (US), KRAFT, David, L (US), Alexander, Kiplin, C.  (US), 

FLYNN, Thomas, J  (US), HU, Shengteng  (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Nồi hơi tầng sôi hoàn toàn, cơ cấu van phi cơ học và phương 

pháp ngăn ngừa sự kết tụ chất rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi tầng sôi tuần hoàn có khoang phản ứng tầng sôi tuần hoàn 

(CFB-circulating fluidized bed) (1) và tầng sôi bọt (BFB-bubbling fluidized bed) (4) 
trong vỏ ở phần dưới của khoang phản ứng CFB (1), tầng sôi bọt (4) có bộ trao đổi nhiệt 
trong tầng (IBHX-in-bed heat exchange) (3). Chất rắn di chuyển từ vỏ tầng sôi bọt đến 
khoang phản ứng CFB (1) có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng một hoặc nhiều van 
phi cơ học (40). Mỗi van phi cơ học (40) được điều chỉnh một cách độc lập bằng cách sử 
dụng bộ phận tạo tầng sôi được điều chỉnh độc lập. Van phi cơ học (40) có bộ gom để 
thu gom chất rắn di chuyển ngược vào bộ phận tạo tầng sôi của van. Các khối kết tụ 
được loại bỏ mà có thể làm bít van. Các thành rãnh song song với hướng dòng chất rắn 
qua lỗ van có thể được bố trí để làm giảm tác động bên ngoài đến việc tạo tầng sôi cục 
bộ để duy trì chức năng thích hợp của van phi cơ học (40). 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự kết tụ chất rắn trong nồi 
hơi tầng sôi tuần hoàn. 
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(11) 44126 
(21) 1-2015-01740 (51) 7 A23K  1/165,  1/18, C12R  1/54, 
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(22) 22.11.2013 (43) 26.10.2015 
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Mas de Bions, F-30127 Bellegarde, France 
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4. Hooreman, HervÐ  (FR) 
17 bis avenue Charles de Gaulle, F-95160 Montmorency, France 

(72) HOOREMAN, Dominique (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phức chất chứa enzym, quy trình sản xuất phức chất chứa 

enzym này và chế phẩm thức ăn dùng cho động vật trong 
chăn nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phức chất chứa enzym bao gồm hỗn hợp các proteaza thu được 
bằng cách nuôi cấy chủng vi khuẩn Streptomyces fradiae được dùng để bổ sung vào 

thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất phức chất 
chứa enzym này và chế phẩm thức ăn dùng cho động vật trong chăn nuôi. 
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(11) 44127 
(21) 1-2015-01760 (51) 7 C12N  15/11, A01N  37/00, C07D  

307/77,  62/00, C12N  15/63,  15/67 
(22) 13.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/060093       13.11.2013 (87) WO2014/080316 30.05.2014 
(30) 61/728256       20.11.2012 US 

12193405.3       20.11.2012 EP 
13182735.4       03.09.2013 EP 

(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) ZELDER, Oskar (DE), HOFF, Birgit (DE), SCHROEDER, Hartwig (DE), MOLT, 
Andrea (DE), HARTMANN, Holger (DE), DITRICH, Klaus (DE), BREUER, MichaeI 
(DE), REINGRUBER, Ruediger (DE), WEBER, Jakob (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polynucleotit tái tổ hợp để tổng hợp cornexistin và 

hyđroxycornexistin, vi sinh vật tái tổ hợp, vectơ, hệ thống 
biểu hiện chứa polynucleotit này, và phương pháp sản xuất 
cornexistin vμ/hoÆc hy®roxycornexistin 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực sản xuất các sản phẩm tự nhiên và cụ thể là thuộc lĩnh vực sản 
xuất cornexistin và hyđroxycornexistin. Sáng chế đề xuất polynucleotit mã hóa 
polypeptit liên quan đến việc sinh tổng hợp cornexistin và hyđroxycornexistin cũng như 
vectơ và vi sinh vật tái tổ hợp chứa polynucleotit này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
phương pháp sản xuất các sản phẩm tự nhiên, cụ thể là phương pháp sản xuất cornexistin 
và hyđroxycornexistin, nhờ sử dụng polynucleotit và polypeptit được mã hóa bởi 
polynucleotit này, cũng như vectơ và vi sinh vật tái tổ hợp chứa polynucleotit và 
polypeptit này. 
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(21) 1-2015-01761 (51) 7 C12P  19/04, C08B  37/00, C08L  
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(86) PCT/EP2013/074811    27.11.2013 (87) WO2014/083032 05.06.2014 
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(71) PECTCOF B.V.  (NL) 

Bevrijdingsstraat 23, NL-6701 AA Wageningen, Netherlands 
(72) BELALCAZAR OTALORA, Andres Felipe (CO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình xử lý phần thịt quả cà phê, pectin thu được từ quy 

trình này và quy trình sản xuất sản phẩm dựa trên pectin này
  (57)     Sáng chế đề cập quy trình xử lý phần thịt quả cà phê bao gồm các bước (a) cung cấp 

phần thịt quả cà phê, có thể thu được từ quy trình sản xuất hạt cà phê thô từ quả cà phê 
tươi; (b) tách chiết phần chiết chứa pectin từ phần thịt quả cà phê, trong đó việc tách 
chiết này được tiến hành ở điều kiện axit hoặc điều kiện kiềm, để thu được phần chiết 
chứa pectin; (c) xử lý phần chiết chứa pectin bằng enzym, trong đó việc xử lý bằng 
enzym bao gồm việc xử lý bằng một hoặc nhiều enzym được chọn từ nhóm bao gồm 
esteaza và reductaza, để thu được nguyên liệu pectin đã được xử lý bằng enzym; và (d) 
tách chiết phần chiết chứa pectin từ cà phê đã được gắn nhóm chức polyphenol từ 
nguyên liệu này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến pectin thu được bằng quy trình nêu 
trên và quy trình sản xuất sản phẩm dựa trên pectin này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  19.05.2015 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea.
(72) LEE, Tammy (KR), HAN, Woo-Jin (KR), LEE, Kyo-Hyuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh, phương pháp này bao gồm các 
bước: thu thông tin về chế độ dự đoán của khối hiện tại từ dòng bit và xác định bộ phận 
dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện tại trong số các ứng viên của bộ phận dự đoán 
vectơ chuyển động. 
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6-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan 
(72) MORITA Tomohiko (JP), HATANO Masaharu (JP), ISHIMARU Eiichiro (JP), IUCHI 

Koichi (JP), YAMAGISHI Akihito (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm không gỉ ferit có hoạt tính kháng khuẩn và phương 

pháp sản xuất thép tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm không gỉ ferit chứa Cu với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 

đến 5,0 % khối lượng, trong đó lớp lắng đọng Cu có ở bề mặt, hàm lượng Cu tối đa 
(Cm) trong lớp lắng đọng Cu là 10,0% khối lượng hoặc cao hơn và tỷ lệ Fe/Cr ở vị trí 
mà hàm lượng Cu tối đa (Cm) đạt được theo hướng chiều dày của thép tấm tính từ bề 
mặt của thép tấm là 2,4 hoặc cao hơn. Theo một phương án của sáng chế, thép tấm 
không gỉ ferit chứa Cu với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5,0 % khối lượng, trong 
đó lớp lắng đọng Cu có ở bề mặt và hàm lượng Cu tối đa (Cm) trong lớp lắng đọng Cu là 
18,0% khối lượng hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất thép tấm này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
151 

(11) 44131 
(21) 1-2015-01773 (51) 7 B44C  1/26, B60R  13/00 

(22) 15.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/060154       15.11.2013 (87) WO2014/080325 30.05.2014 
(30) TO2012A001013         21.11.2012     IT 
(71) DEMAK S.R.L.  (IT) 

Strada del Cascinotto 163, I-10156 Torino, Italy 
(72) GASTALDI, Maurizio (IT), MENOZZI, Alberto  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất các chi tiết trang trí và chi tiết trang 

trí được phân lớp 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất các chi tiết trang trí bao gồm các bước: chuẩn bị 

màng nhiều lớp (10) bao gồm lớp bảo vệ trong suốt thứ nhất (12), lớp trang trí thứ hai 
(14) chứa ít nhất một chất màu làm bằng kim loại có điểm nóng chảy dưới 250 độ C, và 
lớp đỡ thứ ba (16) làm bằng vật liệu nhựa ép nhiệt được, ít nhất một phần (13) của bề 
mặt của lớp thứ nhất (12) đối diện lớp thứ hai (14) được in lưới bởi mực trên cơ sở 
polyuretan và/hoặc acrylic; ép nhiệt màng (10) ở nhiệt độ nằm trong phạm vi từ 130 đến 

180 độ c và ở áp suất nằm trong phạm vi từ 1000 đến 2000 MPa theo cách sao cho tạo 
ra ít nhất một chỗ lõm (28) trong đó; rót vào chỗ lõm một nhựa nhiệt rắn (30) mà dính 
vào lớp thứ ba (16) của màng (10); dính tấm đậy (32) vào lớp thứ ba (16) của màng (10) 
để chứa nhựa được rót (30) mà sẽ được hóa rắn; và cắt màng (10) quanh chỗ lõm (28), 
nhờ đó tạo ra chi tiết trang trí được phân lớp bao gồm một phần của màng (10), một lớp 
của nhựa (30) và một phần của tấm (32). 
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(11) 44132 
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(72) Zongxian LIU (SG), Srikanth NAGISETTY (IN), Masahiro OSHIKIRI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị mã hóa âm thanh/thoại, thiết bị giải mã âm 

thanh/thoại, phương pháp mã hóa âm thanh/thoại, phương pháp 
giải mã âm thanh/thoại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa âm thanh/thoại, thiết bị giải mã âm thanh/thoại, 
phương pháp mã hóa âm thanh/thoại và phương pháp giải mã âm thanh/thoại thực hiện 
hiệu quả sự phân phối bit và cải thiện chất lượng âm thanh. Bộ phận nhận biết băng tần 
trội (301) nhận biết băng tần trội có trị số hệ số mức chuẩn là trị số cao nhất trong phổ 
của tín hiệu âm thanh/thoại đầu vào. Các bộ phận xác định nhóm trội (từ 302-1 đến 302-
N) và bộ phận xác định nhóm bình thường (không trội) (303) ghép nhóm tất cả các băng 
tần con thành nhóm trội chứa băng tần trội và nhóm bình thường chứa băng tần không 
trội. Bộ phận phân phối bit cho nhóm (308) phân phối bit cho mỗi nhóm trên cơ sở năng 
lượng và phương sai mức chuẩn của mỗi nhóm. Bộ phận phân phối bit cho băng tần con 
(309) tái phân phối các bit đã được phân phối cho mỗi nhóm cho mỗi băng tần con theo 
tỷ lệ mức chuẩn trên năng lượng của nhóm. 
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(72) PENG Shu wen  (CN), SUN Yabin  (CN), SOEDIONO Mahalia (ID), LAI Shih-Yaw  

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp cao su lưu hóa dẻo nhiệt với copolyme khối được liên 

kết ngang 
  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp bao gồm hoặc được tạo ra từ hỗn hợp phản ứng bao gồm 

polyme trên cơ sở propylen thứ nhất, copolyme khối olefin, và hợp phần lưu hóa. Hợp 

phần lưu hóa này bao gồm (i) copolyme -olefin/propylen thứ hai, (ii) chất chống lưu 
hóa sớm, và (iii) tác nhân tạo liên kết ngang. Sáng chế cũng đề xuất hỗn hợp cao su lưu 
hóa dẻo nhiệt.  
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(71) TRANSOCEAN INNOVATION LABS LTD  (KY) 
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Islands 

(72) LEVETT, Bryce  (US), LUDTKA, Gerard M. (US), DIONISIO, Mariana (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận chặn sử dụng trong các thiết bị chống phun dầu và 

các thiết bị chống phun dầu có các bộ phận chặn này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị chống phun dầu bao gồm bộ phận chặn và bộ phận trượt. Bộ 

phận chặn bao gồm một số vành chặn được tạo hình kéo dài hướng xuống dưới. Hình 
dạng của các vành chặn cho phép lực của khí thổi ra khỏi giếng hỗ trợ đóng các vành. 
Bộ phận chặn có thể có một vài vành chặn sẽ vận hành kết hợp để giảm đáng kể chất lưu 
chảy trong vành hình khuyên giữa chi tiết ống khoan và thiết bị chống phun dầu. Thiết 
bị chống phun dầu theo sáng chế còn bao gồm bộ phận trượt. Bộ phận trượt được tạo kết 
cấu để gài và trượt chi tiết ống nhờ sử dụng cảm ứng điện từ. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  22.05.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SHU, Lin (CN), WU, Xiaobo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để trở về mạng tiến hóa dài 

hạn (LTE) và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và hệ thống để trở về mạng LTE, và đề cập 

đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, sao cho sau khi dịch vụ CSFB kết thúc, UE có thể 
trở về PLMN LTE mà UE đăng ký với trước CSFB, nhờ đó đảm bảo tính liên tục của 
dịch vụ PS, tránh chuyển vùng liên PLMN không cần thiết, và cải thiện trải nghiệm 
người dùng. Phương pháp của sáng chế gồm các bước: sau khi dịch vụ CSFB của UE kết 
thúc, tiếp nhận, bằng trạm cơ sở, ID PLMN của mạng LTE mà UE đăng ký với, trong đó 
ID PLMN được gửi bởi MSC/VLR đang phục vụ của UE; xác định thông tin dải tần số 
LTE theo ID PLMN; và gửi, đến UE, thông báo giải phóng kết nối mà gồm thông tin dải 
tần số LTE, sao cho UE trở về PLMN LTE tương ứng với ID PLMN mà UE trước đó 
đăng ký với. Các phương án thực hiện sáng chế chủ yếu được áp dụng cho quá trình trở 
về mạng LTE sau khi dịch vụ CSFB kết thúc. 
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(11) 44136 
(21) 1-2015-01808 (51) 7 G07D  13/00 

(22) 03.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/078732      03.07.2013 (87) WO2014/071744 15.05.2014 
(30) 201210447728.X           09.11.2012      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) WU, Hongjun (CN), HUANG, Shaohai (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp chất liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kỹ thuật xử lý chất liệu dạng tờ, và cụ thể hơn tới thiết bị sắp xếp 
chất liệu dạng tờ bao gồm bao gồm cơ cấu vận chuyển từng tờ một, băng tải trên (153), 
tấm sắp xếp dạng cung tròn (18, 19, 25), cơ cấu chặn di động (20), bộ cảm biến (17), và 
bộ điều khiển; ít nhất một cặp gờ lồi được tạo ra ở hai phía bên của băng tải trên (153) 
trên một phần bề mặt dạng cung tròn của tấm sắp xếp dạng cung tròn (18, 19, 25) gần 
cơ cấu vận chuyển; các gờ lồi có độ rộng nhỏ hơn so với kích thước nhỏ nhất của chất 
liệu dạng tờ theo hướng vuông góc với hướng vận chuyển. Bằng cách bổ sung các gờ lồi 
ở hai phía bên của tấm sắp xếp dạng cung tròn (18, 19, 25) tương ứng với vị trí của băng 
tải trên (153), chất liệu dạng tờ sẽ được kẹp và vận chuyển sao cho tạo thành dạng hình 
chữ V, nhờ đó gia tăng đáng kể độ cứng của chất liệu dạng tờ, và vì thế giải quyết một 
cách hữu hiệu vấn đề tắc nghẽn do sự có mặt của khe hở ở đầu của chất liệu dạng tờ, 
cũng như giải quyết vấn đề tắc nghẽn gây ra bởi hiện tượng gập và uốn cong của chất 
liệu dạng tờ mềm và cũ. 
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(11) 44137 
(21) 1-2015-01848 (51) 7 B65D  85/804, A23F  3/14 

(22) 25.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/074651      25.11.2013 (87) WO2014/082975 05.06.2014 
(30) 10 2012 111 684.9           30.11.2012      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(71) K-FEE SYSTEM GMBH  (DE) 

Senefelder Str. 44, Bergisch Gladbach 51469, Germany 
(72) Gunter EMPL (DE), Wolfgang EPPLER (DE), Andre THROM (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vỏ nang dùng một lần để sản xuất đồ uống cà phê 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ nang dùng một lần để sản xuất đồ uống cà phê. Vỏ nang dùng 
một lần này có thân đáy vỏ nang, trong đó vải dệt và chất đồ uống được bố trí, chất đồ 
uống này được đưa vào trong vỏ nang dùng một lần nhằm lưu trữ và chiết ra từ vỏ nang 
này qua vải dệt nhờ nước nóng được tạo áp. Chất đồ uống này gần như ở dạng bột và 
chứa cà phê rang, xay, và vải dệt này có khối lượng trên mỗi đơn vị diện tích ít nhất là 
100g/m2. 
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(11) 44138 
(21) 1-2015-01854 (51) 7 A61K  31/353,  31/355, A61P  9/12,  

17/14,  17/16,  21/00,  29/00,  35/00 
(22) 13.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/AU2013/001310     13.11.2013 (87) WO2014/075135 22.05.2014 
(30) AU 2012904937          13.11.2012     AU 

AU 2012905406          11.12.2012     AU 
(71) GORDAGEN PHARMACEUTICALS PTY LTD  (AU) 

ACN: 161 094382, 90 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia 
(72) TONG, Glenn (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm được bào chế để phân phối qua niêm mạc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để phân phối qua niêm mạc chứa ít nhất tocotrienol 
hoặc dẫn xuất của nó. 
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(11) 44139 
(21) 1-2015-01856 (51) 7 F02C  6/16 

(22) 21.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/065998    21.10.2013 (87) WO2014/066276 01.05.2014 
(30) 61/795,836         26.10.2012     US 
(71) POWERPHASE LLC   (US) 

1061 E. Indiantown Road, Suite 206, Jupiter, Florida 33477, United States of America 
(72) KRAFT, Robert, J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống cấp năng lượng cho tuabin khí và hệ thống đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống phát điện, có năng suất phát điện của tuabin khí, trong 
đó điện năng bổ sung được phát ra nhờ sử dụng hệ thống cấp nhiên liệu riêng trong suốt 
quá trình yêu cầu điện năng cực đại. 
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(11) 44140 
(21) 1-2015-01878 (51) 7 C08G  18/48,  18/66,  18/76,  18/28,  

18/32,  18/42,  18/44, C08L  75/08 
(22) 14.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/064763   14.10.2013 (87) WO2014/070426 A1 08.05.2014 
(30) 61/720,563        31.10.2012   US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Umit G. MAKAL (TR), Bryce W. STEINMETZ (US), Qiwei LU  (CN), Roger W. 

DAY  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt có tận cùng dạng tinh thể, 

quy trình sản xuất và sản phẩm chứa chế phẩm này, phương 
pháp cải thiện vết rỗ gia công, phương pháp làm giảm sức căng 
bề mặt của chế phẩm này và phương pháp sản xuất polyuretan 
dẻo nhiệt  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) có tận cùng dạng tinh thể, 
quy trình sản xuất và các sản phẩm chứa chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt này. Chế phẩm 
TPU theo sáng chế có tính đàn hồi được cải thiện, năng lượng tự do bề mặt thấp hơn, 
và/hoặc độ dính giảm, trong khi vẫn giữ được các tính chất vật lý mong muốn khác. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm TPU đã mô tả còn được ghép với một cấu tử vinyl 
alkoxysilan cho phép mạng lưới được liên kết ngang của chế phẩm TPU. Sáng chế cũng 
đề cập đến chế phẩm TPU không chứa chất dẻo hóa, rất mềm mà không gặp các khó 
khăn về gia công thường liên quan đến các nguyên liệu này. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp cải thiện vết rỗ gia công và phương pháp làm giảm sức căng bề mặt của 
chế phẩm TPU, và phương pháp sản xuất chế phẩm TPU có thể liên kết ngang bằng bức 
xạ tia cực tím, chùm tia điện tử và chùm tia gama. 
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(11) 44141 
(21) 1-2015-01882 (51) 7 C11D  3/12,  11/00,  3/382,  7/12,  

7/44 
(22) 08.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/073387    08.11.2013 (87) WO2014/082835 A1 05.06.2014 
(30) 12194361.7         27.11.2012    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) ASHCROFT, Alexander, Thomas (GB), BRENNAN, Lee James (GB), KENT, 

Anthony, Clifford (GB), WILSON, William, John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch bề mặt cứng dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch bề mặt cứng dạng lỏng chứa 10% đến 95% 
trọng lượng dung môi lỏng, 0,025% đến 5% trọng lượng chất xơ có nguồn gốc giống 
cam quýt được hoạt hóa, và 1% đến 75% trọng lượng các hạt mài mòn canxit, trong đó 
pH của chế phẩm làm sạch bề mặt cứng dạng lỏng ít nhất là 8. Đã thấy rằng, sự kết hợp 
của các hạt canxit và chất xơ có nguồn gốc giống cam quýt được hoạt hóa cải thiện hiệu 
quả làm sạch các bề mặt cứng. Ngoài ra, hiệu quả làm sạch của các hạt canxit và chất xơ 
có nguồn gốc giống cam quýt được hoạt hóa có thể được sử dụng để làm giảm lượng 
chất hoạt động bề mặt trong chế phẩm làm sạch bề mặt cứng dạng lỏng mà không làm 
giảm hoặc làm giảm ít hiệu quả làm sạch. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
162 

(11) 44142 
(21) 1-2015-01884 (51) 7 F25B  17/00, F24F  3/14 

(22) 21.05.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/004440      21.05.2013 (87) WO2014/077479 A1 22.05.2014 
(30) 10-2012-0130714           19.11.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(75) HWANG, CHUL YONG  (KR) 

(Bojeong-dong), 306-302, Sinchon Maeul Poshometown 2 Danji Apt., 11, Sinchon-ro 
47beon-gil Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 446-756, Republic of Korea. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống sấy khí nén kiểu hấp thụ có quạt thổi hoạt động 

không thải khí nhờ sử dụng nhiệt nén 
  (57)     Với mục đích là cung cấp một hệ thống sấy khí nén kiểu hấp thụ làm việc được ở điều 

kiện áp suất khác nhau, và vận hành trơn tru không phụ thuộc vào việc thay đổi áp suất 
trên hệ thống bằng một cấu trúc bù áp suất suy giảm trong công đoạn không thải khí, 
sáng chế đề xuất hệ thống sấy khí nén kiểu hấp thụ có quạt thổi hoạt động không thải 
khí nhờ sử dụng nhiệt nén. Hệ thống này gồm có máy nén khí (1) để tạo khí nén, một 
đường ống chính (2) để dẫn khí nén, một đường ống hoàn nguyên (3), một đường ống 
dẫn khí khô ra (4), một đường ống nhánh (5), một đường ống tăng áp (6), một bình hấp 
thụ thứ nhất (10a), một bình hấp thụ thứ hai (10b), đường ống nối thứ nhất (11), đường 
ống nối thứ hai (12), một thiết bị làm mát thứ nhất (21), một thiết bị tách ly thứ nhất 
(22), một van một chiều (23a), một van thứ nhất (24), một thiết bị gia nhiệt (25) để gia 
nhiệt cho công đoạn hoàn nguyên, một thiết bị làm mát thứ hai (26), một thiết bị tách ly 
thứ hai (27), một van thứ hai (28), một quạt thổi (29) để bù áp suất suy giảm, một van 
bốn ngả thứ nhất (31) và một van bốn ngả thứ hai (32) để điều chỉnh dòng khí nén thực 
hiện các bước tạo khí khô, và các điểm nối ống (2a), (2c), (3a) và (4a). 
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(11) 44143 
(21) 1-2015-01896 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  213/81,  

401/04,  401/12,  413/12,  417/12,  
417/14, A61K  31/44,  31/4427, 
A61P  3/10,  9/00,  27/02,  29/00 

(22) 02.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/075225    02.12.2013 (87) WO2014/086705 12.06.2014 
(30) 12196022.3         07.12.2012    EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) FREI, Beat  (CH), GOBBI, Luca (CH), GRETHER, Uwe  (DE), KIMBARA, Atsushi 

(JP), NETTEKOVEN, Matthias  (DE), ROEVER, Stephan  (DE), ROGERS-EVANS, 
Mark  (GB), SCHULZ-GASCH, Tanja (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất pyridin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 
 

  
 

trong đó R1 đến R3 là được xác định như trong bản mô tả và trong các điểm yêu cầu bảo 
hộ. Hợp chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc. 
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(11) 44144 
(21) 1-2015-01899 (51) 7 C25B  11/04,  9/20 

(22) 11.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/073490   11.11.2013 (87) WO2014/082843 05.06.2014 
(30) MI2012A002030        29.11.2012   IT 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35 I-20134 Milan, Italy 
(72) BRICHESE, Marianna (IT), CALDERARA, Alice (IT), DEL CURTO, Cecilia (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catôt dùng để thoát khí hyđro điện phân, phương pháp chế 

tạo catôt, bình điện phân và thiết bị điện phân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến catôt dùng để thoát khí hyđro trong quá trình điện phân công 

nghiệp và phương pháp chế tạo catôt này. Catôt này bao gồm vật nền bằng kim loại, lớp 
xúc tác bên trong chứa rođi và lớp xúc tác bên ngoài chứa ruteni. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến bình điện phân được trang bị catôt này và thiết bị điện phân bao gồm 
các bình điện phân này. 
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(11) 44145 
(21) 1-2015-01900 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  403/04,  

403/06,  403/14,  413/06,  417/14, 
A61K  31/4965,  31/497, A61P  9/00,  
27/00,  29/00 

(22) 04.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/075444     04.12.2013 (87) WO2014/086807 12.06.2014 
(30) 12196024.9          07.12.2012     EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) DHURWASULU, Baledi (IN), GRETHER, Uwe (DE), NETTEKOVEN, Matthias 

(DE), ROEVER, Stephan (DE), ROGERS-EVANS, Mark (GB), SCHULZ-GASCH, 
Tanja (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazin dùng làm chất chủ vận thụ thể canabinoit 2 

(CB2), quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

  
 

trong đó R1 đến R4 được xác định trong bản mô tả và trong các điểm yêu cầu bảo hộ. Hợp 
chât có công thức (I) này có thể được dùng làm thuốc. 
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(11) 44146 
(21) 1-2015-01912 (51) 7 C07D  505/24, A61K  31/546, C07D  

501/50 
(22) 29.10.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/002423      29.10.2013 (87) WO2014/068388 08.05.2014 
(30) 61/719,523         29.10.2012    US 
(71) 1. GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Middlesex, TW89GS, United Kingdom 
2. SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 
1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Japan 

(72) LIAO, Xiangmin (CN), PEARSON, Neil, David (GB), PENDRAK, Israil  (US), 
THALGI, Reema  (US), YAMAWAKI, Kenji  (JP), YOKOO, Katsuki (JP), SATO, Jun 
(JP), KUSANO, Hiroki  (JP), AOKI, Toshiaki  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xephem được thế ở vị trí 2 và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất xephem được thế ở vị trí 2 có công thức (I) 
 

  
 

trong đó, các biến là như được xác định trong bản mô tả, và dược phẩm chứa hợp chất 
này. Hợp chất theo sáng chế có phổ kháng vi sinh vật rộng, cụ thể là có hoạt tính kháng 
khuẩn hiệu nghiệm kháng lại vi khuẩn Gram âm tiết ra beta- lactamaza. 
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(11) 44147 
(21) 1-2015-01937 (51) 7 C12N  15/11,  15/113,  15/29,  5/10, 

A01H  5/00 
(22) 01.11.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SG2012/000414     01.11.2012 (87) WO2014/070102 08.05.2014 
(71) TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED  (SG) 

1 Research Link, National University of Singapore, Singapore 117604, Singapore 
(72) YIN, Zhongchao (SG), ZENG, Xuan (CN), TIAN, Dongsheng  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gen khởi đầu thực vật, phân tử axit nucleic, vật truyền, tế 

bào thực vật chuyển gen, thực vật chuyển gen và phương pháp 
tạo ra thực vật chuyển gen có khả năng kháng phổ rộng với 
bệnh bạc lá do vi khuẩn gây ra 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gen khởi đầu tổng hợp và gen tổng hợp mà tạo ra khả năng kháng 
bệnh phổ rộng với Xanthomonands ở thực vật. Sáng chế cũng đề cập đến thực vật 
chuyển gen chứa gen tổng hợp này và các thực vật thu được bằng cách lai thực vật với 
các thực vật chuyển gen này. Cụ thể hơn, gen khởi đầu tổng hợp là gen khởi đầu Xa10 
tổng hợp và gen tổng hợp này là gen Xa10 tổng hợp chứa gen khởi đầu Xa10 tổng hợp. 
Khả năng kháng này là khả năng kháng bệnh bạc lá do vi khuẩn gây ra và thực vật là 
cây lúa. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phân tử axit nucleic, vật truyền, tế bào thực 
vật chuyển gen chứa gen khởi đầu tổng hợp này và phương pháp tạo ra thực vật chuyển 
gen có khả năng kháng phổ rộng với bệnh bạc lá do vi khuẩn gây ra. 
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(11) 44148 
(21) 1-2015-01962 (51) 7 A61K  31/525,  9/08,  36/00,  36/18,  

47/12,  47/32, A61P  1/02,  3/02,  
17/00,  27/02,  29/00 

(22) 13.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/080662        13.11.2013 (87) WO2014/087818 A1 12.06.2014 
(30) 2012-266256        05.12.2012    JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan 
(72) IGARASHI Takanori (JP), HATANAKA Masaru (JP), YAMAMOTO Masashi (JP), 

NAKAMOTO Keisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm lỏng dùng qua đường miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng dùng qua đường miệng, khác biệt ở chỗ, chế 
phẩm này thu được bằng cách trộn a) vitamin B2 hoặc muối dùng được qua đường 
miệng của nó, b) thành phần có nguồn gốc thảo dược, c) 1-10 phần khối lượng polyvinyl 
pyrolidon cho 1 phần khối lượng (lượng thảo dược ở dạng thô) của thành phần có nguồn 
gốc thảo dược, và d) 0,02-1,6 phần khối lượng của ít nhất một chất được chọn từ axit 
galic và dẫn xuất của nó cho 1 phần khối lượng vitamin B2. Chế phẩm dạng lỏng dùng 
qua đường miệng này có độ ổn định của các loại vitamin B2 tốt và không kết tủa trong 
chế phẩm dạng lỏng, và có thể ứng dụng trong lĩnh vực y tế và thực phẩm. 
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(11) 44149 
(21) 1-2015-01963 (51) 7 A61K  8/49,  8/67, A61Q  11/00 

(22) 01.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/079743           01.11.2013 (87) WO2014/073490 A1 15.05.2014 
(30) 2012-246674           08.11.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644 Japan 
(72) FUJIKAWA, Haruhiko (JP), INOUE, Shimako (JP), ASAKUMA, Hiroki (JP), ONIKI, 

Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng qua đường miệng và chất làm sạch oxy hoạt 

tính chứa hợp chất lactam và chất chống oxy hóa  
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng nhằm làm sạch oxy hoạt tính phía 

bên trong các tế bào hình thành nướu trong thời gian dài để có hiệu quả cao trong việc 
ngăn chặn bệnh nha chu. 
Chế phẩm dùng qua đường miệng chứa (A) hợp chất lactam có nhóm axit được chọn từ 
nhóm bao gồm axit pyrolidon carboxylic, axit 6-oxo-2-piperidin carboxylic, và axit 3-
(2-oxo-1-azeparyl)propanoic, và/hoặc muối của nó, và (B) chất chống oxy hóa. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến chất làm sạch oxy hoạt tính chứa (A) hợp chất lactam 
và/hoặc muối của nó, và (B) chất chống oxy hóa làm thành phần hữu hiệu. 
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(11) 44150 
(21) 1-2015-01964 (51) 7 G06K  17/00,  19/07, H04B  1/59,  

5/02 
(22) 28.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082014      28.11.2013 (87) WO2014/091934 A1 19.06.2014 
(30) 2012-271030       12.12.2012 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 1080075 Japan 
(72) MASUDA Kotaro (JP), AKAIDA Tetsuro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông, phương pháp truyền thông, mạch tích 

hợp và thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông, phương pháp truyền thông, mạch tích hợp và 

thiết bị điện tử, mà có khả năng làm giảm chi phí sản xuất của thiết bị truyền thông có 
cả hai chức năng của thẻ RF (Radio Frequency - tần số vô tuyến) và bộ đọc/bộ ghi hoặc 
thiết bị điện tử được trang bị thiết bị truyền thông. Mạch truyền truyền dữ liệu truyền tới 
đích truyền thông bằng cách thực hiện điều chế tải để thay đổi trở kháng của bộ ăngten 
theo dữ liệu truyền sử dụng sóng mang thứ nhất được tạo ra trong bộ ăngten khi mạch 
truyền hoạt động trong chế độ hoạt động thứ nhất trong đó mạch truyền hoạt động như 
bộ đọc/bộ ghi RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng tần số vô tuyến), và 
mạch truyền truyền dữ liệu truyền tới bộ đọc/bộ ghi RFID bằng cách thực hiện điều chế 
tải để thay đổi trở kháng của bộ ăngten theo dữ liệu truyền sử dụng sóng mang thứ hai 
được thu bởi bộ ăngten khi mạch truyền hoạt động trong chế độ hoạt động thứ hai trong 
đó mạch truyền hoạt động như đích truyền thông của bộ đọc/bộ ghi RFID. Ví dụ, sáng 
chế có thể được áp dụng cho thiết bị truyền thông có cả hai chức năng của bộ đọc/bộ ghi 
và thẻ RF hoặc thiết bị điện tử được trang bị thiết bị truyền thông. 
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(11) 44151 
(21) 1-2015-01973 (51) 7 A23N 1/00 

(22) 04.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  04.06.2015 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ QCM  (VN) 

Số 12 Lưu Trọng Lư, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Thành Chương (VN), Nguyễn Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Hữu Mượn (VN), 

Nguyễn Hữu Vinh (VN), Lê Thành Dũng (VN), Trần Minh Quân (VN) 
(54) Máy phân cỡ tôm điện tử 

(57) Sáng chế đề cập máy phân cỡ tôm điện tử dựa trên nguyên lý cân điện tử tĩnh, gồm cơ 
cấu cấp nguyên liệu với lá kẹp mở phôi (1) nhằm đóng mở theo chu kỳ hai giây để tôm 
được đưa vào khi lá kẹp đóng, và mở ra thì tôm rơi xuống bàn cân tĩnh (2), sau khi tôm 
được cân xong, xilanh đẩy tôm (3) sẽ đẩy tôm vào tám khe đã mở nhờ các cánh lật từ (4,  
5, 6, 7, 8, 9 đến 10) và các khe này được đóng hoặc mở nhờ ba xi lanh (19, 17, 14) nối 
với sáu cánh lật (5, 6, 7, 8, 9, 10) theo từng cặp tương ứng, khi xi lanh hoạt động sẽ tạo 
ra các khe mở theo cỡ tôm đã phân chia thành tám cỡ theo sáu máng trượt (11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18) để xuống băng tải đúng cỡ tại các khe (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 
Ngoài ra, sáng chế sử dụng phần mềm QCM W2 phiên bản 1.0 quy định với khối lượng 
nào thì khe nào được mở và các hệ thông mạch được hiểu giá trị này và mở khe tương 
ứng. Toàn bộ quy trình được lặp lại theo chu kỳ hai giây và  máy cứ chạy như vậy để 
phân cỡ tôm với công suất 21.600 con/giờ. 
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(11) 44152 
(21) 1-2015-01979 (51) 7 H04N  19/86 

(22) 04.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082579          04.12.2013 (87) WO2014/091984 A1 19.06.2014 
(30) 2012-271888         13.12.2012     JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 
(72) TSUKAGOSHI, Ikuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu và phương 

pháp thu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp truyền và thu, cụ thể là việc thực hiện quy 

trình xử lý chặn sự tạo dải ở phía thu. Đối tượng chứa có định dạng định trước bao gồm 
dòng video có chứa dữ liệu hình ảnh mã hóa được truyền. Trên dòng video, thông tin 
liên quan đến quy trình xử lý chặn sự tạo dải cho dữ liệu hình ảnh được chèn. Thông tin 
này gồm có, ví dụ, thông tin chỉ báo xem quy trình xử lý chặn sự tạo dải đã được áp 
dụng tới dữ liệu hình ảnh hay chưa, và thông tin chỉ báo xem quy trình xử lý chặn sự tạo 

dải sẽ được áp dụng tới dữ liệu hình ảnh hay không. ở phía thu, quy trình xử lý chặn sự 
tạo dải có thể được điều khiển dựa vào thông tin liên quan đến quy trình xử lý chặn sự 
tạo dải được gửi từ phía truyền, do đó quy trình xử lý chặn sự tạo dải có thể được thực 
hiện thích hợp. 
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(11) 44153 
(21) 1-2015-01989 (51) 7 G08B  27/00, H04M  11/04, G08B  

25/10,  31/00,  21/10 
(22) 16.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/007385           16.12.2013 (87) WO2014/097607 26.06.2014 
(30) 2012-275206           18.12.2012     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) KAMIMURA, Hiroaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cung cấp thông tin thảm họa, phương pháp cung cấp 

thông tin thảm họa, hệ thống vô tuyến khẩn cấp, và vật lưu 
trữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp thông tin thảm họa và thông tin tương tự mà, khi 
cung cấp thông tin cho người dùng, có thể cấp ngay thông tin tối ưu cho người dùng từ 
các loại thông tín khác nhau được truyền lần lượt. Thiết bị cung cấp thông tin thảm họa 
(1) gồm khối xử lý phân tích (2) mà tính toán, dựa trên thông tin thảm họa thứ nhất 
(101) chứa thông tin về thảm họa, thông tin dự báo thảm họa thứ nhất (102) chứa thông 
tin thiệt hại được dự báo khi xảy ra thảm họa, và thông tin vị trí thứ nhất (103) biểu thị 
vị trí của thiết bị riêng, mức độ nguy hiểm ở khu vực mà thiết bị riêng được định vị, và 
để xác định, theo mức độ nguy hiểm được tính toán, thông tin thảm họa sẽ được cung 
cấp thông qua khối trình bày (3). 
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(11) 44154 
(21) 1-2015-01990 (51) 7 C07D  403/12,  401/12,  237/24,  

401/14,  413/14,  403/14,  413/12,  
417/12,  417/14, A61K  31/501,  
31/50,  31/5377,  31/506,  31/513, 
A61P  29/00 

(22) 07.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/068846    07.11.2013 (87) WO2014/074661 15.05.2014 
(30) 61/723,840         08.11.2012    US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) MOSLIN, Ryan M.  (CA), WEINSTEIN, David S.  (US), WROBLESKI, Stephen T.  
(US), TOKARSKI, John S.  (US), KUMAR, Amit  (IN), BATT, Douglas, G.  (US), 
LIN, Shuqun  (CN), LIU, Chunjian  (US), SPERGEL, Steven, H.  (US), ZHANG, 
Yanlei (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dị vòng được thế amit làm chất điều biến đáp ứng của 

IL-12, IL-23 và/hoặc IFNa và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 

 

  
 

hoặc các chất đồng phân lập thể hoặc các muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, 
R4, và R5 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế hữu ích trong 

việc điều biến IL-12, IL-23 và/hoặc IFN bằng cách tác động lên Tyk-2 để ức chế quá 
trình truyền tín hiệu. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(30) 12275223.1         28.12.2012    EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) SCHNEIDER, Jean-Claude (CH), PLOJOUX, Julien (CH), FERNANDO, Felix  (GB), 

GREIM, Olivier (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cơ cấu làm nóng để làm nóng nền tạo sol khí, thiết bị tạo sol 

khí bao gồm cơ cấu này và phương pháp chế tạo cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu làm nóng để làm nóng nền tạo sol khí, cơ cấu làm nóng này 

bao gồm: bộ phận làm nóng (14) bao gồm chi tiết làm nóng bằng điện trở và nền làm 
nóng (80), và đầu lắp bộ phận làm nóng (26) được lắp ghép với bộ phận làm nóng, trong 
đó chi tiết làm nóng bao gồm phần thứ nhất và phần thứ hai có kết cấu sao cho, khi dòng 
điện được truyền qua chi tiết làm nóng, phần thứ nhất được làm nóng tới nhiệt độ cao 
hơn phần thứ hai do tác dụng của dòng điện, và trong đó đầu lắp bộ phận làm nóng bao 
quanh phần thứ hai của chi tiết làm nóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tạo 
sol khí bao gồm cơ cấu làm nóng và phương pháp chế tạo cơ cấu làm nóng này. 
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(72) DOTAN, Assaf (IL), DANON, Tamar  (IL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hỗn hợp phòng trừ vật gây hại, chế phẩm diệt vật gây hại, 

phương pháp phòng trừ vật gây hại và kit phòng trừ vật gây 
hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp diệt vật gây hại bao gồm (a) spinetoram và (b) hợp chất 
nhóm A được chọn từ novaluron, pyriproxyfen, tail- fluvalinat. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến chế phẩm diệt vật gây hại, phương pháp phòng trừ vật gây hại và kit phòng 
trừ vật gây hại. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
177 

(11) 44157 
(21) 1-2015-02000 (51) 7 H04W  28/16,  88/08 

(22) 03.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/082856      03.09.2013 (87) WO2014/067343 A1 08.05.2014 
(30) 201210435763.X           05.11.2012      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Qiang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm gốc và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất trạm gốc, hệ thống mạng, và phương pháp truyền thông. Trạm gốc bao 
gồm: mô đun điều khiển, có cấu trúc để kết nối tới mô đun điều khiển của ít nhất một 
trạm gốc khác bằng cách sử dụng giao diện logic thứ nhất, và thực hiện tương tác mặt 
phẳng điều khiển trong khi phối hợp liên trạm gốc; và mô đun xử lý dữ liệu, được kết 
nối tới mô đun điều khiển, và có cấu trúc để kết nối tới mô đun xử lý dữ liệu của ít nhất 
một trạm gốc khác bằng cách sử dụng giao diện logic thứ hai, và thực hiện tương tác mặt 
phẳng người dùng trong khi phối hợp liên trạm gốc. Trạm gốc trong phương án theo 
sáng chế này được đề xuất với giao diện logic thứ nhất và giao diện logic thứ hai để thực 
hiện một cách tương ứng tương tác mặt phẳng điều khiển và tương tác mặt phẳng người 
dùng giữa các trạm gốc, để phối hợp liên trạm gốc có thể được thực hiện. 
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(72) STENSVAD, Karl K. (US), O'HARE, Jonathan J. (US), CAMPBELL, Christopher J. 
(US), CARLSON, Daniel H. (US), JERRY, Glen A. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phủ bao gồm các bước: định vị đầu phủ để tạo ra khe hở 
giữa lỗ ngoài thứ nhất được nối thông chất lỏng với nguồn chứa chất lỏng phủ thứ nhất, 
và bề mặt chính của phần nền; tạo chuyển động tương đối giữa đầu phủ thứ nhất và phần 
nền; phân tán một lượng chất lỏng phủ thứ nhất định trước để tạo ra miếng dán rời rạc ở 
vị trí xác định trên bề mặt chính của phần nền; định vị đầu phủ thứ hai để tạo ra khe hở 
giữa lỗ ngoài thứ hai được nối thông chất lỏng với nguồn chứa chất lỏng phủ thứ hai và 
bề mặt chính của miếng dán; tạo chuyển động tương đối giữa đầu phủ thứ hai và phần 
nền, và phân tán một lượng chất lỏng phủ thứ hai định trước để tạo ra mẫu hình không 
liên tục trên bề mặt chính của miếng dán. Chất lỏng phủ thứ nhất và tùy ý là chất lỏng 
phủ thứ hai có độ nhớt khi phân phối ít nhất là 1 Pascal-giây.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
179 

(11) 44159 
(21) 1-2015-02012 (51) 7 C02F  1/48,  1/72 

(22) 24.09.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/057213    24.09.2014 (87) WO2015/065622 07.05.2015 
(30) 61/899,678         04.11.2013    US 
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10515 E. 40th Avenue, #116 Denver, Colorado 80239, United States of America 
(72) KOLSTAD, David (US), SUNSHINE, David (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Phương pháp kiểm soát, làm giảm mức độ và ức chế sự sinh 

trưởng của các loài vi khuẩn Vibrio và tổ hợp của chúng 
trong nước chứa vi khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát, làm giảm mức độ và ức chế sự sinh trưởng 
của các loài vi khuẩn Vibrio và tổ hợp của chúng trong nước chứa vi khuẩn, mà được 
ứng dụng trong phương pháp và hệ thống xử lý nước, ví dụ, nước nuôi thuỷ sản. Phương 
pháp theo sáng chế sử dụng không khí chứa ôxy được cho tiếp xúc với chiếu xạ tia cực 
tím và từ trường để xử lý nước, nhờ đó làm giảm và kiểm soát được mức độ vi khuẩn 
Vibrio trong nước được xử lý. 
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(86) PCT/US2013/051957    25.07.2013 (87) WO2014/088651 12.06.2014 
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(72) WEISS, Anthony (US), MIRUSSO, John  (US), BUSACCA, John, D.  (US), 

HOWARD, Phillip, J.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp định vị các vật phẩm vào trong hoặc 

trên bề mặt đất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị định vị các vật phẩm vào trong hoặc trên bề mặt đất. Theo 

một phương án, thiết bị (10) này bao gồm khung đỡ (14), bộ phận chứa (18), cụm định 
lượng (20) được tạo kết cấu để điều khiển theo cách lựa chọn việc nhả một hoặc nhiều 
vật phẩm ra khỏi bộ phận chứa (18) tới mặt đất. Theo một khía cạnh của phương án này, 
cụm định lượng (20) được tạo kết cấu để điều khiển theo cách lựa chọn việc nhả một 
hoặc nhiều vật phẩm có đường kính nằm trong khoảng từ xấp xi 0,25 insơ (0,64 cm) tới 
khoảng 1 insơ (2,54 cm), và cụ thể hơn, nhưng không phải duy nhất, nằm trong khoảng 
từ xấp xỉ 0,5 insơ (1,27 cm) tới khoảng 0,75 insơ (1,91 cm), ra khỏi bộ phận chứa (18) 
tới bộ phận cấp (22). Theo một phương án thực hiện cụ thể khác nữa, các vật phẩm hình 
cầu là bao nang bao gồm thành vỏ bao kín thuốc trừ loài gây hại và bao gồm chất liệu 
gel. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp định vị các vật phẩm vào trong 
hoặc trên bề mặt đất. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2015 
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China 

(72) HUANG, Shaohai (CN), WU, Hongjun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp chất liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị sắp xếp chất liệu dạng tờ cho phép chất liệu dạng tờ được sắp 
xếp từng tờ một và toàn bộ cụm sắp xếp của chất liệu dạng tờ không bị uốn quăn và kéo 
lại phía sau, thiết bị này bao gồm cơ cấu vận chuyển chất liệu dạng tờ từng tờ một, băng 
tải trên, tấm sắp xếp dạng cung tròn, cơ cấu chặn di động, bộ cảm biến và bộ điều khiển. 
Gờ nhô lên hình lá ô rô được bố trí ở vị trí có khoảng cách bằng độ dài của một tờ chất 
liệu so với cơ cấu chặn di động trên bề mặt dạng cung tròn của tấm sắp xếp dạng cung 
tròn, và gờ nhô lên hình lá ô rô này chỉ cho phép chất liệu dạng tờ đi qua theo hưởng đi 
ra. Gờ nhô lên hình lá ô rô có mặt hãm và bề mặt dẫn, vì thế chất liệu dạng tờ chỉ có thể 
được vận chuyển theo một chiều và chuyển động này không thể đảo ngược. 
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Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) Dr. Botho HOFFMANN (CH), Alexander LAMPE (CH), Etienne AEPLI (CH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp đúc phun áp lực thấp polyamit vô định hình hoặc 

vi tinh thể và sản phẩm đúc thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc phun áp lực thấp polyamit vô định hình hoặc vi 

tinh thể, trong đó khối nóng chảy polyamit vô định hình hoặc vi tinh thể được gia công 
và đúc phun trong các điều kiện cụ thể. Bằng cách đó, sản phẩm đúc áp lực thấp được 
làm bằng polyamit vô định hình hoặc vi tinh thể có thể được tạo ra bằng cách đúc phun. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm đúc phun thu được tương ứng.  
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(72) DEVARAJ Veerasamy (MY), ZAIROSSANI Mohd Nor (MY), PRETIBAA 

Subhramaniyun  (MY), Aimi Izyana Ismail  (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống siêu lọc để cô đặc latec và quy trình lọc qua máy 

lọc siêu âm có sử dụng hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống siêu lọc để cô đặc latec để cải thiện thông lượng siêu âm 

và khả năng làm sạch màng mỏng. Hệ thống siêu lọc để cô đặc latec này bao gồm bể thứ 
nhất (1), bể thứ hai (2), bơm (3) và ít nhất một môđun màng mỏng được bố trí theo 
phương thẳng đứng (4). Mỗi môđun này cùng với các màng mỏng dạng ống được bố trí 
theo phương thẳng đứng (13) để lọc latec có trong nguyên liệu được nạp vào, và máy 
biến đổi siêu âm (9) để tạo ra sóng siêu âm nhằm cải thiện thông lượng thấm qua màng 
mỏng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình lọc qua máy lọc siêu âm để cô đặc latec có 
sử dụng hệ thống nêu trên, trong đó latec có trong nguyên liệu được nạp vào bằng cách 
bơm qua môđun màng mỏng (4) để thực hiện quá trình siêu lọc. 
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(72) VARGAS RINCON, Ricardo Alberto (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều giải phóng kéo dài chứa hydromorphon 

và naloxon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều giải phóng kéo dài chứa nhiều hạt được bọc, 

mỗi hạt được bọc chứa: (a) nhân; (b) lớp thứ nhất phủ lên nhân, lớp thứ nhất này chứa: 
(i) hydromorphon hoặc muối dược dụng của nó, (ii) naloxon hoặc muối dược dụng của 
nó, (iii) hợp chất chống oxy hóa, và (iv) hợp chất tạo chelat; và (c) lớp thứ hai bọc ngoài 
lớp thứ nhất, lớp thứ hai này chứa chất giải phóng kéo đài. Dược phẩm dạng liều này 
được cải thiện về tính ổn định và độ hòa tan.  
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(11) 44165 
(21) 1-2015-02037 (51) 7 A43B  1/04,  23/02 

(22) 14.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/011393      14.01.2014 (87) WO2014/113356 24.07.2014 
(30) 13/741,449           15.01.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) FOLLET Lysandre (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép kết hợp với các nhánh dây bện chịu kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép kết hợp với các nhánh dây bện chịu kéo. Chi tiết bện phân 
nhánh có phần bện ở giữa và một hoặc nhiều nhánh dây chịu kéo hoặc các dây bện nhỏ 
tại mỗi đầu của phần bện ở giữa. Chi tiết bện phân nhánh có thể được kết hợp vào trong 
mũ giày. 
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(11) 44166 
(21) 1-2015-02042 (51) 7 C07D  317/20,  317/24,  319/06, 

C10L  1/02, C11C  3/00, C10L  1/19 
(22) 08.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/073345   08.11.2013 (87) WO2014/072453 15.05.2014 
(30) 12382441.9        09.11.2012   EP 

20130102941        20.08.2013   AR 
(71) INSTITUT UNIV. DE CIENCIA I TECNOLOGIA, S.A.  (ES) 

C. Alvarez de Castro, 63, E-08100 Mollet Del Valles, Spain 
(72) Natividad BAYARRI FERRER (ES), Carles ESTEVEZ COMPANY (ES), Josep 

CASTELLS BOLLART (ES) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất một cách đồng thời hỗn hợp chứa alkyl este của 
axit béo (dầu diezel sinh học), glyxerol formal và glyxerol formal este của axit béo. 
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(11) 44167 
(21) 1-2015-02049 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 17.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/076967    17.12.2013 (87) WO2014/102091 A1 03.07.2014 
(30) 12199708.4         28.12.2012    EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) KUCZAJ, Arkadiusz (PL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo khí dung hoạt động bằng điện và phương pháp 

kiểm soát sự tạo khí dung trong thiết bị tạo khí dung 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát sự tạo khí dung trong thiết bị tạo khí dung, 

thiết bị này bao gồm: bộ làm nóng bao gồm ít nhất một bộ phận làm nóng dược cấu tạo 
để làm nóng chất nền tạo thành khí dung; và nguồn điện để cấp điện cho bộ phận làm 
nóng, bao gồm các bước: kiểm soát điện dược cấp cho bộ phận làm nóng sao cho trong 
pha thứ nhất điện được cấp dÓ nhiệt độ của bộ phận làm nóng tăng từ nhiệt độ ban đầu 
đến nhiệt độ thứ nhất, trong pha thứ hai điện dược cấp để nhiệt độ của bộ phận làm nóng 
giảm xuống dưới nhiệt độ thứ nhất và trong pha thứ ba điện được cấp để nhiệt độ của bộ 
phận làm nóng tăng trở lại. Sự tăng nhiệt độ của bộ phận làm nóng trong pha cuối cùng 
của quá trình làm nóng làm giảm hoặc ngăn sự giảm phân phối khí dung theo thời gian. 
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo khí dung hoạt động bằng điện.  
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(11) 44168 
(21) 1-2015-02051 (51) 7 B41J  3/407, B42D  1/00 

(22) 10.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     10.06.2015 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ MEETECH  (VN) 

Tiểu khu K1 - G3, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Bá Khiển (VN) 
(54) Cơ cấu cấp sợi nhựa dùng cho máy in ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp sợi nhựa dùng cho máy in ba chiều, cơ cấu này bao 
gồm: bánh vít và trục vít ăn khớp với nhau và kết hợp với bánh nhám và bánh trơn được 
điều chỉnh nhờ bu lông và lò xo nén khiến kéo sợi nhựa chuyển động tịnh tiến và được 
đưa qua ống dẫn nhựa và truyền qua buồng tản nhiệt ổn định bằng nước rồi đến bộ gia 
nhiệt. Buồng tản nhiệt được đặt phía trên điện trở nhiệt của bộ phận gia nhiệt để tránh 
nhựa nóng chảy ngược về phía ống dẫn nhựa. Tại bộ phận gia nhiệt, sợi nhựa được nung 
nóng bằng điện trở nhiệt kết hợp với cơ cấu giữ nhiệt bằng đất sét bao bọc phía ngoài bộ 
phận gia nhiệt để giữ nhiệt độ ổn định, hạn chế truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. 
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(11) 44169 
(21) 1-2015-02053 (51) 7 B65H  51/22,  69/00 

(22) 08.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/071493          08.08.2013 (87) WO2014/097675 26.06.2014 
(30) 2012-278941          21.12.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503, Japan 
(72) SASAKI Akihito (JP), MATSUMOTO Shinichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp dây liên tục và phương pháp cấp dây liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp dây liên tục và phương pháp cấp dây liên nhằm bảo 
đảm đủ thời gian dừng cấp dây trong phần cấp dây, trong khi ngăn không cho tăng kích 
thước của thiết bị. Thiết bị cấp dây liên tục bao gồm bộ tích trữ dây được tạo kết cấu để 
có khả năng tích trữ dây, phần cấp dây được tạo kết cấu để có khả năng cấp dây chứa 
trong đó đến bộ tích trữ dây, phần kéo dây được tạo kết cấu để kéo dây từ bộ tích trữ 
dây, và bộ điều khiển. Bộ điều khiển được tạo kết cấu để: trong quá trình giai đoạn cấp 
bình thường, khiến cho phần cấp dây cấp dây với tốc độ cấp bình thường và cũng khiến 
cho phần kéo dây kéo dây với tốc độ kéo bình thường; trong quá trình giai đoạn tích trữ 
dây, khiến cho phần kéo dây kéo dây với tốc độ chậm hơn tốc độ cấp dây bởi phần cấp 
dây; và sau đó, trong quá trình giai đoạn dừng, khiến cho phần cấp dây dừng việc cấp 
dây, trong khi vẫn khiến cho phần kéo dây kéo dây với tốc độ cấp thấp, vốn chậm hơn 
tốc độ cấp bình thường của dây bởi phần cấp dây. 
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(11) 44170 
(21) 1-2015-02058 (51) 7 C02F  1/469,  101/10 

(22) 15.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/073952    15.11.2013 (87) WO2014/090508 A1 19.06.2014 
(30) 12196471.2         11.12.2012     EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) ALENCHERRY, Tinto Johnichan (IN), GHOSH, Somnath (IN), RAJANARAYANA, 

Venkataraghavan (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Điện cực để khử ion hóa điện phân, quy trình sản xuất và thiết 

bị lọc nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực để khử ion hóa điện phân gồm có : 

(i) chất hấp thụ có diện tích bề mặt riêng 100 m2/g đến 1300 m2/g; 
(ii) cacbon đen có tính dẫn điện; và 
(iii) chất kết dính; 
trong đó chất hấp thụ được thấm nhiễm trước với vật liệu có độ dẫn điện nằm trong 
khoảng từ 105 s/m đến 107 s/m và điện thế hydro tiêu chuẩn trong khoảng từ -0,3 V đến 
1,3 V. 
Điện cực được cải thiện sự phục hồi, làm giảm tổng số chất rắn và tạo năng lượng hiệu 
quả hơn. 
Sáng chế còn bộc lộ quy trình sản xuất điện cực để khử ion hóa điện phân trong nước và 
thiết bị lọc nước dùng trọng lực để loại bỏ các muối hòa tan từ nước bao gồm hộp chứa 
một số lượng các điện cực như nêu trên. 
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(11) 44171 
(21) 1-2015-02059 (51) 7 C12P  7/10, B01J  19/08, C08B  1/00, 

D21B  1/02, C08H  8/00, C12P  7/40,  
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(62) 1-2011-02361   
(22) 11.02.2010 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2010/023957      11.02.2010 (87) WO2010/093829 19.08.2010 
(30) 61/151,724           11.02.2009      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2011 
(71) XYLECO INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sinh khối và sinh khối thu được bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sinh khối, phương pháp này bao gồm bước: (i) 

cung cấp nguyên liệu sinh khối xenluloza hoặc lignoxenluloza; (ii) oxy hóa nguyên liệu 
sinh khối bằng cách chiếu xạ nguyên liệu sinh khối bằng chùm electron với sự có mặt 
của không khí, nhờ đó nguyên liệu sinh khối được oxy hóa tới mức mà nhiều nhóm bên 
axit carboxylic được tạo ra trên đó; (iii) trộn nguyên liệu sinh khối đã được oxy hóa 
trong chất lưu chứa nước để tạo ra thể phân tán của nguyên liệu sinh khối đã được oxy 
hóa có độ pH thứ nhất; và (iv) bổ sung bazơ vào thể phân tán để làm gia tăng độ pH của 
nó tới độ pH thứ hai cao hơn độ pH thứ nhất, nhờ đó tạo ra sinh khối đã qua xử lý. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến sinh khối thu được bằng phương pháp nêu trên. 
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(11) 44172 
(21) 1-2015-02060 (51) 7 C07D  403/12,  401/14,  403/14,  

243/12, A61K  31/551, A61P  35/00 
(22) 09.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/075874     09.12.2013 (87) WO2014/090709 19.06.2014 
(30) 61/735,684          11.12.2012      US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) MISCHKE, Steven Gregory (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dime và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57) Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  

 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó Z, X, Q và R1 là như được xác định trong bản 
mô tả. Sáng chế còn để cập đến dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh ung thư. 
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(11) 44173 
(21) 1-2015-02061 (51) 7 G07F  17/32 

(22) 12.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/076351     12.12.2013 (87) WO 2014/090935 19.06.2014 
(30) 10 2012 112 341.1          14.12.2012      DE 
(71) NOVOMATIC AG  (AT) 

Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, Austria 
(72) SPRENGER, Tobias (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chơi trò chơi có vỏ kiểu thẳng đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chơi trò chơi bao gồm vỏ kiểu thẳng đứng (1) để chứa bộ 
điều khiển tuần tự trò chơi (9), tấm lật trước phía trên (16) và tấm lật trước phía dưới 
(17), tấm lật trước phía trên (16) được sử dụng để lắp ráp ít nhất một màn hình (19) để 
biểu diễn các trò chơi có thể được điều khiển bằng cách sử dụng bộ điều khiển tuần tự 
trò chơi (9) và hai tấm lật trước (16, 17) được lắp ráp trên vỏ kiểu thẳng đứng (1) sao 
cho chúng có thể quay theo các hướng đối nhau và khóa được với nhau khi đóng lại. 
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(11) 44174 
(21) 1-2015-02067 (51) 7 B66B  9/00,  9/02, B66C  23/20 

(22) 11.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      11.06.2015 
(75) Võ Thanh Minh  (VN) 

Số 19B, ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(54) Khung động lực dạng thanh để vận chuyển, thiết bị công tác 
sử dụng khung động lực dạng thanh và hệ thống công tác có 
thiết bị công tác này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị công tác sử dụng khung động lực dạng thanh bao gồm một 
khung động lực có chiều dài định trước, trong đó khung động lực này bao gồm ray dẫn 
hướng và các bánh xe dẫn động được gắn dọc theo chiều dài của ray dẫn hướng; ít nhất 
một cơ cấu vận chuyển, trong đó cơ cấu vận chuyển này bao gồm một khung, một trục 
vít được lắp cố định với khung và song song với ray dẫn hướng, khớp với các bánh xe 
dẫn động của khung động lực; một đối tượng công tác được lắp phía trên khung của cơ 
cấu vận chuyển; trong đó, cơ cấu vận chuyển được liên kết với khung động lực và được 
dẫn hướng dọc theo khung động lực nhờ các bánh xe dẫn hướng được lắp ở hai bên của 
khung của cơ cấu vận chuyển và tỳ vào các bề mặt của ray dẫn hướng sao cho cơ cấu 
vận chuyển có thể dịch chuyển tịnh tiến dọc theo khung động lực. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) 1. RICOH COMPANY, LTD.   (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
2. KYUSHU UNIVERSITY  (JP) 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận tụ điện phân khan 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận tụ điện phân khan (10) gồm: điện cực dương (1) chứa vật liệu 
hoạt tính điện cực dương có khả năng xen kẽ hoặc giải xen kẽ các anion; điện cực âm 
(2) chứa vật liệu hoạt tính điện cực âm; và chất điện phân khan, chứa dung môi khan, 
muối điện phân chứa nguyên tử halogen, và hợp chất có khả năng liên kết theo vị trí với 
anion chứa nguyên tử halogen. 
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China 

(72) ZHAO, Junhui (CN), ZHANG, Hongping (CN), ZENG, Qinghai (CN), ZHONG, Tao 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp di trú, trạm cơ sở, và trang thiết bị người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp di trú và thiết bị, liên quan đến lĩnh vực công nghệ 
truyền thông và được sáng chế để triển khai cấu hình thích hợp các tài nguyên mạng 
khác nhau. Phương pháp gồm các bước: gửi, bởi trạm cơ sở của mạng thứ nhất, thông tin 
đến thiết bị người dùng, ở đó thông tin được sử dụng để: di trú, bằng trang thiết bị người 
dùng, từ mạng thứ hai đến mạng thứ nhất, trong đó trang thiết bị người dùng ở trạng thái 
rỗi tương đối với mạng thứ nhất; hoặc xác định, bằng trang thiết bị người dùng, liệu có 
di trú từ mạng thứ nhất sang mạng thứ hai hay không, ở đó mạng thứ nhất là mạng 
3GPP, và mạng thứ hai là mạng phi 3GPP. Sáng chế chủ yếu được áp dụng cho quá trình 
di trú mạng của trang thiết bị người dùng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ sâu và quy trình phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa hợp chất có công thức (“Công thức Một”) 
sau: 

 

  
Công thức Một 

và quy trình phòng trừ loài gây hại. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với thụ thể prokinetixin và dược 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết với thụ thể prokinetixin (prokineticin receptor: 

PROKR) và phương pháp sử dụng chúng. Theo các phương án cụ thể, kháng thể theo 
sáng chế là kháng thể của người có chiều dài đầy đủ liên kết với với PROKR1 và/hoặc 
PROKR2 của người. Sáng chế cũng đề cập đến kháng thể liên kết với PROKR1 và/hoặc 
PROKR2 được biểu hiện trên bề mặt tế bào. Theo một số phương án cụ thể, kháng thể 
theo sáng chế có thể ức chế sự hoạt hóa một hoặc nhiều PROKR thông qua prokinetixin 
(PK). Các kháng thể theo sáng chế có thể được dùng để điều trị các bệnh và rối loạn 
khác nhau thông qua sự truyền tín hiệu prokinetixin. 
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(21) 1-2015-02096 (51) 7 C11D  3/386,  3/39 

(22) 26.11.2013 (43) 26.10.2015 
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(72) ANAND, Jayashree (IN), DESAI, Prachi Makarand (IN), DESHPANDE, Amit (IN), 

NAIK, Shailesh Sadanand  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch và phương pháp tẩy trắng bề mặt bằng chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch mà loại bỏ vết bẩn hiệu quả. Do đó, mục đích 

của sáng chế là cung cấp chế phẩm làm sạch đem lại hiệu quả loại bỏ các vết bẩn do hoa 
quả mà được xem là khó khăn để loại bỏ. Mục đích khác của sáng chế là cung cấp chế 
phẩm làm sạch có thể được sử dụng ở nhiệt độ thấp hơn. Sáng chế còn nhằm mục đích 
cung cấp chế phẩm làm sạch đem lại hiệu quả loại bỏ vết bẩn do bã nhờn. Sáng chế còn 
nhằm mục đích cung cấp chế phẩm làm sạch mà đặc biệt có hiệu quả đối với việc làm 
sạch vải. Đáng ngạc nhiên rằng chế phẩm làm sạch có sự kết hợp của hai chất hoạt hóa 
tẩy trắng cụ thể và hỗn hợp các enzym cụ thể để loại bỏ vết bẩn cứng đầu, mà được xem 
là khó khăn để loại bỏ, đặc biệt là vết bẩn do hoa quả. 
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NAIK, Shailesh Sadanand  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp tẩy trắng bằng chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt để loại bỏ vết bẩn hiệu quả. Mục đích của sáng 

chế là cung cấp chế phẩm tẩy giặt chứa hợp phần tạo kết tủa không phosphat đem lại 
hiệu quả đối với vết bẩn kỵ nước. Mục đích khác của sáng chế là cung cấp chế phẩm tẩy 
giặt có thể sử dụng ở nhiệt độ giặt thấp hơn. Mục đích khác nữa của sáng chế là cung 
cấp chế phẩm giặt tẩy thân thiện với môi trường. Các tác giả sáng chế đã xác định được 
rằng chế phẩm tẩy giặt có sự kết hợp của chất hoạt hóa tẩy trắng cụ thể, hợp phần tạo kết 
tủa không phosphat và enzym tạo ra hiệu quả loại bỏ vết bẩn đặc biệt là các vết bẩn kỵ 
nước cứng đầu. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phản hồi chỉ thị chất lượng kênh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị phản hồi chỉ thị chất lượng kênh, và thiết bị 
người dùng, để cải thiện độ chính xác khi phản ánh chất lượng kênh. Phương pháp này 
bao gồm các bước: thu thập chỉ thị chất lượng kênh thứ nhất (CQI1) dựa trên kết quả dò 
hoa tiêu được gửi bởi trạm gốc; thu thập chỉ thị chất lượng kênh thứ hai (CQI2) dựa trên 
kết quả dò hoa tiêu giải điều chế; và gửi chỉ thị chất lượng kênh thứ nhất (CQI1) và/hoặc 
chỉ thị chất lượng kênh thứ hai (CQI2) này đến trạm gốc theo cách mà trạm gốc có thể 
phân biệt được chỉ thị chất lượng kênh thứ nhất (CQI1) và/hoặc chỉ thị chất lượng kênh 
thứ hai (CQI2) này. Phương pháp theo các phương án của sáng chế sẽ phản ánh khách 
quan tình trạng chất lượng kênh hiện tại, để trạm gốc có thể thu được thông tin chất 
lượng kênh chính xác, nhờ đó lập lịch dữ liệu một cách khách quan dựa trên thông tin 
chất lượng kênh và cải thiện hiệu quả gửi dữ liệu của kênh. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế men chuyển angiotensin và chất 

chẹn kênh canxi dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp và quy 
trình bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất ức chế men chuyển angiotensin và chất chẹn 
kênh canxi dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dạng 
liều đơn vị chứa dược phẩm và quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển mức độ chiếu sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp điều khiển mức độ chiếu sáng, và thiết bị 
điều khiển mức độ chiếu sáng theo một phương án của sáng chế có thể điều khiển 

BẬT/TẮT đèn tùy thuộc vào việc bàn phím điện được chạm hay không chạm, và điều 
khiển độ sáng của đèn tùy thuộc vào việc bàn phím chỉnh mức độ chiếu sáng được chạm 
hay không chạm. Do vậy, người sử dụng có thể điều khiển độ sáng từng bước một và có 
thể chỉnh độ sáng theo mỗi bước một cách tiện lợi. 
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Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) Konstanze HURTH (DE), Christoph KALIS (DE), Karen KAMMERTOENS (FR), 

Nicolas SOLDERMANN (FR), FrÐdÐric ZECRI (FR) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất dihydro-pyrido-oxazin dạng tinh thể khan, dược 

phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (1,1-dioxo-hexahydro-1lambda*6*-thiopyran-4-yl)-{(S)-

3-[1-(6-metoxy-5-metyl-pyridin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrido[3,4-b][1,4]oxazin-7-
yloxy]-pyrolidin-1-yl}-metanon dạng tinh thể khan; dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất 
dạng tinh thể này, và hợp chất này dùng để điều trị bệnh lý hoặc rối loạn bệnh lý do hoạt 
tính của các enzym PI3K gây ra. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch chứa kháng nguyên Mycoplasma 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa: a) một hoặc nhiều kháng nguyên 
của M. hyorhinis và một hoặc nhiều kháng nguyên của M. hyosynoviave; và b) chất 

mang dược dụng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa a) 
một hoặc nhiều kháng nguyên Mycoplasma của vi khuẩn Mycoplasma được chọn từ 

nhóm gồm có M. hyorhinis, M. hyopneumoniae và M. hyosynoviae; và b) một hoặc 

nhiều thành phần của hệ tế bào nhân chuẩn. Hơn nữa, sáng chế cũng đề xuất chế phẩm 
gây miễn dịch thu được bằng phương pháp bao gồm các bước: a) nuôi cấy vi khuẩn 
Mycoplasma được chọn từ nhóm gồm có M. hyorhinis, M. hyopneumoniae và M. 

hyosynoviae trong hệ tế bào nhân chuẩn giảm huyết thanh; b) thu nhận kháng nguyên 
của vi khuẩn Mycoplasma; và c) bổ sung chất mang dược dụng. 
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SE-164 83, Stockholm, Sweden 
(72) SORRENTINO, Stefano (IT), DIMOU, Konstantinos (GR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp cải thiện chất lượng dịch vụ trong mạng truyền 

thông và nút mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp cải thiện chất lượng dịch vụ trong mạng truyền thông 

và nút mạng, cụ thể là thiết bị và phương pháp để tạo ra quyết định về việc có chuyển 
vùng thiết bị người sử dụng (user equipment - UE) từ ô phục vụ tới ô đích hay không. 
Quyết định này là dựa trên sự so sánh mà bao gồm cả việc xem xét chất lượng liên kết 
mặt phẳng điều khiển và chất lượng liên kết mặt phẳng dữ liệu. Thiết bị và phương pháp 
theo sáng chế có thể được áp dụng cho các quyết định chuyển vùng trong các mạng 
không đồng nhất áp dụng cấu hình ô mềm. 
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(86) PCT/IB2013/060494         29.11.2013 (87) WO2014/097027 26.06.2014 
(30) MI2012A002185         20.12.2012    IT 
(71) BTSR INTERNATIONAL S.P.A.  (IT) 

Via Santa Rita, snc, I-21057 Olgiate Olona (Varese), Italy 
(72) BAREA, Tiziano (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp để cấp dây kim loại đến máy vận 

hành với độ căng và số lượng không đổi 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống cấp dây kim loại (F) đến máy (100) thông qua bộ cấp dây (1), 

dây này được cấp với độ căng không đổi và mong muốn được phát hiện bởi cảm biến độ 
căng (25), bộ cấp (1) có ít nhất một bộ phận quay (14, 15) được dẫn động bởi bộ dẫn 
động (16, 17) của nó mà dây kim loại được quấn khoảng một vòng quay hoặc một phần 
vòng quay và phù hợp để cấp dây đến máy với độ căng được thiết lập trước dưới tác 
động của bộ kiểm soát (18). Thiết bị phát hiện số lượng dây cấp được đề xuất và nối với 
bộ kiểm soát (18) để tạo ra bộ kiểm soát với dữ liệu số lượng của bộ này, bộ kiểm soát 
(18) tham chiếu đến bộ phận quay (14, 15) để giữ số lượng dây cấp ít nhất trong trị số 
tham chiếu. 
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(22) 20.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/076807     20.12.2013 (87) WO2014/105672 03.07.2014 
(30) 61/746,997          28.12.2012      US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) JORDAN, Dianna M. Murphy  (US), MARTINSON, Brian Thomas  (US), 

MUEHLENTHALER, Christine Margaret  (US), NEUBAUER, Axel  (DE), IYER, 
Arun V.  (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp bào chế chế phẩm gây miễn dịch để điều trị 

và/hoặc phòng ngừa sự lây nhiễm Mycoplasma và chế phẩm 
gây miễn dịch thu được bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm gây miễn dịch dùng để điều trị 
và/hoặc phòng ngừa sự lây nhiễm Mycoplasma ở đối tượng, phương pháp này bao gồm 
các bước: nuôi cấy vi khuẩn Mycoplasma trong hệ tế bào nhân chuẩn giảm huyết thanh 
hoặc không chứa huyết thanh của lợn; thu nhận kháng nguyên của vi khuẩn 
Mycoplasma; và bổ sung chất mang dược dụng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm gây miễn dịch có thể thu được bằng phương pháp này. 
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(11) 44189 
(21) 1-2015-02151 (51) 7 H04B  17/00, G01R  29/08 

(22) 20.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/000238        20.01.2014 (87) WO2014/112390 24.07.2014 
(30) 2013-008657        21.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2015 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) KODAMA, Shinichirou (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây, thiết bị phân tích, phương 

pháp phân tích và phương tiện bất biến đọc được bằng máy 
tính có lưu giữ chương trình 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông không dây, thiết bị phân tích, phương pháp phân 
tích và phương tiện bất biến đọc được bằng máy tính có lưu giữ chương trình trên đó, 
trong đó giá trị ngưỡng, dùng để xác định xem các sóng vô tuyến nhận được có phải là 
nhiễu hay không, có thể được xác định mà không phụ thuộc vào khả năng của người 
thao tác. Phương tiện nhận nhận các sóng vô tuyến. Phương tiện xác định giá trị ngưỡng 
xác định, dựa trên số lượng điểm giao giữa đường cong biến thiên của cường độ sóng vô 
tuyến so với các tần số của các sóng vô tuyến, mà phương tiện nhận nhận được, với 
đường thứ nhất vốn cho biết cường độ sóng vô tuyến cụ thể, giá trị ngưỡng của cường độ 
sóng vô tuyến để dùng để xác định xem các sóng vô tuyến nhận được có phải là nhiễu 
hay không. 
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(11) 44190 
(21) 1-2015-02154 (51) 7 G01N  21/64 

(22) 11.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/076281    11.12.2013 (87) WO2014/090899 A1 19.06.2014 
(30) 61/735,785         11.12.2012    US 

PCT/EP2013/052254        05.02.2013    EP 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Eric DECOUX (FR), Andrea CALLEGARI (IT), CÐcile LAPORTE (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Đồng hồ, phương pháp và hệ thống để thực hiện ít nhất một 

trong số việc đọc và xác nhận đồng hồ, và phương tiện có thể 
đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồng hồ (10) gồm có ít nhất mặt số (20), ít nhất một kim (25) được 
lắp trên đồng hồ và có một mặt trên và một mặt dưới đối diện với mặt số, và một vật liệu 
bảo an (35) được bố trí trên mặt dưới của ít nhất một kim. Vật liệu bảo an (35) gồm có 
một phương tiện chứa một hoặc nhiều hợp chất có các đặc tính phát quang trong khoảng 
hồng ngoại (IR) của phổ điện từ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và hệ 
thống (400) để thực hiện ít nhất một trong số việc đọc và xác nhận đồng hồ (10), và 
phương tiện có thể đọc được bằng máy tính chứa các lệnh mà, khi được chạy bởi một bộ 
xử lý của một thiết bị máy tính, làm cho bộ xử lý thực hiện phương pháp để thực hiện ít 
nhất một trong số việc đọc và xác nhận đồng hồ (10). 
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ul. Pyatnitskaya, 13, str. 1 Moscow, 115035, Russian Federation 
(72) TOSHlNSKY, Georgy Iliich (RU) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Lò phản ứng hạt nhân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng hạt nhân có vỏ chứa trong đó vùng kích hoạt, vùng này 
chứa một bó các phần tử liên liệu dạng thanh được bao bọc trong một vỏ bọc hình ống 
và được nhấn chìm trong chất làm mát sơ cấp, chất làm mát này tuần hoàn giữa vùng 
kích hoạt và ít nhất một thiết bị trao đổi nhiệt. Để giảm mức áp suất của các mảnh phân 
hạch dạng khí tích trữ bên dưới vỏ bọc của phần tử nhiên liệu và cho phép sự phân phối 
đều nhất có thể của trường vận tốc của chất làm mát mạch sơ cấp tại cửa nạp đến phần 
kích hoạt của các phần tử nhiên liệu, các phần tử nhiên liệu nêu trên được bố trí ở các 
phần phía trên của chúng có các phần kích hoạt được đổ đầy nhiên liệu, và các phần làm 
việc rỗng được đặt dưới các vùng kích hoạt nêu trên. 
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Paula Ann (US), MUNCHHOF, Michael, John (US), JIN, Lei (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế protein arginin metyltransferaza 5 (PRMT5) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A), muối dược dụng của nó và dược phẩm 
chứa nó. Hợp chất theo sáng chế là hữu dụng để ức chế hoạt tính PRMT5. Sáng chế còn 
đề cập đến bộ kit chứa hợp chất này. 
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(72) IZUMI Noriaki (JP), MASAMOTO Manabu (JP), KONISHI Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp loại bỏ các tạp khuẩn ra khỏi dung dịch đã 

đường hóa và hệ thống lên men 
  (57)     Thùng lên men mà không cần sử dụng chất kháng sinh trong quá trình lên men rượn của 

dung dịch đã đường hóa sinh khối bằng cách sử dụng nấm men thông thường, và hệ 
thống lên men thích hợp để thực hiện phương pháp loại bở các tạp khuẩn ra khỏi dung 
dịch đã đường hóa. Phương pháp loại bỏ các tạp khuẩn và hệ thống lên men theo sáng 
chế bao gồm việc rút ra dung dịch đã đường hóa (dịch đã lên men) từ thùng lên men, 
thực hiện tách thô để thu hồi nấm men từ dung dịch đã đường hóa, và thực hiện việc tách 
tinh để loại bỏ các tạp khuẩn ra khỏi dung dịch đã đường hóa mà nấm men tách ra khỏi 
nó, nhờ đó loại bỏ duy nhất các tạp khuẩn ra khỏi dung dịch đã đường hóa trong khi thu 
hồi nấm men. Việc tách thô là việc lọc màng qua màng lọc có cỡ lỗ nằm trong khoảng 

từ 0,5m đến 5m hoặc tách ly tâm với tốc độ nằm trong khoảng từ 50G đến 500G. 

Việc tách tinh là việc lọc màng qua màng lọc có cỡ lỗ bằng hoặc nhỏ hơn 0,22m, hoặc 
tách ly tâm với tốc độ nằm trong khoảng từ 1000G đến 15000G.  
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(72) NISHINO Takashi (JP), IZUMI Noriaki (JP), TAJIRI Hironori (JP), KUSUDA 

Hiromasa (JP), TSUZAWA Masaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất dung dịch đã đường hóa đặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dung dịch đường hóa cô đặc nhờ sử dụng 
sinh khối lignoxenluloza làm nguyên liệu, bao gồm bước xử lý sơ bộ để loại bỏ dễ dàng 
lignin và sản phẩm phân hủy của nó ra khỏi dung dịch đường hóa nhằm giảm tải cho 
bước cô đặc dung dịch đường hóa. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước lọc dung 
dịch đường hóa thu được bằng cách thủy phân sinh khối xenluloza qua bộ tách màng với 
màng lọc có giá trị lọc phân tử nằm trong khoảng từ 1000 đến 7000 và cấp dung dịch 
đường hóa này vào thiết bị có màng thẩm thấu ngược để cô đặc dung dịch đường hóa 
này. Bằng cách lọc qua màng như vậy, các sacarit có trọng lượng phân tử nhỏ trong 
dung dịch đường hóa được chuyển vào phần dịch lọc, và lignin cùng sản phẩm phân hủy 
của nó có trọng lượng phân tử lớn được thoát ra ở dạng dung dịch cô đặc từ bộ lọc qua 
màng. Theo sáng chế, có thể ngăn ngừa sự tổn thất sacarit trong dung dịch đường hóa và 
tránh được hiện tượng đóng cặn trong màng thẩm thấu ngược dùng để cô đặc dung dịch 
đường hóa này. 
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(30) 2012-255775       22.11.2012 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA F.C.C.  (JP) 

7000-36,, Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan 
(72) DOI Yasuyuki (JP), MOCHIZUKI Yoshiyuki (JP), SUZUKI Keisuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo cụm liền khối và cụm liền khối được chế 

tạo bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo cụm liền khối (W) và cụm liền khối (W) được 

chế tạo bằng phương pháp này có thể làm tăng độ bền nối và giảm chi phí chế tạo. 
Phương pháp chế tạo cụm liền khối (W) theo sáng chế bằng cách hàn chi tiết thứ nhất 
(1) tạo ra từ vật liệu hợp kim nhôm và chi tiết thứ hai (2) tạo ra từ vật liệu trên cơ sở sắt, 
khác biệt ở chỗ, chi tiết thứ nhất (1) chứa lượng silic định trước và có độ dày lớn hơn độ 
dày của chi tiết thứ hai (2); việc tạo liền khối các chi tiết thứ nhất (1) và thứ hai (2) được 
thực hiện bằng cách ép chi tiết thứ hai tỳ vào chi tiết thứ nhất (1) và ép lún chi tiết thứ 
hai (2) vào chi tiết thứ nhất (1) dọc theo hướng độ dày của chúng và bằng cách cấp năng 
lượng điện vào phần ép lún của chúng trong khoảng thời gian ép để thực hiện việc hàn 
bằng điện trở; lượng ép lún được đặt đến trị số lớn hơn độ dày của chi tiết thứ hai (2) và 
nhỏ hơn độ dày của chi tiết thứ nhất (1), và biên phủ chồng (c) của các chi tiết thứ nhất 
(1) và thứ hai (2) được đặt đến trị số khoảng 0,5mm hoặc lớn hơn. 
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(11) 44196 
(21) 1-2015-02173 (51) 7 C07D  239/48 

(22) 21.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/071132    21.11.2013 (87) WO2014/081906 30.05.2014 
(30) 61/728,907         21.11.2012    US 
(71) PTC THERAPEUTICS INC.  (US) 

100 Corporate Court, Middlesex Business Center, South Plainfield, NJ 07080, United 
States of America 

(72) LEE Chang-Sun  (KR), BAIAZITOV Ramil  (RU), CAO Liangxian  (US), DAVIS 
Thomas W.  (US), DU Wu  (CN), LIU Ronggang  (US), MOON Young-choon  (KR), 
PAGET Steven D.  (US), REN Hongyu  (US), SYDORENKO Nadiya (US), WILDE 
Richard Gerald (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrimiđin ngược được thế có tác dụng ức chế Bmi-1 và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimiđin ngược được thế amin và các dạng của chúng có 

tác dụng ức chế chức năng và làm giảm mức protein gắn ở vị trí 1 của virut gây bệnh 
bạch cầu ở chuột Moloney đặc hiệu với tế bào B (Bmi- 1) và dược phẩm chứa nó.  
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(11) 44197 
(21) 1-2015-02186 (51) 7 A62B 1/00 

(22) 18.06.2015 (43) 26.10.2015 
(75) Lê Quốc Khánh  (VN) 

A16, khu nhà tái định cư 7/4 A đường Kha Vạn Cân, khu phố 8, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Thang bốn dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thang bốn dây bao gồm bốn dây cáp (1) bố trí phía ngoài bậc thang 

(21) được cố định tại hai mặt bên (22, 24) của bậc thang (2). 
Dây cáp (1) được cố định vào mặt bên bậc thang (2) thông qua miếng kim loại với đoạn  
giữa (33) áp vào dây cáp (1) và được cố định bởi các vít cấy (4) xuyên qua hai cạnh (31, 
32) vào hai mặt bên (22, 24) của bậc thang. 
Ngoài ra, mỗi bậc thang (2) còn có bộ phận tạo khoảng cách giữa thang và tường nhà 
khi sử dụng, ở hai đầu của mỗi bậc thang (2) có miếng kim loại uốn hình chữ U (5), hai 
cạnh (51, 52) của miếng kim loại uốn hình chữ U được cố định bằng vít cấy (4) vào hai 
mặt trên và dưới (21, 23) của mỗi bậc thang (2). 
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(11) 44198 
(21) 1-2015-02198 (51) 7 A23L  1/308,  1/29, A23C  9/20, 

A61K  31/7016,  31/702 
(22) 18.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/076026   18.12.2013 (87) WO2014/100126 26.06.2014 
(30) 61/738,491        18.12.2012  US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) CHOW, JoMay  (US), PANASEVICH, Matthew (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa oligosacarit của sữa mẹ có tác 

dụng làm giảm các triệu chứng căng thẳng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa ít nhất một oligosacarit của sữa mẹ 

được chọn từ 6’-sialyllactoza, lacto-N-neotetraoza, lacto-N-tetraoza, lacto-N-tetraoza 
được disialyl hóa, 3’-fucosyllactoza, và 3’-sialyllactoza. Chế phẩm dinh dưỡng theo 
sáng chế được sử dụng để làm giảm căng thẳng ở cá thể có nhu cầu. 
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(11) 44199 
(21) 1-2015-02202 (51) 7 A61Q 15/00, 11/00, A61K 8/44, 

8/27, C07F 3/06, A61Q 19/00, 19/10 
(22) 07.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/068852     07.11.2013 (87) WO2014/099164 26.06.2014 
(30) PCT/US2012/070489        19.12.2012     US 

PCT/US2012/070492        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070498        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070501        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070505        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070506        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070513        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070521        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070534        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070537        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070525        19.12.2012     US 
PCT/US2013/046268        18.06.2013     US 
PCT/US2013/050845        17.07.2013     US 

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

(72) YUAN, Shaotang (US), PAN, Long (CN), DU- THUMM, Laurence D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua và xystein 

dùng để diệt khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua và xystein 

dùng để diệt khuẩn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tiêu diệt vi khuẩn 
và phương pháp làm giảm và ức chế sự ăn mòn axit của lớp men. 
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(11) 44200 
(21) 1-2015-02203 (51) 7 A61K  8/27,  8/44, A61Q 11/00, 

15/00 
(22) 07.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/068854     07.11.2013 (87) WO2014/099165 26.06.2014 
(30) PCT/US2012/070489        19.12.2012     US 

PCT/US2012/070492        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070498        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070501        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070505        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070506        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070513        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070521        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070534        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070537        19.12.2012     US 
PCT/US2012/070525        19.12.2012     US 
PCT/US2013/046268        18.06.2013     US 
PCT/US2013/050845        17.07.2013     US 

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

(72) PAN, Long (CN), YUAN, Shaotang (US), NAWROCKI, Shiri (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa phức chất kẽm-axit amin và xystein dùng để 

diệt khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa phức chất kẽm-axit amin và xystein dùng để diệt 

khuẩn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tiêu diệt vi khuẩn và phương 
pháp làm giảm và ức chế sự ăn mòn axit của lớp men. 
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(11) 44201 
(21) 1-2015-02208 (51) 7 H04W  72/04, H04B  7/26 

(22) 13.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2012/086487       13.12.2012 (87) WO2014/089791 19.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  19.06.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) LU, Qianxi (CN), MIAO, Qingyu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp dồn kênh kênh vật lý trong nút mạng và nút 

mạng này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dồn kênh kênh vật lý (400) trong nút mạng, giữa nút 

mạng và các thiết bị nằm trong mạng không dây hỗn hợp, trong đó mạng không dây hỗn 
hợp còn bao gồm mạng tế bào bao gồm một hoặc nhiều kênh tế bào và mạng D2D 
(Device-to-Device - thiết bị đến thiết bị), bao gồm một hoặc nhiều kênh D2D, phương 
pháp này bao gồm các bước: dồn kênh phân chia thời gian kênh vật lý (400) giữa nhóm 
thứ nhất gồm các kênh tế bào và nhóm thứ nhất gồm các kênh D2D, và dồn kênh phân 
chia tần số kênh vật lý (400) giữa nhóm thứ hai gồm các kênh tế bào và nhóm thứ nhất 
gồm các kênh D2D. 
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(11) 44202 
(21) 1-2015-02220 (51) 7 E21B  19/08,  7/12 

(22) 12.07.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SG2012/000245       12.07.2012 (87) WO2014/011114 A1 16.01.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  15.07.2015 
(71) KEPPEL OFFSHORE & MARINE TECHNOLOGY CENTRE PTE LTD.  (SG) 

31 Shipyard Road, Singapore 628130 (SG) 
(72) SEOW, Tiang Keng (SG), WONG, Kok Seng (SG) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị lắp đặt hệ thống chuỗi năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị lắp đặt hệ thống chuỗi năng lượng trên các 
thiết bị tại khu vực vận hành. Trong phương pháp này, một bộ gá nền được bố trí tại khu 
vực chuẩn bị mà có thế vận hành một cách độc lập với khu vực vận hành. Một kết cấu 
xích kéo và một bộ gá phụ được gắn với bộ gá nền. Dây cáp/đường ống mà cần được lắp 
đặt trên các thiết bị ở khu vực vận hành được sắp xếp và gắn vào bộ gá phụ. Bộ gá nền 
mang kết cấu xích kéo, bộ gá phụ và dây cáp/đường ống được bố trí trước trên bộ gá 
phụ, sau đó được vận chuyển đến khu vực vận hành để có thể kết nối và lắp đặt dây 
cáp/đường ống với thiết bị. Sau khi hoàn tất việc lắp đặt và kết nối dây cáp/đường ống 
với thiết bị, bộ gá phụ sẽ được tháo ra. 
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(11) 44203 
(21) 1-2015-02228 (51) 7 A61K  31/00,  31/423,  31/428, A61P  

31/04,  31/06 
(22) 20.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/077565    20.12.2013 (87) WO2014/096300 26.06.2014 
(30) 12199026.1         21.12.2012     EP 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) GUILLEMONT, Jer«me Emile Georges (FR), MOTTE, Magali Madeleine Simone 

(FR), KOUL, Anil (IN), LOUNIS, Nacer (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất kháng khuẩn, dược phẩm và tổ hợp chứa nó và quy 

trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất sau dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn  

 

 
 

trong đó toàn bộ các gốc là như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế còn đề cập 
đến hợp chất để sử dụng làm thuốc, dược phẩm và một số hợp chất mới. 
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(11) 44204 
(21) 1-2015-02233 (51) 7 C08C 1/04 

(22) 22.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Trung Nghĩa (VN), Trịnh Xuân Anh  (VN), Seiichi Kawahara (JP) 
(54) Quy trình tách loại protein trong mủ cao su tự nhiên để thu 

được hỗn hợp mủ cao su có hàm lượng protein thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách loại protein trong mủ cao su tự nhiên để thu được 

hỗn hợp mủ cao su có hàm lượng protein thấp. Trong quy trình này, protein trong mủ 
cao su tự nhiên được tách loại bằng phương pháp ủ ure kết hợp quay ly tâm tốc độ cao 
nhiều lần nhằm giảm nguy cơ gây dị ứng khi tiếp xúc với cơ thể người. Sau khi ủ ure ở 
hàm lượng thấp, dung dịch mủ cao su được quay ly tâm 3 lần với tốc độ cao, 10.000 
vòng/phút, để tách protein. Sản phẩm sau xử lý có hàm lượng protein thấp hơn 0,2 %, có 
khả năng ứng dụng cao trong lĩnh vực y tế. 
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(11) 44205 
(21) 1-2015-02251 (51) 7 B21C  47/02,  47/30 

(22) 28.11.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2012/080724         28.11.2012 (87) WO2014/083632 A1 05.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2015 
(71) TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION  

(JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 

(72) TACHIBANA, Minoru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cuộn dải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuộn (2) để cuộn dải bao gồm thiết bị tạo áp lực chất lỏng 
(9), thiết bị phát hiện áp lực (11), các phương tiện tính áp lực (18) và các phương tiện 
điều khiển (22). Thiết bị tạo áp lực chất lỏng (9) là thiết bị để mở rộng và thu nhỏ trục 
tâm (7). Thiết bị phát hiện áp lực (11) phát hiện áp lực của chất lỏng thủy lực trong thiết 
bị tạo áp lực chất lỏng (9). Các phương tiện tính áp lực (18) tính áp lực siết chặt tác dụng 
lên trục tâm (7), dựa trên áp lực được phát hiện bởi thiết bị phát hiện áp lực (11). Các 
phương tiện điều khiển (22) điều khiển thiết bị tạo áp lực chất lỏng (9). Ngoài ra, các 
phương tiện điều khiển (22) thực hiện việc điều khiển vị trí cho đến khi số lượng vòng 
cuộn của dải (3) đạt w3 (là số vòng cuộn được lưu trữ trong thiết bị điều khiển ở thời 
điểm t3). Các phương tiện điều khiển (22) thực hiện việc điều khiển áp lực không đổi 
sau khi số lượng vòng cuộn của dải (3) đạt w3. 
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(11) 44206 
(21) 1-2015-02257 (51) 7 C09B  67/22, D06P  3/60,  1/18,  

3/04 
(22) 06.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050069    06.01.2014 (87) WO2014/108358 17.07.2014 
(30) 13000169.6         14.01.2013    EP 

13151174.3         14.01.2013    EP 
13151183.4         14.01.2013    EP 
13000205.8         15.01.2013    EP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH  (DE) 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 
(72) VERMANDEL, Fanny (BE), MURGATROYD, Adrian (GB), GRUND, Clemens 

(DE), HOPPE, Manfred (DE), WEINGARTEN, Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp thuốc nhuộm, quy trình điều chế hỗn hợp thuốc 

nhuộm, dung dịch nước để nhuộm và mực in vải dệt kỹ thuật số 
bao gồm hỗn hợp thuốc nhuộm này 

(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc nhuộm dựa trên (các) thuốc nhuộm có công thức (1) 
và (các) thuốc nhuộm có công thức (2), công thức (3), công thức (4), công thức (5a), 
và/hoặc công thức (5b). 

 
 

        
 

         

      
 

 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp thuốc nhuộm này, dung dịch nước 
để nhuộm và mực in vải dệt kỹ thuật số bao gồm hỗn hợp thuốc nhuộm này. 
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(11) 44207 
(21) 1-2015-02258 (51) 7 C09B  67/22 

(22) 06.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050067   06.01.2014 (87) WO2014/108357 17.07.2014 
(30) 13151174.3        14.01.2013   EP 

13000169.6        14.01.2013   EP 
13151183.4        14.01.2013   EP 
13000205.8        15.01.2013   EP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH  (DE) 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 
(72) VERMANDEL, Fanny  (BE), MURGATROYD, Adrian (GB), GRUND, Clemens 

(DE), HOPPE, Manfred  (DE), WEINGARTEN, Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp thuốc nhuộm, quy trình điều chế hỗn hợp thuốc 

nhuộm, dung dịch nước để nhuộm và mực in vải dệt kỹ thuật số 
bao gồm hỗn hợp thuốc nhuộm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc nhuộm phân tán azo, có màu xanh hải quân hoặc 
màu đen mà không chứa hợp chất halogen hữu cơ dễ bị hấp phụ (AOX). Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp thuốc nhuộm, dung dịch nước để nhuộm 
và mực in vải dệt kỹ thuật số bao gồm hỗn hợp thuốc nhuộm này. 
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(11) 44208 
(21) 1-2015-02262 (51) 7 C07D  215/58, A61K  31/4365,  

31/437,  31/4375,  31/4704,  31/4709,  
31/4985,  31/519, C07D  215/60, 
401/04,  401/12,  413/04,  417/12,  
471/04,  491/04 

(22) 23.12.2013 (43) 26.10.2015 

(86) PCT/IN2013/000796      23.12.2013 (87) WO2014/102818 A1 03.07.2014 
(30) 3600/MUM/2012           24.12.2012      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2015 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India 
(72) DESAI, Ranjit, C. (US), PANDYA, Vrajesh (IN), PATEL, Pankaj, R. (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất quinolon và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) dưới đây, dạng hỗ biến, chất đồng 
phân lập thể, muối dược dụng của nó; phương pháp điều chế hợp chất này cũng như các 
chất trung gian dùng trong quy trình điều chế hợp chất này. 

 

  
 
 Trong đó các biến có ý nghĩa như được nêu trong phần mô tả. 
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(11) 44209 
(21) 1-2015-02264 (51) 7 H04W  76/02 

(22) 13.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/089426      13.12.2013 (87) WO2014/101677 03.07.2014 
(30) 201210593797.1           31.12.2012      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Wenji (CN), HUANG, Qufang (CN), ZHANG, Hongping (CN), ZENG, Qinghai 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và trạm gốc để gửi thông báo điều khiển tài 

nguyên vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, trạm gốc và hệ thống để gửi thông báo báo hiệu RRC, và 

theo phương pháp gửi thông báo báo hiệu RRC theo sáng chế, thì trạm gốc nhỏ và trạm 
gốc lớn tham gia việc cấu hình và tạo ra thông báo cấu hình lại RRC; trạm gốc nhỏ thiết 
lập chỉ một thực thể RRC vốn được dùng để tạo ra thông số cấu hình hoặc thực thể 
RRC; thông báo cấu hình lại RRC mà trạm gốc nhỏ và trạm gốc lớn cùng nhau tạo ra 
này được trạm gốc lớn gửi đến thiết bị người dùng. Do đó, thiết bị người dùng UE có thể 
hỗ trợ, bằng cách chỉ cần thiết lập SRB tương ứng với trạm gốc lớn, thông báo cấu hình 
lại RRC mà trạm gốc nhỏ gửi, nhờ đó giảm sự phức tạp và các chi phí thiết kế. 
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(11) 44210 
(21) 1-2015-02268 (51) 7 C08L  23/20, C08K  5/1545, C08L  

23/02, G02C  9/02, G02B  5/30, 
G02C  7/10,  7/12 

(22) 29.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082153          29.11.2013 (87) WO2014/084339 A1 05.06.2014 
(30) 2012-261889          30.11.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) RYU Akinori (JP), SEKI Ryouichi (JP), FUJII Kazuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho vật liệu quang học, vật liệu quang học và 

màng chứa chế phẩm này, và mắt kính làm bằng chất dẻo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho vật liệu quang học chứa polyolefin (A) thu 

được bằng cách (đồng) trùng hợp ít nhất một loại olefin được chọn từ các -olefin có 3 
đến 20 nguyên tử cacbon và hợp chất quang sắc (B). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
vật liệu quang học và màng chứa chế phẩm này, và mắt kính làm bằng chất dẻo. 
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(11) 44211 
(21) 1-2015-02272 (51) 7 E04G 21/06, E04B 2/84 

(22) 24.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(75) Đỗ Thành Tích  (VN) 

104 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp chống thấm mặt sàn bê tông 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chống thấm ngay sau khi đổ bê tông, phương pháp 

này bao gồm các bước: Sau khi đổ bê tông sàn khoảng 45 phút, tiến hành phun, tưới 
hoặc rắc (nếu là bột) đều chất chống thấm lên bề mặt rồi sau đó dùng chổi công cứng, 
như chổi cọng dừa chẳng hạn (nếu là diện tích nhỏ) hoặc máy đảo có gắn chổi (nếu là 
diện tích lớn) đảo đều để chất chống thấm trộn đều với phần bê tông bề mặt, độ sâu 
khoảng 5mm đến 10mm. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
232 

(11) 44212 
(21) 1-2015-02281 (51) 7 A46B  5/00 

(22) 30.11.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/067167     30.11.2012 (87) WO2014/084840 05.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng, thiết bị chăm sóc miệng, bộ các chi 

tiết cho thiết bị chăm sóc miệng và phương pháp chế tạo thiết 
bị chăm sóc miệng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chăm sóc miệng. Thiết bị này bao gồm đầu có bề mặt mà 
chi tiết làm sạch nhô ra từ đó; tay cầm được nối với đầu nêu trên, tay cầm bao gồm kết 
cấu nắm tạo thành ít nhất một phần bề mặt ngoài của tay cầm; và khóa di chuyển được 
giữa trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai; trong đó, khi khóa ở trạng thái thứ nhất, kết 
cấu nắm có khả năng quay tự do quanh đường trục tương đối với đầu và khi khóa ở trạng 
thái thứ hai, kết cấu nắm được ngăn không cho quay tương đối với đầu. 
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(11) 44213 
(21) 1-2015-02284 (51) 7 A01N  1/02, A61K  38/48,  31/375 

(22) 27.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/078064    27.12.2013 (87) WO2014/106091 03.07.2014 
(30) 61/848,349         31.12.2012    US 

61/848,350         31.12.2012    US 
(71) SOMAHLUTION, LLC  (US) 

225 Chimney Corner Lane, Jupiter, FL 33458, United States of America 
(72) SURYAN, Mahendra (US), MENON, Satish (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ kít và phương pháp bảo tồn chức năng của mô hoặc cơ quan 

và phương pháp bào chế chế phẩm bảo tồn chức năng của mô 
hoặc cơ quan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit và phương pháp bảo tồn chức năng của mô hoặc cơ quan và 
phương pháp bào chế chế phẩm để bảo tồn chức năng của mô hoặc cơ quan có thời gian 
sử dụng ổn định được cải thiện, chế phẩm này được tạo ra bằng cách tách chế phẩm 
thành dung dịch thứ nhất có độ pH ít nhất bằng 7 và dung dịch thứ hai có độ pH thấp 
hơn 7. Dung dịch thứ nhất bao gồm nước, dung dịch muối cân bằng, đường, và L-arginin 
ở độ pH ít nhất bằng 7,0. Dung dịch thứ hai bao gồm nước, axit ascorbic, và glutathion 
khử ở độ pH thấp hơn 7,0 và tốt hơn nằm trong khoảng từ pH 6,9 đến pH 2,8. Trong khi 
sử dụng, các dung dịch thứ nhất và thứ hai được trộn kết hơp để tạo ra chế phẩm cuối 
cùng mà chế phẩm này có thể được sừ dụng ở độ pH sinh lý để bảo tồn chức năng của 
mô hoặc cơ quan.  
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(11) 44214 
(21) 1-2015-02289 (51) 7 C12N 9/10 

(22) 25.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) Học viện Quân y  (VN) 

Số 160 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Quốc Trường (VN), Hồ Anh Sơn (VN), Đỗ Bá Quyết (VN), Lê Hữu Song (VN), 

Nguyễn Lĩnh Toàn (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Vectơ HDAd-gfp-hIL12 dùng để tạo virut tái tổ hợp mang gen 

IL12 của người 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vectơ HDAd-gfp-hIL12 dùng để tạo virut tái tổ hợp mang gen IL12 

của người chứa cấu trúc: X - Trình tự khởi đầu của virut HTLV - IL12B(p40)-Trình tự 
nối - IL12A(p35) - SV40polyA - Y, trong đó cấu trúc này có trình tự nêu trong SEQ ID 
NO.1. 
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(11) 44215 
(21) 1-2015-02291 (51) 7 F16L  57/00 

(22) 18.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/074088     18.11.2013 (87) WO2014/079811 30.05.2014 
(30) 1261256          26.11.2012      FR 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France, F-59620 Aulnoye-Aymeries, France 
(72) AGUILAR, JosÐ, Antonio (MX), HERNANDEZ, Alfonso (MX) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ bảo vệ tạm thời và bộ phận của chi tiết nối dạng ống có ren 

bao gồm bộ bảo vệ tạm thời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ bảo vệ tạm thời (10) dùng cho đầu đực (2) của một bộ phận của 

chi tiết nối dạng ống có ren dùng để khoan hoặc vận hành giếng dầu có ít nhất phần ren 
ngoài (3) ở bên ngoài và bao gồm phần đầu tự do (4), bộ phận này bao gồm thân (1) ở 
phía sau đầu đực (2), bộ bảo vệ tạm thời (10) bao gồm khớp nối (20) để bảo vệ ít nhất 
một phần ren ngoài (3) và phần đầu tự do (4) và có ren (23) có thể khớp với phần ren 
ngoài (3) của đầu đực (2), và cơ cấu bịt kín (40) thích hợp để tiếp xúc, một mặt, với bộ 
phận bảo vệ tạm thời và mặt khác, tiếp xúc với khớp nối (20) để tạo ra sự bịt kín phía 
sau của phần ren ngoài (3), khác biệt ở chỗ, cơ cấu bịt kín (40) bao gồm phần có đường 
kính nhỏ (42) có mặt bịt kín trong (42a) có thể tương tác kín khí với mặt ngoài của thân 
(1) và phần có đường kính lớn (41) liền khối với phần có đường kính nhỏ (42) và có mặt 
bịt kín trong (41a) tương tác kín khí với mặt ngoài (25) của khớp nối (20). Sáng chế 
cũng đề cập đến bộ phận của chi tiết nối dạng ống có ren bao gồm bộ bảo vệ tạm thời 
(10). 
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(11) 44216 
(21) 1-2015-02296 (51) 7 H04W  4/04,  72/04 

(22) 26.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/084814           26.12.2013 (87) WO2014/104168 03.07.2014 
(30) 2012-288825           28.12.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) NAGATA Takeshi (JP), HAYAKAWA Yoshifumi  (JP), TAKEUCHI Hisaji (JP), 

YASUI Jun  (JP), MURATA Hideaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông của xe, thiết bị truyền thông lắp trên 

xe, vật ghi và phương pháp truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông bao gồm thiết bị truyền thông lắp trên xe 

được làm thích ứng với sự truyền thông xe-xe và thiết bị bên đường (10) thực hiện sự 
truyền thông thiết bị bên đường-xe. Theo sự truyền thông theo các kênh dịch vụ của sự 
truyền thông xe-xe, một kênh dịch vụ chỉ tiếp nhận trong đó thiết bị truyền thông lắp 
trên xe chỉ thực hiện thao tác tiếp nhận được tạo ra cho một số các kênh dịch vụ và sự 
truyền thông theo kênh dịch vụ chỉ tiếp nhận được thực hiện ở cùng tần số như tần số 
của các kênh điều khiển sự truyền thông thiết bị bên đường-xe. Khi sự truyền thông xe-
xe được thực hiện, thiết bị truyền thông lắp trên xe tiến hành việc chuyển đến sự truyền 
thông thiết bị bên đường-xe đáp lại sự phát hiện việc tiếp nhận theo kênh dịch vụ chỉ 
tiếp nhận tín hiệu vô tuyến được truyền từ thiết bị bên đường (10) theo kênh điều khiển 
của sự truyền thông thiết bị bên đường-xe. 
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(11) 44217 
(21) 1-2015-02297 (51) 7 C04B  7/45, F27B  15/14 

(22) 25.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/007585        25.12.2013 (87) WO 2014/103302 03.07.2014 
(30) 2012-282646        26.12.2012   JP 

2013-260301        17.12.2013   JP 
(71) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION  (JP) 

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan 
(72) TAKAYAMA, Yoshinori (JP), WANG, Junzhu (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò nung kiểu tầng sôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò nung kiểu tầng sôi bao gồm thân lò dạng ống (2) có hướng trục 
là hướng từ trên xuống dưới, ống thổi than bột vào (3) mà qua đó nhiên liệu được thổi 
vào trong thân lò (2), máng nạp liệu (4) mà qua đó xi măng được nạp vào trong thân lò 
(2), ít nhất một ống dẫn khí vào (5) mà qua đó không khí được hút vào, ống thổi than 
bột (3), máng nạp liệu (4) và ống dẫn khí vào (5) được nối với mặt bên của thân lò (2) và 
cửa thổi khí để tạo tầng sôi (6) được bố trí ở phần đáy của thân lò (2) và qua đó khí để 
tạo tầng sôi được thổi vào thân lò (2), trong đó cửa thổi của ống thổi than bột (3) được 
bố trí phía dưới cửa hút của ống dẫn không khí vào (5) và phía trên cửa thổi khí để tạo 
tầng sôi (6). Lò nung này cho phép làm giảm lượng nhiên liệu không cháy ở cửa xả 
trong khi vẫn ngăn chặn được tình trạng bị bít có thể xảy ra, ngay cả khi nhiên liệu là 
than bột hoặc cốc khó cháy. 
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(86) PCT/JP2012/083951         27.12.2012 (87) WO2014/102982 03.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
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1-15-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 
(72) Atsushi SERITA (JP), Yoshikazu NAMAI (JP), Ryosuke KAWAGOSHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Tấm thép có màng bôi trơn có thể hòa tan chất kiềm, chế phẩm 

tạo màng bôi trơn trên tấm thép này và phương pháp sản xuất 
tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép có màng bôi trơn có thể hoà tan chất kiềm trên bề mặt, và 
khác biệt ở chỗ: màng bôi trơn có lớp thứ nhất mà chứa polyetylen oxit (A) có trọng 
lượng phân tử trung bình nằm trong khoảng từ 50.000 đến 500.000 và copolyme (B) của 
hợp chất hydrocacbon trên cơ sở styren hoặc hợp chất hydrocacbon trên cơ sở olefin có 
3 hoặc nhiều nguyên tử cacbon hơn (X), và (Y) là một trong hai hoặc cả hai hợp chất 
không bão hoà có khả năng polyme hoá có nhóm carboxylic anhydrit và hợp chất không 
bão hoà có khả năng polyme hoá có nhóm carboxy, và lớp thứ hai được phủ lên trên lớp 
thứ nhất và được tạo thành từ lớp dầu chứa thành phần dầu có độ nhớt động học nằm 
trong khoảng từ 3 đến 32mm2/giây (ở 40oC). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm tạo màng bôi trơn trên tấm thép này và phương pháp sản xuất tấm thép này.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
239 

(11) 44219 
(21) 1-2015-02307 (51) 7 C03B  18/20, C03C  3/087,  21/00, 

C03B  25/08 
(22) 27.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/085126        27.12.2013 (87) WO2014/104303 03.07.2014 
(30) 2012-285511        27.12.2012   JP 

2013-198470        25.09.2013   JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) MIURA Takenori (JP), SUZUKI Yuichi (JP), IKAWA Nobuaki (JP), KADOKURA 

Hokuto (JP), YASUDA Kohei (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm kính và phương pháp sản xuất tấm kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kính và phương pháp sản xuất tấm kính cho phép hạn chế một 
cách có hiệu quả mức độ cong vênh sau khi gia cường hoá học và có thể bỏ qua hoặc 
làm đơn giản hóa bước xử lý đánh bóng hoặc các bước tương tự trước khi gia cường hoá 
học. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm kính, là phương pháp sản xuất tấm 
kính nổi, bao gồm bước làm nóng chảy nguồn vật liệu tạo kính, bước tạo ra dải kính từ 
thủy tinh nóng chảy thu được, đồng thời cho phép nó nổi trên kim loại nóng chảy, và 
bước ủ dải kính này, trong đó tấm kính nổi này chứa SiO2 với lượng nằm trong khoảng 
từ 63 đến 73%mol, Al2O3 với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5,2%mol, Na2O với 
lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 16%mol, K2O với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 
1,5%mol, MgO với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 13%mol, và CaO với lượng nằm 
trong khoảng từ 4 đến 10%mol, và ở bước tạo ra dải kính, bề mặt trên của dải kính đối 
diện với bề mặt dưới của nó tiếp xúc với kim loại nóng chảy được xử lý khử kiềm trong 
bể nổi trong thời gian từ 1 đến 30 giây và nhiệt độ bề mặt của dải kính trong quá trình 
xử lý khử kiềm là lớn hơn hoặc bằng 600oC.  
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(72) SUZUKI Yuichi (JP), NAKASHIMA Tetsuya (JP), SASAI Jun (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kính nổi để gia cường hoá học và phương pháp sản xuất kính 

được gia cường hóa học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kính nổi để gia cường hoá học, bao gồm bề mặt dưới tiếp xúc với 

kim loại nóng chảy ở thời điểm hình thành và bề mặt trên đối diện với bề mặt dưới này, 

trong đó mức độ chênh lệch (N-Na2O
2) được xác định là hiệu số giữa bình phương 

nồng độ Na2O chuẩn hóa ở bề mặt trên, tức là thương số giữa nồng độ Na2O ở bề mặt 

trên và nồng độ Na2O ở vị trí độ sâu cách nó 100 m, và bình phương nồng độ Na2O 

chuẩn hóa ở bề mặt dưới, tức là thương số giữa nồng độ Na2O ở bề mặt dưới và nồng độ 

Na2O ở vị trí độ sâu cách nó 100 m, là bằng hoặc nhỏ hơn 0,040.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
241 

(11) 44221 
(21) 1-2015-02310 (51) 7 H02K  7/00 

(22) 21.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082302         21.11.2013 (87) WO2014/084393 A2 05.06.2014 
(30) 2012-262546         30.11.2012    JP 

2013-168421         14.08.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm động cơ và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm động cơ nhằm cải thiện về cả khả năng khởi động của động cơ và 
khả năng lắp lên phương tiện mà không sử dụng chức năng quay ngược và chức năng 
giảm áp, và khi được sử dụng kết hợp với chức năng quay ngược và/hoặc chức năng 
giảm áp, đạt được sự cải thiện hơn nữa về khả năng khởi động của động cơ và khả năng 
lắp lên phương tiện. Cụm động cơ được lắp vào phương tiện giao thông gồm động cơ 
khởi động. Bánh đà được bố trí ở động cơ khởi động gồm các mặt cực từ được bố trí trên 
các mặt biên trong của các phần nam châm vĩnh cửu theo phương xuyên tâm của động 
cơ khởi động. Các mặt cực từ được sắp xếp cạnh nhau theo phương dọc theo chu vi của 

động cơ khởi động. Số lượng của các mặt cực từ nhiều hơn 2/3 số lượng của các rãnh. ít 
nhất là tại thời điểm khởi động thân động cơ bốn thì, cơ cấu điều khiển thay đổi dòng 
điện được cấp cho cuộn dây của mỗi pha để nhờ đó cho phép bánh đà quay cùng với 
việc vượt qua vùng tải cao.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cuộn tấm mỏng nhựa cảm quang, phương pháp sản xuất và bao 

gói nó, cuộn màng và tấm hình vành dùng cho cuộn màng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cuộn tấm mỏng nhựa cảm quang cho phép các tạp chất dễ dàng 

được loại bỏ khỏi các bề mặt bên của cuộn tấm mỏng nhựa cảm quang khi cuộn này 
được tháo ra. Cuộn tấm mỏng nhựa cảm quang này gồm: tấm mỏng nhựa cảm quang (1) 
được cuộn thành hình có dạng cuộn trên lõi cuộn (2); và các bộ phận bảo vệ mặt bên của 
cuộn (3) được bố trí sao cho tiếp xúc với các bề mặt bên của tấm mỏng nhựa cảm quang 
(1) được cuộn. Mỗi bộ phận bảo vệ mặt bên của cuộn (3) có hợp phần dính trên phía tiếp 
xúc với cuộn bề mặt cuộn. Tấm mỏng nhựa cảm quang (1) gồm ít nhất lớp nền (4), và 
lớp nhựa cảm quang (5) được cán mỏng trên lớp nền (4). Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất và bao gói cuộn tấm mỏng nhựa cảm quang, cuộn màng và tấm 
hình vành dùng cho cuộn màng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(75) LIU SUHUA  (CN) 

Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
Industrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp bố trí song song các bộ phận lăn của cần lắc có 

thể duỗi ra và rút lại dựa vào ma sát lăn và máy đào hoặc 
máy chất tải có cần lắc có các bộ phận lăn được bố trí song 
song 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực đào và chất tải, và cụ thể hơn là đề cập đến máy đào hoặc 
máy chất tải có cần lắc có các bộ phận lăn được bố trí song song và phương pháp bố trí 
song song các bộ phận lăn của cần lắc có thể duỗi ra và rút lại dựa vào ma sát lăn. Máy 
đào và máy chất tải bao gồm cần lắc, thân máy và đầu làm việc, trong đó cần lắc này 
bao gồm con lăn phía trước, con lăn phía sau, đường dẫn con lăn phía trước, đường dẫn 
con lăn phía sau, cần thu gọn, cần đỡ thu gọn; đường dẫn con lăn phía trước và đường 
dẫn con lăn phía sau được bố trí song song; con lăn phía trước lăn trong đường dẫn con 
lăn phía trước; con lăn phía sau lăn trong đường dẫn con lăn phía sau; con lăn phía trước 
phối hợp với con lăn phía sau qua ma sát lăn để đỡ cần thu gọn để thực hiện việc duỗi ra 
và rút lại dựa vào ma sát lăn trên cần đỡ thu gọn; đầu làm việc được nối với cần thu gọn, 
cần thu gọn này dẫn động đầu làm việc duỗi ra hoặc rút lại và cần đỡ thu gọn được nối 
với thân máy. 
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18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Văn Hội (VN), Bùi Huy (VN), Nguyễn Thúy Vân (VN), Nguyễn Thế Anh (VN), 
Phạm Thanh Bình (VN), Trần Thị Châm (VN), Lê Hữu Thắng (VN), Phạm Văn Đại 
(VN) 

(54) Phương pháp đo độ dịch bước sóng quang của cách tử Bragg 
trong sợi (FBG) sử dụng laze điot thay đổi nhiệt độ đế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đo độ dịch chuyển bước sóng quang phản xạ của cách 
tử Bragg trong sợi (FBG - Fiber Bragg Grating) (16) trong thiết bị cảm biến đo các 
thông số của môi trường, phương pháp này đo bằng cách thay đổi nhiệt độ của đế laze 
(6) phát xạ đơn chế độ (mode) sao cho bước sóng phát xạ của laze (6) trùng với bước 
sóng phản xạ của FBG (16) để thu được tín hiệu quang điện được thu bằng điot quang 
(8) có giá trị cực đại. Phương pháp đo này bao gồm các bước: đặt cách tử FBG (16) hoạt 
động như cảm biến trong môi trường cần đo, khi đó, bước sóng phản xạ của FBG (16) sẽ 
thay đổi do tác động của môi trường; thay đổi nhiệt độ của đế laze (6) phát đơn chế độ 
nhằm thay đổi bước sóng phát xạ của laze (6) sao cho trùng với bước sóng phản xạ của 
cách tử và tín hiệu quang điện thu được bằng điot quang (8) đạt giá trị cực đại; xác định 
độ dịch chuyển bước sóng của laze (6) và cũng là độ dịch chuyển bước sóng của FBG 
(16) bằng bảng số liệu thay đổi bước sóng phát xạ laze (6) theo nhiệt độ đế đã lưu giữ 
trong bộ lưu số liệu (11). 
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(21) 1-2015-02333 (51) 7 H02M  7/217,  5/458 

(22) 07.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050129   07.01.2014 (87) WO2014/114481 31.07.2014 
(30) 1301189.5        23.01.2013   GB 

61/755,791        23.01.2013   US 
(71) ELTEK AS   (NO) 

P. O. Box 2340 Stromso, N-3003 DRAMMEN, Norway  
(72) Nils Backman (SE), Roberto Rojas (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đổi điện AC-AC 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đổi điện AC-AC (1) (AC: alternating current - dòng điện 
xoay chiều), thiết bị này bao gồm cực vào AC thứ nhất và cực vào AC thứ hai (ACin1, 
ACin2) và cực ra AC thứ nhất và cực ra AC thứ hai (ACout1, ACout2). Thiết bị vào 
(Bin) được mắc giữa nút vào (11), nút chung (12), cực DC (DC: direct current - dòng 
điện một chiều) dương (DCP) và cực DC âm (DCN), trong đó nút vào (11) được nối với 
cực vào AC thứ nhất (ACin1) thông qua cuộn cảm đầu vào thứ nhất (Lin1). Thiết bị ra 
(Bout) được mắc giữa nút ra (13), cực DC dương (DCP) và cực DC âm (DCN), trong đó 
nút ra (13) được nối với cực ra AC thứ nhất (ACout1) thông qua cuộn cảm đầu ra 
(Lout). Thiết bị chung (Bc) được mắc giữa nút chung (12), cực DC dương (DCP) và cực 
DC âm (DCN), trong đó nút chung (12) được nối với cực vào AC thứ hai (ACin2) thông 
qua cuộn cảm chung (Lc). Thiết bị điều khiển được sử dụng để điều khiển các chuyển 
mạch của thiết bị ra (Bout) và thiết bị chung (Bc). Thiết bị ra (Bout) bao gồm chuyển 
mạch ra thứ nhất và chuyển mạch ra thứ hai (Sout1, Sout2). Thiết bị chung (Bc) bao 
gồm chuyển mạch chung thứ nhất và chuyển mạch chung thứ hai (Sc1, Sc2). Cực vào 
AC thứ hai (ACin2) được nối với cực ra AC thứ hai (ACout2). Thiết bị vào (Bin) bao 
gồm điôt thứ nhất và điôt thứ hai (Din1, Din2) và chuyển mạch hai chiều (BS) được mắc 
giữa nút vào (11) và nút chung (12), trong đó thiết bị điều khiển còn điều khiển chuyển 
mạch hai chiều (BS) này. 
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(11) 44226 
(21) 1-2015-02339 (51) 7 B61D  27/00, B60H  1/34 

(22) 17.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/083708        17.12.2013 (87) WO2014/103789 03.07.2014 
(30) 2012-285030        27.12.2012   JP 
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan 
(72) KONDO, Koki  (JP), SAKAGAWA, Keiji (JP), MITANI, Ryosuke  (JP), NAKAI, 

Kazuto  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống điều hòa không khí trên xe và phương tiện đường sắt 

có hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều hòa không khí trên xe (101, 102) được lắp trong xe 

trong đó vị trí giữa thân xe (10) và vị trí giữa lối đi (11) là khác nhau, và có bộ điều hòa 
không khí (30). Hệ thống điều hòa không khí trên xe (101, 102) có các đầu ra thứ nhất 
(111) và thứ hai (112) nằm ở cả hai bên của xe theo chiều rộng xe và xả không khí đã 
được điều hòa gần như có cùng thể tích không khí vào phần trong khoang, và bộ phận 
điều chỉnh không khí (120) điều chỉnh vị trí hòa trộn (115) của các dòng không khí xả 
ra từ các đầu ra thứ nhất và thứ hai tới vị trí nơi mà phân đoạn nối vị trí giữa thân xe và 
vị trí giữa lối đi được chia bên trong theo tỷ lệ giữa 20:80 và 86:14. 
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(11) 44227 
(21) 1-2015-02343 (51) 7 H04W  74/08,  72/04 

(22) 16.07.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2014/006414    16.07.2014 (87) WO2015/009043 A1 22.01.2015 
(30) 61/856,070         19.07.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) PARK, Sungjun (KR), LEE, Youngdae (KR), YI, Seungjune (KR), JUNG, Sunghoon 

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện thủ tục truy cập ngẫu nhiên 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện thủ tục truy cập ngẫu nhiên (RA) 

trong hệ thống truyền thông không dây. Thiết bị người dùng (UE) thiết lập sự kết nối 
với nút thứ nhất và nút thứ hai, và truyền phần mở đầu RA tới nút thứ hai. Khi số lần 
truyền phần mở đầu RA đạt đến trị số lớn nhất, UE dừng sự truyền đường lên (UL) của 
tất cả các ô trong nhóm trong đó các ô này chứa nút thứ hai, và truyền sự chỉ báo chỉ 
báo rằng sự truyền phần mở đầu RA tới nút thứ nhất bị lỗi. 
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(11) 44228 
(21) 1-2015-02344 (51) 7 H04W  36/22,  36/14 

(22) 17.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2014/000516    17.01.2014 (87) WO2014/112826 A1 24.07.2014 
(30) 61/754,621         20.01.2013    US 

61/805,514         26.03.2013    US 
61/805,939         28.03.2013    US 
61/912,028         05.12.2013    US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Hyunsook (KR), KIM, Jaehyun (KR), KIM, Laeyoung (KR), KIM, Taehyeon 

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối xác định chuyển giao đối với 

lưu lượng được giảm tải lên mạng vùng cục bộ không dây 
(WLAN) 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định chuyển giao. Phương pháp này bao gồm: xác 
định, bởi thiết bị người dùng (UE), bộ định thời có đang chạy hay không, trong đó UE 
đã truy nhập các kỹ thuật truy nhập vô tuyến (RATs); nếu bộ định thời không đang 
chạy, thực hiện, bởi UE, chuyển giao của lưu lượng dữ liệu, mà được định tuyến lên 
LAN không dây (WLAN), tới RAT gốc; và nếu bộ định thời đang chạy, không thực 
hiện, bởi UE, chuyển giao của lưu lượng dữ liệu, mà được định tuyến lên WLAN, tới 
RAT gốc. Lưu lượng dữ liệu có thể được định tuyến lên WLAN như là kết quả của dự 
phòng chuyển mạch (CSFB) hoặc di động 3GPP RAT. 
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(11) 44229 
(21) 1-2015-02347 (51) 7 A23L  1/29,  1/09 

(22) 26.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/087813    26.11.2013 (87) WO2014/082560 05.06.2014 
(30) 201210489456.X         27.11.2012    CN 
(71) 1. SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  (CN) 

No.800 Dongchuan Rd., Minhang District, Shanghai 200240, China 
2. PERFECT (CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Dongming north Rd., Shiqi District, Zhongshan, Guangdong 528420, China 

(72) ZHAO, Liping (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm để cải thiện quần thể vi sinh vật đường ruột, chế 

phẩm can thiệp dinh dưỡng và kit chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm để cải thiện quần thể vi sinh vật đường ruột bao gồm thành 

phần thứ nhất, thành phần thứ hai và thành phần thứ ba. Thành phần thứ nhất bao gồm 
các thành phần ăn được từ quả, hạt hoặc các bộ phận khác của thực vật; thành phần thứ 
hai bao gồm mướp đắng, các oligosacarit thứ nhất, chất xơ lên men được thứ nhất, hoặc 
hỗn hợp của chúng; và thành phần thứ ba bao gồm các oligosacarit thứ hai và chất xơ 
lên men được thứ hai. Chế phẩm này dùng để nhắm đích và phục hồi sự cân bằng cấu 
trúc của hệ vi sinh vật đường ruột và làm giảm chứng viêm mạn tính. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm can thiệp dinh dưỡng và kit chứa chế phẩm này. 
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(11) 44230 
(21) 1-2015-02350 (51) 7 H04B  7/06 

(22) 27.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2012/087699      27.12.2012 (87) WO2014/101055 03.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Jianguo (CN), ZHOU, Yongxing  (CN), ZHANG, Leiming (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phản hồi thông tin trạng thái kênh, thiết bị người 

dùng, trạm cơ sở và vật ghi lưu trữ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phản hồi thông tin trạng thái kênh, thiết bị người dùng, 

và trạm cơ sở, để cải thiện độ chính xác phản hồi của thông tin trạng thái kênh. Phương 
pháp gồm các bước: tiếp nhận tín hiệu tham chiếu được gửi bởi trạm cơ sở; lựa chọn ma 
trận tiền mã hóa (W) từ từ điển mã theo tín hiệu tham chiếu, trong đó vectơ cột của ma 

trận tiền mã hóa (W) có thể được biểu diễn dưới dạng v ejv, v = ej], trong đó  

là hằng số,  và  là các pha, và [ ]T biểu thị sự chuyển vị của ma trận hoặc vectơ; và gửi 

bộ chỉ báo ma trận tiền mã hóa (PMI- Precoding Matrix Indicator) đến trạm cơ sở, trong 
đó PMI tương ứng với ma trận tiền mã hóa được chọn (W). Sáng chế có thể còn cải thiện 
độ chính xác lượng tử hóa và đạt được sự cân bằng giữa tổng phí và độ chính xác lượng 
tử hóa. Trạm cơ sở thực hiện tiền mã hóa trên tín hiệu được gửi theo bộ chỉ báo ma trận 
tiền mã hóa được phản hồi, vốn có thể cải thiện độ chính xác tiền mã hóa, nhờ đó cải 
thiện tốc độ truyền dữ liệu và thông lượng hệ thống. 
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(11) 44231 
(21) 1-2015-02358 (51) 7 C12N  15/09,  1/21, C12P  1/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
(72) HIDESAKI, Tomonori (JP), FUJII, Ryota (JP), MATSUMOTO, Yoshiko (JP), 

MADHAVAN, Anjali (IN), CHONG, SU SUN (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, phương pháp sản xuất axetyl-

CoA, phương pháp sản xuất rượu isopropyl, phương pháp sản 
xuất axeton, phương pháp sản xuất axit glutamic và phương 
pháp sản xuất axit xitric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA thu được bằng cách truyền ít nhất 
một hoạt tính enzym được chọn từ nhóm bao gồm malat thiokinaza, malyl-CoA lyaza, 
glyoxylat carboligaza, 2-hydroxy-3-oxopropionat reductaza, và hydroxypyruvat 
reductaza, vào vi sinh vật mà không có đặc tính bất kỳ trong số các đặc tính: (a) chu 
trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ malonyl-CoA thành malonat 
semialdehyt hoặc 3-hydroxypropionat; (b) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng 
enzym từ axetyl-CoA và CO2 thành pyruvat; (c) chu trình cố định cacbon dioxit có phản 
ứng enzym từ crotonyl-CoA và CO2 thành etylmalonyl-CoA hoặc glutaconyl-CoA; (d) 
chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ CO2 thành format; và (e) ít nhất 
một enzym được chọn từ nhóm bao gồm malat thiokinaza và malyl-CoA lyaza. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất axetyl-CoA, rượu isopropyl, axeton, 
axit glutamic, axit xitric, axit itaconic và axit (poly)3-hydroxybutyric. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India 
(72) SRIVASTAVA, Brijesh, K. (IN), DESAI, Ranjit, C. (IN), PATEL, Pankaj, R (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dẫn xuất phtalazin-1(2H)-on được thế làm chất ức chế chọn 

lọc của poly (ADP-riboza) polymeraza-1 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I), chất đồng phân lập thể, đồng phân 

vị trí, các dạng hỗ biến của nó và các hợp chất trung gian trong quy trình tổng hợp nó, 
muối dược dụng của nó, solvat dược dụng và dược phẩm chứa nó, và quy trình điều chế 
hợp chất này. 
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(22) 15.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/080870        15.11.2013 (87) WO2014/103552 03.07.2014 
(30) 2012-286122        27.12.2012   JP 
(71) NAMICS CORPORATION  (JP) 

3993, Nigorikawa, Kita-ku, Niigata-shi Niigata 950-3131, Japan 
(72) Yohei HOSONO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa epoxy lỏng, vật liệu dán chíp và keo dán chứa 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa epoxy lỏng có đặc tính chảy tốt của chế phẩm nhựa 

epoxy ngay cả khi chế phẩm này chứa chất độn vô cơ và có thời hạn sử dụng dài bằng 
cách ngăn ngừa sự tăng độ nhớt trong khi bảo quản. Chế phẩm nhựa epoxy lỏng này 
chứa: (A) nhựa epoxy lỏng; (B) chất hóa rắn là sản phẩm cộng epoxy của hợp chất amin 
hoặc là hợp chất imidazol được bao vi nang; (C) chất độn vô cơ; (D) triisopropyl borat; 
và (E) nhựa phenol, khác biệt ở chỗ, 100 phần khối lượng của chế phẩm này chứa thành 
phần (C) với lượng nằm trong khoảng 20 đến 65 phần khối lượng, thành phần (D) với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,15 phần khối lượng và thành phần (E) với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,3 đến 15,0 phần khối lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
vật liệu dán chip và keo dán chứa chế phẩm nêu trên. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) Hwang, Young-jae (KR), BYON, Kwang-seok (KR), LEE, Kyung-bae (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh quang học có thấu kính điều chỉnh quang học để 
ổn định hình ảnh và điều chỉnh tiêu cự tự động, thấu kính điều chỉnh này bao gồm giá 
đỡ thấu kính để đỡ thấu kính điều chỉnh quang học; ít nhất một bộ chấp hành mô tơ 
cuộn dây di động (VCM - Voice Coil Motor) ổn định hình ảnh để làm dịch chuyển giá 
đỡ thấu kính vuông góc với trục quang của thấu kính điều chỉnh quang học, bộ chấp 
hành VCM ổn định hình ảnh bao gồm một nam châm có vùng trung tính song song với 
trục quang và bộ chấp hành VCM điều chỉnh tiêu cự tự động làm dịch chuyển giá đỡ 
thấu kính theo hướng trục quang, bộ chấp hành VCM điều chỉnh tiêu cự tự động bao 
gồm nam châm có vùng trung tính trực giao với trục quang. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
255 

(11) 44235 
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(22) 20.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SE2012/051465     20.12.2012 (87) WO2014/098681 26.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2015 
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SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) WOLLBRAND, Per (SE), AMMERVIK, Clarence (SE), TORNKVIST, Ake  (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm máy chủ, máy chủ thứ nhất và phương pháp tương ứng để 

liên lạc với thiết bị đầu cuối được kết nối tới mạng liên lạc sử 
dụng giao thức Internet (IP) 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp được thực hiện bởi cụm máy chủ để liên lạc với thiết bị 
đầu cuối được kết nối tới mạng sử dụng giao thức internet (mạng IP). Cụm này bao gồm 
ít nhất hai máy chủ, một máy chủ vận hành như máy chủ hoạt động và ít nhất một máy 
chủ còn lại vận hành như là máy chủ dự phòng (các máy chủ dự phòng). Cụm này được 
kết nối tới mạng IP bằng các phương tiện như là thiết bị chuyển mạch, trong đó, mỗi 
máy chủ của cụm máy chủ được kết nối tới thiết bị chuyển mạch bằng các phương tiện 
kết nối riêng biệt, máy chủ hoạt động được gắn với một địa chỉ IP và địa chỉ điều khiển 
truy nhập phương tiện (MAC). Phương pháp này bao gồm bước phát hiện (110) lỗi kết 
nối giữa máy chủ hoạt động và thiết bị chuyển mạch, hoặc sự cố của máy chủ hoạt 
động; và xác định (120) máy chủ dự phòng để tiếp quản. Phương pháp này còn bao gồm 
các bước gắn (130) địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy chủ hoạt động với máy chủ dự 
phòng được xác định để tiếp quản; và kích hoạt (140) quy trình ghi nhận địa chỉ MAC 
trong thiết bị chuyển mạch. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ chứa bằng nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa bằng nhựa gồm có phần thân (4) có mặt cắt ngang có dạng 
hình vuông và phần đệm (27) có thể biến dạng theo chiều thẳng đứng được bố trí quay 
xuống dưới của tâm theo phương thẳng đứng của phần thân (4), phần đệm (27) này có 
một rãnh (28) dọc theo toàn bộ chu vi của nó mà được tạo ra để mở rộng dần theo 
phương hướng kính ra ngoài. Đồ chứa này còn gồm có phần cong (32) được tạo ra ở góc 
có dạng mặt cắt ngang của rãnh (28). 
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(72) KENNEDY Sharon (US), BOYKE Christine (US), JIMENEZ Eduardo (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống phân phối và hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống phân phối để phân phối các vật liệu chăm sóc răng miệng và hệ 
thống sản phẩm chăm sóc răng miệng. Theo một khía cạnh, sáng chế có thể là ống phân 
phối bao gồm vỏ có vách ngăn tạo ra ngăn chứa thứ nhất chứa vật liệu chăm sóc răng 
miệng thứ nhất và ngăn chứa thứ hai chứa vật liệu chăm sóc răng miệng thứ hai bên 
trong vỏ; vòi phun thứ nhất để phân phối vật liệu chăm sóc răng miệng thứ nhất ra khỏi 
ngăn chứa thứ nhất và vòi phun thứ hai để phân phối vật liệu chăm sóc răng miệng thứ 
hai ra khỏi ngăn chứa thứ hai, các vòi phun thứ nhất và thứ hai được bố trí trên các đầu 
đối nhau của ống phân phối; và trong đó ngăn chứa thứ nhất bao theo chu vi quanh ngăn 
chứa thứ hai quanh trục dọc của ống phân phối. 
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(72) KENNEDY Sharon (US), BOYKE Christine (US), JIMENEZ Eduardo (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống phân phối và hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống phân phối để phân phối hỗn hợp của các vật liệu chăm sóc 
răng miệng và hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng. Theo một khía cạnh, sáng chế 
có thể là ống phân phối bao gồm: vỏ có ngăn chứa thứ nhất chứa vật liệu chăm sóc răng 
miệng thứ nhất và ngăn chứa thứ hai chứa vật liệu chăm sóc răng miêng khác thứ hai; 
ngăn trộn bố trí trong vỏ, vít trộn bố trí bên trong ngăn trộn và có cơ cấu dẫn động để 
quay vít trộn; lỗ cấp thứ nhất để đưa vật liệu chăm sóc răng miệng thứ nhất vào trong 
ngăn trộn và lỗ cấp thứ hai để đưa vật liệu chăm sóc răng miệng thứ hai vào trong ngăn 
trộn; vòi phun phân phối để phân phối hỗn hợp của các vật liệu chăm sóc răng miệng 
thứ nhất và thứ hai; và trong đó chuyển động quay của vít trộn hút các vật liệu chăm sóc 
răng miệng thứ nhất và thứ hai vào trong ngăn trộn và đẩy hỗn hợp của các vật liệu 
chăm sóc răng miệng thứ nhất và thứ hai ra khỏi vòi phun. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống chăm sóc miệng bao gồm bàn chải đánh răng và bộ phận 
phân phối được lắp tháo được vào đó. Theo một khía cạnh, sáng chế có thể là hệ thống 
chăm sóc miệng bao gồm: bàn chải đánh răng có tay cầm, đầu và các chi tiết làm sạch 
răng nhô ra từ đầu; và bộ phận phân phối được lắp tháo ra được với bàn chải đánh răng, 
bộ phận phân phối bao gồm vỏ, khoang chứa thứ nhất được bố trí trong vỏ chứa chất 
chăm sóc miệng thứ nhất, và khoang chứa thứ hai được bố trí trong vỏ chứa chất chăm 
sóc miệng thứ hai, chất chăm sóc miệng thứ hai là khác với chất chăm sóc miệng thứ 
nhất. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
260 

(11) 44240 
(21) 1-2015-02391 (51) 7 A43B  17/02,  13/14,  13/36,  5/06 

(22) 02.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/072637    02.12.2013 (87) WO2014/088956 12.06.2014 
(30) 13/693,596         04.12.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) HOLMES, Matt (US), AVAR, Eric P. (US), LEE, Jeongwoo (US), HO, Fanny  (US), 

KLUG, Bryant (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có thể bao gồm thân trên và đế ngoài liên kết với thân 
trên. Đế ngoài có thể có nhiều vấu lồi rời rạc được phân bố ngang qua bề mặt ngoài dưới 
của đế ngoài. Giày dép này có thể còn có đế giữa bằng bọt xốp nén được được chứa bên 
trong thân trên. Đế giữa này có thể tháo được ra khỏi thân trên mà không bị hỏng. 
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LTD.) 

(54) Chất điều biến thụ thể androgen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, 2 hoặc 3: 

 

 
 

Trong đó A là N hoặc -CR0--, trong đó R0 là hydro, C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch 
nhánh, v.v, Z là -CR--, hoặc -N--, trong đó Re là hydro, C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc 
mạch nhánh, v.v.; R1 là hydro, C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh; R2 độc lập là 
hydro hoặc C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh; R3 và R4 độc lập là hydro, C1-C6 
alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh, v.v.; R5 và R6 độc lập là hydro hoặc C1-C6 alkyl 
mạch thẳng hoặc mạch nhánh, v.v.; R8 là hydro, C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch 
nhánh, v.v.; R9 và R10 độc lập là hydro hoặc C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh, 
v.v.; Q là -CO--, --(CH2)q--, --(CHRs)q-- hoặc --(CRsRt)q--, trong đó Rs và Rt độc lập là 
C1-C6 alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh, aryl, alkylaryl, heteroaryl hoặc 
alkylheteroaryl; trong đó q bằng 0, 1, 2 hoặc 3; và trong đó n bằng 1, 2, 3, 4 hoặc 5; 
hoặc muối dược dụng của chúng, dược phẩm chứa hợp chất này; và hợp chất này được 
sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau, cụ thể là, các bệnh bị ảnh hưởng hoặc qua trung 
gian bởi thụ thể androgen. 
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(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối di động quản lý kết nối với 

điểm truy nhập không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đầu cuối di động quản lý kết nối với điểm 

truy nhập không dây. Phương pháp này bao gồm bước tìm kiếm điểm truy nhập không 
đây chỉ định được đăng ký trong danh mục chỉ định kết nối định trước bằng cách sử 
dụng môđun Wi-Fi. Phương pháp này còn bao gồm bước thiết lập, khi tìm thấy điểm 
truy nhập không dây chỉ định, kết nối với điểm truy nhập không dây chỉ định tìm được. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chia sẻ tài nguyên phổ, và trạm cơ sở 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chia sẻ tài nguyên phổ và trạm cơ sở. Phương pháp gồm 
các bước: thu thập, bởi trạm cơ sở chuẩn truyền thông thứ nhất, thông tin tần số và thời 
gian và công suất của mỗi một kênh chuẩn truyền thông thứ hai giao thoa với trạm cơ sở 
chuẩn truyền thông thứ nhất; nếu trong một khoảng thời gian truyền, không số lượng tần 
số nào trong phổ chia sẻ bị chiếm bởi các kênh chuẩn truyền thông thứ hai, thì sử dụng, 
bởi trạm cơ sở chuẩn truyền thông thứ nhất, phổ chia sẻ để lập lịch kênh dữ liệu liên kết 
lên và liên kết xuống trong một khoảng thời gian truyền; ngược lại. 
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(11) 44244 
(21) 1-2015-02401 (51) 7 A61K  8/27, A61Q  11/00 

(22) 05.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/068000    05.12.2012 (87) WO2014/088573 12.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) REGE Aarti (IN), SURIANO David F. (US), SULLIVAN Richard (US), STRANICK 

Michael A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc đánh răng và nước xúc miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng, ví dụ, thuốc đánh răng hoặc nước 
xúc miệng, chứa kẽm phosphat, trong đó kẽm phosphat được bổ sung vào thuốc đánh 
răng hoặc nước xúc miệng dưới dạng muối đã tạo trước; cũng như phương pháp điều chế 
chế phẩm này. 
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(11) 44245 
(21) 1-2015-02408 (51) 7 A61K  9/00,  47/02,  47/06,  47/14 

(22) 21.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/077358     21.12.2013 (87) WO2014/100797 26.06.2014 
(30) 12198892.7         21.12.2012    EP 
(71) BAYER HEALTHCARE LLC  (US) 

100 Bayer Boulevard, PO Box 915, Whippany, New Jersey 07891, United States of 
America 

(72) BOTTGER, Michael (DE), VON DEGENFELD, Georges (FR), FREUNDLIEB, Julia 
(DE), HIRTH-DIETRICH, Claudia (DE), KELDENICH, Joerg (DE), KLAR, Jurgen 
(DE), MUENSTER, Uwe (DE), OHM, Andreas (DE), RICHTER, Annett (DE), 
RIEDL, Bernd (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dùng khu trú cho mắt chứa regorafenib và quy 

trình sản xuất dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú cho mắt chứa regorafenib, hydrat, solvat 

hoặc muối dược dụng của nó hoặc dạng đa hình của nó mà không chứa silic oxit kỵ 
nước và quy trình bào chế dược phẩm này. Dược phẩm theo sáng chế là hữu ích để điều 
trị các rối loạn về mắt. 
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(11) 44246 
(21) 1-2015-02418 (51) 7 B01D  53/02,  53/04 

(22) 08.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/069060    08.11.2013 (87) WO2014/088753 A1 12.06.2014 
(30) 61/734,012         06.12.2012    US 

61/734,010         06.12.2012    US 
61/734,007         06.12.2012    US 

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 
1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, New Jersey, 08801-0900 USA 

(72) DECMAN, Harry, W. (US), RAVIKOVITCH, Peter, I. (US), KAMAKOTI, Preeti 
(US), YOON, Chris (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp để thực hiện tách khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để thực hiện tách khí. Phương pháp được đề xuất để 
cải thiện sự tách dòng pha khí sử dụng chất hấp phụ, chẳng hạn như các chất hấp phụ 
zeolit mạch vòng 8 cạnh hoặc các chất hấp phụ zeolit loại DDR. Dòng pha khí thích hợp 
có thể bao gồm ít nhất một hydrocacbon, như metan hoặc hydrocacbon chứa ít nhất một 
liên kết cacbon-cacbon bão hòa, và ít nhất một thành phần bổ sung, như CO2 hoặc N2. 
Độ chọn lọc của chất hấp phụ được cải thiện bởi sự chọn lọc chất hấp phụ với một hoặc 
nhiều hợp chất chắn. Sự có mặt của các hợp chất chắn được cho là để biến đổi khả năng 
tương đối của các chất bị hấp phụ tiềm năng để đi vào trong và/hoặc di chuyển bên 
trong lỗ rỗng của chất hấp phụ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp để thực hiện 
tách khí trong bộ phận hấp phụ dao động. 
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(11) 44247 
(21) 1-2015-02419 (51) 7 H05K  3/46,  3/00,  1/11,  3/40 

(22) 18.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/050984        18.01.2013 (87) WO2014/112108 24.07.2014 
(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

5-14-15, Ogami, Ayase-shi, Kanagawa 252-1104, Japan 
(72) Yasuaki SEKI (JP), Tomoyuki NAGATA  (JP), Mitsuaki TODA  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Chất nền gắn linh kiện và phương pháp sản xuất chất nền gắn 

linh kiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất nền gắn linh kiện (20), gồm có: lớp cách điện (12) bao gồm 

vật liệu nhựa cách điện; linh kiện điện (4) gắn trong lớp cách điện (12); cực (15) đóng 
vai trò như điện cực trong linh kiện (4); mẫu vật dẫn (18) hình thành trên bề mặt lớp 
cách điện (12); và lỗ dẫn (21) để kết nối điện mẫu vật dẫn (18) và các cực (15) với nhau. 
Lỗ dẫn (21) được tạo thành bằng một phần đường kính lớn (21a) có đường kính lớn và 
một phần đường kính nhỏ (21b) có đường kính nhỏ hơn đường kính của phần đường 
kính lớn (21a), bắt đầu từ mẫu vật dẫn (18) hướng đến cực (15). Một phần dạng bậc (17) 
được hình thành giữa phần đường kính lớn (21a) và phần đường kính nhỏ (21b). Phần 
đường kính lớn (21a) được hình thành đâm xuyên qua một vải kính dạng « (11) đặt 
trong lớp cách điện (12). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chất 
nền gắn linh kiện. 
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(11) 44248 
(21) 1-2015-02420 (51) 7 B25J  15/06, H05K  13/04 

(22) 15.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/050562        15.01.2013 (87) WO2014/112037 24.07.2014 
(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

5-14-15, Ogami, Ayase-shi, Kanagawa 252-1104, Japan 
(72) Shigeru KAWATA (JP), Noboru SHINGAI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Thiết bị hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hút (1) gồm có: bộ phận hút (2) hình thành với nhiều lỗ hút 
(8) và đặt vào tiếp giáp với đối tượng hút (9); các vách cạnh (3) vách đỉnh (4) để hình 
thành khoang áp suất âm (10) kết hợp với bộ phận hút (2); một thân van dạng chốt (13) 
kéo dài từ khoang áp suất âm (10) vào trong lỗ hút (8); và một bộ phận đóng (16) đặt 
gần lỗ hút (8) bằng cách mà thân van (13) trượt trong lỗ hút (8) tạo ra một phần thân van 
(13) và một phần của vách bên trong lỗ hút (8) trở thành công tắc đóng, nhờ đó thân van 
(13) có một bộ phận chân ren (13a), là một chốt của thân van đặt trong khoang áp suất 
âm (10), bộ phận chân ren (13a) được cố định với khối linh động dạng đĩa (17) có tính 
linh động và là cầu nối giữa và được cố định với các vách cạnh (3) trong khoang áp suất 
âm (10) và khối linh động (17) có nhiều lỗ xuyên (19). 
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(11) 44249 
(21) 1-2015-02421 (51) 7 B08B  3/08, C11D  17/08,  7/04,  

7/32, G02F  1/13,  1/1333 
(22) 03.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/082468        03.12.2013 (87) WO2014/087995 12.06.2014 
(30) 2012-266334        05.12.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) AONO Nobuyuki (JP), NAGANUMA Jun (JP), MIYAMOTO Sadaharu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất chất nền đĩa cứng thủy tinh và phương 

pháp làm sạch chất nền thủy tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất nền đĩa cứng thủy tinh bao gồm bước 

(1) làm bóng chất nền thủy tinh bằng chế phẩm lỏng đánh bóng và bước (2) làm sạch 
chất nền thu được bằng chế phẩm tẩy rửa, trong đó chế phẩm tẩy rửa chứa amin có 1 
đến 10 nguyên tử nitơ và kiềm vô cơ, lượng amin nằm trong khoảng từ 5,00% đến 
70,00% khối lượng so với tổng khối lượng các thành phần của chế phẩm tay rửa ngoài 
nước, chất nền thủy tinh được làm sạch là chất nền thủy tinh kết tinh và pH của chất tay 
rửa trong suốt quá trình làm sạch nằm trong khoảng từ 9,00 đến 11,50. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp làm sạch chất nền thủy tinh mà không làm xấu độ 
nhám bề mặt của chất nền thủy tinh trong quá trình làm sạch bằng kiềm và hiệu suất 
làm sạch được cải thiện. 
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(11) 44250 
(21) 1-2015-02424 (51) 7 E06B  9/84,  9/02 

(22) 06.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/079974        06.11.2013 (87) WO2014/087782 A1 12.06.2014 
(30) 2012-265796        04.12.2012   JP 

2012-265797        04.12.2012   JP 
(71) BUNKA SHUTTER CO., LTD.  (JP) 

17-3, Nishikata 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 1138535 (JP) 
(72) MATSUO Kazunori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu đóng/mở 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đóng/mở mà bao gồm kết cấu dùng để chặn phần ăn khớp 
hãm hoặc phần ăn khớp khóa khỏi chạm vào vật thể hoặc vật thể tương tự và ngăn chặn 
đường bao quanh rãnh trượt trở nên dày nhờ kết cấu này. Trong cơ cấu đóng/mở mà 
trong đó phần ăn khớp hãm được tạo ra sao cho ăn khớp với phần được ăn khớp thứ nhất 
bởi cơ cấu chặn đóng để đặt bộ hãm dựa trên thao tác đóng thân đóng/mở, khoảng trống 
liền kề với mặt kết thúc theo hướng chiều rộng theo phương ngang của thân đóng/mở và 
liên tục theo hướng đóng/mở của thân đóng/mở được làm chắc, khoảng trong được bao 
quanh theo hướng đóng/mở của thân đóng/mở bởi mặt kết thúc theo hướng chiều rộng 
theo phương ngang của thân đóng/mở, rãnh trượt, và thành phần đỡ, và điểm tháo phần 
được ăn khớp thứ nhất và phần ăn khớp hãm được bố trí trong khoảng trống này. 
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(11) 44251 
(21) 1-2015-02430 (51) 7 C12N  1/21, C12P  13/14,  19/32 

(22) 23.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/052013        23.01.2014 (87) WO2014/115896 31.07.2014 
(30) 2013-011535         24.01.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1057117, Japan 
(72) MADHAVAN, Anjali (IN), FUJII, Ryota (JP), HIDESAKI, Tomonori (JP), CHONG, 

Su Sun (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, phương pháp sản xuất axetyl-

CoA và phương pháp sản xuất axit glutamic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, mà thu được bằng cách truyền các 

hoạt tính malat thiokinaza và hoạt tính enzym malyl-CoA lyaza cho vi sinh vật không có 
đặc tính bất kỳ trong số các đặc tính (a), (b), (c) hoặc (d), mà không truyền bất kỳ đặc 
tính trong số các đặc tính (a), (b), (c) hoặc (d), hoặc, ngay cả khi một hoặc nhiều trong 
số (a), (b), (c) hoặc (d) được truyền, không cho phép các chức năng của các đặc tính này 
được tác dụng, trong đó: (a) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ 
malonyl-CoA đến malonat semialdehyt hoặc 3-hydroxypropionat, (b) chu trình cố định 
cacbon dioxit có phản ứng enzym từ axetyl-CoA và CO2 đến pyruvat, (c) chu trình cố 
định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ crotonyl-CoA và CO2 đến etylmalonyl-CoA 
hoặc glutaconyl-CoA hoặc (d) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ 
CO2 đến format. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất axetyl-CoA 
và phương pháp sản xuất axit glutamic. 
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(11) 44252 
(21) 1-2015-02432 (51) 7 A61K  8/27,  8/43,  8/44, A61Q  

11/00, A61K  8/90 
(22) 06.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/068108     06.12.2012 (87) WO2014/088575 12.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) ROBINSON Richard Scott (US), JOSIAS Wilbens (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa chất mang chấp nhận được để 
dùng trong miệng, axit amin có tính bazơ ở dạng muối hoặc dạng tự do, các hạt canxi 
cacbonat kết tủa, nguồn ion kẽm, và hệ chất hoạt động bề mặt được chọn từ ít nhất một 
trong số các chất hoạt động bề mặt poloxame không ion và chất hoạt động bề mặt lưỡng 
cực betain hoặc hỗn hợp của chúng. 
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(11) 44253 
(21) 1-2015-02435 (51) 7 H04N  5/445, H04L  29/06 

(22) 15.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/081546    15.08.2013 (87) WO2014/086171 A1 12.06.2014 
(30) 201210519839.7         06.12.2012    CN 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province 518057, P.R China 

(72) LIANG, Bin (CN), LU, Jianfeng (CN), QUI, Yantao (CN), HUANG, He  (CN), GAO, 
Li  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển thiết bị giải mã tín hiệu 

truyền hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều khiển thiết bị giải mã tín hiệu truyền 

hình (STB - Set Top Box). Phương pháp điều khiển STB bao gồm các bước: thu nhận, 
bởi STB thứ nhất, thông tin hoạt động hiện thời được thực hiện bởi chính STB thứ nhất 
này; và gửi, bởi STB thứ nhất, đến một hoặc nhiều STB thứ hai, thông tin chỉ dẫn mang 
thông tin hoạt động của quá trình hoạt động của STB thứ nhất, thông tin chỉ dẫn này 
được sử dụng để chỉ thị một hoặc nhiều STB thứ hai xác định xem liệu có hay không 
STB thứ hai cũng đang thực hiện hoạt động này. Giải pháp kỹ thuật theo sáng chế giải 
quyết được vấn đề kỹ thuật tồn tại liên quan đến việc sử dụng kém linh hoạt các STB do 
các STB thiếu sự tương tác với nhau, nhờ đó đạt được các hiệu quả kỹ thuật trong việc 
cải thiện và sử dụng linh hoạt các STB và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên 
vô tuyến. 
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(11) 44254 
(21) 1-2015-02437 (51) 7 G06F  3/048,  3/14 

(22) 05.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/011229    05.12.2013 (87) WO2014/088348 12.06.2014 
(30) 61/734,099         06.12.2012   US 

10-2012-0157934         31.12.2012   KR 
10-2013-0091554         01.08.2013   KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 

(72) Ki-Hyuck SHIN (KR), Sung-Hwan KIM (KR), Doo-Hwan KIM (KR), Jae-Yeol LEE 
(KR), Kun-Woo BAEK (KR), Hee-Ran YOUN (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị thực hiện nhiều ứng dụng và phương pháp điều 
khiển thiết bị này. Phương pháp này bao gồm các bước hiển thị nhiều cửa sổ mà nhiều 
ứng dụng tương ứng được thực hiện trong đó, thu thông tin nhập để tạo biểu tượng để 
thực hiện nhiều cửa sổ, kiểm tra thông tin cửa sổ liên quan đến mỗi cửa sổ trong số 
nhiều cửa sổ và ngừng hiển thị nhiều cửa sổ, và tạo ra biểu tượng tắt để thực hiện nhiều 
cửa sổ đồng thời, dựa vào thông tin cửa sổ đã kiểm tra. 
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(11) 44255 
(21) 1-2015-02438 (51) 7 C08J  3/20, C08F  220/06, C08J  

3/00,  3/12,  3/22 
(22) 03.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FR2013/052922    03.12.2013 (87) WO2014/087091 12.06.2014 
(30) 12/03304         05.12.2012    FR 
(71) EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS  (FR) 

2-12 rue HÐlÌne Boucher F-93330 Neuilly Sur Marne - FR 
(72) KRAFFT, Serge (FR), LOUP, FrÐdÐric (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hỗn hợp kết dính nền dạng hạt và phương pháp điều chế hạt 

chứa hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp kết dính nền dạng hạt, mỗi hạt này bao gồm lõi và lớp bao, 

và khối lượng của 100 hạt này nằm trong khoảng từ 0,5 đến 2g, trong đó: 
lõi của hạt này chứa chất kết dính nền với lượng nằm trong khoảng từ 40 đến 60% trọng 
lượng, polyme với lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 40% trọng lượng, chất tương hợp 
với lượng nằm trong khoảng từ 4 đến 6% trọng lượng, và chất độn chống bám dính với 
lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 15% trọng lượng, và 
lớp bao của hạt này chứa chất chống dính. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hạt chứa hỗn hợp kết dính nền 
nêu trên. 
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(11) 44256 
(21) 1-2015-02441 (51) 7 F24F  1/38 

(22) 05.09.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/073873        05.09.2013 (87) WO2014/087709 A1 12.06.2014 
(30) 2012-266981        06.12.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8310 Japan 
(72) YANASE, Tomoya (JP), KUBONO, Toshiyuki (JP), IWAZAKI, Hiroshi (JP), OOISHI, 

Kazuhiro (JP), ITOU, Kazuho (JP), YAMAUCHI, Hidetaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm ngoài trời dùng cho thiết bị điều hòa nhiệt độ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm ngoài trời dùng cho thiết bị điều hòa nhiệt độ, trong đó phần 
lắp tấm đỡ động cơ của quạt (17) của tấm đáy (12) được bố trí có miếng cố định (15) 
được tạo ra bằng cách cắt và uốn cong tấm đáy (12) từ mặt trước lên trên về mặt sau và 
lỗ vít (16) kéo dài qua miếng cố định (15). Ngoài ra, phần đầu dưới của tấm đỡ động cơ 
của quạt (4) đỡ động cơ của quạt (2a) được bố trí với phần ăn khớp (26) có: bề mặt lắp 
(23) được tiếp xúc với bề mặt trước của miếng cố định (15); và lỗ lắp (24) đối diện với 
lỗ vít (16) và kéo dài qua bề mặt lắp (23) và vít (13) được luồn vào lỗ lắp (24) từ mặt 
trước khoảng trống bên trong của vỏ (14) và ghép nối với lỗ vít (16) ở miếng cố định 
(15), nhờ đó tấm đỡ động cơ của quạt (4) được cố định bằng vít vào phần lắp tấm đỡ 
động cơ của quạt (17) của tấm đáy (12). 
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(11) 44257 
(21) 1-2015-02447 (51) 7 H05K  9/00, B32B  27/08 

(22) 27.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/012307     27.12.2013 (87) WO2014/104816 A1 03.07.2014 
(30) 10-2012-0155203          27.12.2012     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2015 
(71) AMOSENSE CO., LTD.  (KR) 

19-1 Block, Cheonan 4th Regional Industrial Areas, 90, 4sandan 5-gil, Jiksan-eup, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-814 Republic of Korea 

(72) JANG, Kil Jae (KR), LEE, Dong Hoon (KR), KIM, Ki Chul (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Tấm hấp thụ sóng điện từ, phương pháp sản xuất và thiết bị điện 

tử sử dụng tấm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm hấp thụ sóng điện từ (10). Tấm này là màng mỏng và có chi phí 

thấp và tỷ lệ hấp thụ sóng điện từ tốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất và thiết bị điện tử sử dụng tấm này. Tấm hấp thụ sóng điện từ (10) bao gồm: ít 
nhất tấm từ màng mỏng (2) một lớp, tấm này được tách thành nhiều mành nhỏ (20); 
màng bảo vệ (1) được gắn dính lên một bề mặt của tấm từ màng mỏng (2); và băng dính 
hai mặt (3) được gắn dính lên bề mặt còn lại của tấm từ màng mỏng (2). 
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(11) 44258 
(21) 1-2015-02448 (51) 7 F41H  5/04 

(22) 28.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/002657       28.11.2013 (87) WO2014/087212 A1 12.06.2014 
(30) MI2012A002085         06.12.2012    IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2015 
(71) SAATI S.P.A.  (IT) 

Via Milano, 14 I-22070 Appiano Gentile (CO) Italy 
(72) CANONICO, Paolo (IT), GARIBOLDI, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cấu trúc dệt cản đường đạn và phương pháp tạo ra cấu trúc 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc dệt cản đường đạn hỗn hợp bao gồm ít nhất một phần tử 

dệt và một hoặc nhiều phần tử nền dệt hoặc dẻo nhiệt. Phần tử dệt thứ nhất bao gồm các 
sợi tơ đơn hướng hoặc các dải phẳng. Phần tử dệt thứ hai bao gồm các phần tử dải phẳng 
có các sợi đơn hướng hoặc các màng dẻo nhiệt. Các phần tử phụ bao gồm các chỉnh hợp 
nền dẻo nhiệt trên cơ sở cao su, các polime nhựa đàn hồi hoặc được cán với các màng 
dẻo nhiệt để ổn định hóa cấu trúc và làm giảm các va chạm gây tổn thương do đạn. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
279 

(11) 44259 
(21) 1-2015-02458 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

31/12 
(22) 07.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050165    07.01.2014 (87) WO2014/108406 17.07.2014 
(30) 61/750,017         08.01.2013     US 
(71) 1. SAVIRA PHARMACEUTICALS GMBH  (AT) 

Veterinaerplatz 1, Building IA, A-1210 Vienna, Austria 
2. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
3. EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY  (DE) 
Meyerhofstr. 1, 69117 Heidelberg, Germany 

(72) WOLKERSTORFER, Andrea (AT), SZOLAR, Oliver (AT), HANDLER, Norbert 
(AT), BUSCHMANN, Helmut (DE), CUSACK, Stephen  (GB), SMITH, Mark  (GB), 
SO, Sung-Sau (US), HAWLEY, Ronald Charles  (US), SIDDURI, Achyutharao (US), 
ZHANG, Zhuming (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimiđon dùng để điều trị, làm giảm hoặc phòng 

bệnh nhiễm virut và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đê cập đến hợp chất có công thức chung (I), tùy ý ở dạng muối dược dụng, 

solvat, chất đa hình, đồng dược chất, đồng tinh thể, tiền dược chất, chất hỗ biến, chất 
triệt quang, chất đồng phân đối ảnh, hoặc chất đồng phân không đối quang hoặc hỗn 
hợp của chúng, 

 

 
 
trong đó các hợp chất này là hữu ích trong điều trị, làm giảm hoặc ngăn chặn bệnh 
nhiễm virut. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên. 
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(11) 44260 
(21) 1-2015-02459 (51) 7 C23C 18/12 

(22) 20.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/077574     20.12.2013 (87) WO2014/102166 03.07.2014 
(30) PCT/CN2012/087418        25.12.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2015 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) LU, Junbiao (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ, phương pháp điều chế chế phẩm này, kit chứa chế 

phẩm này, phương pháp phủ vật nền và vật nền thu được bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chứa hợp phần thứ nhất chứa hỗn hợp silan có công 
thức R1

n-Si-(OR2)4-n, trong đó R1 có số nguyên tử cacbon nằm trong khoảng từ 1 đến 15, 
R2 là C1-C3 alkyl và n = 0-4 và tính trung bình thì n không lớn hơn 1 và không nhỏ hơn 
0,54; hợp phần thứ hai là thể phân tán nước chứa các hạt cỡ nano chứa các nhóm chức, 
trong đó các nhóm chức này có khả năng ngưng tụ với nhóm hydroxyl; và chất xúc tác 
axit vô cơ và/hoặc hữu cơ. Chế phẩm phủ này được dùng để tạo ra lớp phủ có độ cứng 
cao, khả năng chống trầy xước, bền nhiệt, trơ với axit và chất bẩn, cho tia cực tím truyền 
qua và có độ bám dính cực tốt với vật nền như kim loại và thủy tinh. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm nêu trên, kit chứa 
chế phẩm này, phương pháp phủ vật nền và vật nền thu được bằng phương pháp này. 
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(11) 44261 
(21) 1-2015-02460 (51) 7 C01G  39/00,  39/02 

(22) 07.07.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phạm Thị Thùy Phương  (VN) 

110/2 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Hữu Huy Phúc  (VN) 
92/22 Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Nguyễn Phúc Hoàng Duy  (VN) 
110/2 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

4. Lưu Cẩm Lộc  (VN) 
413/20F Lê Văn Sĩ, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

5. Hoàng Tiến Cường  (VN) 
161B Xóm Chiếu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

6. Nguyễn Thị Thùy Vân  (VN) 
259/16C Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

7. Nguyễn Trí  (VN) 
Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

(54) Chất xúc tác molypđen oxit và phương pháp điều chế chất xúc 
tác này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác molypđen oxit (MoO3) có gắn nitơ trong mạng tinh 
thể. Chất xúc tác này là thích hợp để sử dụng cho phản ứng oxy hóa hữu hạn metanol 
thành HCHO với độ lựa chọn HCHO khoảng 98%. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chất xúc tác molypđen oxit 
(MoO3) nêu trên bao gồm các bước: hòa tan bột H2MoO4 trong axit HCL bão hòa để tạo 
ra dung dịch MoO2Cl2, bổ sung dung dịch HNO3 68% vào dung dịch MoO2Cl2 thu được 
đồng thời gia nhiệt hỗn dịch thu được, cô chân không hỗn dịch đã được gia nhiệt để loại 
nước và thu được chất rắn kết tinh, và nung chất rắn kết tinh thu được ở nhiệt độ nằm 

trong khoảng từ 270°C đến 320°C trong dòng khí nitơ để tạo ra chất xúc tác MoO3 có 
gắn nitơ trong mạng tinh thể. 
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(22) 03.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/072922    03.12.2013 (87) WO2014/089117 12.06.2014 
(30) 61/734,919         07.12.2012    US 
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS  (US) 

352 Henry Admin Bldg. 506 S. Wright Street Urbana, Illinois 61801 - US 
(72) ZUCKERMANN, Federico (US), CALZADA-NOVA, Gabriela (MX), 

SCHNITZLEIN, William (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Virut hội chứng sinh sản và hô hấp ở lợn phân lập được và 

vacxin chứa virut này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut hội chứng sinh sản và hô hấp ở lợn phân lập được. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến vacxin chứa virut này. 
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(86) PCT/CN2013/078280     28.06.2013 (87) WO2014/089961 A1 19.06.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (KR) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XU, Huan (CN), LI, Zhimin (CN), HAN, Ying (CN), LI, Zhe (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị tạm thời tích trữ tiền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạm thời tích trữ tiền, thiết bị này bao gồm cặp băng cuộn 
được tạo cấu hình để kẹp các tờ tiền được tạm thời tích trữ, ống cuộn lớn được tạo cấu 
hình để tạm thời tích trữ tiền bằng cách tiếp nhận các băng cuộn đang kẹp các tờ tiền 
được tạm thời tích trữ, bộ phận ống cuộn trên và bộ phận ống cuộn dưới được tạo cấu 
hình để nhả hoặc cuộn các băng cuộn, và khay tiền vào/ra. Mỗi băng cuộn có một đầu 
gắn vào ống cuộn lớn, và đầu kia của các băng cuộn được gán tương ứng vào bộ phận 
ống cuộn trên và bộ phận ống cuộn dưới. Thiết bị tạm thời tích trữ tiền này còn bao gồm 
tấm dẫn hướng cho ống cuộn và khối ép, nhờ đó các tờ tiền có thể được ép phẳng khi 
chạy giữa tấm dẫn hướng cho ống cuộn và khối ép, để giữ cho các góc của tờ tiền không 
bị gấp. 
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(11) 44264 
(21) 1-2015-02468 (51) 7 G07F  13/10, A47J  27/14 

(22) 24.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/012070     24.12.2013 (87) WO2014/104701 A1 03.07.2014 
(30) 10-2012-0158677          31.12.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2015 
(75) SEO, MIN HO  (KR) 

(Simgokbondong)102ho, 5, Simgok-ro 82beon-gil, Sosa-gu Bucheon-si, Gyeonggi-do 
422-842, Republic of Korea. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nấu mỳ có chức năng nhận diện bát chứa mỳ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nấu mỳ có chức năng nhận dạng bát chứa mỳ. Thiết bị nấu 
mỳ bao gồm: một bộ phận khởi đầu hoạt động để tạo ra tín hiệu khởi đầu mua hàng cho 
biết sự khởi đầu trong thao tác mua mỳ Ramen tương ứng với hành động khởi đầu thao 
tác từ bên ngoài, bộ phận nhận dạng bát chứa mỳ để nhận dạng bát chứa mỳ, bộ phận 
phun nước để phun nước đun sẵn ở nhiệt độ nhất định vào bát chứa mỳ trong các trường 
hợp bát chứa mỳ được xác định được mua bởi bộ phận nhận dạng bát chứa mỳ, và bộ 
phận làm nóng bát chứa mỳ để đun sôi mỳ Ramen bằng cách cấp nhiệt cho bát chứa mỳ 
có nước được phun vào trong một khoảng thời gian nhất định và đun sôi nước trong 
trường hợp bát chứa mỳ được xác định là được mua bởi bộ phận nhận dạng bát chứa mỳ. 
Thiết bị nấu mỳ theo sáng chế chỉ nấu được bát chứa mỳ đặc dụng phù hợp với thiết bị 
nấu mỳ chuyên dụng và không thể nấu mỳ Ramen trong các bát chứa mỳ khác, và như 
vậy hạn chế được việc bắt lửa và tai nạn liên quan đến cháy có thể xảy ra khi phun nước 
vào vật liệu không cần nấu hoặc làm nóng nước. 
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(11) 44265 
(21) 1-2015-02479 (51) 7 G07D  11/00 

(22) 08.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/078972     08.07.2013 (87) WO2014/089964 A1 19.06.2014 
(30) 201210534777.7          11.12.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) DU, Gaofeng  (CN), WANG, Qinghua (CN), FAN, Yangshuai  (CN), NING, Qunwei  
(CN), XIAO, Zhuming (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xuất và nhập tiền dùng cho máy tự 

phục vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống xuất và nhập tiền dùng cho máy tự phục 

vụ. Hộp đựng tiền của máy tự phục vụ có hai trạng thái là trạng thái thực hiện chức năng 
và trạng thái nhập tiền. ở trạng thái thực hiện chức năng, hộp đựng tiền thực hiện chức 
năng bảo quản tiền nói chung được sử dụng ở tình trạng bình thường. Khi hộp nhập tiền 
đã đầy hoặc ở trạng thái bất thường, một hộp đựng tiền nhất định được chọn và được 
thiết lập để chuyển từ trạng thái thực hiện chức năng sang trạng thái nhập tiền và được 
dùng làm hộp nhập tiền tạm thời. Do vậy, có thể giải quyết vấn đề kỹ thuật trong đó 
máy tự phục vụ không thể cung cấp một cách liên tục các dịch vụ dùng tiền mặt khi hộp 
nhập tiền hoặc hộp đựng tiền mặt không còn khả dụng vì đã đầy, máy tự phục vụ có thể 
cung cấp một cách liên tục dịch vụ dùng tiền mặt, nghĩa là, dịch vụ gửi và rút tiền, trong 
trường hợp hộp nhập tiền đã đầy, và hiệu quả kinh tế của máy tự phục vụ được cải thiện. 
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(30) 61/737,035         13.12.2012    US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) KASHI, Ramesh, S. (US), BADKAR, Aniket (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa kháng thể kháng intơlơkin-23p19 (IL-

23p19) ở người 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ở dạng lỏng có nồng độ cao chứa kháng thể hum13B8-b 

kháng intơlơkin-23p19 (IL-23p19) ở người và ứng dụng của chế phẩm này trong việc 
điều trị các chứng rối loạn khác nhau. 
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(11) 44267 
(21) 1-2015-02491 (51) 7 H04W  72/12 
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(86) PCT/SE2013/050029    18.01.2013 (87) WO2014/098700 26.06.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), LARSSON, Daniel (SE), RAHMAN, Muhammad 

Imadur (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp trong nút mạng, nút mạng và thiết bị không dây 

để xử lý việc lập lịch biểu của thiết bị không dây trong mạng 
truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp trong nút mạng (301) để xử lý việc lập lịch biểu của 
thiết bị không dây (305) trong mạng truyền thông (300). Nút mạng (301) được làm thích 
ứng để giao tiếp với thiết bị không dây (305) qua kênh radio (310). Nút mạng (301) cấp 
phát động tập các khung phụ không liên tục trong đó nút mạng (301) để truyền dữ liệu 
đến thiết bị không dây (305) hoặc tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị không dây (305). Nút 
mạng (301) truyền thông báo lập lịch biểu nhiều khoảng thời gian truyền (TTI) đến thiết 
bị không dây (305), thông báo lập lịch biểu nhiều TTI này bao gồm thông tin chỉ báo 
các khung phụ không liên tục được cấp phát động. 
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(11) 44268 
(21) 1-2015-02498 (51) 7 A46B  5/02, A61C  17/22 

(22) 10.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/068668    10.12.2012 (87) WO2014/092672 19.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có phần nắm. Theo một phương án thực 
hiện, sáng chế có thể là dụng cụ chăm sóc miệng, bao gồm: thân kéo dài bao gồm phần 
đầu và phần tay cầm, phần tay cầm này bao gồm hốc; ít nhất một chi tiết làm sạch răng 
được lắp với phần đầu của thân kéo dài; và phần nắm thứ nhất bao gồm: vành hình 
khuyên tạo ra miệng giữa, vành hình khuyên được làm bằng chất liệu cứng; và thân đàn 
hồi được lắp với vành hình khuyên sẽ che miệng giữa, thân đàn hồi được làm bằng chất 
liệu đàn hồi; phần nắm thứ nhất được lắp trong hốc. 
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(30) 2012-289372        18.12.2012   JP 
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20-7, Ebie7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) TOKURA Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nong ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nong ống có thể ngăn sự giảm hiệu suất trong quá trình 
nong bằng cách làm thân điều chỉnh mặt bên di chuyển dễ và chắc, ngay cả khi các đầu 
trái và phải của bộ trao đổi nhiệt, cụ thể là, chiều rộng của bộ trao đổi nhiệt tăng hoặc 
giảm, hoặc chiều dày của bộ trao đổi nhiệt tăng vì ống lồng tăng từ một cột lên nhiều 
cột; và trong trường hợp tăng hoặc giảm chiều rộng hoặc tăng hoặc giảm chiều dày của 
bộ trao đổi nhiệt và trong trường hợp việc nong ống cho bộ trao đổi nhiệt theo chiều dài 
(cao), và ngay cả khi thanh nong và thanh co của ống hình trụ là phương tiện chuyển 
động qua lại của bệ đỡ hoặc vít dạng thanh, thanh nong và thanh co tức thì chịu sức 
nặng của chính tấm ép qua bệ đỡ để có thể ngăn lệch, vỡ thanh nong và thanh co và vít 
dạng thanh và ngăn vỡ phần bịt kín ống hình trụ hoặc vỡ ren vít nhờ bệ đỡ ở nhiều điểm. 
Thiết bị nong ống với thân điều chỉnh mặt bên đặt bộ trao đổi nhiệt ở trạng thái kẹp và 
giữ tại vị trí nong ống đặc trưng ở chỗ, thân điều chỉnh mặt bên được bố trí có thể lắp và 
tháo tự do ít nhất tại thân điều chỉnh bề mặt sau của bộ trao đổi nhiệt được bố trí trong 
thiết bị nong ống hoặc thân tiếp nhận trong đó bố trí thân điều chỉnh bề mặt sau. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
290 

(11) 44270 
(21) 1-2015-02508 (51) 7 C23C  2/02, C21D  9/46, C22C  
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(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) YASUI Takeshi (JP), AKIBA Kojiro (JP), ISHIZUKA Kiyokazu (JP), TANAKA Koki 

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thép tấm mạ kẽm bao gồm: thép tấm; lớp phủ trên bề mặt của thép 
tấm; và lớp hỗn hợp tạo ra giữa thép tấm và lớp phủ, trong đó lớp hỗn hợp gồm có phần 

sắt nền có các hạt mịn có cỡ hạt lớn hơn 0m và bằng hoặc nhỏ hơn 2m, pha hợp kim 

Zn-Fe và các oxit chứa một hoặc nhiều nguyên tố trong số Mn, Si, Al và Cr và trong lớp 
hỗn hợp thì các oxit và pha hợp kim Zn-Fe có mặt ở các biên dạng hạt mà tạo ra các hạt 
mịn và pha hợp kim Zn-Fe được làm rối với phần sắt nền. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất thép tấm này. 
[Mn] + [Si] + [Al] + [Cr] 0,4 ... (Biểu thức 1) 
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(11) 44271 
(21) 1-2015-02514 (51) 7 B65D  83/38,  83/40 

(22) 06.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/MY2013/000263     06.12.2013 (87) WO2014/104870 A1 03.07.2014 
(30) 2012005592          24.12.2012     MY 
(71) PETAPAK IP LIMITED  (KY) 

c/o International Corporation Services Ltd., P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd Floor, 
103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands 

(72) ASIM SALAMEH  (AU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vật chứa để phân phối sản phẩm bụi khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa để phân phối sản phẩm bụi khí. Vật chứa (1) bao gồm 
thân (2) được tạo ra từ nguyên liệu dẻo như PET, và vòng găng bít kín lắp ghép và cụm 
chi tiết vành cổ (53). Thân (2) bao gồm cổ (10) định rõ miệng (50) có thành bên trong 
và bên ngoài (lần lượt là 51 và 52). Vòng găng bít kín lắp ghép và cụm chi tiết vành cổ 
(53) được tạo ra từ nguyên liệu dẻo, và được tạo hình để giãn cách thành bên trong và 
bên ngoài (51 và 52) của miệng (50), và được gá với thành bên ngoài (52) của cổ (10). 
Vòng găng bít kín lắp ghép và cụm chi tiết vành cổ (53) tốt hơn nếu là cấu trúc nguyên 
khối, và bao gồm lớp lót (60) trên bề mặt bên trong của nó để giúp tạo sự đóng kín giữa 
các thành phần. 
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(11) 44272 
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(86) PCT/US2014/010884    09.01.2014 (87) WO2014/110265 17.07.2014 
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61/885,733         02.10.2013    US 
(71) HANDI-CRAFT COMPANY  (US) 

4433 Fyler Avenue, St. Louis, Missouri 63116, United States of America 
(72) RHODES, Scott  (US), RHODES, Il, Idus L. (US), MILLER, Charles H.  (US), 

KEMPER, Bernard J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp bình sữa kết cấu kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm lắp ráp bình sữa (100) bao gồm bình chứa (102) có khoang 
chất lỏng (106) được tạo ra trong đó, và cụm có lỗ thông hơi (180) có khả năng định vị 
hầu như toàn bộ trong phạm vi khoang chất lỏng của bình chứa (102). Cụm lắp ráp cổ 
(104) nhìn chung tạo ra sự bịt kín đối với bình chứa (102) và có thể gài tháo ra được với 
cổ (116) của bình chứa. Cụm lắp ráp cổ (104) và bình chứa (102) được tạo kết cấu cân 
xứng với nhau để có thể tạo ra kết cấu có tính lựa chọn giữa kết cấu thứ nhất mà trong 
đó cụm có lỗ thông hơi (180) được bố trí hầu như hoàn toàn trong phạm vi khoang chất 
lỏng của bình chứa (102) và kết cấu thứ hai mà trong đó cụm có lỗ thông hơi (180) 
không được lắp vào bình chứa (102). 
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(11) 44273 
(21) 1-2015-02517 (51) 7 A46B  5/02, A61C  17/22 

(22) 10.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/068670    10.12.2012 (87) WO2014/092673 19.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có phần nắm. Theo một phương án thực 
hiện, sáng chế có thể là dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm: thân kéo dài kéo dài theo 
đường trục dọc và bao gồm phần đầu và phần tay cầm; hốc tạo ra trên bề mặt ngoài của 
phần tay cầm, hốc bao gồm đáy và đầu trên hở; ít nhất một chi tiết làm sạch răng được 
lắp với phần đầu của thân kéo dài; ít nhất một phần nhô nhô lên từ đáy hốc; và phần 
nắm bao gồm thân đàn hồi được làm bằng chất liệu đàn hồi được lắp với phần tay cầm 
của thân kéo dài để che kín đầu trên hở của hốc, bề mặt trong của thân đàn hồi được 
tách biệt khỏi đáy hốc bằng thể tích trống của khoảng trống. 
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(11) 44274 
(21) 1-2015-02518 (51) 7 A46B  5/00 

(22) 10.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/068685    10.12.2012 (87) WO2014/092674 19.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) LEE, David K.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm: thân bao gồm phần đầu có 
mặt trước và mặt sau, ít nhất một chi tiết làm sạch được bố trí ở mặt trước của phần đầu 
thân, và vành kéo dài từ mặt sau của phần đầu thân, trong đó vành có một hoặc nhiều 
phần được làm yếu và kéo dài dọc theo vùng theo chu vi của phần đầu thân; và chất liệu 
đàn hồi được bố trí ở mặt sau của phần đầu thân, trong đó vành được bố trí quanh ít nhất 
một phần chất liệu đàn hồi. 
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(11) 44275 
(21) 1-2015-02521 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 

(62) 1-2012-00127   
(22) 17.08.2010 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2010/005437    17.08.2010 (87) WO2011/021839 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075855         17.08.2009     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea. 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã video, trong đó các điểm 
ảnh lân cận dùng để thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện thời sẽ được mã hoá được 
lọc và việc dự báo bên trong được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm ảnh lân cận 
được lọc.  
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(11) 44276 
(21) 1-2015-02522 (51) 7 H04W  48/08 

(22) 11.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/074413   11.12.2013 (87) WO2014/093496 A1 19.06.2014 
(30) 61/736,417        12.12.2012    US 

61/798,861        15.03.2013     US 
14/102,475        10.12.2013    US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America  

(72) JAFARIAN, Amin (IR), MERLlN, Simone (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị  truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thiết bị và phương pháp truyền thông không dây. Theo một 
khía cạnh, điểm truy cập bao gồm bộ xử lý được tạo cấu hình để tạo ra thông điệp xác 
định khoảng thời gian trong đó thiết bị phải truyền thông dữ liệu với một hoặc nhiều 
thiết bị không dây, thông điệp còn bao gồm chỉ thị chỉ báo hướng của dòng truyền thông 
không dây trong khoảng thời gian này. Điểm truy cập còn bao gồm bộ truyền phát được 
tạo cấu hình để truyền phát thông điệp được tạo ra. 
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(11) 44277 
(21) 1-2015-02525 (51) 7 H01Q  1/12 

(22) 10.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/088981    10.12.2013 (87) WO2014/090137 A1 19.06.2014 
(30) 201210527968.0         10.12.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) PENG, Haitao (CN), ZHANG, Runxiao (CN), WEI, Wenjie (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết lắp đặt anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết lắp đặt anten, mà liên quan đến lĩnh vực thiết kế cơ khí và 
có cấu tạo để gắn chặt anten và điều chỉnh góc của anten, Chi tiết lắp đặt anten bao gồm 
bộ kit bản lề phía trên và bộ kit bản lề phía dưới, trong đó bộ kit bản lề phía trên bao 
gồm: bộ kẹp phía trên có cấu tạo để ôm chặt phần phía trên của thanh đỡ và giá treo có 
cấu tạo để được khóa vào phần phía trên của anten, trong đó bộ kẹp phía trên được nối 
trực tiếp với giá treo; bộ kit bản lề phía dưới bao gồm: bộ kẹp phía dưới có cấu tạo để 
ôm chặt phần phía dưới của thanh đỡ và giá treo có cấu tạo để được khóa vào phần phía 
dưới của anten, trong đó bộ kẹp phía dưới được nối trực tiếp với giá treo, và bộ kẹp phía 
dưới bao gồm: bộ kẹp chính phía dưới, bộ kẹp phụ phía dưới, chi tiết điều chỉnh được bố 
trí có thể di chuyển được trên bộ kẹp chính phía dưới và bộ đinh ốc; bộ kẹp phụ phía 
dưới được nối tiếp giáp với chi tiết điều chỉnh để tạo thành vùng lỗ hổng được sử dụng 
để đặt thanh đỡ và bộ đinh ốc được nối với bộ kẹp phụ phía dưới và chi tiết điều chỉnh, 
trong đó bộ đinh ốc này có cấu tạo để ôm chặt thanh đỡ. 
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(11) 44278 
(21) 1-2015-02529 (51) 7 H04B  7/24 

(22) 12.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/011540   12.12.2013 (87) WO2014/092487 A1 19.06.2014 
(30) 61/736,017        12.12.2012   US 

61/737,061        13.12.2012   US 
61/761,229        05.02.2013   US 
61/811,100        11.04.2013   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) KIM, Jeongki (KR), SEOK, Yongho (KR), CHO, Hangyu (KR), CHOI, Jinsoo (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền/thu thông tin liên quan đến số nhận dạng 

kết hợp trong hệ thống truyền thông không dây và thiết bị 
thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền/thu thông tin liên quan đến số nhận dạng kết 
hợp (AID) trong hệ thống truyền thông không dây, phương pháp truyền/thu này bao 
gồm: bước trong đó STA thứ hai mà có liên kết trực tiếp tới STA thứ nhất thu khung 
thông báo liên quan đến AED được cập nhật từ STA thứ nhất; và bước trong đó STA thứ 
hai truyền khung ACK để phản hồi lại khung thông báo, trong đó khung thông báo bao 
gồm một hoặc nhiều cặp địa chỉ AID- MAC và STA thứ hai cập nhật AID của STA 
tương ứng với một hoặc nhiều cặp địa chỉ AID-MAC. 
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(11) 44279 
(21) 1-2015-02543 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 22.02.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/071801     22.02.2013 (87) WO2014/089936 A1 19.06.2014 
(30) PCT/CN2012/086677        14.12.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHAO, Yueying (CN), WANG, Zongjie (CN), MA, Xueli (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gửi tín hiệu hoa tiêu và thiết bị phía mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi tín hiệu hoa tiêu và thiết bị phía mạng liên quan. 
Phương pháp này bao gồm: gửi tín hiệu hoa tiêu thứ nhất tới thiết bị người dùng khi 
được phát hiện rằng dữ liệu cần được gửi trên kênh dữ liệu, trong đó tín hiệu hoa tiêu 
thứ nhất được sử dụng bởi thiết bị người dùng để giải điều chế dữ liệu được gửi bởi thiết 
bị phía mạng. 
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(11) 44280 
(21) 1-2015-02546 (51) 7 E04B  1/86, E04C  2/04,  2/26, B32B  

5/02,  13/12,  13/14, E04B  2/74 
(22) 12.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/076317   12.12.2013 (87) WO2014/090917 A1 19.06.2014 
(30) 12290435.2        12.12.2012   EP 

13290133.1        11.06.2013   EP 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) HOTCHIN, Glen (GB), JONES, Nicholas (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Panen dùng trong công trình xây dựng và vách ngăn có 

panen này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến panen dùng trong công trình xây dựng bao gồm tấm vữa có hai mặt 

đối nhau, tấm mỏng trên cơ sở polyme được tạo ra trên một trong hai mặt này. Panen 
này có trọng lượng trên một đơn vị diện tích nằm trong khoảng từ 13,5 đến 17,5 kg/m2, 
và chiều dày nằm trong khoảng từ 11 đến 25 mm. Sáng chế còn đề cập đến vách ngăn 
có ít nhất một panen này. 
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(11) 44281 
(21) 1-2015-02556 (51) 7 C07D  487/04 

(22) 04.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/060631        04.12.2013 (87) WO2014/091368 19.06.2014 
(30) 61/737,157        14.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2015 
(71) PFIZER LIMITED  (GB) 

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom 
(72) OMOTO, Kiyoyuki (JP), OWEN, Robert McKenzie (US), PRYDE, David Cameron 

(GB), WATSON, Christine Anne Louise (GB), TAKEUCHI, Mifune (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất imidazopyridazin, dược phẩm và hỗn hợp chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazopyridazin. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp 

chất 4-(biphenyl-3-yl)-7H-imidazo[4,5-c]pyridazin có công thức (I): 

 

 
 

và muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 là như được xác định trong 
phần mô tả. Các hợp chất imidazopyridazin theo sáng chế có tác dụng điều biến hoạt 
tính của thụ thể GABAA. Chúng có thể dùng để điều trị nhiều tình trạng, kể cả tình trạng 
đau. 
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(11) 44282 
(21) 1-2015-02558 (51) 7 B65G  1/02, A47F  5/01 

(22) 15.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050660     15.01.2014 (87) WO2014/111401 A1 24.07.2014 
(30) 20 2013 000 832.6          21.01.2013     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2015 
(71) TEGOMETALL INTERNATIONAL AG  (CH) 

IndustriestraBe 7, CH-8574 Lengwil, Switzerland 
(72) BOHNACKER, Ulrich (DE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Khung đỡ có tấm lưới dùng cho giá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung đỡ mà bao gồm hai thanh hình chữ L (22) và nhiều thanh 
hình chữ C (21) kéo dài ngang qua các thanh hình chữ L (22) và được dùng để đặt các 
xà ngang của giàn, tấm lưới (10) có chức năng bảo vệ các vật bên trên khỏi rơi xuống 
nhờ kết hợp theo cách mà nó tiếp xúc với các mặt phía dưới của các thanh hình chữ C 
(21), trong khi các thanh chống (13) mà được hàn với tấm lưới và kéo dài ra khỏi mặt 
ngoài của nó chống trên các thanh hình chữ L (22). Theo cách này, tấm lưới (10) được 
cố định một cách an toàn trong khung đỡ mà không cần các công cụ bắt chặt. 
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(11) 44283 
(21) 1-2015-02562 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 13.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/084174        13.12.2013 (87) WO2014/092208 19.06.2014 
(30) 2012-273204        14.12.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501 Japan 
(72) MAESHIMA, Hideki (JP), HIRUKAWA, Kuniaki (JP), GOFUKU, Shuichi (JP), 

MITSUI, Yoshihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý tạo ảnh và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xử lý tạo ảnh bao gồm: (i) trống nhạy quang; (ii) con lăn hiện 
ảnh quay được để hiện ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên trống nhạy quang; (iii) con lăn cấp 
thuốc hiện ảnh, được tạo tiếp xúc với con lăn hiện ảnh, để cấp thuốc hiện ảnh tới con lăn 
hiện ảnh; (iv) phần tiếp nhận lực dẫn động để tiếp nhận lực dẫn động, trong đó phần tiếp 
nhận lực dẫn động được bố trí ở phần đầu trục của con lăn cấp thuốc hiện ảnh và có thể 
dịch chuyển theo phương giao với trục của con lăn cấp thuốc hiện ảnh; (v) phần truyền 
lực dẫn động thứ nhất để truyền lực dẫn động, tiếp nhận bởi phần tiếp nhận lực dẫn 
động, tới con lãn hiện ảnh, trong đó phần truyền lực dẫn động thứ nhất được lắp trên con 
lăn cấp thuốc hiện ảnh; và (vi) phần truyền lực dẫn động thứ hai, lắp trên con lăn hiện 
ảnh, để truyền lực dẫn động nhờ gài với phần truyền lực dẫn động. Chiều quay của con 
lăn hiện ảnh là chiều ngược với chiều quay của con lăn cấp thuốc hiện ảnh, và tốc độ bề 
mặt của con lăn cấp thuốc hiện ảnh lớn hơn tốc độ bề mặt của con lăn hiện ảnh. 
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(11) 44284 
(21) 1-2015-02563 (51) 7 G03G  21/18,  15/08 

(22) 13.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/084171        13.12.2013 (87) WO2014/092207 19.06.2014 
(30) 2012-273205        14.12.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501 Japan 
(72) MAESHIMA, Hideki (JP), TANABE, Masato (JP), NOMURA, Keisuke (JP), 

SHIMIZU, Hiroki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý tạo ảnh và thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp xử lý tạo ảnh bao gồm: trống nhạy quang; con lăn hiện ảnh 
quay được để hiện ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên trống nhạy quang; con lăn quay được có 
trục quay ở vị trí lệch ra khỏi đường trục của con lãn hiện ảnh, để truyền lực dẫn động 
tới con lăn hiện ảnh; bộ phận lắp bố trí ở phần đầu của trục của con lăn hiện ảnh; phần 
tiếp nhận lực dẫn động, được bố trí ở bộ phận lắp và có thể dịch chuyển theo phương 
giao với trục của con lăn quay được, để tiếp nhận lực dẫn động cần được truyền tới con 
lăn hiện ảnh; bộ phận đẩy để đẩy phần tiếp nhận theo phương giao với trục của con lăn 
quay được; phần đỡ để đỡ quay phần tiếp nhận lực dẫn động để có thể dịch chuyển cùng 
với phần tiếp nhận lực dẫn động theo phương giao với trục của con lăn quay được; và 
phần tiếp xúc để tiếp nhận phần đỡ được đẩy bởi bộ phận đẩy, trong đó phần tiếp xúc 
được định vị bên ngoài chu vi ngoài của trống nhạy quang trên mặt phẳng vuông góc với 
trục của con lăn quay được. 
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(11) 44285 
(21) 1-2015-02565 (51) 7 F16L  15/00 

(22) 17.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/076841    17.12.2013 (87) WO2014/095817 26.06.2014 
(30) 1262580         21.12.2012     FR 
(71) 1. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France, F-59620 Aulnoye-Aymeries, France 
2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

(72) GARD, Eric (FR), GOUIDER, Mohamed (FR), PETIT, Mikael (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cụm tạo mối nối ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm tạo mối nối ren bao gồm chi tiết ống thứ nhất và chi tiết ống 
thứ hai có trục quay (10) và mỗi chi tiết ống được tạo ra tại một trong các đầu (1, 2) có 
vùng ren (3, 4) được tạo thành trên bề mặt chu vi bên ngoài hoặc bên trong của các chi 
tiết tùy thuộc vào việc đầu ren là ren ngoài hay ren trong, các đầu (1, 2) có khả năng kết 
hợp với nhau để tạo mối nối ren và kết thúc ở bề mặt kết thúc (7, 8), ít nhất một bề mặt 
tiếp xúc thứ nhất được tạo ra trên một trong số các đầu (1, 2) và ít nhất một bề mặt tiếp 
xúc thứ hai được tạo ra trên đầu tương ứng (1, 2), sao cho các bề mặt tiếp xúc thứ nhất 
và bề mặt tiếp xúc thứ hai tiếp xúc với nhau trong quá trình tạo mối nối ren của các đầu 
(1, 2), khác biệt ở chỗ, bề mặt tiếp xúc thứ nhất và thứ hai của chúng lần lượt được phủ 
bằng màng nhựa nhiệt dẻo khô thứ nhất và thứ hai mà chất kết dính của chúng được tạo 
thành bởi một hoặc nhiều polyme nhiệt dẻo, chỉ có một trong số các màng nhựa nhiệt 
dẻo khô thứ nhất và thứ hai còn bao gồm nhựa nhiệt dẻo vô định hình lỏng với độ nhớt 

động nằm trong khoảng từ 2.000 đến 40.000mPa.s ở 25°C. 
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(11) 44286 
(21) 1-2015-02566 (51) 7 H04J  99/00,  11/00, H04W  72/02,  

72/04,  72/08,  72/12 
(62) 1-2011-01190   
(22) 13.11.2009 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2009/006086       13.11.2009 (87) WO2010/055676 20.05.2010 
(30) 2008-292653         14.11.2008      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2015 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Shinsuke TAKAOKA (JP), Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Masayuki 

HOSHINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm gốc và phương pháp cấp phát tài nguyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm gốc truyền 
thông vô tuyến và phương pháp thiết lập bố trí chùm, trong đó thậm chí cả khi tín hiệu 
SC-FDMA được chia thành nhiều chùm và sau đó nhiều chùm được ánh xạ đến các dải 
tần không liên tục tương ứng (khi sử dụng C-SC-FDMA), hiệu quả cải thiện năng suất 
truyền hệ thống có thể được duy trì, trong khi năng suất truyền người dùng vẫn có thể 
được cải thiện. Trong thiết bị này, bộ phận DFT (210) xuất ra chuỗi ký hiệu trong miền 
thời gian đến bước xử lý DFT, nhờ đó tạo ra các tín hiệu trong miền tần số. Bộ phận 
thiết lập (211) chia các tín hiệu được nhập vào từ bộ phận DFT (210) thành nhiều chùm 
theo đồ án chùm, tức là theo tập hợp MCS, kích thước mã hóa, hoặc chỉ số hạng xuất 
hiện trong truyền MIMO, đã được chỉ báo trong các tín hiệu được đưa vào đó, và sau đó 
ánh xạ các chùm đến một trong nhiều tài nguyên tần số không liên tục tương ứng, nhờ 
đó thiết lập bố trí chùm trong miền tần số. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
307 

(11) 44287 
(21) 1-2015-02579 (51) 7 C21C  5/28,  1/02,  1/04,  5/30,  5/46 

(22) 10.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050290        10.01.2014 (87) WO2014/112432 A1 24.07.2014 
(30) 2013-007188        18.01.2013   JP 

2013-016987        31.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KIKUCHI Naoki (JP), NAKASE Kenji  (JP), TAKAHASHI Yukio  (JP), UCHIDA 

Yuichi (JP), MIKI Yuji  (JP), IWAKI Yozo (JP), IKAGAWA Toru  (JP), TANAKA 
Kotaro  (JP), KAWABATA Ryo  (JP), SASAKI Naotaka (JP), OKUYAMA Goro  (JP), 
MOMOSAKI Kazuhito  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp luyện thép trong lò chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp luyện thép trong lò chuyển để tăng cường hiệu quả 
của bước khử silic và bước khử phospho của sắt nóng chảy bằng lượng nhỏ chất trợ dung 
để giảm chi phí sản xuất gang có hàm lượng phospho thấp và giảm tối đa chi phí khử 
cacbon. Sắt nóng chảy được nạp vào lò chuyển thứ nhất để thực hiện bước khử silic, và 
bước loại bỏ xỉ trung gian được thực hiện để loại bỏ một phần xỉ sau bước khử silic và 
giữ xỉ còn lại cùng với sắt nóng chảy trong lò chuyển, và oxy dùng để tinh luyện và bột 
chất trợ dung đá vôi hoặc khí nhiên liệu và khí đốt được thổi thông qua ống cấp có chức 
năng đầu đốt vào bề mặt của bể sắt nóng chảy còn lại trong lò chuyển sau bước khử silic 
để thực hiện việc khử phospho của sắt nóng chảy, và sắt nóng chảy sau khi đã được khử 
phospho được rót ra trong khi giữ lại ít nhất một phần xỉ sau bước khử phospho trong lò 
chuyển, và sắt nóng chảy sau khi được khử phospho được đưa sang một lò chuyển khác 
để khử cacbon. 
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(22) 15.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050561        15.01.2014 (87) WO2014/112521 A1 24.07.2014 
(30) 2013-006910        18.01.2013   JP 

2013-011258        24.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KAWABATA Ryo (JP), TANAKA Kotaro (JP), NEGISHI Hidemitsu (JP), ISHIGE 

Toshiro (JP), KIKUCHI Naoki (JP), UCHIDA Yuichi (JP), OGASAWARA Yasushi 
(JP), SASAKI Naotaka (JP), IWAKI Yozo (JP), SUZUKI Norihiko (JP), SENOO 
Masaomi (JP), IDO Hiroharu (JP), TANO Manabu (JP), ICHIKAWA Akira (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy bằng cách tiến hành bước 
xử lý khử silic và bước xử lý khử phospho cho sắt nóng chảy trong lò tinh luyện kiểu lò 
chuyển để thực hiện bước xử lý khử silic và một phần của xỉ có sẵn trong lò được xả ra 
khỏi lò trong khi giữ lại sắt nóng chảy trong lò và sau đó chất trợ dung trên cơ sở CaO 
và nguồn oxy được cấp vào bên trong lò để thực hiện bước xử lý khử phospho và sau đó 
sắt nóng chảy được rót ra khỏi lò, nồng độ của ít nhất một khí chứa cacbon được phân 
tích trong khí hút được hút ra bởi thiết bị xử lý khí thải trong lò tinh luyện kiểu lò 
chuyển trong quá trình xử lý khử silic và thời điểm kết thúc bước xử lý khử silic được 
xác định dựa trên trị số phân tích được, nhờ đó có thể thực hiện bước khử phospho tiếp 
theo với chi phí thấp trong khi tránh được việc sắt nóng chảy bị giảm nhiệt độ. 
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(21) 1-2015-02582 (51) 7 A01M  1/14,  1/02,  1/16 
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(86) PCT/JP2013/084897      26.12.2013 (87) WO2014/104197 A1 03.07.2014 
(30) 2012-286415        28.12.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) DAINIHON JOCHUGIKU CO., LTD.  (JP) 

4-11 Tosabori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500001 (JP) 
(72) HIKITSUCHI Tomoyuki (JP), MITSUISHI Honami (JP), KANZAKI Tsutomu (JP), 

NAKAYAMA Koji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bẫy côn trùng bay 

  (57)     Sáng chế đề xuất bẫy côn trùng bay mà sử dụng tổ hợp màu sắc có tính thu hút cao đối 
với côn trùng bay và từ đó đạt được hiệu quả thu hút và hiệu quả bắt cao. Bẫy côn trùng 
bay bao gồm tấm dính (30) dính vào côn trùng bay, chi tiết chính (10) mà tấm dính (30) 
được đặt trên đó, chi tiết nắp (20) được gắn vào để che tấm dính (30), và cửa vào (40) 
được tạo ra trong chi tiết nắp (20) mà thông qua đó côn trùng bay đi vào. Khi chi tiết 
nắp (20) được gắn vào chi tiết chính (10), khoảng trống bên trong S mà chứa tấm dính 
(30) được tạo ra giữa chi tiết chính (10) và chi tiết nắp (20). Khoảng trống bên trong S 
thông với môi trường bên ngoài đầy côn trùng bay thông qua cửa vào (40). Tấm dính 
(30) có hoa văn hình đảo trên biển bao gồm vùng nền (P) có màu sắc có độ màu số n1 
[n1: 4 (cam hơi đỏ) - 6 (cam hơi vàng)] của bánh xe màu PCCS và nhiều phần giống đảo 

có màu độ màu số (n2 + 2) (n2 + 4) [n2  n1: 6 (cam hơi vàng) - 10 (vàng-xanh)] của 

bánh xe màu PCCS.  
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(21) 1-2015-02584 (51) 7 H04B  7/26, H04W  72/12 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) SEO, Dongyoun (KR), AHN, Joonkui (KR), YANG, Suckchel (KR), Yl, Yunjung 

(KR), HWANG, Daesung (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển đường 

xuống trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển đường xuống 

trong hệ thống truyền thông không dây được tạo cấu hình với các ô phục vụ. Phương 
pháp tạo ra thông tin điều khiển đường xuống nhờ lập lịch các ô song công phân chia 
theo tần số (FDD - frequency division duplex) bằng các khung FDD (DCI_FDD) và 
thông tin điều khiển đường xuống nhờ lập lịch các ô song công phân chia theo thời gian 
(TDD - time division duplex) bằng các khung TDD (DCI_TDD), và truyền DCI_FDD và 
DCI_TDD, trong đó các phần của các trường DCI_FDD và DCI_TDD được tạo ra để có 
các kích thước bit tương đương, và nếu ô FDD hoặc ô TDD được sử dụng riêng, sau đó 
các phần đã biết của các trường trong ô FDD và ô TDD có các kích thước bit khác lẫn 
nhau. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XU, Zhiguang (CN), LIN, Huafeng (CN), ZHOU, Xiaoping (CN), LIU, Dekun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm mạch đường truyền, môđun quang và thiết bị mạng quang

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mạch đường truyền, môđun quang và thiết bị mạng quang. 
Tấm mạch đường truyền bao gồm bảng mạch chính, tấm panen, môđun quang và bộ 
ghép kênh/bộ tách kênh phân chia bước sóng, trong đó môđun quang bao gồm ít nhất 
một giao diện điện và ít nhất một giao diện quang; bộ ghép kênh/bộ tách kênh phân chia 
bước sóng bao gồm giao diện thứ nhất và giao diện thứ hai; tấm panen được bố trí trên 
cạnh của bảng mạch chính; giao diện điện được kết nối điện đến bảng mạch chính; giao 
diện quang quay ra theo hướng từ cạnh của bảng mạch chính đến bên trong của bảng 
mạch chính và song song với bảng mạch chính và giao diện quang được kết nối với giao 
diện thứ nhất; và bộ ghép kênh/bộ tách kênh phân chia bước sóng được bố trí trên bảng 
mạch chính, giao diện thứ hai được tạo cấu hình để kết nối với cáp fiđơ và cáp fiđơ được 
tạo cấu hình để kết nối thiết bị mạng quang ở phía gửi và thiết bị mạng quang ở phía 
thu. Giải pháp kỹ thuật theo các phương án của sáng chế có thể cải thiện hiệu quả sử 
dụng không gian của thiết bị mạng quang và giảm các sợi quang phía ngoài thiết bị 
mạng quang, do đó giảm khó khăn trong việc quản lý. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
312 

(11) 44292 
(21) 1-2015-02596 (51) 7 G02C  4/14,  11/00 

(22) 07.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2014/000164   07.01.2014 (87) WO2014/107100 A1 10.07.2014 
(30) 10-2013-0001471        07.01.2013   KR 

10-2013-0001473        07.01.2013   KR 
(75) 1. YANG, YOUNG CHUL  (KR) 

(Apgujeong-dong, Miseong Apt.), 22-1402, 113 Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul 
135-785, Republic of Korea 
2. YANG, JI YEON  (KR) 
(Noeun-dong, Yeolmaemaeul 11(il)-danji) 1111-402, 23 Wanggabong-ro, Yuseong-gu, 
Daejeon 305-768, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Giá đỡ gọng kính đeo mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ gọng kính đeo mắt mà đỡ gọng kính để  hạn chế tấm đỡ trên 
mũi (ve mũi) không cho tiếp xúc với phần sống mũi khi đeo kính, do vậy làm giảm được 
lực ép lên phần da ở sống mũi gây ra bởi tấm ve mũi. Giá đỡ gọng kính đeo mắt theo 
sáng chế này gồm có: một phần thân chính hình lưỡi liềm được tạo ra ở phần xương phía 
trên tạo thành bởi phần bao quanh da đầu của người đeo kính và phần vành tai; một vấu 
lồi cố định nhô ra ở mặt ngoài của phần thân chính và một rãnh để lắp gọng kính mà 
được thiết kế ở phần phía trên phần thân chính. 
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(72) BLOCH, Brian (US), LIEBERWIRTH, Lars Ralf Rainer (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bàn chải đánh răng có bộ cảm biến áp lực. Theo một phương án thực 
hiện, bàn chải đánh răng có thể bao gồm thân có phần tay cầm và phần đầu có phần 
lõm; cụm làm sạch bao gồm: tấm đầu; các chi tiết làm sạch răng, mỗi một trong số các 
chi tiết làm sạch răng bao gồm phần làm sạch nhô ra từ bề mặt trước của tấm đầu và 
phần chân nhô ra từ bề mặt sau của tấm đầu; các phần chân của các chi tiết làm sạch 
răng được làm nóng chảy với nhau để tạo thành phần mờ nóng chảy nằm liền kề bề mặt 
sau của tấm đầu; tấm đầu của cụm chi tiết làm sạch được định vị trong phần lõm và 
được nối với phần đầu; bộ cảm biến áp lực nằm liền kề bề mặt sau của phần mờ nóng 
chảy; và bộ chỉ báo được ghép nối hoạt động với bộ cảm biến áp lực để sinh ra tín hiệu 
cảm nhận cho người sử dụng khi bộ cảm biến áp lực dò được áp lực vượt quá ngưỡng 
định trước. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bàn chải đánh răng có bộ cảm biến áp lực. Theo một phương án thực 
hiện, sáng chế có thể là bàn chải đánh răng bao gồm: tay cầm; đầu; các chi tiết làm sạch 
răng được gắn với và nhô ra từ bề mặt trước của đầu; bảng mạch in được bố trí trong 
đầu, bảng mạch in có bề mặt trước và bề mặt sau; bộ cảm biến áp lực được ghép nối 
hoạt động với bề mặt trước của bảng mạch in, trong đó áp lực tác động vào các chi tiết 
làm sạch răng được truyền tới bộ cảm biến áp lực; và nguồn sáng gắn vào bề mặt sau 
của bảng mạch in, trong đó nguồn sáng được chiếu sáng khi bộ cảm biến áp lực chịu áp 
lực vượt quá ngưỡng định trước. 
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(72) PAULSON, Peter, O. (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống cảm biến dùng cáp cho đường ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cảm biến dùng cáp kiểu mới có khối cảm biến dùng cáp 
vốn được nối với vị trí bề mặt thông qua cáp không có cáp điện bất kỳ, và gồm ít nhất 
một sợi quang để điều khiển và thu thập dữ liệu. Khối cảm biến có thể được thu lại dễ 
dàng, và có thể được di chuyển tiến lùi dễ dàng trong đường ống nếu cần khảo sát các 
khu vực liên quan của thành đường ống. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
316 

(11) 44296 
(21) 1-2015-02600 (51) 7 F16G  5/16 

(22) 20.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2013/077802    20.12.2013 (87) WO2014/102214 03.07.2014 
(30) 1039971         24.12.2012    NL 
(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý nhiệt theo phương pháp sản xuất nhóm vòng 

dùng cho đai dẫn động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các vòng thép mềm dẻo (32), cụ thể là sản 

xuất các nhóm vòng (31) dùng cho đai dẫn động (3) với một số vòng thép mềm dẻo xếp 
lồng vào nhau (32), phương pháp này bao gồm bước xử lý (IX) trong đó các vòng (32) 
được xử lý nhiệt để làm cho chúng có lớp bề mặt đã được thấm nitơ. Theo sáng chế, 
chiều dày của các lớp bề mặt đã được thấm nitơ này của các vòng (32) được điều khiển 
hoạt động thông qua việc điều khiển khoảng thời gian của việc xử lý nhiệt thấm nitơ.  
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(72) BLOCH Brian (US), LIEBERWIRTH Lars Ralf Rainer (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo dụng cụ chăm sóc răng miệng, dụng cụ 

chăm sóc răng miệng và bộ chi tiết dùng cho dụng cụ chăm 
sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo dụng cụ chăm sóc răng miệng, dụng cụ chăm 
sóc răng miệng và bộ chi tiết dùng cho dụng cụ chăm sóc răng miệng. Phương pháp chế 
tạo dụng cụ chăm sóc răng miệng theo sáng chế bao gồm các bước: (a) tạo ra đầu và 
phần thứ nhất của tay cầm nối với đầu, phần thứ nhất có bề mặt thứ nhất; (b) tạo ra đầu 
có ít nhất một chi tiết làm sạch; và (c) gắn phần thứ hai của tay cầm vào phần thứ nhất 
của tay cầm, phần thứ hai này có bề mặt thứ hai và chứa cụm gồm có bộ định thời và 
thiết bị thông báo cho người sử dụng được cấu hình để cấp ra thông báo tùy thuộc vào 
trạng thái của bộ định thời, sao cho phần thứ nhất nối với đầu tại đầu xa của tay cầm, 
phần thứ hai tạo ra đầu gần của tay cầm, và các bề mặt thứ nhất và thứ hai cùng nhau tạo 
ra bề mặt bên trong của tay cầm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gel chăm sóc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gel chăm sóc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua, 
phức chất này tạo ra chất kết tủa kẽm oxit khi sử dụng nhờ pha loãng với nước và/hoặc 
nước bọt. 
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(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất nước ép rau, và nước ép rau 

thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất nước ép rau (1) được cấu tạo từ một cặp bánh răng 

trụ tròn (11, 12) và cặp bánh răng xoắn thứ nhất (13, 14) được định vị ở dưới cặp bánh 
răng trụ tròn (11, 12). Số răng của cặp bánh răng xoắn thứ nhất (13, 14) lớn hơn số răng 
của cặp bánh răng trụ tròn (11, 12). Vị trí trung gian giữa các trục quay của cặp bánh 
răng xoắn thứ nhất (13, 14) được định vị ngay dưới vị trí trung gian giữa các trục quay 
của cặp bánh răng trụ tròn (11, 12). Nguyên liệu làm nước ép lần lượt đi qua không gian 
ở giữa bánh răng trụ tròn (11) và bánh răng trụ tròn (12) quay ngược chiều nhau, và giữa 
bánh răng xoắn thứ nhất (13) và bánh răng xoăn thứ nhất (14) quay ngược chiều nhau 
trong khi được nghiền. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nước ép 
rau và nước ép rau thu được. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng ngưng tụ, tác nhân diệt trừ sinh vật gây hại 

chứa hợp chất này và phương pháp diệt trừ sinh vật gây hại sử 
dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1):  
 

 
 
trong đó A1 là N(O)p hoặc CH; A2 là N(O)q; R

1 là nhóm triflometyl, nguyên tử halogen 

hoặc nguyên tử hydro; R2 là nhóm C1-C3 perfloalkyl,  

p là 0 hoặc 1; q là 0 hoặc 1; n là 0, 1 hoặc 2 ; và m là 0, 1 hoặc 2, có tác dụng diệt trừ 

sinh vật gây hại rất tốt. Sáng chế cũng đề cập đến tác nhân diệt trừ sinh vật gây hại chứa 

hợp chất này và phương pháp diệt trừ sinh vật gây hại sử dụng hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác định độ dày của vật liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xác định độ dày của vật liệu dạng tờ. Thiết 
bị này bao gồm: khung, trục đặc, trục nổi và bộ cảm biến; trong đó: hai đầu của trục đặc 
được bố trí trên hai tấm mặt bên của khung qua các ổ trục; hai đầu của trục nổi được bố 
trí trên hai tấm mặt bên của khung qua các ổ trục, và mặt ngoài của trục nổi tiếp xúc 
theo phương tiếp tuyến với mặt ngoài của trục đặc; và bộ cảm biến được bố trí trên mặt 
trước của khung, và được tạo cấu hình để đo biên độ của điểm tiếp xúc giữa trục nổi và 
trục đặc. 
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(11) 44302 
(21) 1-2015-02620 (51) 7 B65G  61/00, B07C  5/00, B65B  

35/50 
(22) 22.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/060331         22.11.2013 (87) WO2014/097018 26.06.2014 
(30) MO2012A000307         17.12.2012    IT 
(71) SYSTEM S.P.A.  (IT) 

Via Ghiarola Vecchia 73, I-41042 Fiorano Modenese (MODENA), Italy 
(72) TORO, Andrea (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị phân loại vật thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân loại vật thể được vận chuyển bởi băng tải, thiết bị này 
bao gồm một phần của băng tải (2) mà các vật thể (3) được phân loại tại đó, các phương 
tiện kẹp (4) dùng để kẹp vật thể (3) hoạt động ở một phần của băng tải (2). Phương tiện 
kẹp (4), theo mệnh lệnh và có chọn lựa, gắp vật thể nằm trên phần này của băng tải (2) 
và vận chuyển chúng vào các giá đỡ (5) trong các vùng đợi tạm thời được chọn trước để 
tạo ra các chồng vật thể (3) đồng nhất với nhau. Phương tiện nâng và vận chuyển (6) 
dùng để nâng, theo mệnh lệnh, các vật thể đơn lẻ hoặc các chồng vật thể (3) tựa trên các 
giá đỡ (5) trên các vùng đợi tạm thời được chọn trước và vận chuyển chúng vào dây 
chuyền chuyển đi (7). 
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(11) 44303 
(21) 1-2015-02624 (51) 7 B62M  7/02, F02M  35/10 

(22) 20.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-177201 01.09.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yasuka MORI (JP), Kenji SHIMIZU (JP), Kazuhiro SAKAMOTO (JP), Yoshikata 

KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu scutơ 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe kiểu scutơ trong đó không khí có thể được hút vào 
phần bên trong của tấm ốp thân đồng thời vẫn đảm bảo được khoảng không bên trong 
của tấm ốp thân. 
Xe kiểu scutơ bao gồm: yên xe mà người đi xe ngồi trên đó; bộ lọc không khí và động 
cơ được bố trí bên dưới yên xe; và tấm ốp thân (20) dùng để che vùng bên dưới yên xe. 
Trong đó tấm ốp thân (20) bao gồm: tấm ốp bên phía sau (30) dùng để che mặt bên của 
phần sau xe; và phần nhô (21) nhô ra phía ngoài theo chiều rộng của xe trong vùng bên 
trong tấm ốp bên phía sau (30) theo chiều rộng của xe, lỗ nạp không khí (23) mà không 
khí được hút qua đó vào phần bên trong của tấm ốp thân (20) được tạo ra trên một phần 
của thành theo chu vi của phần nhô (21), và phần miệng (31) được tạo ra trên tấm ốp 
bên phía sau (30) theo cách bao quanh mép theo chu vi của phần nhô (21) khi nhìn từ 
phía bên của xe, và theo chiều rộng của xe, đầu ngoài (23v) của lỗ nạp không khí (23) 
theo chiều rộng của xe được bố trí bên trong đầu ngoài (31v) của phần miệng (31) được 
tạo ra trên tấm ốp bên phía sau (30) theo chiều rộng của xe. 
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(11) 44304 
(21) 1-2015-02625 (51) 7 B62J  35/00 

(22) 20.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-195596 25.09.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Koji NAKAGAWA (JP), Hideaki NAKAGAWA (JP), Kiyohito SUZUKI (JP), 

Soichiro MIYAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu scutơ 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe kiểu scutơ trong đó sự trào ngược của nhiên liệu 
khi nạp nhiên liệu có thể được ngăn chặn, đường dẫn nhiên liệu và đường dẫn không khí 
trong ống phun nhiên liệu có thể được đảm bảo và hiệu suất nạp nhiên liệu có thể được 
cải thiện. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe kiểu scutơ (10) có kết cấu cửa nạp 
nhiên liệu cho phép ngăn chặn sự trào ngược của nhiên liệu khi nạp nhiên liệu. Trong xe 
kiểu scutơ (10), ống phun nhiên liệu (62), kéo dài lên trên và nhiên liệu được phun vào 
trong đó, được lắp trên bình nhiên liệu (60). Chi tiết dạng ống lót (81), kéo dài theo 
chiều thẳng đứng dọc theo ống phun nhiên liệu (62), được bố trí bên trong ống phun 
nhiên liệu (62). Đường dẫn nhiên liệu (100) được tạo ra trong phần bên trong của chi 
tiết dạng ống lót (81), và đường dẫn không khí (101) được tạo ra giữa ống phun nhiên 
liệu (62) và chi tiết dạng ống lót (81). 
Nhờ kết cấu nêu trên, không có khả năng nhiên liệu và không khí va đập với nhau bên 
trong ống phun nhiên liệu khi nạp nhiên liệu và do vậy, hiệu suất thay thế chỗ của nhau 
giữa không khí và nhiên liệu trong bình nhiên liệu có thể được cải thiện, nhờ đó hiệu 
suất nạp nhiên liệu có thể được cải thiện. Ngoài ra, sự trào ngược của nhiên liệu có thể 
được ngăn chặn nhờ chi tiết dạng ống lót lắp trong ống phun nhiên liệu. 
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(11) 44305 
(21) 1-2015-02627 (51) 7 A46B  3/06,  9/04,  9/06,  9/02 

(22) 20.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/070760    20.12.2012 (87) WO2014/098853 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New, York New, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng. Dụng cụ này bao gồm đầu có bề 
mặt thứ nhất và nhóm các chi tiết làm sạch răng không song song nhô ra khỏi bề mặt 
thứ nhất của đầu. Các chi tiết làm sạch răng này cùng tạo ra hốc dạng nón giữa chúng. 
Ngoài ra, các chi tiết làm sạch răng cùng tạo ra thành quanh hốc, thành có đầu gần liền 
kề bề mặt thứ nhất của đầu và đầu xa nằm cách xa bề mặt thứ nhất của đầu nêu trên, đầu 
xa của thành được tạo bởi các đầu xa của các chi tiết làm sạch răng. 
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(11) 44306 
(21) 1-2015-02628 (51) 7 A46B  3/06,  9/04,  9/06,  9/02 

(22) 20.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2012/070761    20.12.2012 (87) WO2014/098854 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New, York New, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo dụng cụ chăm sóc răng miệng, phương pháp 
bao gồm các bước: lắp bộ phận và lắp nhóm các chi tiết làm sạch răng không song song 
mà cùng tạo ra hốc dạng nón giữa chúng, trong đó các chi tiết làm sạch răng nhô qua 
rãnh được tạo ra ở bộ phận sao cho các phần thứ nhất tương ứng của các chi tiết làm 
sạch răng được bố trí ở mặt thứ nhất của bộ phận và các phần thứ hai tương ứng của các 
chi tiết làm sạch răng được bố trí ở mặt thứ hai của bộ phận; và sau đó cố định cùng với 
các phần thứ hai của các chi tiết làm sạch răng ở mặt thứ hai của bộ phận. 
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(11) 44307 
(21) 1-2015-02629 (51) 7 C09D  183/04, B01J  23/06,  23/26,  

31/22, C08G  77/08,  77/14, C08L  
83/04, C09D  5/16 

(22) 19.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FR2013/000353    19.12.2013 (87) WO2014/096571 26.06.2014 
(30) 12/03531         20.12.2012    FR 
(71) BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS  (FR) 

21 avenue Georges Pompidou, F-69003 Lyon, France 
(72) MALIVERNEY Christian (FR), BLANC Delphine (FR), FEDER Michel (FR), 

PLATEL Delphine (FR), PARISOT HervÐ (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi 

trường nước và quy trình phủ lớp phủ chống đóng bám 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi trường 

nước, đặc biệt là vật phẩm có đặc tính chống bám để sử dụng trong nước biển. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình phủ lớp phủ chống đóng bám để kìm hãm sự phát 
triển của các sinh vật thủy sinh trên các kết cấu ngập nước hoặc bán ngập nước. 
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(11) 44308 
(21) 1-2015-02630 (51) 7 C09D  183/04, B01J  23/06,  23/26,  

31/22, C08G  77/08,  77/14, C08L  
83/04, C09D  5/16 

(22) 19.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/FR2013/000354     19.12.2013 (87) WO2014/096572 26.06.2015 
(30) 13/03542          20.12.2012     FR 
(71) BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS  (FR) 

21 avenue Georges Pompidon, F-69003 Lyon, France 
(72) MALIVERNEY Christian  (FR), BLANC Delphine (FR), PLATEL Delphine  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi 

trường nước và phương pháp phủ lớp phủ chống đóng bám 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi trường 

nước, đặc biệt trong nước biển, và đến phương pháp phủ lớp phủ chống đóng bám để 
kìm hãm sự phát triển của các sinh vật thủy sinh trên các kết cấu ngập nước hoặc bán 
ngập nước.  
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(11) 44309 
(21) 1-2015-02635 (51) 7 H04W  48/08 

(22) 04.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/070010     04.01.2013 (87) WO2014/106318 10.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) YU, Youyang  (CN), LI, Huan  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống chọn cổng mạng dữ liệu gói (PDN), 

cổng mạng dữ liệu gói (PDN) và máy chủ 3GPP AAA (xác thực cấp 
phép và tính cước theo chuẩn 3GPP) 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chọn cổng mạng dữ liệu gói (PGW). Phương pháp này 
bao gồm các bước: nhận, bởi máy chủ 3GPP AAA (xác thực cấp phép và tính cước theo 
chuẩn 3GPP), chỉ thị loại yêu cầu được gửi từ PGW, trong đó chỉ thị loại yêu cầu này 
được dùng để cho biết loại quy trình mà thiết bị người dùng (UE) thực hiện, hoặc được 
dùng để cho biết xem có địa chỉ IP nào được bảo tồn hay không; và chọn, bởi máy chủ 
3GPP AAA, PGW đích theo chỉ thị loại yêu cầu này. Sáng chế còn đề xuất máy chủ 
3GPP AAA, PGW và thiết bị người dùng. Nhờ giải pháp theo sáng chế mà việc điều 
chỉnh động đối với PGW có thể được thực hiện và tránh được quy trình chọn lại PGW 
không cần thiết. 
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(11) 44310 
(21) 1-2015-02637 (51) 7 D06P  5/22 

(22) 25.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/023180    25.01.2013 (87) WO2014/116230 31.07.2014 
(71) COLORZEN, LLC   (US) 

31 West 34th Street, #6, New York, NY 10001, United States of America 
(72) LEONARD, Tony, M. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý sợi xenluloza, vải chứa sợi được xử lý và 

phương pháp nhuộm vải này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để nhuộm sợi, bao gồm bước xử lý sơ bộ 

sợi trước khi cho tiếp xúc với thuốc nhuộm. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cải 
thiện khả năng nhuộm của sợi, cũng như làm tăng hiệu quả của quy trình nhuộm và làm 
giảm đến mức tối thiểu sự lãng phí và thất thoát thuốc nhuộm. 
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(11) 44311 
(21) 1-2015-02642 (51) 7 G06T  7/00, B65B  19/30 

(22) 13.02.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/052861     13.02.2014 (87) WO2014/125049 A1 21.08.2014 
(30) 13155127.7          13.02.2013     EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 
(72) GINDRAT, Pierre-Yves (CH), NORDLUND, Karl Markus (SE), KLIPFEL, Yorick 

(CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp đánh giá sự phân bố độ xốp bên trong vật dụng 

xốp, phương pháp kiểm soát quá trình sản xuất vật dụng nói 
trên, phương pháp kiểm soát độ xốp của vật dụng nói trên và 
thiết bị đánh giá sự phân bố độ xốp bên trong vật dụng nối 
trên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá sự phân bố độ xốp bên trong vật dụng xốp 
như đầu lọc được làm quăn, nút thuốc lá, hoặc điếu thuốc lá.Theo đó, hình ảnh số thu 
được của vùng cắt ngang của vật dụng và phân đoạn diện tích lỗ xốp được xác định đối 
với mỗi trong số nhiều vùng phụ có kích thước giống nhau của vùng cắt ngang của vật 
dụng. Điều này tạo ra nhiều phân đoạn diện tích lỗ xốp. Nhiều phân đoạn diện tích lỗ 
xốp cho phép đánh giá sự phân bố độ xốp cục bộ bên trong vùng cắt ngang của vật dụng 
xốp. Mỗi vùng phụ mà ở trong đó phân đoạn diện tích lỗ xốp được tính xếp chồng lên ít 
nhất một vùng phụ gần kề từ 10% đến 95%. Phương pháp đánh giá định lượng sự phân 
bố độ xốp có thể được sử dụng để kiểm soát quy trình sản xuất vật dụng xốp. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm soát quá trình sản xuất vật dụng nói trên, 
phương pháp kiểm soát độ xốp của vật dụng nói trên và thiết bị đánh giá sự phân bố độ 
xốp bên trong vật dụng nói trên. 
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(11) 44312 
(21) 1-2015-02643 (51) 7 B26B  13/20 

(22) 16.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/083675    16.12.2013 (87) WO2014/098049 26.06.2014 
(30) 2012-276287       18.12.2012 JP 
(75) AWAUCHI, ISAO  (JP) 

527-1, Chiejima, Kamojima-cho, Yoshinogawa-shi, Tokushima 7760014 - Japan 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kéo cắt tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kéo cắt tóc có thân thứ nhất của kéo (10), thân thứ hai của kéo (20) 
và trục quay (30) để liên kết thân thứ nhất của kéo (10) và thân thứ hai của kéo (20) theo 
cách quay được với nhau. Thân thứ nhất của kéo (10) là chi tiết hẹp dài có phần lưỡi kéo 
thứ nhất (11) được bố trí ở phía đầu của trục quay (30) và phần tay cầm thứ nhất (15) 
được bố trí trên phần nắm của trục quay (30) có lỗ xỏ ngón tay thứ nhất (17). Phần tay 
cầm thứ nhất (15) được tạo hình dạng uốn cong lên trên về phía phần lưỡi kéo thứ nhất 
(11) từ trục quay (30). Thân thứ hai của kéo (20) là chi tiết hẹp dài có phần lưỡi kéo thứ 
hai (21) được bố trí ở phía đầu của trục quay (30), và phần tay cầm thứ hai (25) được bố 
trí trên phần nắm từ trục quay (30) và có lỗ xỏ ngón tay thứ hai (27), và lỗ xỏ ngón tay 
thứ hai (27) được uốn cong lên trên về phía phần lưỡi kéo thứ hai (21) từ trục quay (30). 
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(11) 44313 
(21) 1-2015-02646 (51) 7 A47J  27/08,  27/12,  27/09 

(22) 20.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/011977    20.12.2013 (87) WO2014/098530 A1 26.06.2014 
(30) 10-2012-0151143         21.12.2012   KR 

10-2012-0151187         21.12.2012   KR 
10-2012-0151199         21.12.2012   KR 
10-2013-0016882         18.02.2013   KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(75) YANG, JAE BOK  (KR) 

(Yuldong) 135-4, Docho-gil Gyeongju-si Gyeongsangbuk-do 781-310, Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nồi cơm đa năng, cơ cấu khóa hộp chứa trong và hệ thống chế 

biến thực phẩm của nồi cơm đa năng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới nồi cơm đa năng, cơ cấu khóa hộp chứa trong và hệ thống chế biến 

thực phẩm của nồi cơm đa năng. Theo sáng chế, nồi cơm đa năng có khoang bên trong 
được chia thành nhiều ngăn sao cho thực phẩm có thể được nấu trong từng khoang tách 
biệt một cách độc lập; các cơ cấu khóa dùng cho các hộp chứa trong, nhờ đó cho phép 
các khoang chế biến thực phẩm trong đó có thể được nấu theo cách riêng biệt và có lựa 
chọn; và các bộ phận khác. Cụ thể hơn, nồi cơm đa năng bao gồm, thân nồi (100) có 
mặt trên hở để tiếp nhận các nguyên liệu thực phẩm sẽ được nấu; nắp nồi (400) có tấm 
ngăn (410) được tạo dạng lồi tương ứng với hình dạng miệng hở của các hộp chứa trong 
(300) để bịt kín các miệng hở này; và hộp chứa ngoài (200) bao gồm thân tạo nhiệt 
(231), được gắn trên mặt đáy, để liên tục cấp nhiệt theo phương thẳng đứng tới bốn 
thành bên của khoang chế biến thực phẩm bên trong các thành bên và các thành ngăn 
(250), trong đó thân tạo nhiệt (231) và lớp gia nhiệt (252) cho phép từng khoang chế 
biến thực phẩm (500) được gia nhiệt một cách độc lập. 
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(11) 44314 
(21) 1-2015-02647 (51) 7 G06Q  10/08 

(22) 10.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/011105   10.01.2014 (87) WO2014/110414 A2 17.07.2014 
(30) 61/751,649        11.01.2013  US 
(71) TAGNETICS, INC.  (US) 

635 Olympic Drive Troy, OH 45373, United States of America 
(72) MEYER, Matthew (US) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống kiểm soát lượng hàng tồn trữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát lượng hàng tồn trữ, trong đó hệ thống cảm biến 
trọng lượng cho các kệ hàng bán lẻ gồm có các kệ có một hệ thống phân phối năng 
lượng và truyền tín hiệu điện, và các bộ cảm biến trọng lượng (30) được bố trí trên các 
bề mặt trên cùng của các kệ và được nối với hệ thống phân phối năng lượng và truyền 
tín hiệu điện để phát hiện việc đặt các sản phấm bán lẻ lên trên các kệ. Bộ điều khiến 
(28) giám sát lượng hàng tồn trữ tại kệ theo thời gian thực và đưa ra các cảnh báo khi 
một sản phẩm bán lẻ có thể hết hàng, cảnh báo trước là sẽ hết hàng, hoặc đặt nhầm chỗ 
trên kệ. Việc thu thập dữ liệu hàng tồn trữ theo thời gian thực khiến có thể kiểm soát 
toàn diện hàng tồn trữ tại kệ và trong khu vực cất trữ. 
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(11) 44315 
(21) 1-2015-02649 (51) 7 B01D  53/14 

(22) 22.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/071500     22.11.2013 (87) WO2014/099268 A1 26.06.2014 
(30) 61/740,982          21.12.2012     US 
(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 

1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, New Jersey, 08801-0900 USA 
(72) SISKIN, Michael (US), HANKS, Patrick, L. (US), KORTUNOV, Pavel (US), FEDICH, 

Robert, B. (US), MCCALL, Patrick, P. (US), THOMANN, Hans (US), LETA, Daniel, 
P. (US), BAUGH, Lisa, S. (US), CALABRO, David, C. (US), DECKMAN, Harry, W. 
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tách cacbon đioxit ra khỏi dòng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách khí cacbon dioxit ra khỏi dòng khí. Các phương 
pháp được đề xuất để thực hiện quy trình hấp thụ và tái sinh CO2 mà có thể tận dụng các 
thay đổi pha giữa các dung dịch của các sản phẩm phản ứng amin-CO2 và huyền phù kết 
tủa, các hạt huyền phù có thể bao gồm các kết tủa rắn được tạo thành dựa trên các sản 
phẩm của phản ứng amin-CO2. Dung dịch amin có thể được sử dụng để thu CO2 ra khỏi 
dòng pha khí. Trong suốt quy trình thu ban đầu này, sản phẩm của phản ứng amin-CO2 
có thể còn lại trong dung dịch. Dung dịch chứa sản phẩm của phản ứng amin-CO2 sau 
đó có thể được tiếp xúc với các điều kiện mà dẫn đến việc kết tủa một phần sản phẩm 
phản ứng amin-CO2 để tạo thành huyền phù. Huyền phù kết tủa có thể được chuyển vào 
bên trong một hoặc nhiều tầng giai đoạn mà ở đó các điều kiện được thay đổi để cho 
phép huyền phù giải phóng CO2. 
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(11) 44316 
(21) 1-2015-02660 (51) 7 C13K  1/02, B09B  3/00 

(22) 25.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2012/008270         25.12.2012 (87) WO2014/102858 03.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8670, JAPAN 
(72) KUSUDA Hiromasa (JP), IZUMI Noriaki (JP), TAJIRI Hironori (JP), TSUJITA Shoji 

(JP), TANIYAMA Noriyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất dung dịch đã đường hóa nhờ 

sử dụng sinh khối xenluloza làm nguyên liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dung dịch đã đường hoá đạt được việc thu 

hồi sacarit cao từ bã đã loại nước, nhờ đó hơi nước xả nhanh ít có khả năng bị tắc trong 
quá trình bốc hơi nhanh, và ít có khả năng xảy ra sự đóng cặn trong thiết bị cô đặc để cô 
đặc dung dịch đã đường hoá, và thiết bị sản xuất dung dịch đã đường hoá dùng cho 
phương pháp sản xuất dung dịch đã đường hoá này. Phương pháp sản xuất dung dịch đã 
đường hoá theo sáng chế bao gồm: (1) bước đường hoá để đường hoá hemixenluloza 
hoặc xenluloza chứa trong sinh khối xenluloza thành các sacarit C5 hoặc các sacarit C6 
bằng cách buộc bùn sinh khối xenluloza phải chịu quá trình xử lý nước nóng ở trạng 
thái siêu tới hạn hoặc trạng thái dưới tới hạn; (2) bước rửa để rửa liên tục chất rán trong 
bùn bằng nước rửa sau bước đường hoá, nhờ sử dụng nhiều tầng của các bể lắng để rửa 
bố trí nối tiếp nhau sao cho hướng chuyển động của chất rắn trong bùn và hướng chuyển 
động của nước chảy tràn là ngược hướng nhau; và (3) bước cô đặc để loại bỏ phần cặn 
rắn ra khỏi nước rửa được thu hồi trong bước rửa nhờ sử dụng bể lắng để đứng yên khác 
với các bể lắng để rửa, và sau đó cô đặc dịch nổi trên bề mặt của bể lắng để đứng yên 
nhờ sử dụng thiết bị cô đặc để tạo ra dung dịch đã đường hoá. 
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(11) 44317 
(21) 1-2015-02661 (51) 7 C13K  1/02, B01J  3/00,  3/02, B09B  

3/00 
(22) 21.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/006843         21.11.2013 (87) WO2014/103148 03.07.2014 
(30) 2012-284978         27.12.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8670, Japan 
(72) NISHINO Takashi (JP), IZUMI Noriaki (JP), TAJIRI Hironori (JP), KUSUDA 

Hiromasa (JP), TSUZAWA Masaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phản ứng đường hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng đường hóa bao gồm: lò phản ứng (14) được tạo 
kết c ấu để tạo ra phản ứng đường hóa nguyên liệu (10); và cơ cấu nạp nguyên liệu (20) 
được tạo kết cấu để nạp nguyên liệu (10) vào trong lò phản ứng (14) tại khoảng định 
trước. Lò phản ứng (14) gồm có: thiết bị cấp hơi nước gia nhiệt (58) được tạo kết cấu để 
tăng nhiệt độ của nguyên liệu (10) nạp từ cơ cấu nạp nguyên liệu (20) đến nhiệt độ phản 
ứng đường hóa; và cơ cấu cấp (54) được tạo kết cấu để cấp liên tiếp mỗi nguyên liệu đã 
được nạp (10) về phía lỗ đầu ra (56) trong khoảng thời gian định trước ngắn trong khi 
tạo ra phản ứng đường hóa mỗi nguyên liệu (10) dưới nhiệt độ cao và áp suất cao. Cơ 
cấu nạp nguyên liệu (20) được tạo kết cấu để nạp, vào trong lò phản ứng (14), nguyên 
liệu (10) với mật độ khối thích hợp cho tốc độ phản ứng đường hóa của lò phản ứng 
(14). Theo cách này, thiết bị phản ứng đường hóa được tạo kết cấu để có khả năng: nạp 
nguyên liệu ở trạng thái thích hợp cho đường hóa thủy phân vào trong lò phản ứng bởi 
cơ cấu nạp nguyên liệu; và đường hóa thủy phân nguyên liệu một cách có hiệu quả 
trong lò phản ứng.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
339 

(11) 44318 
(21) 1-2015-02663 (51) 7 A61Q  11/00, A61K  8/27 

(22) 24.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2012/087270     24.12.2012 (87) WO2014/100928 03.07.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) XU, Yun (US), HUANG, Xiaoyi (CN), XIE, Yuanhui (CN), QIN, Xiongfei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thuốc đánh răng, kit chăm sóc răng miệng chứa chế 

phẩm này, phương pháp đánh bóng răng và phương pháp làm 
trắng răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng có tác dụng làm trắng răng mà 
chứa chất mài mòn, phương pháp đánh bóng răng và phương pháp làm trắng răng, cũng 
như kit chăm sóc răng miệng chứa chế phẩm chăm sóc răng miệng này.  
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(11) 44319 
(21) 1-2015-02665 (51) 7 A01N  43/22 

(22) 23.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/077472    23.12.2013 (87) WO2014/105817 03.07.2014 
(30) 61/747,723         31.12.2012   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) LALONDE, Rebecca (US), HERRICK, Jessica (US), WILMOT, Jeremy (US), 

BRAVO-ALTAMIRANO, Karla (US), LU, Yu (US), MEYER, Kevin, G. (US), YAO, 
Chenglin (US), DEKORVER, Kyle (US), LI, Fangzheng (US), O'CALLAGHAN, Iain 
(IE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất diệt nấm picolinamit vòng lớn, chế phẩm để kiểm soát 

hoặc phòng ngừa nấm gây bệnh chứa hợp chất này và phương 
pháp kiểm soát hoặc phòng ngừa nấm gây bệnh cho thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất diệt nấm picolinamit vòng lớn có công thức I, cũng như 
chế phẩm để kiểm soát hoặc phòng ngừa nấm gây bệnh chứa hợp chất này và chất mang 
nông dụng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến ph−ơmg pháp kiểm soát hoặc phòng 
ngừa nấm gây bệnh cho thực vật, phương pháp này bao gồm bước đưa lượng hữu hiệu 
diệt nấm của một hoặc nhiều hợp chất có công thức I vào ít nhất một loài nấm, thực vật, 
vùng lân cận với thực vật và hạt giống. 
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(11) 44320 
(21) 1-2015-02666 (51) 7 C10G  1/02, F25J  1/00 

(22) 09.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/010812    09.01.2014 (87) WO2014/110221 17.07.2014 
(30) 61/750,590         09.01.2013    US 
(71) C2O TECHNOLOGIES, LLC  (US) 

PO Box 1457, Marco Island, FL 34146, United States of America 
(72) RINKER, Franklin, G. (US), KUHN, Timothy, J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý khí thải thoát ra từ quy trình nhiệt phân 

than và nhiên liệu khí được tạo ra bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý than bao gồm bước đầu tiên là sấy khô than và 

đề cập đến phương pháp xử lý khí thải thoát ra từ quy trình nhiệt phân than. Than khô 
được nhiệt phân để tạo ra chì than và các loại khí thoát ra. Sau đó, chì than được làm 
mát và trộn. Khí thoát ra được ngưng tụ trong ít nhất hai, tốt hơn là nhiều hơn hoặc bằng 
ba, vùng riêng biệt ở các nhiệt độ khác nhau để làm ngưng tụ các chất lỏng có nguồn 
gốc từ than (CDL) từ khí than thoát ra. Các khí không thể ngưng tụ được có thể được 
đưa trở lại khoang nhiệt phân để làm khí quét chứa nhiệt, hoặc tiếp tục được xử lý như 
dòng nhiên liệu. Các chất lỏng CDL có thể tùy ý được tách ly tâm và/hoặc được lọc 
hoặc được tách ra khỏi bùn cặn than còn lại. Bùn cặn có thể được kết hợp với chì than, 
để đóng thành bánh, trong khi các chất lỏng CDL được lưu trữ. Việc kiểm soát chính 
xác nhiệt độ của các vùng ngưng tụ để cho phép kiểm soát số lượng và độ ổn định của 
các phần ngưng tụ thu gom được. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nhiên liệu khí được 
tạo ra bằng phương pháp này.  
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(11) 44321 
(21) 1-2015-02672 (51) 7 G06F  9/45 

(22) 05.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/078855     05.07.2013 (87) WO2014/101384 A1 03.07.2014 
(30) 201210571671.4          24.12.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LUO, Panfeng  (CN), DAI, Song (CN), LI, Zhengquan (CN), HUANG, Sanpeng (CN), 
HAN, Xiaoping  (CN), HU, Xiaomin  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển gọi lệnh phần cứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều khiển gọi lệnh phần cứng. Phương 
pháp này bao gồm các bước: thu nhận lệnh phần cứng; xác định xem lệnh phần cứng 
nhận được có phải là lệnh hợp pháp hay không; và khi xác định được rằng lệnh phần 
cứng nhận được là lệnh hợp pháp, truyền lệnh phần cứng đến thiết bị phần cứng tương 
ứng. Theo sáng chế, tính hợp pháp của lệnh phần cứng được kiểm tra trước khi lệnh 
phần cứng được truyền đến thiết bị phần cứng, và chỉ có lệnh phần cứng hợp pháp được 
truyền đến thiết bị phần cứng để thi hành, vì vậy tránh được tình trạng truyền lệnh hoạt 
động không hợp pháp đến thiết bị phần cứng để thi hành, và nâng cao độ an toàn cho 
thiết bị phần cứng. 
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(11) 44322 
(21) 1-2015-02675 (51) 7 C07C  29/145,  31/04, B01J  19/24 

(22) 23.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/077488    23.12.2013 (87) WO2014/100813 26.06.2014 
(30) 61/745,591         22.12.2012    US 
(71) GAS TECHNOLOGIES LLC  (US) 

P.O Box 640, 3030 Aspen View Drive, Walloon Lake, Michigan 49796, United States 
of America 

(72) VISSER, Evan, Michael (US), GAFFNEY, Ian, Lawrence (US), BRIEDENSTEIN, 
Walter  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất hyđrocacbon được oxy hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hyđrocacbon được oxy hóa bao gồm bước: 
cấp dòng khí chứa hyđrocacbon được gia nhiệt thứ nhất vào lò phản ứng; cấp riêng biệt 
dòng khí chứa oxy vào lò phản ứng nêu trên để oxy hóa một phần dòng khí chứa 
hyđrocacbon, trong đó khí chứa oxy tùy ý được điều chế bằng cách cho không khí đi 
qua một hoặc nhiều màng để làm tăng hàm lượng oxy; ngưng tụ và/hoặc tách một hoặc 
nhiều hyđrocacbon oxygenat lỏng từ dòng sản phẩm thu được; tách loại chọn lọc khí 
không phải hyđrocacbon ra khỏi dòng sản phẩm để làm giàu thành phần hyđrocacbon 
khí sử dụng tháp lọc khí và/hoặc màng; trộn sản phẩm hyđrocacbon khí còn lại từ dòng 
sản phẩm với dòng khí chứa hyđrocacbon mới sau một chu trình phản ứng. Phương pháp 
theo sáng chế khác biệt ở chỗ, phương pháp này sử dụng ít nhất một màng để làm tăng 
hàm lượng oxy của khí chứa oxy và/hoặc loại bỏ các khí không phải hyđrocacbon ra 
khỏi dòng sản phẩm thu được như nêu trên. 
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(21) 1-2015-02679 (51) 7 A01M  1/02,  1/20 
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(86) PCT/JP2013/084898         26.12.2013 (87) WO2014/109247 A1 17.07.2014 
(30) 2013-003190         11.01.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) DAINIHON JOCHUGIKU CO., LTD.  (JP) 

4-11 Tosabori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500001, Japan 
(72) KOYAMA Hironori (JP), ONO Taiji (JP), HIKITSUCHI Tomoyuki  (JP), KANZAKI 

Tsutomu  (JP), NAKAYAMA Koji  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bẫy côn trùng bay gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất bẫy côn trùng bay gây hại có tác dụng thu hút tốt đối với côn trùng 
bay gây hại điển hình là ruồi nhỏ như ruồi giấm (Drosophilidae), Phoridae, Sciaridae, 
Mycetophilidae, ruồi cống (Psychodidae), v.v.. Bẫy côn trùng bay gây hại (100) để bắt 
côn trùng bay gây hại bằng cách làm cho thành phần thu hút trong bẫy (100) bay hơi và 
khuếch tán ra ngoài bẫy (100), bẫy côn trùng bay gây hại này bao gồm phần nắp (20) có 
nhiều lỗ thu hút (23) mà côn trùng bay gây hại bị thu hút vào trong bẫy (100) thông qua 
các lỗ thu hút này, và phần khay (10) để đựng phần hóa chất (30) chứa thành phần thu 

hút và giữ côn trùng bay gây hại đi vào bẫy (100) thông qua nhiều lỗ thu hút (23). ít 
nhất một nửa số lỗ thu hút (23) có các hình dạng khác nhau. 
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(22) 30.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/052005       30.01.2013 (87) WO2014/118908 A1 07.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2015 
(71) YKK AP INC.  (JP) 

1 , Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024 Japan 
(72) KUBO, Hiroaki (JP), TAGUCHI, Minoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ con lăn cửa và kết cấu lắp cửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ con lăn cửa (50) bao gồm con lăn cửa (55) đỡ quay bánh xe 
(552) giữa cặp vách bên (551a) và (551b), bánh xe (552) lăn trên đường trượt trên (15) 
để di chuyển thân cửa (20) cấu thành kết cấu lắp cửa mà bộ con lăn cửa (50) được lắp 
vào để mở hoặc đóng khoảng hở được tạo ra bởi khung khoảng hở (10) của kết cấu lắp 
cửa. Bộ con lăn cửa (50) bao gồm thân bộ con lăn cửa (51) trong đó các con lăn cửa (55) 
được đỡ và phần giữa các con lăn cửa (55) được nối trực tiếp hoặc gián tiếp với thân cửa 
(20) qua chốt nối (54). 
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(21) 1-2015-02688 (51) 7 A61P  1/14, A61K  36/9066 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2015 
(75) Hoàng Minh Chung  (VN) 

Số 40, ngách 14/31, đường Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em và 

phương pháp bào chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em. Chế 

phẩm này chứa đảng sâm chế, cam thảo và dịch chiết men bia. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến quy trình bào chế cao lỏng đảng sâm-cam thảo, quy trình thủy phân men bia 
và phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(11) 44326 
(21) 1-2015-02691 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 30.03.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/073523       30.03.2013 (87) WO2014/110869 24.07.2014 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) PANG, Lingli  (CN), ZHENG, Xiaoxiao (CN), MA, Xueli  (CN), WANG, Fan  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thu thập ánh xạ giữa tham số truy 

nhập ngẫu nhiên và tài nguyên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thu thập ánh xạ giữa tham số truy nhập 

ngẫu nhiên và tài nguyên theo các phương án thực hiện sáng chế, trong đó phương pháp 
gồm các bước: thu thập danh sách tham số truy nhập ngẫu nhiên, và thu thập số thứ tự 
của tham số trong danh sách tham số truy nhập ngẫu nhiên; thu thập danh sách tài 
nguyên; và thu thập ánh xạ giữa tham số truy nhập ngẫu nhiên và tài nguyên E-DCH 
(Enhanced Dedicated Channel- Kênh dành riêng tăng cường) chung trong danh sách tài 
nguyên theo số thứ tự thu được của tham số truy nhập ngẫu nhiên và tổng số tài nguyên 
trong danh sách tài nguyên thu được, sao cho thiết bị phía mạng xác định, theo tham số 
truy nhập ngẫu nhiên được gửi bởi UE (User Equipment-Thiết bị người dùng), liệu tài 
nguyên E-DCH chung tương ứng có khả dụng hay không. Theo cách này, ánh xạ giữa 
chữ ký và tài nguyên E-DCH chung mặc định có thể được xác định, và vấn đề hiệu quả 
truy nhập mạng tương đối thấp được giải quyết. 
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(30) 10-2013-0005212         17.01.2013     KR 
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#1105, 11th Floor, Anyang Venturetel, 167, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do 431-811, Republic of Korea 

(72) YUN, Jong Nam (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Rào chắn va đụng có khả năng hấp thụ năng lượng va chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rào chắn va đụng bao gồm các bộ phận: nhiều cột đỡ, một thanh 
lan can và các bộ phận liên kết được lắp nghiêng để liên kết qua lại các cột đỡ với thanh 
lan can ở các khoảng cách xác định, như vậy cải thiện được khả năng hấp thụ năng 
lượng va chạm bằng cách hạn chế năng lượng va chạm truyền thẳng trực tiếp vào các cột 
đỡ theo chiều vuông góc với thanh lan can. 
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(22) 24.12.2012 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2012/087272     24.12.2012 (87) WO2014/100930 03.07.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) PRENCIPE, Michael (US), HUANG, Xiaoyi (CN), XIE, Yuanhui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng có hàm lượng nước cao và có khả 
năng chống nhiễm vi sinh vật được cải thiện. Chế phẩm chăm sóc răng miệng này chứa 
nguồn ion thiếc (II) tan trong nước với lượng nằm trong khoảng từ 0,125% trọng  lượng 
đến 0,75% trọng lượng, trong đó chế phẩm này chứa nước với lượng ít nhất là 50% 
trọng lượng và trong đó nguồn ion thiếc (II) được chọn từ nhóm gồm thiếc (II) clorua, 
thiếc (II) pyrophosphat, thiếc (II) format, thiếc (II) axetat, thiếc (II) gluconat, thiếc (II) 
lactat, thiếc (II) tartrat, thiếc (II) oxalat, thiếc (II) malonat, thiếc (II) xitrat, thiếc (II) 
etylen glyoxit, và hỗn hợp của chúng. 
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(72) Vũ Chí Cường (VN), Nguyễn Khắc Hiếu (VN) 
(54) Bộ điều khiển thủy lực đóng mở van đĩa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển thủy lực đóng mở van đĩa được sử dụng trong việc 
điều khiển đóng mở van đĩa kiểu thủy lực - đối trọng bao gồm: lọc dầu (102); bơm dầu 
(103) được dẫn động bởi động cơ (104); van một chiều (105), van một chiều có điều 
khiển (116); bơm dầu bằng tay (106); van an toàn (108) để xả áp suất khi quá tải, đồng 
hồ hiển thị áp suất làm việc của hệ thống (107); van phân phối 4/2 (110); van phân phối 
2/2 (114); các van khóa tay (111, 111', 112, 112') được sử dụng khi vận hành bằng tay; 
các van tiết lưu (113, 113') có chức năng thay đổi tốc độ đóng mở van đĩa; ngoài ra còn 
thước đo dầu (101) để đo mức dầu trong thùng dầu (109).  
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(71) 1. VALINGE INNOVATION AB  (SE) 
Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 
2. VALINGE FLOORING TECHNOLOGY AB  (SE) 
Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 

(72) Darko PERVAN (SE), Niclas HAKANSSON (SE), Hans PERSSON (SE), Marcus 
BERGELIN (SE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm xây dựng và sản phẩm bán thành 

phẩm được dùng để tạo ra tấm xây dựng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm xây dựng (1), phương pháp này bao 

gồm: tạo ra lõi (2); phủ một lớp cân bằng (6) có lượng hơi ẩm thứ nhất trên bề mặt thứ 
nhất (3) của lõi (2), lớp cân bằng (6) bao gồm một tấm mỏng tẩm chất kết dính rắn 
nhiệt; phủ lớp bề mặt (12) có lượng hơi ẩm thứ hai trên bề mặt thứ hai (4) của lõi (2), 
lớp bề mặt (12) bao gồm chất kết dính rắn nhiệt; điều chỉnh lượng hơi ẩm thứ nhất của 
lớp cân bằng (6) sao cho lượng hơi ẩm thứ nhất này lớn hơn lượng hơi ẩm thứ hai của 
lớp bề mặt (12) trước khi hóa rắn; và hóa rắn lớp bề mặt (12) và lớp cân bằng (6) bằng 
cách dùng nhiệt và lực ép. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm bán thành phẩm được làm thích ứng để hóa 
rắn để tạo ra tấm xây dựng (1). 
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(11) 44331 
(21) 1-2015-02728 (51) 7 C08F  10/00,  2/01,  2/14 

(22) 21.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/051144    21.01.2014 (87) WO2014/114646 31.07.2014 
(30) 13152269.0         22.01.2013    EP 
(71) TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY  (BE) 

Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe (BE) 
(72) FOUARGE, Louis (BE), HORRE, Annelies (BE), NAUWELAERTS, Geert (BE), 

RICHET, Marc (BE), WILDERIANE, Pascal (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế polyolefin bằng cách truyền liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế polyolefin trong ít nhất hai lò phản ứng dạng 
vòng chứa huyền phù đặc bao gồm lò phản ứng dạng vòng thứ nhất được kết nối thành 
dãy với lò phản ứng dạng vòng thứ hai, bao gồm các bước: - đưa một hoặc nhiều chất 
phản ứng olefin, chất pha loãng và chất xúc tác polyme hóa vào trong lò phản ứng dạng 
vòng thứ nhất đã nêu, và trong khi lưu thông chất phản ứng olefin, chất pha loãng và 
chất xúc tác polyme hóa đã nêu trong lò phản ứng dạng vòng thứ nhất đã nêu, - polyme 
hóa một hoặc nhiều chất phản ứng olefin đã nêu để điều chế huyền phù đặc polyolefin 
chứa chất pha loãng dạng lỏng và các hạt polyme olefin rắn; - rút huyền phù đặc 
polyolefin bao gồm các hạt polyme olefin rắn và chất pha loãng từ lò phản ứng thứ nhất 
đã nêu và đưa các hạt đã được rút vào trong lò phản ứng dạng vòng thứ hai, bằng một 
hoặc nhiều đế lắng lắp trên lò phản ứng thứ nhất đã nêu, trong đó mỗi đế lắng có đầu 
vào được kết nối với lò phản ứng thứ nhất và đầu ra được kết nối với lò phản ứng thứ hai 
bằng đường truyền, - trong đó ít nhất một đế lắng liên tục mở cho phép truyền liên tục 
các hạt polyme olefin rắn từ lò phản ứng dạng vòng thứ nhất đã nêu đến lò phản ứng 
dạng vòng thứ hai đã nêu, và trong đó quy trình này còn bao gồm bước kiểm soát việc 
truyền liên tục các hạt polyme olefin rắn từ lò phản ứng dạng vòng thứ nhất đã nêu đến 
lò phản ứng dạng vòng thứ hai đã nêu bằng ít nhất một đế lắng mở liên tục. 
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(86) PCT/EP2014/051143    21.01.2014 (87) WO2014/114645 31.07.2014 
(30) 13152258.3         22.01.2013    EP 
(71) TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY  (BE) 

Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe (BE) 
(72) FOUARGE, Louis (BE), HORRE, Annelies (BE), NAUWELAERTS, Geert (BE), 

TANGHE, Rudi (BE), JANSSENS, Johan (BE), BEUCKELAERS, Steven (BE), 
RICHET, Marc (BE), WILDERIANE, Pascal (BE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế polyolefin bằng cách xả liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế polyolefin trong ít nhất một lò phản ứng dạng 
vòng chứa huyền phù đặc có lắp một hoặc nhiều đế lắng, bao gồm các bước: đưa vào lò 
phản ứng dạng vòng đã nêu một hoặc nhiều chất phản ứng olefin, chất pha loãng, chất 
xúc tác polyme hóa và thành phần tùy chọn và trong khi lưu thông chất phản ứng olefin, 
chất pha loãng và chất xúc tác polyme hóa đã nêu trong lò phản ứng dạng vòng đã nêu; 
polyme hóa một hoặc nhiều chất phản ứng olefin đã nêu để điều chế huyền phù đặc 
polyme chứa chất pha loãng dạng lỏng và hạt polyolefin olefin dạng rắn; rút liên tục 
huyền phù đặc polyolefin chứa hạt polyolefin và chất pha loãng từ lò phản ứng đã nêu, 
qua một hoặc nhiều đế lắng đã nêu và chuyển hạt polyme olefin dạng rắn được rút đã 
nêu từ lò phản ứng dạng vòng đã nêu đến bộ phận phục hồi; trong đó mỗi đế lắng có đầu 
vào được kết nối với lò phản ứng và đầu ra được kết nối với bộ phận phục hồi, và trong 
đó ít nhất một đế lắng liên tục mở cho phép việc rút liên tục huyền phù đặc polyolefm 
đã nêu từ lò phản ứng dạng vòng đã nêu, và trong đó mỗi đầu ra của một hoặc nhiều đế 
lắng đã nêu được kết nối với bộ phận phục hồi bằng ít nhất một ống dẫn có lắp dụng cụ 
kiểm soát áp suất, và trong đó áp suất trong lò phản ứng dạng vòng đã nêu được kiểm 
soát bằng cách vận hành dụng cụ kiểm soát áp suất đã nêu. 
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17 B15 / 51 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Văn Ngọc Hướng  (VN), Văn Thị Ngọc Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp chiết tách và tinh chế zerumbon tinh khiết từ 

cây gừng (Zingiber) 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chiết tách và tinh chế zerumbon từ cây gừng bao gồm các 

bước sau: 

- nghiền cây gừng tươi sau khi đã được làm sạch thành bột có cỡ hạt  3mm; 

- ép thủy lực bột cây gừng nêu trên đến trọng lượng không đổi để thu được phần bã ép; 

- nghiền tiếp phần bã ép này thành bột có cỡ hạt  2mm; 

- chiết xuất bột gừng này bằng dung môi không phân cực hoặc phân cực kém để thu 
được dịch chiết chứa tinh dầu và zerumbon hòa tan trong dung môi; 
- loại bỏ hết dung môi và thu được hỗn hợp của tinh dầu và zerumbon dạng thô từ dịch 
chiết này; 
- kết tinh phân đoạn zerumbon từ hỗn hợp của tinh dầu và zerumbon này và tách 
zerumbon dạng thô ra khỏi tinh dầu bằng cách làm lạnh tinh dầu và zerumbon để thu 
được phần kết tinh zerumbon dạng thô; 
tinh chế zerumbon dạng thô bằng cách kết tinh lại trong hỗn hợp dung môi không phân 
cực và phân cực kém để thu được tinh thể zerumbon tinh khiết. 
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(22) 26.08.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2013/007620    26.08.2013 (87) WO2014/112703 24.07.2014 
(30) 10-2013-0004867         16.01.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) 1. BAE, HEE DONG  (KR) 

301-dong 603-ho, 263, Seosuwon-ro 577beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do 441-842, Republic of Korea 
2. IL-SUNG CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 
402-ho, 80, Inha-ro 507beon-gil, Namdong-gu, Incheon 405-841, Republic of Korea 

(72) BAE, Hee Dong (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý nước thải cuối và phụ phẩm từ 

cây cọ thải ra trong quá trình ép dầu cọ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý nước thải cuối và phụ phẩm từ cây cọ 

thải ra từ quá trình ép dầu cọ để thu được nhiên liệu và nguồn thức ăn bằng cách tách 
nhanh lượng chất rắn ra khỏi nước thải cuối và phụ phẩm từ cây cọ được thải ra từ quá 
trình ép dầu cọ, oxy hóa chất hữu cơ của pha lỏng tạo ra bằng cách xử lý nước để sử 
dụng chất thu được dưới dạng phân bón dạng lỏng, và cô và loại nước liên tục chất rắn 
tách ra và tiếp đó trộn chất thu được này với bánh khô dầu cọ và chất tương tự.  
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(72) MIYAMOTO Yu (JP), HOSHI Hiroyuki (JP), KIKUGAWA Atsushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm từ phôi gia công chứa ít 
nhất là nguyên tố đất hiếm và nguyên tố nhóm sắt, phương pháp này có thể được áp 
dụng trong thực tế do hệ thống tái chế đơn giản và có chi phí thấp. Phương pháp thu hồi 
nguyên tố đất hiếm từ phôi gia công chứa ít nhất là nguyên tố đất hiếm và nguyên tố 
nhóm sắt, khác biệt ở chỗ, phương pháp này bao gồm ít nhất là bước tách nguyên tố đất 
hiếm ở dạng oxit ra khỏi nguyên tố nhóm sắt bằng cách xử lý oxy hóa phôi gia công, 
tiếp đó chuyển môi trường xử lý thành môi trường trong đó có mặt muội than, và xử lý 

nhiệt phôi gia công đã xử lý oxy hóa này ở nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 1000°C trong 
môi trường khí trơ hoặc trong chân không. 
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Yasuhiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm olefin sulfonat nội và chế phẩm làm sạch chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm olefin sulfonat nội có thể gia tăng khả năng tạo bọt một 
cách thích hợp, sự tan bọt không gây ra cảm giác nhớt trong khi rửa, sau đó làm sạch và 
làm khô và chế phẩm làm sạch chứa nó. Chế phẩm olefin sulfonat nội chứa (A) olefin 
sulfonat nội có 16 nguyên tử cacbon và (B) olefin sulfonat nội có 12 nguyên tử cacbon, 
trong đó tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) với thành phần (B), (A/B), là nằm trong 
khoảng từ 10/90 đến 90/10. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
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(72) YOSHIKAWA, Yohei (JP), MITSUDA, Yoshinori  (JP), HORI, Hiroshi (JP), DOI, 

Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm olefin sulfonat nội và chế phẩm làm sạch chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm olefin sulfonat nội có thể gia tăng khả năng tạo bọt, sự 
làm trơn bọt, lượng bọt một cách thích hợp và chế phẩm làm sạch chứa nó. Chế phẩm 
olefin sulfonat nội chứa (A) olefin sulfonat nội có 16 nguyên tử cacbon và (B) olefin 
sulfonat nội có 14 nguyên tử cacbon, trong đó tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) với 
thành phần (B), (A/B), là nằm trong khoảng từ 80/20 đến 90/10. 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) YOSHIKAWA, Yohei (JP), MITSUDA, Yoshinori  (JP), HORI, Hiroshi  (JP), DOI, 

Yasuhiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm olefin sulfonat nội và chế phẩm làm sạch chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm olefin sulfonat nội có thể gia tăng khả năng tạo bọt, sự 
phân tán bọt, sự tan bọt một cách thích hợp và chế phẩm làm sạch chứa nó. Chế phẩm 
olefin sulfonat nội chứa (A) olefin sulfonat nội có 16 nguyên tử cacbon và (B) olefin 
sulfonat nội có 14 nguyên tử cacbon, trong đó tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) với 
thành phần (B), (A/B), là nằm trong khoảng từ 10/90 đến 70/30 và tỷ lệ khối lượng của 
chế phẩm olefin sulfonat nội có 18 nguyên tử cacbon hoặc lớn hơn là 5% khối lượng 
hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 44339 
(21) 1-2015-02738 (51) 7 H04L  1/06 

(22) 08.03.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/072369      08.03.2013 (87) WO2014/101350 A1 03.07.2014 
(30) PCT/CN2012/088147        31.12.2012      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) Zhang, Leiming (CN), Zhou, Yongxing (CN), Liu, Jianghua  (CN), Wu, Qiang  (CN), 
Wang, Jianguo (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp báo cáo thông tin trạng thái kênh, thiết bị người 

sử dụng và trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp báo cáo thông tin trạng thái kênh (thông tin trạng thái 

kênh “CSI”), bao gồm các bước: thu (101) tín hiệu tham chiếu từ trạm cơ sở; chọn (102) 
ma trận mã hóa trước từ sổ mã dựa vào tín hiệu tham chiếu, khi sổ mã gồm có ma trận 

mã hóa trước W và W=SV, khi ma trận V là ma trận Nv, N là số cổng tín hiệu tham 

chiếu, v  N, S là ma trận chọn hàng được sử dụng để chọn một hoặc nhiều vectơ hàng 

từ ma trận V và  là hằng số; và gửi (103) CSI tới trạm cơ sở, khi CSI gồm có bộ chỉ báo 

ma trận mã hóa trước PMI và PMI là tương ứng với ma trận mã hóa trước được chọn. 
Theo các phương án của sáng chế, bằng cách điều chỉnh kết cấu sổ mã, ma trận mã hóa 
trước thích hợp có thể được chọn theo tình trạng nhiễu, để chọn ăngten để truyền dữ liệu 
và công suất của ăngten để làm giảm lượng các nguồn lập lịch bị lãng phí do sự điều 
khiển nhiễu bởi trạm cơ sở. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
362 

(11) 44340 
(21) 1-2015-02743 (51) 7 H04N  7/24 

(62) 1-2012-01514   
(22) 29.10.2010 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2010/007537    29.10.2010 (87) WO2011/053050 05.05.2011 
(30) 10-2009-0104421         30.10.2009     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea 
(72) CHEON, Min-Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa ảnh. Đơn vị mã hóa ảnh, có miền 
lệch với biên của hình hiện thời, được phân chia để tạo ra đơn vị mã hóa có cỡ nhỏ hơn 
cỡ đơn vị mã hóa ảnh này, và việc mã hóa chỉ được thực hiện trong miền không lệch với 
biên của hình hiện thời. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã ảnh 
được mã hóa theo phương pháp và thiết bị mã hóa ảnh này.  
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(11) 44341 
(21) 1-2015-02744 (51) 7 A61K  39/12, C07K  14/005 

(22) 16.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CU2013/000008    16.12.2013 (87) WO2014/101903 03.07.2014 
(30) 2012-0179         27.12.2012    CU 
(71) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA  (CU) 

Avenida 31 entre 158 y 190, Cubanac¸n, Playa, 11600 La Habana, Cuba 
(72) HERMIDA CRUZ, Lisset (CU), GIL GONZALEZ, L¸zaro (CU), IZQUlERDO 

OLIVA, Alienys (CU), MARCOS LOPEZ, Ernesto (CU), SUZARTE PORTAL, Edith 
(CU), GUILLEN NIETO, Gerardo, Enrique (CU), GUZMAN TIRADO, MarÝa, 
Guadalupe (CU), VALDES PRADO, Iris (CU), LAZO VAZQUEZ, Laura (CU), 
GARCIA ARECHAVALETA (CU), ALVAREZ VERA, Mayling (CU), CASTRO 
VELAZCO, Jorge (CU), LOPEZ FERNANDEZ, L¸zaro (CU), RAMIREZ 
BARTUTIS, Rosa, Liset (CU), PEREZ, GUEVARA, Olga, Lidia (CU), PEREZ 
FUENTES, Yusleidi, de la Caridad (CU), ROMERO FERNANDEZ, Yaremy (CU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Axit nucleic dùng để gia tăng đáp ứng miễn dịch đối với kháng 

nguyên của vacxin chống virut đanga và chế phẩm vacxin 
chống virut ®anga chứa axit nucleic này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit nucleic được nhân diện là SEQ ID NO. 1 dùng để gia tăng đáp 
ứng miễn dịch đối với kháng nguyên của vacxin chống virut đanga. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm vacxin chứa ít nhất một kháng nguyên trên cơ sở protein 
capsit của virut ®anga (dengue virus: DV) và oligonucleotit được nhận diện là SEQ ID 
NO. 1. Chế phẩm vacxin này chứa protein dung hợp được tạo ra từ capsit của DV2 và 
miền III của protein vỏ ngoài thuộc cùng một typ huyết thanh, cùng với oligonucleotit 
được nhận diện là SEQ ID NO. 1, cho mức đáp ứng miễn dịch tế bào và bảo vệ cao hơn 
ở chuột nhắt khi so với mức đáp ứng miễn dịch được tạo ra từ chế phẩm chứa kháng 
nguyên này cùng với các oligonucleotit có tiềm năng bổ trợ đã biết trước đây. Hiệu quả 
của các chế phẩm chứa oligonucleotit được nhận diện là SEQ ID NO. 1 đã được minh 
chứng ở các động vật linh trưởng không phải là người. Các chế phẩm này có thể là đơn 
trị, lưỡng trị hoặc tứ trị và được phối hợp với nhau theo các chế độ gây miễn dịch khác 
nhau với mục đích gây ra đáp ứng miễn dịch chức năng với cả bốn typ huyết thanh của 
virut. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
364 

(11) 44342 
(21) 1-2015-02750 (51) 7 A01N  43/24 

(22) 23.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/077537     23.12.2013 (87) WO2014/105842 03.07.2014 
(30) 61/747,094          28.12.2012     US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) OUIMETTE David G. (US), MATHIESON J. Todd (US), KEMMITT Gregory M. (GB)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp diệt nấm có tác dụng hiệp đồng chứa hợp chất 

(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-(3-((isobutyryloxy)metoxy)-4-
metoxypicolinami®o)-6-metyl-4,9-®ioxo-1,5-®ioxonan-7-yl 
isobutyrat, và fluxapyroxad, chế phẩm diệt nấm và phương 
pháp xử lý thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp diệt nấm có tác dụng hiệp đồng bao gồm lượng hữu hiệu 
có tác dụng diệt nấm của hợp chất có công thức (I), (3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-(3-
((isobutyryloxy)metoxy-4-metoxypicolinami®o)-6-metyl-4,9-®ioxo-1,5-®ioxonan-7-yl 
isobutyrat, và fluxapyroxad, để tạo ra tác dụng phòng trừ hiệp đồng với dạng nấm đã 
chọn. 

 

 
 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt nấm và phương pháp xử lý thực vật. 
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(11) 44343 
(21) 1-2015-02753 (51) 7 A01N  43/54, A61K  31/513, A61P  

3/00 
(22) 23.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/077540    23.12.2013 (87) WO2014/105844 03.07.2014 
(30) 61/747,086         28.12.2012    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America  
(72) LORSBACH Beth  (US), OWEN W. John  (GB), YAO Chenglin  (US), STELZER 

Lindsay  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất N-(được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-2-oxo-3,4-

đihyđropyrimiđin-1(2H)-carboxylat, chế phẩm phòng trừ bệnh 
nấm chứa chúng và phương pháp phòng trừ và ngăn ngừa sự 
tấn công của nấm trên thực vật 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-2-oxo-3,4-

đihyđropyrimiđin-1(2H)-carboxylat có công thức (I) như được nêu trong bản mô tả và 
dẫn xuất của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm phòng trừ bệnh nấm 
chứa chúng và phương pháp phòng trừ và ngăn ngừa sự tấn công của nấm trên thực vật. 
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(11) 44344 
(21) 1-2015-02759 (51) 7 H04L  29/06, H04W  12/04,  36/00 

(22) 30.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SE2014/050122   30.01.2014 (87) WO2014/120077 07.08.2014 
(30) 61/758,373        30.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) WAGER, Stefan (SE), VIRKKI, Vesa (FI), TEYEB, Oumer  (ET), JOHANSSON, 

Niklas  (SE), NORRMAN, Karl (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trạm cơ sở neo và phương pháp trong trạm cơ sở neo để tạo 

ra khóa an toàn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật tạo ra tập hợp các khóa mã hóa an toàn để được sử 

dụng cho truyền thông giữa thiết bị đầu cuối không dây và trạm cơ sở hỗ trợ trong kịch 
bản kết nối kép. Phương pháp ví dụ bao gồm bước tạo ra (810) khóa an toàn hỗ trợ đối 
với trạm cơ sở hỗ trợ, dựa trên khóa trạm cơ sở neo. Khóa an toàn hỗ trợ được tạo ra 
được gửi (820) đến trạm cơ sở hỗ trợ, để sử dụng bởi trạm cơ sở hỗ trợ trong việc mã 
hóa lưu lượng dữ liệu được gửi đến thiết bị đầu cuối không dây hoặc trong việc tạo ra 
một hoặc nhiều khóa an toàn hỗ trợ bổ sung để mã hóa lưu lượng dữ liệu được gửi đến 
thiết bị đầu cuối không dây trong khi thiết bị đầu cuối không dây được kết nối kép vào 
trạm cơ sở neo và trạm cơ sở hỗ trợ. Khóa trạm cơ sở neo, hoặc khóa được lấy ra từ khóa 
trạm cơ sở neo, được sử dụng (830) để mã hoá dữ liệu được gửi đến thiết bị đầu cuối 
không dây bởi trạm cơ sở neo. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
367 

(11) 44345 
(21) 1-2015-02760 (51) 7 F27B  1/00,  14/00,  21/00 

(22) 28.07.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2015 
(75) Đàm Đình Chiến  (VN) 

Số 278 Nghi Tàm, Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Lò nung có khả năng tích nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò nung có khả năng tích nhiệt bao gồm cửa lò (1), nắp lò (5), thân 
lò (6), cửa nạp không khí (7) và đế lò (8),  
khác biệt ở chỗ, 
lò nung này có bộ phận giữ nhiệt (2) được bố trí trong phần cửa lò (1), bộ phận giữ nhiệt 
(2) bao gồm ghi lò (4) trên đó có một lớp viên hấp thụ nhiệt (3) có độ xốp cao chịu được 
nhiệt độ rất cao, chiều cao của lớp viên hấp thụ nhiệt (3) có thể thay đổi phụ thuộc vào 
thời gian nung cần thiết nhưng thường nằm trong khoảng từ 20cm đến 100cm. 
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(11) 44346 
(21) 1-2015-02762 (51) 7 C23C  4/10, B24B  37/00 

(22) 27.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/081932         27.11.2013 (87) WO2014/112218 24.07.2014 
(30) JP 2013-007940         18.01.2013    JP 
(71) FUJIMI INCORPORATED  (JP) 

1-1, Chiryo 2-chome, Nishibiwajima-cho, Kiyosu-shi, Aichi 452-8502 Japan 
(72) Hitoshi MORINAGA (JP), Kazusei TAMAI (JP), Maiko ASAI (JP), Hiroaki MIZUNO 

(JP), Kyohei OTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật phẩm có lớp phủ chứa oxit kim loại, phương pháp sản xuất 

vật phẩm này và kit đánh bóng lớp phủ chứa oxit kim loại để 
sử dụng trong phương pháp sản xuất vật phẩm   

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm có lớp phủ chứa oxit kim loại, có bề mặt với kết cấu bề 
mặt khác với các loại thông thường. Vật phẩm có lớp phủ chứa oxit kim loại theo sáng 
chế có nền và lớp phủ chứa oxit kim loại được tạo ra trên bề mặt của nền này. Lớp phủ 
chứa oxit kim loại này có độ cứng Vickers là 350 hoặc cao hơn, độ nhám bề mặt Ra là 
300 nm hoặc thấp hơn, và trị số độ bóng ở góc 20o là 50 hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật phẩm có lớp phủ chứa oxit kim loại và kit 
đánh bóng lớp phủ chứa oxit kim loại để sử dụng trong phương pháp này. 
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(11) 44347 
(21) 1-2015-02765 (51) 7 H03M  13/19 

(22) 27.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/051621        27.01.2014 (87) WO2014/123015 A1 14.08.2014 
(30) 2013-023880        08.02.2013   JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan 
(72) SHINOHARA Yuji (JP), YAMAMOTO Makiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu có khả năng 
cung cấp một mã LDPC (Low Density Parity Check - Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp) có 
tỷ lệ lỗi thấp. Thiết bị bao gồm bộ mã hóa LDPC được tạo cấu hình để mã hóa thông tin 
thành mã LDPC có độ dài mã 64800 bit và tốc độ mã hóa là 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 
hoặc 11/30, dựa trên ma trận kiểm tra chẵn lẻ của mã LDPC. Mã LDPC bao gồm các bit 
thông tin và các bit chẵn lẻ, và ma trận kiểm tra (H) được cấu hình từ phần ma trận 
thông tin tương ứng với các bit thông tin và phần ma trận chẵn lẻ tương ứng với các bit 
chẵn lẻ. Phần ma trận thông tin của ma trận kiểm tra (H) được thể hiện bởi bảng trị số 
khởi tạo ma trận kiểm tra chẵn lẻ. Bảng trị số khởi tạo ma trận kiểm tra chẵn lẻ là bảng 
thể hiện vị trí của các phần tử 1 của phần ma trận thông tin 360 cột. 
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(11) 44348 
(21) 1-2015-02783 (51) 7 F04B  9/105,  13/02,  23/10, F04F  

5/10,  5/46, B01F  5/04 
(22) 17.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/IB2013/061042        17.12.2013 (87) WO2014/111770 24.07.2014 
(30) 13 50397        17.01.2013   FR 
(71) DOSATRON INTERNATIONAL  (FR) 

Rue Pascal, F-33370 Tresses, France 
(72) FURET SÐbastien (FR), LAMBINET Sandrine (FR), DUQUENNOY Philippe (FR), 

BADII Manal (MA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị định lượng để đưa chất phụ gia dạng lỏng vào trong 

dòng chất lỏng chính 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị định lượng để đưa chất phụ gia dạng lỏng vào trong dòng chất 

lỏng chính chảy dọc theo ống, bao gồm bơm (3) có pit tông vi sai chuyển động qua lại 
để rút chất phụ gia (A) từ thùng chứa (2) và định lượng nó, bơm này bao gồm cửa vào 
thứ nhất (8) để nhận dòng chất lỏng chính mà dẫn động bơm, cửa vào thứ hai (9) để 
nhận lấy chất phụ gia và cửa ra (10) cho hỗn hợp của chất phụ gia và chất lỏng chính, 
thiết bị bao gồm ống khuếch tán (venturi) (11) được lắp đặt trong ống, bơm (3) được nối 
song song với ống khuếch tán (11), cửa vào thứ nhất (8) của bơm được nối bởi đường 
thứ nhất (12) với cửa vào của ống khuếch tán trong khi cửa ra (10) của bơm được nối 
bởi đường thứ hai (13) với phần họng (11c) của ống khuếch tán; thiết bị bao gồm 
phương tiện (E) để thay đổi phần giới hạn ở phần cổ (11c) của ống khuếch tán, và 
phương tiện (G) nhạy với sự sụt áp qua bơm (3) để điều khiển phương tiện (E) để giới 
hạn phần cổ của ống khuếch tán để giảm tiết diện lỗ doa khi sự sụt áp qua bơm tăng, và 
để tăng tiết diện lỗ doa khi sự sụt áp qua bơm giảm. 
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(62) 1-2006-00865   
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(30) 60/517,096        05.11.2003    US 
(71) GLYCART BIOTECHNOLOGY AG  (CH) 

Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren-Zurich (CH) 
(72) UMANA, Pablo  (CR), BRUNKER, Peter  (DE), FERRARA, Claudia (CH), SUTER, 

Tobias  (CH), PUNTENER, Ursula (CH), MOSSNER, Ekkehard (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên có ái lực gắn kết thụ thể Fc và 

chức năng tác động tăng, vật truyền và tế bào chủ chứa các 
phân tử axit nucleic, phương pháp sản xuất phân tử gắn kết 
kháng nguyên và dược phẩm bao gồm phân tử gắn kết kháng 
nguyên này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phần tử gắn kết kháng nguyên (ABMs). Theo các phương án 
đặc biệt, sáng chế đề cập đến các kháng thể tái tổ hợp đơn dòng, bao gồm các kháng thể 
dạng khảm, được làm cho có tính của động vật linh trưởng hoặc nhân tính hoá đặc hiệu 
đối với CD20 người. Ngoài ra, và các vật truyền và các tế bào chủ chứa các phân tử axit 
nucleic. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp để tạo ra các ABM theo sáng chế, và 
tới các phương pháp sử dụng các ABM này để điều trị bệnh. Ngoài ra, sáng chế đề cập 
đến các ABM với quá trình glycosyl hoá cải biến có các đặc tính điều trị được cải thiện, 
bao gồm các kháng thể có gắn kết thụ thể Fc tăng và chức năng tác động tăng. 
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(21) 1-2015-02802 (51) 7 B24B  27/02 

(22) 04.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/072945   04.12.2013 (87) WO2014/107254 A2 10.07.2014 
(30) 224111        02.01.2013   IL 
(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD.  (IL) 

PO Box 637, 81104 Yavne, Israel 
(72) BEN-AHARON, Effi (IL), KAISER, Izhak (IL), FRENKEL, Zvi (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chìa khóa và bộ khóa gồm ổ khóa và chìa khóa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chìa khóa và bộ khóa gồm ổ khóa và chìa khóa. Theo sáng chế, chìa 
khóa (10) có thân chìa cơ bản dạng kéo dài (12) có bề mặt có rãnh chìa (16) có nhiều 
điểm rãnh cắt (18) để tạo ra các rãnh cắt lồng nhau ở từng điểm rãnh cắt (18). Từng 
điểm rãnh cắt (18) đáp ứng tiêu chuẩn xác định độ sâu cực đai rãnh cắt liền kề lồng 
nhau (MACS) để xác định độ sâu cực đại của các rãnh cắt liền kề. Chìa khóa (10) còn 
có rãnh cắt không theo tiêu chuẩn MACS (20) được tạo ra ở một hoặc nhiều điểm rãnh 
cắt (18) để tương tác với chốt thứ nhất (24) của một chốt trục khóa lồng nhau nhất định. 
Rãnh cắt không theo tiêu chuẩn MACS (20) được định cỡ để chừa lại vật liệu ở thân 
chìa dạng kéo dài (12) nhằm tạo ra một rãnh cắt khác (20A) sẽ tương tác với chốt thứ 
hai (26) của chốt trục khóa lồng nhau nhất định. 
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(11) 44351 
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(22) 26.06.2013 (43) 26.10.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LIANG, Tiancai (CN), WANG, Kun (CN), WANG, Weifeng (CN), LIU, Siwei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nhận dạng ký tự 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng ký tự. Phương pháp này bao gồm các bước: 
bước đọc hình ảnh ký tự; bước tiền xử lý hình ảnh; bước phân đoạn ký tự; bước tách 
biên, trong đó các điểm trên biên của ký tự được tìm ra bằng cách sử dụng toán tử tìm 
biên; bước tách đặc điểm, trong đó các đặc điểm của mỗi điểm trên biên của mỗi ký tự 
được biểu diễn bằng cách sử dụng khoảng cách từ các điểm trên biên khác của ký tự đến 
điểm trên biên này và được biểu diễn bằng các vectơ riêng (P1k, P2k,.... PMk); bước xử lý 

đặc điểm, trong đó ánh xạ các vectơ riêng (P1k, P2k,.... PMk) vào ma trận (7), do đó cho 

phép tất cả các ký tự đều có các vectơ riêng có cùng một kích thước; và bước nhận dạng 
ký tự bằng cách so khớp với mẫu gốc. Vì các đặc điểm của mỗi điểm trên biên của ký tự 
được biểu diễn theo khoảng cách từ các điểm trên biên khác đến điểm trên biên này, cho 
nên đảm bảo được tính nguyên vẹn của các đặc điểm của ký tự và phân biệt rõ hơn các 
đặc điểm của các ký tự khác nhau, nhờ đó nâng cao độ chính xác nhận dạng ký tự. 
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3 Twin Dolphin Drive, Suite 160, Redwood City, CA 94065, United States of America 
(72) WONDKA, Anthony D. (US), BHATNAGAR, Anish (IN), GILBERT, Scott J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân tích hơi thở 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thu nhận và phân tích mẫu khí từ phần 
khí mong muốn trong hơi thở của người, trong khi có tính đến các kiểu thở không ổn 
định, từng hồi hoặc kích thích khác mà có thể theo cách khác khiến cho việc lấy mẫu 
khí từ phần khí mong muốn trong hơi thở trở nên khó khăn. Các kỹ thuật này có thể thu 
được các mẫu khí tin cậy hơn, chính xác hơn và đầy đủ hơn như khí ở cuối kỳ thở, và 
cuối cùng, phân tích chính xác mẫu thu được. 
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Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
lndustrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu tác động dịch chuyển qua lại dễ dàng tháo ra được có lỗ 

gài chống xoay dùng cho máy khai thác mỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực máy khai thác mỏ, đặc biệt là đề cập đến đầu tác động 

dịch chuyển qua lại dễ dàng tháo ra được có lỗ gài chống xoay đặc biệt thích hợp cho 
máy khai thác mò tác động dịch chuyển qua lại. Đầu tác động dịch chuyển qua lại dễ 
dàng tháo ra được bao gồm một thiết bị đầu tác động dịch chuyển qua lại, thiết bị này 
bao gồm một đầu tác động dịch chuyển qua lại, và đầu tác động dịch chuyển qua lại bao 
gồm răng tác động dịch chuyển qua lại, chân cố định, các lò xo khóa hoặc các chốt đàn 
hồi hoặc các chốt khóa; răng tác động dịch chuyển qua lại còn bao gồm một răng tác 
động và các vai răng tác động, trong đó răng tác động được bố trí trên cột gài răng tác 
động hoặc bộ phận gài răng tác động, và các vai răng tác động được bố trí tại phần dưới 
của răng tác động hoặc tại phần đầu cửa bộ phận gài răng tác động; răng tác động dịch 
chuyển qua lại và chân cố định bao gồm các rãnh lỗ cho phép các lò xo khóa hoặc các 
chốt đàn hồi hoặc các chốt khóa được bố trí, các lò xo khóa hoặc các chốt đàn hồi hoặc 
các chốt khóa được bố trí trong các rãnh lỗ, chân cố định và răng tác động dịch chuyển 
qua lại được nối bằng cách xuyên, và các lò xo khóa hoặc các chốt đàn hồi hoặc các 
chốt khóa chịu lực kéo về phía sau của dịch chuyển tác động; cột gài răng tác động được 
gài vào trong bộ phận gài chân răng hoặc cột gài chân răng được gài vào trong bộ phận 
gài răng tác động; các vai răng tác động được khóa khớp khít với các vai chân răng để 
chịu lực phản tác dụng của tác động dịch chuyển qua lại, và kết cấu chống xoay lỗ và 
kết cấu chống xoay cột được khóa khớp để ngăn răng tác động dịch chuyển qua lại 
không xoay. 
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(72) PARKER , Andrew Philip (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng có khả năng đem lại hiệu quả làm 
trắng nhất thời bề mặt của răng. Chế phẩm này chứa: 
(a) pha lỏng liên tục chứa nước hoặc rượu một lần hoặc rượu polyhydric hoặc hỗn hợp 
của chúng; 
(b) chất làm trắng bề mặt răng dạng hạt được phân tán trong pha liên tục; 
(c) chất trợ lắng cho chất làm trắng bề mặt răng dạng hạt; và 
(d) một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5% 
trọng lượng (tính theo tổng trọng lượng chế phẩm); khác biệt ở chỗ, ít nhất 50% tổng 
trọng lượng chất hoạt động bề mặt (d) có mặt trong chế phẩm được chọn từ chất hoạt 
động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt lưỡng tính, chất hoạt động bề mặt anion 
dung hạn canxi và hỗn hợp của chúng. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong (1) bao gồm cơ cấu giới hạn hoạt động khóa 
(47A) có kết cấu để giới hạn hoạt động khóa dùng để truyền mômen trong khớp ly hợp 
một chiều (40) khi trục khuỷu (9) quay ngược chiều nhờ việc điều khiển lắc về phía sau. 
Cơ cấu giới hạn hoạt động khóa (47A) giới hạn hoạt động khóa của khớp ly hợp một 
chiều (40) phụ thuộc vào tốc độ quay ngược chiều của trục khuỷu (9) khi điều khiển lắc 
về phía sau. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân dùng để ức chế sự phì đại khoang phế nang và tổn 

thương thành phế nang chứa adiponectin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân dùng để điều trị bệnh phổi, cụ thể là tác nhân dùng để ức 

chế sự phì đại khoang phế nang chứa adiponectin hoặc tác nhân ức chế sự tổn thương 
thành phế nang chứa adiponectin. Tác nhân theo sáng chế có độ an toàn cao, có tác 
dụng làm giảm mức độ thoái hóa chức năng phổi rất tốt, như tắc đường thở, và có tác 
dụng điều trị rất mạnh bệnh phổi đi kèm với chức năng phổi không thể hồi phục, với ít 
tác dụng phụ không mong muốn như buồn nôn, gây nôn và tăng tiết dịch dạ dày. 
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(72) CHO, Mi-Sung (KR), SHIN, YoungMi (KR), EOM, TaeIn (KR), LEE, SuYong (KR), 
SEO, EunJung (KR), KIM, Eunwoo (KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp kiểm soát việc tải xuống môđun bảo mật cho dịch 

vụ truyền thông quảng bá và thiết bị máy chủ bảo mật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát việc tải xuống môđun bảo mật cho dịch vụ 

truyền thông quảng bá và thiết bị máy chủ bảo mật. Trong phương pháp kiếm soát việc 
tải xuống môđun bảo mật cho dịch vụ truyền thông quảng bá trong thiết bị đầu cuối của 
người dùng mà được kết nối với máy chủ dịch vụ và máy chủ bảo mật qua mạng, bộ tải 
được tải xuống bằng cách cho phép thiết bị đầu cuối kết nối với máy chủ dịch vụ. Thiết 
bị đầu cuối của người dùng được kết nối máy chủ bảo mật qua bộ tải. Bộ tải chương 
trình mồi được tải xuống từ máy chủ bảo mật. Môđun bảo mật được tải xuống từ máy 
chủ bảo mật bằng cách chạy bộ tải chương trình mồi. 
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(72) OGUCHI, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cấp dải băng phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp dải băng phủ (19) để cấp dải băng phủ (12) lên trên bề 
mặt của lõi tanh vỏ (11). Thiết bị cấp dải băng phủ (19) bao gồm chi tiết vận chuyển 
(21) mà có khả năng chuyển động qua lại giữa vị trí trước và vị trí sau. Chi tiết vận 
chuyển (21) di chuyển từ vị trí sau ra vị trí trước trong khi đỡ dải băng phủ (12) và vận 
chuyển dải băng phủ (12) lên trên bề mặt của lõi tanh vỏ (11). Thiết bị cấp dải băng phủ 
(19) bao gồm con lăn dẫn hướng (24) để dẫn hướng việc cấp dải băng phủ (12), con lăn 
dẫn hướng (24) được bố trí để xoay được ở vị trí cách xa lõi tanh vỏ (11) hơn so với chi 
tiết vận chuyển (21) cách lõi tanh vỏ (11), và cơ cấu truyền (25) biến đổi sự chuyển 
động từ vị trí sau sang vị trí trước của chi tiết vận chuyển (21) thành sự chuyển động 
xoay theo hướng cấp dải băng của con lăn dẫn hướng (24). 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 3-(4-amino-1-oxo-1,3 đihyđro-

isoinđol-2-yl)-piperiđin-2,6-đion tinh thế dạng A 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất 3-(4-amino-1-oxo-1,3 đihyđro- 

isoinđol-2-yl)-piperiđin-2,6-đion tinh thể dạng A. 
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(72) GOZATANI, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị giữ tai kéo dùng cho máy lắp ráp tay khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giữ tai kéo dùng cho máy lắp ráp tay khóa kéo, trong đó tai 
kéo được gắn với bề mặt trên của thân chính mà được đặt trên bệ xoay được giữ cố định. 
Trong thiết bị theo sáng chế, tai kéo (2) được cài đặt và được gắn với bề mặt bên trên 
của thân chính (1) mà được đặt trong hốc lưu trữ (10a) của bộ xoay (10). Cặp vấu kẹp 
(31) được bố trí để kẹp và không kẹp phần liên kết (2a) của tai kéo (2). Cặp vấu kẹp (31) 
kẹp phần liên kết (2a) của tai kéo (2) sao cho tai kéo được giữ cố định, và ngăn chặn tai 
kéo (2) chệch khỏi hàng hoặc rời ra khỏi thân chính (1) do sự xoay không liên tục của 
bệ xoay (10). 
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FAWAZ, Nadia (FR), MONTANARI, Andrea F. (IT), TAFT, Nina Anne  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị bảo vệ sự riêng tư của người dùng 

trong hệ thống người giới thiệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị bảo vệ sự riêng tư của người dùng trong hệ 

thống người giới thiệu bao gồm xác định thông tin nào để đưa ra cho người dùng đối với 
phim, truyền thông tin tới người dùng, chấp nhận đầu vào được làm rối từ người dùng và 
ước lượng vectơ đặc điểm không riêng tư của người dùng. Sáng chế còn đề xuất phương 
pháp và thiết bị bảo vệ sự riêng tư của người dùng trong hệ thống người giới thiệu bao 
gồm nhận thông tin phim, chấp nhận phản hồi về phim của người dùng, chấp nhận thông 
tin riêng tư của người dùng, tính toán trị số làm rối và truyền trị số làm rối. 
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(72) NISHIDA Kihachiro (JP), NOMURA Shigeaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo hình mép lốp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo hình mép lốp. Thiết bị tạo hình mép lốp theo sáng chế 
bao gồm: tang quay (21) có các thân rời (22) được bố trí tách rời theo chu vi và được 
làm thích ứng để có thể được quấn với lớp độn mép lốp dạng đai (20), lớp độn mép lốp 
dạng đai này có cạnh đáy ngắn và hai cạnh khác dài theo dạng vòng tròn; các tay đòn 
dựng thẳng (23) được bố trí theo chu vi và được đỡ có thể xoay được nhờ các thân rời 
của tang quay để dựng thẳng lớp độn mép lốp bằng cách xoay các tay đòn dựng thẳng 
(23); và cơ cấu xoay (43) để xoay các tay đòn dựng thẳng; và các chi tiết trượt (25) được 
sử dụng làm phần tiếp xúc của các tay đòn dựng thẳng sẽ tiếp xúc với lớp độn mép lốp 
sao cho lớp độn mép lốp này có thể trượt được theo hướng kính so với các tay đòn dựng 
thẳng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo hình mép lốp. 
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(72) LEE, Jae-Hyeok (KR), MOON, Young-Sin (KR), PARK, Hong-Ju (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông 

không dây trường gần trong thiết bị đầu cuối cầm tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông trường 

gần, cụ thể là thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông trường gần 
(NFC: Near Field Communication) trong thiết bị đầu cuối cầm tay. Phương pháp này 

bao gồm các bước nhận dạng nhãn và đọc thông báo NFC từ nhãn, lưu trữ dữ liệu thứ 
hai vào bộ nhớ khi thông báo NFC chứa dữ liệu thứ nhất thuộc loại bản ghi định trước, 
dữ liệu thứ hai tương ứng với dữ liệu khác ngoài dữ liệu thứ nhất trong tất cả các dữ liệu 
có trong thông báo NFC, xác định xem ứng dụng cụ thể tương ứng với dữ liệu thứ nhất 
đã được cài đặt hay chưa, và thực hiện ứng dụng cụ thể khi ứng dụng cụ thể đã được cài 
đặt, và cung cấp dữ liệu thứ hai cho ứng dụng cụ thể để cho phép ứng dụng cụ thể thực 
hiện chức năng cụ thể bằng cách sử dụng dữ liệu thứ hai. 
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(72) NOMURA, Shigeaki (JP), OZEKI, Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cấp dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp dẫn (22) bao gồm thanh treo (24) để treo vật thể dạng 
hình khuyên (26). Thiết bị cấp dẫn (22) bao gồm thanh cấp dẫn (31) kéo dài song song 
với thanh treo (24). Thanh cấp dẫn (31) có thể vận hành để ngay lập tức dịch chuyển vật 
thể dạng hình khuyên (26) theo chiều cấp dẫn bên trong vật thể dạng hình khuyên (26) 
được treo từ thanh treo (24). Thiết bị cấp dẫn (22) bao gồm môtơ (33) để vận hành thanh 
cấp dẫn (31). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận hiện ảnh có thể sử dụng với thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, 
thiết bị bao gồm trục dẫn động có thể quay được nhờ động cơ và có phần cấp lực quay, 
và bộ phận có thể dịch chuyển, bộ phận hiện ảnh có thể lắp được với bộ phận có thể 
dịch chuyển này, và bộ phận hiện ảnh có thể dịch chuyển theo hướng gần như vuông 
góc với chiều trục của trục dẫn động để đáp lại sự dịch chuyển của bộ phận có thể dịch 
chuyển theo một hướng có bộ phận hiện ảnh được lắp với bộ phận có thể dịch chuyển, 
bộ phận hiện ảnh bao gồm i) con lăn hiện ảnh để làm xuất hiện ảnh tĩnh điện tạo trên 
trống cảm quang chụp ảnh điện, con lăn hiện ảnh có thể quay được quanh một đường 
trục; và ii) bộ phận khớp nối để truyền lực quay tới con lăn hiện ảnh, bộ phận khớp nối 
bao gồm, phần tiếp nhận lực quay có thể gài khớp với phần cấp lực quay để tiếp nhận 
lực quay từ trục dẫn động, và phần truyền lực quay để truyền lực quay nhận được nhờ 
phần tiếp nhận lực quay tới con lăn hiện ảnh, bộ phận khớp nối có thể tiếp nhận vị trí 
góc truyền lực quay để truyền lực quay tới con lăn hiện ảnh để làm quay con lăn hiện 
ảnh này, vị trí góc gài khớp sơ bộ được tiếp nhận trước khi bộ phận khớp nối được gài 
khớp với phần cấp lực quay và trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa so với vị 
trí góc truyền lực quay, và vị trí góc nhả gài khớp được tiếp nhận để bộ phận khớp nối 
nhả gài khớp ra khỏi trục dẫn động và trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa so 
với vị trí góc truyền lực quay theo hướng ngược với vị trí góc gài khớp sơ bộ; trong đó 
để đáp lại sự dịch chuyển của bộ phận hiện ảnh khi bộ phận có thể dịch chuyển dịch 
chuyển theo một hướng, thì bộ phận khớp nối sẽ dịch chuyển từ vị trí góc gài khớp sơ bộ 
tới vị trí góc truyền lực quay nằm đối diện với trục dẫn động, và trong đó khi bộ phận có 
thể dịch chuyển dịch chuyển tiếp theo một hướng từ vị trí mà ở đó bộ phận khớp nối 
nằm đối diện với trục dẫn động, để đáp lại dịch chuyển tiếp này, thì bộ phận khớp nối sẽ 
được nhả gài khớp ra khỏi trục dẫn động nhờ dịch chuyển từ vị trí góc truyền lực quay 
tới vị trí góc nhả gài khớp. 
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(11) 44366 
(21) 1-2015-02888 (51) 7 C10G  2/00 

(22) 15.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050542        15.01.2014 (87) WO2014/112510 24.07.2014 
(30) 2013-006566        17.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) 1. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION  (JP) 

2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) MAEDA Yuuji (JP), MURATA Atsushi (JP), YAMADA Eiichi (JP), KATO Yuzuru 
(JP), ONISHI Yasuhiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon bao gồm bình phản ứng tại 
đây khí tổng hợp được cho tiếp xúc với huyền phù đặc chứa chất xúc tác rắn được tạo 
huyền phù trong hydrocacbon lỏng để tổng hợp hydrocacbon bằng phản ứng tổng hợp 
Fischer-Tropsch; ống hình trụ bên trong có đầu dưới được bố trí trong bình phản ứng ở 
khoảng cách định trước so với đáy bình phản ứng; và vòi phun được bố trí ở mặt phía 
dưới bên trong của ống bên trong và thổi khí tổng hợp hướng về phía bên trong của ống 
này. Vùng phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch, là vùng mà huyền phù đặc chứa bọt khí 
chảy từ phía bên trong của ống bên trong qua đầu phía trên của ống này, được tạo ra 
trong khoảng không giữa phần kéo dài từ đầu phía trên của ống bên trong và bề mặt bên 
trong của bình phản ứng, tại đây huyền phù đặc được giữ trong bình phản ứng cho đến 
khi đầu phía trên của ống bên trong thấp hơn mức chất lỏng của huyền phù đặc. 
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(11) 44367 
(21) 1-2015-02895 (51) 7 A44B  19/42 

(22) 06.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/079984       06.11.2013 (87) WO2015/068218 14.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) KIYOTA, Kosuke (JP), MIYAMOTO, Yoshihiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị vận chuyển tai kéo và cơ cấu giữ tai kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển tai kéo. Thiết bị vận chuyển tai kéo này được 
tạo kết cấu để vận chuyển nhiều tai kéo đến vị trí dự định và để giữ tai kéo có hình dạng 
khác nhau. 
Thiết bị vận chuyển tai kéo theo sáng chế bao gồm bộ phận vận chuyển (2) và cơ cấu 
giữ (6), trong đó bộ phận vận chuyển (2) vận chuyển tai kéo (50), cơ cấu giữ (6) giữ tai 
kéo (50) trên bộ phận vận chuyển (2) và được di chuyển bởi rôbot công nghiệp (5). Cơ 
cấu giữ (6) bao gồm cặp cánh tay giữ (20) và càng giữ (30) được lắp với mỗi cánh tay 
giữ (20). Mỗi càng giữ (30) lắc theo hình dạng của hai bề mặt bên của đường kết nối của 
tai kéo. Theo đó, các càng giữ (30) có thể vận chuyển tai kéo (50) khi giữ chính xác hai 
bề mặt bên của đường kết nối của tai kéo (50). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cơ cấu giữ tai kéo. 
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(11) 44368 
(21) 1-2015-02899 (51) 7 G03G  21/18 

(62) 1-2011-00186   
(22) 19.06.2009 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2009/061673     19.06.2009 (87) WO2009/154312 23.12.2009 
(30) 2008-161530        20.06.2008   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo 1468501, Japan 
(72) Naoya ASANUMA  (JP), Masanari MORIOKA (JP), Ryosuke NAKAZAWA  (JP), 

Teruhiko SASAKI  (JP), Masato HISANO  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực xử lý 

  (57)     Hộp mực xử lý có thể lắp tháo được với cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện 
bao gồm trục dẫn động có phần cấp lực quay nhờ di chuyển theo chiều gần như vuông 
góc với đường trục của trục dẫn động này, bao gồm i) trống cảm quang chụp ảnh điện 
có thể quay quanh đường trục; ii) phương tiện xử lý có thể tác động lên trống; iii) bộ 
phận khớp nối có thể gài khớp với phần cấp lực quay để nhận lực quay nhằm quay 
trống, bộ phận khớp nối có khả năng đạt 
tới vị trí góc truyền lực quay để truyền lực 
quay nhằm quay trống tới trống này, vị trí 
góc trước gài khớp mà ở đó bộ phận khớp 
nối được nghiêng ra xa đường trục từ vị trí 
góc truyền lực quay và vị trí góc nhả gài 
trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng 
ra xa đường trục từ vị trí góc truyền lực 
quay; và iv) phần điều khiển để điều khiển 
góc nghiêng của bộ phận khớp nối sao cho 
góc nghiêng xuống của bộ phận khớp nối 
nhỏ hơn góc nghiêng của bộ phận khớp 
nối khi bộ phận khớp nối này nằm ở vị trí 
góc trước gài khớp, trong đó khi lắp hộp 
mực với cụm chính nhờ di chuyển hộp 
mực theo hướng gần như vuông góc với 
đường trục của trống cảm quang, thì bộ 
phận khớp nối sẽ di chuyển từ vị trí góc 
trước gài khớp tới vị trí góc truyền lực 
quay đối diện trục dẫn động, và khi tháo 
hộp mực ra khỏi cụm chính nhờ di chuyển 
hộp mực theo hướng gần như vuông góc 
với đường trục của trống cảm quang, thì bộ 
phận khớp nối sẽ di chuyển từ vị trí góc 
truyền lực quay tới vị trí góc nhả gài đề 
nhả gài ra khỏi trục dẫn động.  
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(11) 44369 
(21) 1-2015-02900 (51) 7 H04W  28/14 

(22) 21.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2014/071008    21.01.2014 (87) WO2014/114224 31.07.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) HAN, Guanglin (CN), CAO, Mingrong (CN), ZHU, Zhiming (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đệm dữ liệu 

  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đệm dữ liệu, có 
thể thực hiện xử lý đệm đáng tin cậy trên gói dữ liệu thứ nhất được tiếp nhận và còn cải 
thiện trải nghiệm người dùng. Phương pháp gồm các bước: tiếp nhận gói dữ liệu thứ 
nhất; xác định xem liệu có thực hiện truyền tăng tốc dữ liệu trong gói dữ liệu thứ nhất 
hay không; và nếu xác định không thực hiện truyền tăng tốc dữ liệu trong gói dữ liệu 
thứ nhất, thì sử dụng cách thức thứ nhất để đệm gói dữ liệu thứ nhất; và nếu xác định 
thực hiện truyền tăng tốc trên dữ liệu trong gói dữ liệu thứ nhất, thì sử dụng cách thức 
thứ hai để đệm gói dữ liệu thứ nhất, trong đó khoảng thời gian đệm theo cách thức thứ 
hai lớn hơn khoảng thời gian đệm theo cách thức thứ nhất. Sáng chế có thể áp dụng cho 
lĩnh vực truyền thông. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XU, Honggang (CN), PU, Tao (CN), ZHANG, Xiaodong (CN), LIU, Xiangyang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định mối quan hệ kết nối giữa ngõ 

vào ăngten của trạm gốc với cổng nối của ăngten và hệ 
thống trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xác định mối quan hệ kết nối giữa ngõ vào 
ăngten của trạm gốc và cổng nối của ăngten. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận 
tín hiệu xác định mối quan hệ kết nối được gửi từ trạm gốc qua từng cổng nối của 
ăngten và thu thập tín hiệu để xác định mối quan hệ kết nối thông qua Smart Bias-Tee 
(mạch thông minh ba nhánh mắc hình chữ T) ở ăngten và cổng của khối điều khiển từ 
xa ở ăngten, trong đó cổng nối của ăngten Smart Bias-Tee và cổng của khối điều khiển 
từ xa có sự tương ứng một-một; xác định cổng nối của ăngten nhận được tín hiệu để xác 
định mối quan hệ kết nối này theo Smart Bias-Tee và cổng của khối điều khiển từ xa 
vốn tiếp nhận tín hiệu để xác định mối quan hệ kết nối; và gửi thông tin nhận dạng cổng 
nối của ăngten nhận được tín hiệu để xác định mối quan hệ kết nối và/hoặc thông tin 
nhận dạng của ăngten tương ứng với cổng nối của ăngten này đến trạm gốc. Phương 
pháp và thiết bị xác định mối quan hệ kết nối giữa ngõ vào ăngten của trạm gốc và cổng 
nối của ăngten theo sáng chế có thể cải thiện độ chính xác và sự thuận tiện khi xác định 
mối quan hệ kết nối. 
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518057, China 

(72) XU, Jun (CN), DAI, Bo (CN), CHEN, Zewei (CN), LI, Yu Ngok (CN), ZHANG, 
Junfeng (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và xử lý điều biến, trạm cơ sở và thiết bị 

người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa và xử lý điều biến, thiết bị người dùng ((UE) 

user equipment) và trạm cơ sở; trong đó trạm cơ sở truyền báo hiệu cấu hình lớp cao đến 
thiết bị người dùng, trong đó báo hiệu cấu hình lớp cao được sử dụng để chỉ báo xem có 
hỗ trợ sơ đồ điều biến của điều biến biên độ vuông góc (QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation)) bậc cao hay không, trong đó sơ đồ điều biến QAM bậc cao này là sơ đồ 
điều biến M QAM, trong đó M là số lớn hơn 64. Với báo hiệu cấu hình lớp cao chỉ báo 
xem có hỗ trợ QAM bậc cao hay không, sơ đồ điều biến QAM bậc cao này được hỗ trợ 
dựa vào khả năng tương thích với các mạng truyền không dây hiện hành, và tỷ lệ sử 
dụng dữ liệu cao nhất và hiệu suất quang phổ được cải thiện. 
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(72) OGAWA, Takashi  (JP), ARAI, Satoshi  (JP), KASUGA, Kei  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh, trong đó ở phần bên trong của tủ lạnh, tấm ngăn (41) được 
đỡ bởi các phần đỡ trước (421) được bố trí trên mặt bên phía trước ở phần bên trong và 
các phần đỡ sau (422) có các rãnh (423) và được bố trí trên mặt bên phía sau ở phần bên 
trong, tấm ngăn bao gồm mặt nâng (411) nâng từ vị trí đầu sau ở phần bên trong của bề 
mặt xếp đặt, và các khe hở (412) được tạo ở bề mặt xếp đặt dạng trượt được kéo dài theo 
hướng chiều cao ở phần bên trong, và khi phần nâng của mặt nâng (411) được lắp vào 
các rãnh (423) thì tấm ngăn (41) được đỡ và nghiêng nhờ các phần đỡ trước (421) có 
chức năng như các phần đỡ nghiêng phía trước, theo đó các khe hở (412) dùng như các 
đường dẫn không khí và cơ cấu ngăn chặn các đối tượng được cất giữ không bị rơi ra. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
396 

(11) 44373 
(21) 1-2015-02920 (51) 7 B29B  7/56,  7/00,  7/68,  7/72, B29C  

43/24, B29K  19/00,  21/00 
(22) 13.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/011278   13.01.2014 (87) WO2014/110499 17.07.2014 
(30) 61/752,223        14.01.2013   US 

61/752,218        14.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) CABOT CORPORATION  (US) 

Two Seaport Lane, Suite 1300, Boston, MA 02210, United States of America 
(72) GROSZ Ron (US), GOOCH Lawrence R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý liên tục vật liệu đàn hồi, phương pháp 

chuẩn bị vật liệu đàn hồi, máy cán hai trục cán để xử lý vật 
liệu đàn hồi, thiết bị và phương pháp tách ra dải băng làm 
bằng vật liệu đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý liên tục vật liệu đàn hồi nhờ máy cán hai trục 
cán, phương pháp này bao gồm các bước: nạp các mẩu vật liệu đàn hồi rời vào máy cán 
hai trục, làm nhuyễn các mẫu vật liệu đàn hồi này và xả các mẩu vật liệu đàn hồi đã 
được làm nhuyễn ra dưới dạng dải băng liên tục. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chuẩn bị vật liệu đàn hồi, máy cán hai 
trục cán để xử lý vật liệu đàn hồi, thiết bị và phương pháp tách ra dải băng làm bằng vật 
liệu đàn hồi. 
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(11) 44374 
(21) 1-2015-02929 (51) 7 H04W  72/04,  88/08 

(62) 1-2011-01297   
(22) 30.11.2009 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2009/006482        30.11.2009 (87) WO2010/064398 10.06.2010 
(30) 2008-306742        01.12.2008   JP 

2009-079674        27.03.2009   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Takahisa AOYAMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm gốc và phương pháp truyền kênh điều khiển 

đường xuống vật lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trạm gốc và phương pháp nhận kênh kênh điều khiển đường 

xuống vật lý. Thiết bị trạm gốc bao gồm: bộ phận điều chỉnh kích thước thông tin được 
tạo cấu hình để điều chỉnh kích thước thông tin điều khiển dựa trên kích thước thông tin 
cơ bản thứ nhất cùa thông tin điều khiển được ánh xạ vào không gian tìm kiếm dành 
riêng cho thiết bị đầu cuối (UE) trong sóng mang thành phần thứ nhất; và bộ phận 
truyền được tạo cấu hình để truyền thông tin điều khiển được ánh xạ vào không gian tìm 
kiếm dành riêng cho UE. Phương pháp truyền kênh điều khiển đường xuống vật lý 
(physical downlink control channel - PDCCH) được thực hiện bởi thiết bị truyền bao 
gồm các bước: xác định kích thước thông tin cơ sở thứ nhất của thông tin điều khiển 
được ánh xạ vào không gian tìm kiếm dành riêng cho UE trong sóng mang thành phần 
thứ nhất, kích thước thông tin cơ sở thứ nhất của thông tin điều khiển được ánh xạ vào 
không gian tìm kiếm dành riêng cho UE khác với kích thước thông tin cơ sở thứ hai của 
thông tin điều khiển được ánh xạ vào không gian tìm kiếm chung trong sóng mang 
thành phần thứ nhất; và truyền thông tin điều khiển được ánh xạ vào không gian tìm 
kiếm dành riêng cho UE. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
398 

(11) 44375 
(21) 1-2015-02936 (51) 7 A01G  
(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phan Tiến Dũng  (VN) 

Số 6 ngõ 2 ngách 2/2A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng  (VN) 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 

(54) Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế 
tạo điốt phát quang ánh sáng trắng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế tạo điốt 
phát quang ánh sáng trắng. Vật liệu thủy tinh này chứa các thành phần TeO2, B2O3, 
Na2O, ZnO, CeO2, Tb2O3, và Sm2O3 được sử dụng để chế tạo các linh kiện quang học. 
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(11) 44376 
(21) 1-2015-02937 (51) 7 A01G  
(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phan Tiến Dũng  (VN) 

Số 6 ngõ 2 ngách 2/2A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng  (VN) 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 

(54) Quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất 
hiếm dùng để chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh pha nguyên tố đất hiếm dùng để 
chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng. Quy trình này bao gồm các công đoạn: 
- bước 1: chuẩn bị nguyên liệu, bao gồm các hóa chất TeO2, B2O3, Na2O, ZnO, CeO2, 
Tb2O3, và Sm2O3; 
- bước 2: trộn và nghiền hỗn hợp ở nhiệt độ phòng trong môi trường không khí với thời 
gian là 3 giờ; 

- bước 3: sấy hỗn hợp ở nhiệt độ 100°C trong thời gian 24 giờ; 

- bước 4: nung hỗn hợp ở nhiệt độ 1350°C trong thời gian 2 giờ với tốc độ gia nhiệt 

10°C/ phút thu được thủy tinh; 

- bước 5: ủ hỗn hợp TeO2, B2O3, Na2O, ZnO, CeO2, Tb2O3, và Sm2O3 ở nhiệt độ 350°C 
trong thời gian 5 giờ; và 
- bước 6: mài và đánh bóng hỗn hợp TeO2, B2O3, Na2O, ZnO, CeO2, Tb2O3, và Sm2O3. 
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(11) 44377 
(21) 1-2015-02938 (51) 7 A01G   
(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phan Tiến Dũng  (VN) 

Số 6 ngõ 2 ngách 2/2A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng  (VN) 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 

(54) Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế 
tạo điốt phát quang ánh sáng xanh lá cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế tạo điốt 
phát quang ánh sáng xanh lá cây. Vật liệu thủy tinh này chứa các thành phần TeO2, 
B2O3, Na2O, ZnO, và Tb2O3 được sử dụng để chế tạo các linh kiện quang học. 
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(11) 44378 
(21) 1-2015-02939 (51) 7 A01G   
(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phan Tiến Dũng  (VN) 

Số 6 ngõ 2 ngách 2/2A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng  (VN) 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 

(54) Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế 
tạo điốt phát quang ánh sáng đỏ cam 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế tạo điốt 
phát quang ánh sáng đỏ cam. Vật liệu thủy tinh này chứa các thành phần TeO2, B2O3, 
Na2O, ZnO, và Sm2O3 sử dụng để chế tạo các linh kiện quang học. 
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(11) 44379 
(21) 1-2015-02940 (51) 7 A01G  
(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
(75) 1. Phan Tiến Dũng  (VN) 

Số 6, ngõ 2, ngách 2/2A, phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng  (VN) 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 

(54) Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế 
tạo điốt phát quang ánh sáng xanh da trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế tạo điốt 
phát quang ánh sáng xanh da trời. Vật liệu thủy tinh này chứa các thành phần TeO2, 
B2O3, Na2O, ZnO và CeO2 được sử dụng để chế tạo các linh kiện quang học. 
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(11) 44380 
(21) 1-2015-02943 (51) 7 H04W  92/20 

(22) 01.02.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/071263     01.02.2013 (87) WO2014/117386 07.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Yan (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị trao đổi dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị trao đổi dữ liệu. Phương pháp này gồm các 
bước: tiếp nhận, bởi trạm cơ sở thứ cấp, thông báo thứ nhất được gửi bởi trạm cơ sở sơ 
cấp, hoặc tiếp nhận thông tin mối quan hệ của trạm cơ sở thứ cấp và trạm cơ sở sơ cấp 
được cấu hình bởi hệ thống vận hành, quản trị và bảo trì (operation, administration and 
maintenance OAM), trong đó thông báo thứ nhất được sử dụng để thông báo trạm cơ sở 
thứ cấp để thiết lập giao diện S1; gửi, bởi trạm cơ sở thứ cấp, yêu cầu thiết lập giao diện 
S1 đến trạm cơ sở sơ cấp; tiếp nhận đáp ứng thiết lập giao diện S1 được gửi bởi trạm cơ 
sở sơ cấp; và thực hiện, bởi trạm cơ sở thứ cấp, trao đổi với trạm cơ sở sơ cấp bằng cách 
sử dụng giao diện S1. Đối với phương pháp và thiết bị trao đổi dữ liệu theo các phương 
án thực hiện sáng chế, giao diện giữa trạm cơ sở sơ cấp và trạm cơ sở thứ cấp có thể 
được sử dụng để thực hiện, hoặc trạm cơ sở thứ cấp có thể được sử dụng để trực tiếp 
thực hiện, truyền dữ liệu tới S-GW (serving gateway-cổng đang phục vụ), nhờ đó triển 
khai việc trạm cơ sở sơ cấp và trạm cơ sở thứ cấp thực hiện dịch vụ phối hợp, và cải 
thiện chất lượng cho thiết bị người dùng (user equipment-UE). 
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(11) 44381 
(21) 1-2015-02953 (51) 7 A61K  8/25, A61Q  11/00, A61K  

8/34,  8/73,  8/46 
(22) 10.02.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/052562   10.02.2014 (87) WO2014/124904 A1 21.08.2014 
(30) 13155197.0        14.02.2013   EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) FERRY, Anne-Laure Sophie (GB), GROVES, Brian Joseph (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng không chứa nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng không chứa nước, thích hợp để làm 
sạch các bề mặt của khoang miệng. Chế phẩm này chứa: 
(a) một hoặc nhiều rượu polyhydric hữu cơ có 3 hoặc nhiều hơn 3 nhóm hydroxy trong 
phân tử với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 90% trọng lượng (tính theo tổng trọng 
lượng của chế phấm); 
(b) một hoặc nhiều chất làm sạch mài mòn dạng hạt với lượng nằm trong khoảng từ 3 
đến 75% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm); 
(c) một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0,2 đến 5% 
trọng lượng (tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm); và 
(d) gôm xanthan với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 5% trọng lượng (tính theo 
tổng trọng lượng của chế phẩm). 
Chế phẩm này được sản xuất dễ dàng mà không cần kiểm soát nhiệt độ kỹ lưỡng. Chế 
phẩm này cũng ổn định và có chi phí hiệu quả không ngờ, với đặc tính độ nhớt phù hợp 
mặc dù bản chất của nó là không chứa nước. 
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(11) 44382 
(21) 1-2015-02958 (51) 7 B62J  9/00 

(22) 14.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-195638 25.09.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Kanta YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu scutơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe kiểu scutơ có khả năng sử dụng thuận tiện hơn, trong đó khoảng 
không của phần để chân được đảm bảo khi nắp của phần chứa vật dụng được mở ra. 
Để đạt được mục đích nêu trên, xe kiểu scutơ (10) theo sáng chế có phần chứa vật dụng 
(50) được tạo ra trên tấm che chân (45). Phần chứa vật dụng (50) được tạo ra theo cách 
để mở trên tấm che chân (45) và được che bởi nắp (60). Hộp chứa vật dụng (66) mở lên 
phía trên được tạo ra trên mặt sau (62) của nắp (60), và hộp chứa vật dụng (66) được lắp 
theo cách có thể mở ra và đậy lại trên phần dưới của miệng phần chứa vật dụng (50) nhờ 
bản lề (61). Đường trục của bản lề (61) được bố trí nghiêng sao cho, khi nhìn từ trên 
xuống, phía ngoài theo chiều rộng xe của đường trục của bản lề (61) nằm gần hơn về 
phía trước theo chiều dọc xe so với phần giữa của đường trục của bản lề (61) theo chiều 
rộng xe. 
Nắp dịch chuyển theo cách rơi nghiêng về phía sau và ra phía ngoài khiến cho nắp được 
mở ra đồng thời tránh được ống chân của người đi xe. Do vậy, khi phần chứa vật dụng 
được sử dụng bằng cách mở nắp của phần chứa vật dụng, các vật dụng có thể dễ dàng 
được đặt vào và lấy ra khỏi phần chứa vật dụng đồng thời đảm bảo được khoảng không 
của phần để chân và có được phần chứa vật dụng có khả năng sử dụng thuận tiện hơn. 
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(11) 44383 
(21) 1-2015-02959 (51) 7 B62J  29/00,  33/00,  6/00, B62K  

23/06 
(22) 14.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-189906 18.09.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yoshitaka KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm tấm ốp tay lái 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích cải thiện việc bảo dưỡng tay phanh đồng thời cải thiện hình 
dạng bên ngoài của tấm ốp tay lái trên cụm tấm ốp tay lái. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cụm tấm ốp tay lái được trang bị tấm 
ốp tay lái (20) dùng để che tay lái (2) và phần xung quanh tay lái (2). Trong đó phần 
khoét (21), mà phần lắp tay phanh (52) của giá lắp tay phanh (50) được bố trí trong đó, 
được tạo ra trên phần trước của tấm ốp tay lái (20); phần đế gương (32) dùng để che ít 
nhất một phần của phần lắp tay phanh (52) và vấu lắp gương (53) dùng để lắp gương 
(16) từ phía trên được lắp vào phần trên của phần khoét (21); phần miệng (22) mở về 
phía trước theo chiếu dọc của xe được tạo ra trên phần dưới của phần khoét (21); và 
phần lắp tay phanh (52) được để lộ ra bên ngoài của tấm ốp tay lái (20) thông qua phần 
miệng (22), và có thể nhìn thấy khi nhìn thẳng từ trên xuống và nhìn thẳng từ dưới lên. 
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(11) 44384 
(21) 1-2015-02960 (51) 7 C07C 45/78 

(22) 14.08.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thu Hương (VN), Lê Huyền Trâm (VN), Trần Thị Minh (VN), Nguyễn Tuấn Anh 

(VN), Nguyễn Tiến Đạt (VN), Phạm Thanh Bình (VN) 
(54) Phương pháp chiết tách hợp chất 4-O-sulfo-beta-D-

glucopyranosyl absciat từ vỏ quả măng cụt Garcinia 
mangostana L., Clusiaceae 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết tách hợp chất 4-O-sulfo--D- glucopyranosyl 

absciat có công thức (I) từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L., Clusiaceae):  
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(11) 44385 
(21) 1-2015-02962 (51) 7 B63B  21/04,  22/04 

(22) 27.02.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SG2013/000079    27.02.2013 (87) WO2014/112947 24.07.2014 
(30) 201300504-6         21.01.2013     SG 
(71) KEPPEL OFFSHORE & MARINE TECHNOLOGY CENTRE PTE LTD.  (SG) 

50 Gul Road, Singapore 629351, Singapore 
(72) JAIN Amit (SG), HUSSAIN Anis Altaf (SG), MERCHANT Aziz Amirali (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống để nối hai kết cấu nổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nối để nối hai kết cấu nổi với nhau. Hệ thống nối này có 
khả năng làm thích ứng các chuyển động quay và tịnh tiến tương đối giữa hai kết cấu 
nổi mà không cần phải tháo ra. Hơn nữa, hệ thống nối có cơ cấu gài khớp và nhả khớp, 
cơ cấu này có thể được thực hiện từ xa và có hiệu quả. 
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(11) 44386 
(21) 1-2015-02967 (51) 7 H02G  15/18,  15/00, G02B  6/44 

(22) 23.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/070901     23.01.2013 (87) WO2014/113943 31.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(75) YU-FEN CHI  (TW) 

3F., No. 9, Alley 27, Lane 67, Minzu ST., Yonghe District, New Taipei City 234, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hộp nối cáp và trụ đỡ sử dụng cho hộp nối đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp nối cáp và trụ đỡ sử dụng cho hộp nối đó. Hộp nối cáp bao 
gồm trụ đỡ để tạo thành trong đó cấu trúc chống thấm nước. Trụ đỡ bao gồm thân trụ đỡ 
có ít nhất hai rãnh dọc, mỗi rãnh có đường kính lỗ X được cấu hình để chứa một đoạn 
cáp; bề mặt theo chiều dọc có ít nhất hai khe dọc, mỗi khe có chiều rộng Y không nhỏ 
hơn X, tương ứng với một trong hai rãnh dọc, và tạo thành cửa ở đó; và hai mảnh đàn 
hồi dọc, mỗi mảnh được bố trí trên một trong ít nhất hai khe dọc để giữ đoạn cáp trong 
rãnh dọc tương ứng. Hộp nối cáp hỗ trợ lắp đặt tốt hơn, làm giảm chỉ phí và làm cho 
chất lượng xây dựng đồng đều hơn. 
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(11) 44387 
(21) 1-2015-02970 (51) 7 C23C  22/07,  22/83,  28/00 

(22) 14.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/000104        14.01.2014 (87) WO2014/112347 A1 24.07.2014 
(30) 2013-005389        16.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) HOSHINO, Katsuya (JP), TAIRA, Shoichiro  (JP), TANIMOTO, Wataru (JP), 

NAGOSHI, Masayasu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép mạ kẽm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ kẽm có khả năng chống trượt 
thấp khi được tạo hình bằng cách dập và có đặc tính tẩy dầu tốt ngay cả trong các điều 
kiện xử lý tẩy dầu bằng kiềm khắc nghiệt do nhiệt độ thấp và độ dài của dây chuyền xử 
lý ngắn. Lớp oxit được tạo ra trên bề mặt của tấm thép được xử lý trung hoà bằng cách 
sử dụng dung dịch nước kiềm chứa các ion P với lượng 0,01g/l hoặc lớn hơn và các hạt 
keo phân tán với lượng 0,01g/l hoặc lớn hơn, trong đó tốt hơn nếu dung dịch kiềm chứa 
ít nhất một hợp chất phospho được chọn từ phosphat, pyrophosphat và triphosphat, và ít 
nhất một loại trong số các hạt keo phân tán được chọn từ Ti, silic oxit, Pt, Pd, Zr, Ag, 
Cu, Au và Mg. 
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(11) 44388 
(21) 1-2015-02972 (51) 7 H04B  1/40, G06F  3/041 

(22) 16.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2014/000473     16.01.2014 (87) WO2014/112804 24.07.2014 
(30) 10-2013-0005129          16.01.2013     KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Sung-Joon WON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị di động và phương pháp hiển thị thông tin trên màn 

hình cảm ứng của thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị di động và phương pháp hiển thị thông tin trên màn hình 

cảm ứng của thiết bị này. Phương pháp hiển thị thông tin bao gồm các bước: xác định 
loại vỏ bọc cho thiết bị di động, vỏ bọc này có phần nhìn thấy màn hình, phát hiện động 
tác hoặc tín hiệu khởi động, và hiển thị màn hình tương ứng với trạng thái hiện thời của 
thiết bị di động trên màn hình cảm ứng tuỳ thuộc vào loại vỏ bọc, đáp lại việc phát hiện 
thấy động tác hoặc tín hiệu khởi động. 
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(11) 44389 
(21) 1-2015-02974 (51) 7 A23L  1/162 

(22) 16.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050715        16.01.2014 (87) WO2014/112565 A1 24.07.2014 
(30) 2013-005820        16.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) SANYO FOODS CO., LTD.  (JP) 

5-2, Akasaka 3-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan 
(72) NAGAYAMA, Yoshiaki (JP), ISHIDA, Nozomu (JP), KOMAGATA, Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất mì ăn liền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất mì ăn liền, trong đó mì sống được chế biến từ 
nguyên liệu chính bao gồm ít nhất bột mì và tinh bột đựợc sấy khô trong không khí 
nóng ở nhiệt độ cao được làm ẩm sử dụng không khí nóng có độ ẩm nằm trong khoảng 

từ 80mmHg đến 300mmHg và nhiệt độ nằm trong khoảng từ 110°C đến 150°C. Mì ăn 
liền được sấy khô bằng không khí nóng thu được theo cách như vậy có khả năng hoàn 
nguyên tuyệt vời, và trong đó khối mì khô có độ bền tuyệt vời. 
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(11) 44390 
(21) 1-2015-02978 (51) 7 H04W  36/00 

(22) 26.12.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/090514    26.12.2013 (87) WO2014/114164 A1 31.07.2014 
(30) 201310030313.7         25.01.2013    CN 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) XU, Xiaodong (CN), HONG, Yateng  (CN), LUO, Chengjin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp trong hệ thống truyền thông rađio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp trong hệ thống truyền thông rađio. Thiết bị 
bao gồm: bộ thu nhận thông tin vị trí (102) dùng để thu nhận thông tin vị trí của thiết bị 
đầu cuối di động; bộ đánh giá trạng thái di động (104) dùng để đánh giá trạng thái di 
động của thiết bị đầu cuối di động trên cơ sở của thông tin vị trí của thiết bị đầu cuối di 
động ở thời điểm khác nhau; và, bộ thực hiện (106) dùng để thực hiện, trên cơ sở của 
thông tin vị trí của thiết bị đầu cuối di động và sự thay đổi về trạng thái di động, thao tác 
tương ứng liên quan đến việc tìm kiếm ô cực nhỏ (microcell). 
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(11) 44391 
(21) 1-2015-02980 (51) 7 A61K  39/12 

(22) 14.02.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/052870    14.02.2014 (87) WO2014/125053 21.08.2014 
(30) 13155370.3         15.02.2013 EP 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Wim de Korverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, NetherIands 
(72) FACHINGER, Vicky (DE), SNO, Melanie (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải phóng và tinh chế các hạt giống virut được 

biểu hiện bởi baculovirut 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải phóng các hạt giống virut được biểu hiện bởi 

baculovirut (VLP) của các hạt virut không có vỏ từ tế bào côn trùng. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp tinh chế các hạt giống virut được biểu hiện bởi 
baculovirut này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
415 

(11) 44392 
(21) 1-2015-02983 (51) 7 A01N  43/40,  43/54 

(22) 24.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/012897    24.01.2014 (87) WO2014/116919 31.07.2014 
(30) 61/756,913         25.01.2013    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) SATCHIVI, Norbert M. (CA), WEIMER, Monte R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit 4-amino-3-clo-6-(4-clo-2-flo-3-

metoxyphenyl) pyriđin-2-carboxylic và picloram, và phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) picloram hoặc muối hoặc este nông dụng 
của nó, có tác dụng phòng trừ thực vật không mong muốn ở, ví dụ, cây lúa, cây lúa mì, 
cây lúa mạch, cây tiểu hắc mạch, cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây lúa miến, cây 
ngô hoặc cây bắp, cây hạt có dầu, rau, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất bỏ hóa, lớp đất 
có cỏ, cây gỗ và cây leo, các loại cây thủy sinh, vùng quản lý cây công nghiệp hoặc 
vùng đất lưu không (ROW; rights-of-way). Ngoài ra, sáng chế còn để cập đến phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn. 
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(11) 44393 
(21) 1-2015-02984 (51) 7 A01N  43/40 

(22) 24.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/012885    24.01.2014 (87) WO2014/116910 31.07.2014 
(30) 61/756,930         25.01.2013    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) YERKES, Carla N. (US), SATCHIVI, Norbert M. (CA), BANGEL, Bryston L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit pyriđin-2-carboxylic và chất ức 

chế ACCaza, và phương pháp phòng trừ thực vật không mong 
muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) hợp chất có công thức (I): 
 

 
 
hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) thuốc diệt cỏ là chất ức chế ACCaza 
aryloxyphenoxy propionat được chọn từ nhóm bao gồm fluazifop-P, haloxyfop-P, và 
quizalofop-P hoặc muối hoặc este nông dụng của nó, có tác dụng phòng trừ thực vật 
không mong muốn ở, ví dụ, cây lúa, cây lúa mì, cây lúa mạch, cây tiểu hắc mạch, cây 
yến mạch, cây lúa mạch đen, cây lúa miến, cây ngô hoặc cây bắp, cây cải dầu, cây rau, 
đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất bỏ hoang, lớp đất có cỏ, cây gỗ và cây leo, các loại 
cây thủy sinh, vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) hoặc vùng đất lưu không (ROW: 
rights-of-way). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật 
không mong muốn. 
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(11) 44394 
(21) 1-2015-02987 (51) 7 A61K  39/135,  39/125, C12N  7/08 

(22) 18.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/SG2013/000027   18.01.2013 (87) WO2014/112945 24.07.2014 
(71) TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED  (SG) 

1 Research Link, National University of Singapore, Singapore 117604, Singapore 
(72) CHUA, Kaw, Bing (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Enterovirut 71 nhạy nhiệt được làm thích nghi trong 

điều kiện lạnh, chế phẩm và bộ kit chứa chủng này và phương 
pháp tạo ra virut này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chủng Enterovirut 71 nhạy nhiệt được làm thích nghi với điều 
kiện lạnh, đặc biệt là các chủng Enterovirut 71 nhạy nhiệt được làm thích nghi với điều 

kiện lạnh EV71:TLLP20 và EV71:TLLP20. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm 

và bộ kit chứa chủng này, và phương pháp tạo ra virut này.  
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9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XIE, Qi  (CN), WU, Wenqing (CN), HU, Xing  (CN), LI, Tianrui  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đo độ dày của vật liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo độ dày của vật liệu dạng tờ bao gồm: khung cố định (1) 
để lắp và đỡ các bộ phận và chi tiết sau đây; trục chuẩn (2), có hai đầu được lắp lên 
khung cố định (1) qua các ổ trục, trong đó trục lăn chuẩn (21) được lắp cố định trên trục 
chuẩn (2); trục phát hiện (3), trong đó ít nhất một khung đỡ nổi (31) có một đầu có thể 
quay tự do quanh trục phát hiện (3) được bố trí trên trục phát hiện (3), trục lăn phát hiện 
(32) và bộ tạo tín hiệu (33) được bố trí trên khung đỡ nổi (31); tấm ép đàn hồi (4), để ép 
lên khung đỡ nổi (31) giữ cho trục lăn phát hiện (32) và trục lăn chuẩn (21) luôn có xu 
hướng tiến lại sát nhau, trong đó tấm ép đàn hồi (4) gồm có ít nhất hai tấm đàn hồi; bộ 
cảm biến tín hiệu (5); và bộ phận xử lý dữ liệu. 
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(11) 44396 
(21) 1-2015-02995 (51) 7 H04W  72/00,  72/04 

(22) 18.01.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/CN2013/070731    18.01.2013 (87) WO2014/110817 A1 24.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WU, Qiang (CN), LIU, Jianqin (CN), LIU, Jianghua  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định ứng viên kênh điều khiển 

đường xuống vật lý nâng cao (EPDCCH) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xác định ứng viên kênh điều khiển đường 

xuống vật lý nâng cao (Enhanced Physical Downlink Control Channel-EPDCCH), và đề 

cập đến lĩnh vực truyền thông không đây, để ngăn ngừa việc chặn EPDCCH và cải thiện 

độ tin cậy của việc truyền thông tin điều khiến. Phương pháp theo sáng chế bao gồm: 

xác định tập tài nguyên EPDCCH p trong khung con k, trong đó tập tài nguyên 

EPDCCH p bao gồm NECCE,p,k=qr phần tử kênh điều khiển nâng cao (Enhanced Control 

Channel Element-ECCE), ứng viên EPDCCH của EPDCCH có mức kết hợp là L tương 

ứng với L ECCE có các số tham chiếu liên tục, và ứng viên EPDCCH có thể mang 

EPDCCH; và xác định số lượng ứng viên EPDCCH tại mức kết hợp L của sóng mang 

tương ứng với chỉ số Cellindex và ECCE tương ứng với mỗi ứng viên EPDCCH, trong 

đó ECCE tương ứng với mỗi ứng viên EPDCCH tại mức kết hợp L được liên quan đến 

chỉ số Cellindex. 
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(11) 44397 
(21) 1-2015-03006 (51) 7 C07K  16/18, G01N  33/577, A61K  
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(22) 09.08.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2011/046994    09.08.2011 (87) WO2012/021469 16.02.2012 
(30) 61/373,026         12.08.2010    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2015 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) LU, Jirong (US), TANG, Ying (CN), DEMATTOS, Ronald Bradley (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể kháng peptit dạng tinh bột beta N3pGlu và dược 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng N3pGlu A hoặc đoạn liên kết kháng nguyên của 

nó. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa kháng thể kháng N3pGlu A hoặc 

đoạn liên kết kháng nguyên của nó để điều trị bệnh Alzheimer.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
421 

(11) 44398 
(21) 1-2015-03012 (51) 7 A21B  3/16,  5/02 

(22) 17.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/EP2014/050884   17.01.2014 (87) WO2014/111511 A1 24.07.2014 
(30) A37/2013        18.01.2013   AT 
(71) HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH  (AT) 

Gerstlgasse 25, A-1210 WIEN, AT 
(72) REINHART, Adam (AT), HAAS, Johannes (AT), HAAS, Josef (AT), JIRASCHEK, 

Stefan (AT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị nướng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nướng để sản xuất các sản phẩm nướng, cụ thể là sản xuất 
các sản phẩm nướng được làm đầy, trong đó thiết bị nướng bao gồm các kẹp nướng (2) 
có thể mở hoặc đóng, mà có thể được di chuyển từ cơ cấu nạp nguyên liệu (12) qua 
buồng nướng (3) của lò nướng và đến cơ cấu dỡ sản phẩm (7) trên băng tải chuyển động 
liên tục (1) mà chuyển động vòng quanh theo hướng dọc của lò nướng, trong đó các kẹp 
nướng bao gồm khuôn nướng phía dưới và khuôn nướng phía trên, mà mỗi khuôn nướng 
này có thể được di chuyển quanh trục kẹp nướng giữa vị trí mở và vị trí đóng kín, trong 
đó các kẹp nướng được nối với băng tải liên tục bằng các mối nối cơ học có thể tháo 
được, trong đó thiết bị nướng bao gồm vị trí dỡ kẹp nướng tại ít nhất một vị trí của băng 
tải chuyển động liên tục, mà tại đó các kẹp nướng có thể được tháo ra và được lắp lại, và 
trong đó sự tháo ra và lắp lại các kẹp nướng này được thực hiện trên băng tải chuyển 
động liên tục (1) này. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHAI, Li (CN), SHI, Jie  (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đo, thiết bị đo tế bào, phương pháp đo tế bào và 

nút truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đo, phương pháp đo tế bào, thiết bị, và nút truyền thông. 

Nút truyền thông thứ nhất gửi thông tin đo tới nút truyền thông thứ hai, trong đó thông 
tin đo bao gồm thông tin cấu hình tín hiệu đo và/hoặc thông tin cấu hình của tổ hợp tín 
hiệu đo, hai mảnh của thông tin cấu hình một cách tương ứng được sử dụng bởi nút 
truyền thông thứ hai để xác định tài nguyên của tín hiệu đo tương ứng với thông tin cấu 
hình tín hiệu đo và tài nguyên của tín hiệu đo tương ứng với thông tin cấu hình của tổ 
hợp tín hiệu đo; và nút truyền thông thứ nhất thu báo cáo đo được gửi bởi nút truyền 
thông thứ hai, trong đó báo cáo đo mang kết quả đo của việc đo được thực hiện bởi nút 
truyền thông thứ hai theo thông tin đo. Các ví dụ của sáng chế áp dụng việc đo trên liên 
kết vô tuyến sau khi đưa ra tế bào hoặc sóng mang không tương thích ngược. 
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(75) LIU SUHUA  (CN) 
Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
Industrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp tăng chiều cao và/hoặc chiều rộng và điều chỉnh 

đầu tác động bằng rãnh quay lưng vào nhau và thiết bị thực 
hiện phương pháp tăng chiều cao và/hoặc chiều rộng và điều 
chỉnh đầu tác động bằng rãnh quay lưng vào nhau 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực máy móc, và cụ thể là đề xuất phương pháp tăng chiều 
cao và/hoặc chiều rộng và điều chỉnh đầu tác động bằng cách sử dụng rãnh quay lưng 
vào nhau và thiết bị thực hiện phương pháp tăng chiều cao và/hoặc chiều rộng và điều 
chỉnh đầu tác động bằng cách sử dụng rãnh quay lưng vào nhau, trong lĩnh vực khai thác 
mỏ hoặc máy cơ khí. Thiết bị này bao gồm cơ cấu dẫn hướng rãnh quay lưng vào nhau, 
cơ cấu đỡ tác động, cơ cấu dẫn động, đầu tác động, trong đó cơ cấu dẫn hướng rãnh 
quay lưng vào nhau bao gồm một kết cấu rãnh quay lưng vào nhau ma sát lăn, chi tiết 
dẫn hướng tác động, kết cấu rãnh quay lưng vào nhau ma sát lăn bao gồm một rãnh ma 
sát lăn trên và một rãnh ma sát lăn dưới, chi tiết tác động công suất dẫn động chi tiết 
dẫn hướng tác động dịch chuyển qua lại theo cách lăn ma sát, chi tiết dẫn hướng tác 
động được đặt trong khoảng trống chiếm bởi một thân lăn dẫn hướng bên ngoài, chi tiết 
dẫn hướng tác động làm tăng chiều cao điều chỉnh của đầu tác động, và kết cấu rãnh 
quay lưng vào nhau ma sát lăn và chi tiết dẫn hướng tác động điều chỉnh hướng dịch 
chuyển qua lại của bộ phận giữ răng. 
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(75) LIU SUHUA  (CN) 
Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
Industrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp dẫn hướng và đỡ đa điểm bộ phận tác động dịch 

chuyển qua lại và thiết bị thực hiện phương pháp dẫn hướng 
và đỡ đa điểm bộ phận tác động dịch chuyển qua lại 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực máy móc, thích hợp với lĩnh vực dẫn động dịch chuyển 
qua lại và cụ thể là đề cập đến phương pháp dẫn hướng và đỡ đa điểm bộ phận tác động 
dịch chuyển qua lại và thiết bị để thực hiện phương pháp dẫn hướng và đỡ đa điểm bộ 
phận tác động dịch chuyển qua lại trong lĩnh vực khai thác mỏ hoặc lĩnh vực nén vỡ 
hoặc lĩnh vực chất tải. Thiết bị bao gồm thiết bị dẫn động khuỷu hoặc thiết bị dẫn động 
thủy lực hoặc thiết bị dẫn động khí nén, bộ phận tác động dịch chuyển qua lại và thân 
ma sát, giá đỡ hoặc thân dạng hộp hoặc thân trụ bao gồm chỉ tiết đỡ công suất và chi tiết 
đỡ dẫn hướng, thân ma sát được bố trí giữa chi tiết đỡ dẫn hướng và chi tiết dẫn hướng 
tác động hoặc giữa thân trụ và chi tiết dẫn hướng tác động hoặc giữa chi tiết tác động 
công suất và chi tiết đỡ công suất, thân ma sát bao gồm thân lăn hoặc thân treo, chi tiết 
đỡ dẫn hướng được bố trí tại nhiều hơn hai phần đầu của chỉ tiết đỡ công suất để tạo ra 
nhiều hơn hai điểm đỡ dẫn hướng, thân ma sát và chi tiết dẫn hướng tác động ở trạng 
thái vừa khít với chi tiết đỡ dẫn hướng để tạo thành kết cấu đỡ đa điểm bộ phận tác động 
dịch chuyển qua lại, và kết cấu đỡ đa điểm bộ phận tác động dịch chuyển qua lại điều 
chỉnh hướng tác động của bộ phận tác động dịch chuyển qua lại bằng cách đỡ đa điểm 
bộ phận tác động dịch chuyển qua lại. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất được thế halogen, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất được thế bằng halogen có công thức chung (I), ngoài các 

hợp chất khác; 
 

 
 
trong đó các gốc A1 đến A4 T, n, W, Q, R1 và Z1 đến Z3 như được xác định trong phần 
mô tả. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các quy trình điều chế hợp chất có công thức 
(I), hợp chất trung gian có thể được sử dụng để điều chế các hợp chất này và dược phẩm 
chứa chúng. Hợp chất theo sáng chế đặc biệt thích hợp để phòng trừ côn trùng, động vật 
thuốc lớp nhện và giun tròn trong nông nghiệp và ngoại ký sinh trùng trong lĩnh vực thú 
y. 
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(21) 1-2015-03047 (51) 7 C10B  57/04 

(22) 10.02.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/052989        10.02.2014 (87) WO2014/129336 A1 28.08.2014 
(30) 2013-031741        21.02.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUKADA Kiyoshi (JP), MATSUI Takashi (JP), DOHI Yusuke (JP), NAGAYAMA 

Mikiya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất than cốc luyện kim 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất than cốc luyện kim mà có chất lượng ưu việt 
như cường độ chịu lực hoặc yếu tố tương tự, bằng cách trộn phù hợp nhiều loại than đá 
có tác dụng cải thiện cường độ chịu lực của than cốc như các loại than đá tạo nên than 
đá trộn. Đặc biệt, sáng chế đề xuất kỹ thuật sản xuất than cốc cường độ chịu lực cao 
bằng cách sử dụng than đá có hàm lượng trơ nhỏ mà cho đến nay ít được sử dụng làm 
nguyên liệu thô để sản xuất than cốc. Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất than cốc 
luyện kim bằng cách cacbon hóa than đá trộn từ nhiều loại than đá, trong đó than đá có 
tính trơ thấp có độ chảy lỏng lớn nhất không nhỏ hơn 80ddpm nhưng không lớn hơn 
3000ddpm và tổng hàm lượng trơ không nhỏ hơn 3,5% thể tích nhưng không lớn hơn 
11,7% thể tích được trộn với lượng không nhỏ hơn 10% khối lượng nhưng không lớn 
hơn 75% khối lượng so với than đá trộn. 
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(11) 44404 
(21) 1-2015-03050 (51) 7 A44B  19/60 

(22) 14.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/050485        14.01.2014 (87) WO2015/107621 A1 23.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) IWASHITA, Keisuke (JP), TAKI, Katsuaki  (JP), KANAMOTO, Yoichiro  (JP), 

MAEDA, Hideji (JP), ASAO, Shinji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tạo răng khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo răng khóa kéo để tạo nhiều loại răng khóa kéo bằng cách 
đúc áp lực trong một thiết bị tạo răng khóa kéo duy nhất. 
Thiết bị tạo răng khóa kéo (1) bao gồm phương tiện vận chuyển dải khóa (3) và phương 
tiện đúc áp lực răng khóa kéo (20). Phương tiện vận chuyển dải khóa (3) vận chuyển dải 
khóa (10) mà lần lượt có dãy chi tiết khóa (15) và phần khoảng trống (12), trong đó dãy 
chi tiết khóa (15) bao gồm chi tiết khóa được bố trí liên tục dọc theo các phần viền dải 
khóa (13a) đối diện nhau của cặp các dải khóa (13), và phần khoảng trống (12) được tạo 
ra bằng cách di chuyển dãy chi tiết khóa (15) ở các khoảng cách được xác định trước. 
Phương tiện đúc áp lực răng khóa kéo (20) kẹp khuôn để tạo răng khóa kéo (30), (40), 
(50) bằng cách đúc áp lực trong phần khoảng trống (12) của dải khóa (10). Thiết bị tạo 
răng khóa kéo (1) còn bao gồm phương tiện kẹp thứ nhất (25) có cặp các kẹp thứ nhất 
(26) và phương tiện dẫn động kẹp thứ nhất (28), trong đó kẹp thứ nhất (26) lần lượt kẹp 
cặp các dải khóa (13), và phương tiện dẫn động kẹp thứ nhất (28) có khả năng di chuyển 
dải khóa (13) đến vị trí kẹp chặt khuôn để kẹp chặt khuôn trong khi đúc áp lực và tạo 
răng khóa kéo (30), (40), (50) trong phần khoảng trống (12) bằng cách đúc áp lực bằng 
cách di chuyển cặp các kẹp thứ nhất (26). 
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(11) 44405 
(21) 1-2015-03051 (51) 7 B01D  21/26, B04B  5/02 

(22) 02.07.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2013/049153    02.07.2013 (87) WO2014/123568 14.08.2014 
(30) 13/759,754         05.02.2013     US 
(71) CLAUDE LAVAL CORPORATION  (US) 

1365 N. Clovis Avenue, Fresno, CA 93737 (US) 
(72) FORD, Steven, David (US), ISCH, Jeremy, Benjamin (US), RAISKUP, Timothy, Alan 

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tách ly tâm và phương pháp tách hạt ra khỏi chất 

lỏng chứa chất rắn 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tách ly tâm và phương pháp tách hạt ra khỏi chất lỏng chứa 

chất rắn. Thiết bị tách ly tâm (10) bao gồm thùng tách (15) với đầu phía trên, đầu phía 
dưới, trục trung tâm, và thành hình trụ định rõ khoang tách (14). Đĩa quay (20) mở rộng 
hầu như ngang qua khoang tách liền kề đầu phía dưới của đĩa quay. Trụ (18) gồm có 
đường thông trung tâm kéo dài từ đĩa quay (20) dọc theo trục trung tâm của thùng tách 
(15). Trụ (18) gồm có ít nhất một lỗ mở (38) để chất lỏng chảy từ đường thông của trụ 
đến khoang tách (14). Cửa vào (30) thông chất lỏng với khoang tách (14) cho phép chất 
lỏng chứa chất rắn chảy vào khoang tách. Cửa xả (36) thông chất lỏng với khoang tách 
cho phép chất lỏng hầu như là sạch chảy ra khỏi khoang tách (14) và ra khỏi thiết bị 
tách ly tâm (10). 
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(21) 1-2015-03066 (51) 7 F23L  7/00, F02C  1/00, F23M  5/00,  

5/08 
(62) 1-2012-02548   
(22) 26.01.2011 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2011/022553    26.01.2011 (87) WO2011/094294 04.08.2011 
(30) 61/299,272         28.01.2010   US 

12/714,074         26.02.2010   US 
12/872,777         31.08.2010   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) 1. PALMER LABS, LLC  (US) 

300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 
2. 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 
300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 

(72) Rodney John Allam (GB), Miles R. Palmer (US), Glenn William Jr. Brown (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống phát điện sử dụng chất lưu công tác tuần hoàn 

cacbon ®ioxit 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phát điện bằng cách sử dụng buồng đốt hiệu quả cao kết hợp 

với chất lưu tuần hoàn CO2. Theo cách có lợi, hệ thống theo một phương án thực hiện cụ 
thể của sáng chế có thể sử dụng tuabin phát điện có tỷ lệ áp suất nhỏ và bộ trao đổi nhiệt 
tiết kiệm. Nhiệt cấp thấp bổ sung từ nguồn bên ngoài có thể được dùng để cấp một phần 
nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chất lưu tuần hoàn CO2 được tái tuần hoàn. Nhiên liệu 
có nguồn gốc từ CO2 có thể được thu lại và phân phối ở áp lực đường ống. Các tạp chất 
khác có thể được thu lại.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
431 

(11) 44407 
(21) 1-2015-03074 (51) 7 C21C  1/04,  1/02,  5/28,  5/46 

(22) 20.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/000236        20.01.2014 (87) WO2014/115526 A1 31.07.2014 
(30) 2013-010700        24.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) OGASAWARA, Yasushi (JP), UCHIDA, Yuichi  (JP), MIKI, Yuji  (JP), ITO, 

Tomohiko  (JP), TEZUKA, Koichi  (JP), TANAKA, Kotaro  (JP), NEGISHI, 
Hidemitsu  (JP), KAWABATA, Ryo  (JP), YAMAMOTO, Kazuhito  (JP), 
OKUYAMA, Goro  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ kim loại nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ kim loại nóng chảy trong lò nấu chảy kiểu 
lò chuyển. Phương pháp này bao gồm bước khử silic để thực hiện quá trình xử lý khử 
silic trong kim loại nóng chảy bằng cách cấp nguồn oxy ở thể khí từ ống thổi ở đỉnh (2) 
cho kim loại nóng chảy (5) trong lò tinh luyện kiểu lò chuyển (1), bước tháo xỉ để tháo 
ít nhất một phần xỉ (6) đã được tạo ra ở bước khử silic nêu trên, và bước khử phospho để 
thực hiện quá trình xử lý khử phospho cho kim loại nóng chảy còn lại trong lò bằng 
cách bổ sung chất trợ dung trên cơ sở CaO vào lò tinh luyện kiểu lò chuyển (1) và 
nguồn oxy ở thể khí được cấp từ ống thổi ở đỉnh (2) sau bước tháo xỉ. Độ cao của xỉ 
trong lò được đo trong quá trình xử lý khử silic. Quá trình xử lý khử silic kết thúc khi tỷ 
lệ giữa chiều cao xỉ đo được và chiều cao của phần nổi của lò mà được xác định là 
khoảng cách từ bề mặt của kim loại nóng chảy trong lò đến cổ lò nằm trong khoảng 
định trước. 
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(22) 21.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/KR2014/000599     21.01.2014 (87) WO2014/112852 A1 24.07.2014 
(30) 10-2013-0006287          21.01.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) SHIM, Hyo-sun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị các biểu tượng trên màn hình 

của thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hiển thị các biểu tượng trên màn hình của 

thiết bị, trong đó thiết bị thứ nhất thu thông tin về sơ đồ bố trí các biểu tượng được hiển 
thị trên màn hình của thiết bị thứ hai, và sau đó hiển thị các biểu tượng trên màn hình 
của thiết bị thứ nhất, dựa vào thông tin thu được. 
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(11) 44409 
(21) 1-2015-03077 (51) 7 D04H  3/007,  3/16 

(22) 11.11.2013 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2013/080416       11.11.2013 (87) WO2014/115401 A1 31.07.2014 
(30) 2013-008997       22.01.2013  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) JINNO Fumio (JP), HASHIMOTO Masahiko (JP), OOBAI Satoshi (JP), MAKI 

Nobuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vải không dệt được dính kết khi kéo thành sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt được dính kết khi kéo thành sợi có độ rủ rất tốt. Vải 
không dệt này thu được bằng cách kéo sợi và tích tụ nhựa dẻo nóng vào sợi liên tục, sau 
đó khoảng trống giữa các sợi được gia nhiệt và ép bằng cách sử dụng trục dập nổi có các 
chi tiết dập nổi được bố trí thẳng hàng theo hướng dòng của sợi và hướng vuông góc của 
nó. Trong đó tỷ lệ diện tích dập nổi nằm trong khoảng từ 5 đến 12%, Ngoài ra, khoảng 
cách tối thiểu giữa các chi tiết dập nổi liền kề nằm trong khoảng từ 1,5 đến 3mm. Hơn 

nữa, chỉ số độ cứng uốn (độ cứng uốn [g/cm2/cm]/trọng lượng [g/m2]  104 thu được 

bằng cách sử dụng máy thử độ cứng uốn KES) của vải không dệt này nằm trong khoảng 
từ 5 đến 15cm-1. Ngoài ra, tỷ lệ % đàn hồi nén (RC) của vải không dệt thu được bằng 
cách sử dụng máy thử đặc tính ép KES nằm trong khoảng từ 60 đến 75%. 
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(22) 28.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/000420       28.01.2014 (87) WO2014/115570 31.07.2014 
(30) 2013-012800        28.01.2013   JP 

2013-143578        09.07.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2015 
(71) SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.  (JP) 

19-13, Nishigotanda 2-chome, Shinagawa-Ku, Tokyo 1418568, Japan 
(72) YOKOYAMA, Toshimitsu (JP), SUZUKI, Toshio (JP), ICHIKAWA, Yoshiharu (JP), 

HIGASHIKAWA, Masaaki (JP), UEDA, Toshio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối cực 

  (57)     Sáng chế đề xuất khối cực mà cực có thể được nối vào đó một cách chắc chắn bằng thao 
tác đơn giản, và công việc nối có thể được thực hiện dễ dàng bằng cả hai tay với khối 
cực này. Khối cực này bao gồm: đế để nối điện với cực cần cài vào; chi tiết chặn di 
chuyển được giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai bên trên đế; và chi tiết cần được tạo kết 
cấu để làm cho chi tiết chặn di chuyển từ vị trí thứ nhất sang vị trí thứ hai, và để được 
giữ trên phần vai của chi tiết chặn khi chi tiết chặn được định vị tại vị trí thứ hai. 
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(11) 44411 
(21) 1-2015-03088 (51) 7 B62J  17/00 

(22) 24.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-202692 30.09.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yasuka MORI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phần trước của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Đã biết tấm ốp trước của xe kiểu ngồi để chân hai bên có kết cấu gồm tấm thứ nhất có 
phần lõm mở lên phía trên và tấm thứ hai che phần lõm. Nếu gân gia cường được tạo ra 
trên tấm thứ nhất để ngăn chặn sự giảm độ cứng vững do có phần lõm này, thì quy trình 
tạo hình sẽ khá phức tạp do tấm thứ nhất có kích thước lớn. Do vậy, mục đích của sáng 
chế là cho phép tạo ra một tấm ốp có kích thước lớn một cách dễ dàng đồng thời duy trì 
được độ cứng vững cao. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề cập đến phần trước của xe kiểu ngồi chân 
để hai bên trong đó tấm ốp được phân chia thành ba tấm, bao gồm tấm ốp thứ nhất (30), 
tấm ốp thứ hai (40) và tấm ốp thứ ba (50). Phần lõm có dạng gần như hình chữ U (35) 
mở lên phía trên của tấm ốp thứ nhất (30) để lắp tấm ốp thứ hai (40), tấm ốp thứ hai (40) 
được tạo ra có dạng hình chữ U giống phần lõm có dạng gần như hình chữ U (35), và 
tấm ốp thứ ba (50) được lắp vào tấm ốp thứ hai (40). Do mép theo chu vi của phần lõm 
có dạng gần như hình chữ U (35) được gia cường bởi tấm ốp thứ hai (40), tấm ốp thứ 
nhất (30) có thể duy trì được độ cứng vững cao. Ngoài ra, do kết cấu gân mà làm phức 
tạp hóa việc tạo hình không được tạo ra trên mép theo chu vi của phần lõm có dạng gần 
như hình chữ U (35), nên tấm ốp có thể được tạo ra một cách dễ dàng. 
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(11) 44412 
(21) 1-2015-03089 (51) 7 B62J  23/00 

(22) 24.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-202698 30.09.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yasuka MORI (JP), Daisuke KURIKI (JP), Yasuo YOSHINAGA (JP), Kanta 

YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phần trước của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Mục đích của sáng chế là cải thiện độ cứng vững của phần trước của xe kiểu ngồi chân 
để hai bên, ngay cả khi phần lỗ mà thực hiện chức nâng làm lỗ dùng cho còi được tạo ra 
trến tấm ốp trước mà tiếp nhận áp lực của gió. 
Phần trước của xe kiểu ngồi chân để hai bến theo sáng chế có lỗ thứ nhất dùng cho còi 
(66) và lỗ thứ hai dùng cho còi (58) mở về phía trước, trên tấm ốp trước (20) che phần 
trước xe. Một chi tiết trang trí nhỏ (60) được lắp tháo ra được trên tấm ốp thứ ba (50) 
của tấm ốp trước (20). Chi tiết trang trí (60) có kết cấu trong đó phần dạng vòng thứ 
nhất (63) có kích thước lớn và phần dạng vòng thứ hai (68) có kích thước nhỏ được kết 
hợp với nhau, và lỗ thứ nhất dùng cho còi (66) được bố trí bên trong phần dạng vòng thứ 
hai (68). Lỗ thứ hai dùng cho còi (58) có dạng hình cung được bố trí dọc phía ngoài của 
phần dạng vòng thứ hai (68). Cách bố trí này làm tăng độ cứng vững của phần theo chu 
vi của lỗ thứ nhất dùng cho còi (66) và lỗ thứ hai dùng cho còi (58). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
437 

(11) 44413 
(21) 1-2015-03095 (51) 7 A61K  31/427,  9/08,  47/10,  47/34, 

A61P  27/02 
(22) 30.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/052040        30.01.2014 (87) WO2014/119642 A1 07.08.2014 
(30) 2013-017877        31.01.2013   JP 

2013-171433        21.08.2013   JP 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) SHIKAMURA, Yuko  (JP), HIGASHIMURA, Yuka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng, chất làm ổn định để sử dụng trong chế 

phẩm dạng lỏng này, dung dịch dùng trong nhãn khoa và 
phương pháp làm ổn định dung dịch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng có tính ổn định cao với ánh sáng và nhiệt, chế 
phẩm này chứa axit (3-{2-[4-isopropyl-2-(4-triflometyl)phenyl-5-thiazoly]etyl}-5-
metyl-1,2-benzisoxazol-6-yl)oxyaxetic hoặc muối dược dụng của nó, và tyloxapol hoặc 
octoxynol. Sáng chế cũng đề cập đến chất làm ổn định để sử dụng trong chế phẩm dạng 
lỏng nêu trên, dung dịch dùng trong nhãn khoa và phương pháp làm ổn định dung dịch 
này. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
438 

(11) 44414 
(21) 1-2015-03117 (51) 7 C07D  333/64,  333/66,  409/04,  

409/10,  409/12,  413/04,  413/12,  
417/12, A61K  31/381, A61P  35/00 

(22) 12.02.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/US2014/015938    12.02.2014 (87) WO2014/130310 28.08.2014 
(30) 61/766,439         19.02.2013    US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056, Basel, Switzerland 
(72) Heather Elizabeth BURKS (US), Michael A. DECHANTSREITER (DE), Guo HE  

(US), Jill NUNEZ  (US), Stefan PEUKERT (DE), Clayton SPRINGER  (US), 
Yingchuan SUN  (CN), Noel Marie-France THOMSEN  (US), George Scott TRIA  
(US), Bing YU  (CA) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chất dẫn xuất của benzothiophen và dược phẩm chứa nó làm 

chất gây thoái biến thụ thể estrogen chọn lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

 
 

trong đó n, m, X, Y1, R1, R2, R3, R4, và R5 như được thể hiện trong phần Bản chất kỹ 
thuật của sáng chế; có khả năng đồng thời là chất đối kháng và chất gây thoái biến hiệu 
nghiệm đối với thụ thể estrogen. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 
này, dược phẩm chứa hợp chất này; hợp chất theo sáng chế và dược phẩm chứa nó được 
sử dụng để quản lý bệnh hoặc rối loạn kết hợp với hoạt tính của thụ thể estrogen lạc chỗ.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
439 

(11) 44415 
(21) 1-2015-03140 (51) 7 F16D  65/092, C08J  5/04 

(22) 28.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/051844      28.01.2014 (87) WO2014/119571 07.08.2014 
(30) 2013-018654        01.02.2013   JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED  (JP) 

5-8, Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) INOKUCHI Hideaki (JP), YAZAWA Hidemi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh (10) có thể khống chế chuyển động quay của đĩa (200). 
Đệm phanh (10) bao gồm vật liệu ma sát (12) tạo ra trên phía đĩa (200) và tấm đỡ sau 
(11) được liên kết vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối diện của đĩa (200). Tấm đỡ sau 
(11) có các gờ thứ nhất không tuyến tính (111) và/hoặc các rãnh thứ nhất không tuyến 
tính (113) và các gờ thứ hai (112) và/hoặc các rãnh thứ hai (114), mỗi gờ và/hoặc rãnh 
này được tạo ra trên bề mặt của nó nằm trên phía vật liệu ma sát (12) sao cho hướng dọc 
của các gờ thứ nhất (111) và/hoặc các rãnh thứ nhất (113) tương ứng với hướng thứ nhất 
và hướng dọc của các gờ thứ hai (112) và/hoặc các rãnh thứ hai (114) tương ứng với 
hướng thứ hai giao cắt với hướng thứ nhất. Vật liệu ma sát (12) được liên kết vào tấm đỡ 
sau (11) để tạo ra sự tiếp xúc khít với bề mặt tạo ra mỗi gờ thứ nhất (111) và mỗi gờ thứ 
hai (112) và/hoặc mỗi rãnh thứ nhất (113) và mỗi rãnh thứ hai (114) và bề mặt của tấm 
đỡ sau (11) nằm trên phía vật liệu ma sát (12). Chiều cao trung bình của các gờ thứ nhất 
(111) và các gờ thứ hai (112) hoặc chiều sâu trung bình của các rãnh thứ nhất (113) và 
các rãnh thứ hai (114) nằm trong khoảng từ 2 đến 6mm. Điều này khiến cho có thể tạo 
ra đệm phanh (10) có độ bền liên kết cao giữa vật liệu ma sát (12) và tấm đỡ sau (11) và 
độ bền tuyệt vời, và cơ cấu kẹp được tạo ra có đệm phanh (10). 
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(11) 44416 
(21) 1-2015-03141 (51) 7 F16D  65/092, C08J  5/04 

(22) 28.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/051845        28.01.2014 (87) WO2014/119572 07.08.2014 
(30) 2013-018655        01.02.2013   JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED  (JP) 

5-8, Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) INOKUCHI Hideaki (JP), YAZAWA Hidemi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh (10) có thể khống chế chuyển động quay của đĩa (200). 
Đệm phanh (10) bao gồm vật liệu ma sát (12) tạo ra trên phía đĩa (200) và tấm đỡ sau 
(11) được liên kết vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối diện của đĩa (200). Tấm đỡ sau 
(11) có các gờ (111) và/hoặc các rãnh (112), mỗi gờ tạo ra trên toàn bộ bề mặt của tấm 
đỡ sau (11) trên phía vật liệu ma sát (12) sao cho các hướng dọc của tất cả các gờ (111) 
và/hoặc các rãnh (112) cùng được nghiêng so với hướng quay của đĩa (200) theo góc 
định trước. Vật liệu ma sát (12) được liên kết vào tấm đỡ sau (11) để tạo ra sự tiếp xúc 
khít với bề mặt tạo ra mỗi gờ (111) và/hoặc mỗi rãnh (112) và bề mặt của tấm đỡ sau 
(11) trên phía vật liệu ma sát (12). Chiều cao trung bình của các gờ (111) hoặc chiểu sâu 
trung bình của các rãnh (112) nằm trong khoảng từ 2 đến 6mm. Điều này khiến cho có 
thể tạo ra đệm phanh (10) có độ bền liên kết cao giữa vật liệu ma sát (12) và tấm đỡ sau 
(11) và độ bền tuyệt vời, và cơ cấu kẹp được tạo ra có đệm phanh (10). 
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(11) 44417 
(21) 1-2015-03142 (51) 7 F16D  65/092, C08J  5/04 

(22) 28.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/051846        28.01.2014 (87) WO2014/119573 07.08.2014 
(30) 2013-018656        01.02.2013   JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED  (JP) 

5-8, Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) INOKUCHI Hideaki (JP), YAZAWA Hidemi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh (10) có thể hãm chuyển động quay của đĩa (200). Đệm 
phanh (10) bao gồm vật liệu ma sát (12) tạo ra trên phía đĩa (200) và tấm đỡ sau (11) 
được liên kết vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối diện của đĩa (200). Chiều dày của 
vùng giữa của tấm đỡ sau (11) theo hướng quay của đĩa (200) lớn hơn các chiều dày của 
cả hai vùng đầu của tấm đỡ sau (11) theo hướng quay của đĩa. Trong trường hợp khi trị 
số tối thiểu của các chiều dày của các vùng đầu của tấm đỡ sau (11) được xác định là 
"hi [mm]" và trị số tối đa của chiều dày của vùng giữa của tấm đỡ sau (11) được xác 
định là "h1 [mm]", thì h1 và h2 tốt hơn là thỏa mãn mối quan hệ "h2-h1<3". 
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(11) 44418 
(21) 1-2015-03143 (51) 7 F16D  65/092, C08J  5/04 

(22) 28.01.2014 (43) 26.10.2015 
(86) PCT/JP2014/051847        28.01.2014 (87) WO2014/119574 07.08.2014 
(30) 2013-018657         01.02.2013    JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED  (JP) 

5-8, Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) INOKUCHI Hideaki (JP), YAZAWA Hidemi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh (10) có thể hãm chuyển động quay của đĩa (200). Đệm 
phanh (10) bao gồm vật liệu ma sát (12) tạo ra trên phía đĩa (200) và tấm đỡ sau (11) 
được liên kết vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối diện của đĩa (200). Chiều dày của 
vùng theo chu vi của tấm đỡ sau (11) trên phía tâm của đĩa (200) lớn hơn chiều dày của 
vùng theo chu vi của tấm đỡ sau (11) trên phía theo chu vi ngoài của đĩa (200). Trong 
trường hợp khi trị số tối thiểu của các chiều dày của vùng theo chu vi của tấm đỡ sau 
(11) trên phía tâm của đĩa (200) được xác định là "h2 [mm]" và trị số tối đa của chiều 
dày của vùng theo chu vi của tấm đỡ sau (11) trên phía theo chu vi ngoài của đĩa (200) 
được xác định là "h1 [mm]", thì h1 và h2 tốt hơn là thỏa mãn mối quan hệ "h2-h1<3". 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2808 
(21) 2-2014-00066 (51) 7 E06B  9/17 

(22) 25.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2014 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 
(54) Thanh ray hộp dẫn hướng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thanh ray hộp dẫn hướng (100) được tạo liền khối bao gồm 
hai thành bên (101), thành đáy (102) và vách gia cường đáy (103) được gắn vào hai 
thanh bên (101) dưới dạng song song với thành đáy (102) tạo thành khoang rỗng ở đáy. 
Thanh ray dẫn hướng (100) còn được tạo kết cấu gồm hai vách gia cường thứ nhất (104) 
được bố trí nhô ra hướng vào tâm và được bố trí ở phía đầu của hai thành bên (101) 
tương ứng, và ít nhất hai vách gia cường thứ hai (105) mà mỗi vách được bố trí giữa 
vách gia cường đáy (103) và các vách gia cường thứ nhất (104) dưới dạng song song với 
hai thành bên (101) tương ứng.  
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(11) 2809 
(21) 2-2014-00067 (51) 7 E06B  9/17 

(22) 25.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2014 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 
(54) Thanh kim loại định hình 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thanh kim loại định hình (100) bao gồm thân chính (110) có 
dạng hộp rỗng với mặt cắt ngang có dạng hình lục giác dẹt bao gồm bốn mặt vát cong 
lồi (111), mặt trên (112), ít nhất một cầu nối căng cứng trên (113) nằm ngang và nối hai 
thành bên của thân chính với nhau, máng đỡ trên (114) được bố trí vào mặt đối xứng với 
mặt trên (112), máng đỡ dưới (115), gờ chặn (116) thuôn xuống dưới từ mép dưới của 
mặt vát cong lồi (111) bên dưới, gờ hãm (117) và thành móc (120) được bố trí thẳng 
đứng và nối liền với mặt trên (112) của thân chính (110), có móc (121) ở đầu tự do và 
nhiều lỗ thông (122). Máng đỡ dưới (l 15) được nối với hai thành bên của thân chính 
bằng hai cầu nối ngang (118) và hai cầu nối nghiêng (119), tạo thành cụm cầu nối tăng 
cứng dưới cho thân chính (110). Các rãnh lắp (130) được tạo ra trên hai cầu nối nghiêng 
(119) tương ứng, dọc theo chiều dài của thân chính (110). Phương tiện hấp thu va đập 
(150) được lắp vào rãnh lắp (130) để giảm chấn và tiếng ồn va đập giữa các thanh kim 
loại định hình liền kề.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
445 

(11) 2810 
(21) 2-2014-00069 (51) 7 E06B  9/17 

(22) 26.03.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2014 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 
(54) Chân đế đáy dùng cho cửa cuốn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất chân đế đáy dùng cho cửa cuốn (100) bao gồm: phần thân 
trên (110) được tạo ra có dạng hộp chữ nhật đứng; phần chân đế (120) liền khối với một 
đầu của phần thân trên (110) và mở rộng sang hai bên đối xứng; và hai phương tiện đệm 
(130) được lắp có thể tháo được vào mặt đáy của phần chân đế (120). Phần thân trên 
(110) được tạo kết cấu bao gồm hai thành bên (111), đầu liên kết (112) được tạo ra có 
dạng hình chữ I với hai rãnh liên kết (113) ở hai mặt bên và ít nhất một vách gia cuờng 
ngang (114) nối với hai thành bên (111). Phần chân đế (120) được tạo kết cấu bao gồm 
phần nhô xuống (121) được tạo ra có dạng hình chữ nhật tại tâm đáy và hai rãnh hở 
(122) được tạo ra ở hai bên của phần nhô xuống (121). Phương tiện đệm (130) được tạo 
kết cấu bao gồm phần liên kết (131) dạng hình chữ T và phần đệm (132) được tạo ra có 
dạng nửa hình tròn với cạnh đường kính hình tròn liền khối với chân chữ T của phần 
liên kết (131).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2811 
(21) 2-2014-00072 (51) 7 F41J 5/00, 5/02, F41G 3/26, A63F 

9/02 
(22) 01.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2014 
(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia điều khiển số và kỹ 

thuật hệ thống  (VN) 
Nhà C6 - trường đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Trần Danh  (VN), Bùi Hữu Phú  (VN) 
(54) Hệ thống máy báo bia bắn điện tử công nghệ la-de 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất một hệ thống dùng để đọc các toạ độ đạn thật trên bia bắn 
bằng công nghệ la-de và truyền về trạm đứng bắn bằng công nghệ không dây. Hệ thống 
bao gồm một bộ thiết bị phần cứng được đặt ngoài trường bắn, thiết bị sẽ có nhiệm vụ 
xác định toạ độ của đạn thật bằng công nghệ la-de và truyền về trạm đứng bắn bằng tín 
hiệu không dây. Tại trạm đứng bắn sẽ có một bộ phần cứng trung gian chuyển lên máy 
tính và trình quản lý sẽ thực hiện tính toán kết quả và hiển thị trực quan cho người bắn. 
Với những chức năng đó, giải pháp hữu ích đã thực hiện đọc giá trị trên bia bắn một 
cách tự động với độ chính xác cao và nhanh chóng. Giải pháp này sẽ tiết kiệm chi phí, 
thời gian và đem lại kết quả bắn chính xác cho đơn vị quản lý và cho cả người sử dụng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
447 

(11) 2812 
(21) 2-2014-00078 (51) 7 B01J 20/06 

(22) 02.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2014 
(75) Lê Xuân Quế  (VN) 

106D1/233 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chất khử ôxy không khí được chế tạo trên cơ sở bột kim loại 

sắt và kẽm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chất khử oxy không khí được chế tạo trên cơ sở bột kim 

loại sắt và kẽm chứa các thành phần (% khối lượng): bột sắt với lượng nằm trong 
khoảng từ 0 đến 95, bột kẽm với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 90, phụ gia bột oxit 
bạc với lượng nằm trong khoảng từ 0,001 đến 0,005, phụ gia hoạt hóa với lượng là 1% 
và chất độn rắn bột đá xốp với lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 9. Chất khử oxy không 
khí này được ứng dụng trong việc bảo quản phòng chống oxy hóa cho lương thực, thiết 
bị, vật liệu và hàng hóa.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2813 
(21) 2-2014-00080 (51) 7 H02J 1/12 

(22) 03.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Quang Nam (VN), Nguyễn Gia Minh Thảo (VN), Nguyễn Anh Chương (VN) 
(54) Phương pháp thiết kế phương thức hoạt động và cách giao tiếp 

giữa các mô đun công suất trong hệ thống sử dụng pin mặt 
trời 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thiết kế phương thức hoạt động và cách giao tiếp giữa 
các môđun công suất trong hệ thống sử dụng pin mặt trời. Với mục đích giảm tổn hao 
năng lượng và tăng tính linh hoạt vận hành của hệ thống gồm nhiều môđun công suất, 
phương pháp thiết kế bao gồm các bước: tạo cấu trúc các môđun, thiết lập đường truyền 
vật lý giữa các môđun, gán địa chỉ cho các môđun, đặt chức năng cho các môđun, xây 
dựng phương thức hoạt động giữa các môđun, và thiết kế khung truyền dữ liệu giữa các 
m«®un.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2814 
(21) 2-2014-00084 (51) 7 G01F  1/66 

(22) 04.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(71) Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa  (VN) 

156A, đường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Văn Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 
(54) Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy sử dụng phương pháp quét 

sóng siêu âm dựa trên hiệu ứng Doppler 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo lưu lượng dòng chảy sử dụng phương pháp quét sóng 

siêu âm dựa trên hiệu ứng Doppler, thiết bị này bao gồm: phần dưới nước (1) và phần 
trên bờ (2), hai phần này được kết nối với nhau thông qua cáp chịu nước (11). Phần dưới 
nước (1) bao gồm: các cảm biến siêu âm (5), mạch truyền nhận (6), khối mạch cảm biến 
phụ trợ (7), cảm biến nhiệt độ (8), khối la bàn số (9), khối nguồn cấp điện áp 15V (10) 
để cấp nguồn cho mạch truyền nhận (6), với cấu hình như vậy nên có thể giảm được số 
lượng dây nguồn chạy trong cáp (11) và khối mạch xử lý trung tâm (12). Phần trên bờ 
(2) bao gồm: các khối xử lý tính toán, các khối truyền thông và khối nguồn.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
450 

(11) 2815 
(21) 2-2014-00088 (51) 7 A61K 36/00 

(22) 10.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2014 
(71) 1. Viện Công nghệ sinh học - Viện hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Viện Nghiên cứu hệ gen  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Huy Hoàng (VN), Nguyễn Kim Thoa (VN), Trần Phương Thảo (VN), Nguyễn 
Thị Kim Liên (VN), Nguyễn Thu Hiền (VN), Lê Bắc Việt (VN) 

(54) Chủng vi khuẩn Bacillus subtilis 168M tái tổ hợp chứa gen mã 
hóa enzym keratinaza 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus subtilis 168M tái tổ hợp chứa gen 
mã hoá enzym keratinaza.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2816 
(21) 2-2014-00090 (51) 7 A61K  39/15 

(67) 1-2014-01140   
(22) 08.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2014 
(71) Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (VN) 

Số 135 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Thị Luân (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vacxin phòng bệnh tiêu chảy cấp ở người 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất vacxin phòng bệnh tiêu chảy cấp ở 
người. Quy trình này bao gồm các bước: a) nuôi cấy tế bào vero một lớp; b) hoạt hóa 
virut G1P[8] KH0118; c) hấp phụ virut G1P[8] KH0118 trên tế bào vero; d) bổ sung 
môi trường gây nhiễm vào chai tế bào sau khi hấp phụ ở bước c; e) thu hỗn dịch virut; g) 
thu vacxin bán thành phẩm; và h) pha vacxin thành phẩm.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2817 
(21) 2-2014-00093 (51) 7 H02K  7/11 

(22) 11.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2014 
(75) 1. JHAO-TANG HUANG  (TW) 

12F.-6, No. 57, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan 
2. JHONG-SIAN WU  (TW) 
12F.-6, No. 57, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống phát điện tuần hoàn được dẫn động bằng nguồn khí 

nén 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống phát điện tuần hoàn được dẫn động bằng nguồn khí 

nén bao gồm động cơ khí nén được nối với bình chứa không khí nén. Không khí nén 
dẫn động để quay động cơ khí nén. Bánh đà thứ nhất được nối với động cơ khí nén qua 
đai để quay cùng với động cơ khí nén. Bánh đà thứ nhất có trục đầu vào truyền chuyển 
động quay. Hộp bánh răng truyền động có đầu bánh răng đầu vào và đầu bánh răng đầu 
ra được gài khớp vuông góc với nhau. Trục đầu vào được nối với đầu bánh răng đầu vào 
của hộp bánh răng truyền động. Trục đầu ra được lắp ở tâm của bánh đà thứ hai. Trục 
đầu ra của bánh đà thứ hai được nối với đầu bánh răng đầu ra của hộp bánh răng truyền 
động để bánh đà thứ hai sẽ được dẫn động quay thông qua chi tiết nối. Máy phát điện 
được dẫn động bởi bánh đà thứ hai thông qua đai để chuyển đổi chuyển động quay cơ 
học thành điện năng. Máy nén khí còn được dẫn động nhờ bánh đà thứ hai thông qua 
đai để nén không khí, và máy nén khí cấp không khí nén vào bình khí nén. Máy nén khí 
ngoài được cấp điện bởi nguồn điện ngoài để cấp không khí nén vào bình khí nén. 
Thông qua các bộ phận nêu trên, cơ năng được sinh ra bởi không khí nén sẽ được 
chuyển đổi thành điện năng và một phần cơ năng sẽ được sử đụng để nén không khí để 
cấp nguồn động lực nhằm dẫn động hệ thống như một hệ thống tuần hoàn.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2818 
(21) 2-2014-00095 (51) 7 A01G  31/00 

(22) 16.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2014 
(71) 1. Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Vàng  (VN) 

Số 13, ngách 43/17, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

2. Vi Toàn Nghĩa  (VN) 
102 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(72) Vi Toàn Nghĩa (VN) 
(54) Thiết bị trồng rau kiểu lồng quay 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị trồng rau kiểu lồng quay bao gồm: lồng treo (10) 
được tạo kết cấu dạng khung vòng tròn bao gồm hai thanh nan chính hình tròn (11) 
được kết nối song song với nhau bằng nhiều thanh nan ngang (12); nhiều khay trồng rau 
(20) được kết nối vào khung treo (10) bằng nhiều cặp phương tiện kết nối (30); cơ cấu 
đỡ và dẫn động (40) được tạo ra bao gồm hai con lãn dẫn động (41) và con lăn đỡ bị 
động (42) để cấu thành ba điểm đỡ lồng treo (10); nguồn ánh sáng (50) được tạo ra bởi 
nhiều bóng đèn led (52) được bố trí trên vật mang (51) dạng giá công-xôn được luồn 
vào từ mặt sau/trước tại trung tâm của lồng treo (10) sao cho có thể chiếu sáng đầy đủ 
đến rau trong khay trồng rau (20); thùng dung dịch dinh dưỡng nuôi rau (60) được bố trí 
bên dưới lồng treo (10) để cấp chất dinh dưỡng nuôi rau trong khay trồng rau (20); và 
nguồn dẫn động (70) dẫn động hai con lăn dẫn động (41) của cơ cấu đỡ và dẫn động 
(40) thông qua phương tiện truyền động (71).  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 2819 
(21) 2-2014-00098 (51) 7 C09D 4/00 

(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Xuân Hiền (VN), Đỗ Minh Thành (VN), Nguyễn Thị Thường (VN) 
(54) Véc ni trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật đóng rắn 

ở nhiệt độ thường bằng một số chất làm khô và phương pháp 
sản xuất véc ni này 

  (57)     Véc ni trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật đóng rắn ở nhiệt độ thường bằng 
chất làm khô đề xuất theo giải pháp hữu ích bao gồm nhựa epoxy biến tính dầu trẩu 
hoặc nhựa epoxy biến tính dầu lanh hoặc nhựa epoxy biến tính dầu trẩu và dầu lanh với 
phần khối lượng nhựa epoxy biến tính dầu từ 98 đến 99,5; chất làm khô là naphtenat 
hoặc resinat coban, mangan hay hỗn hợp của chúng, có tỷ lệ khối lượng coban/mangan 
từ 20/80 đến 80/20, với phần khối lượng từ 2 đến 0,5; dung môi là xylem hoặc toluene 
với phần khối lượng là 100-200. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất véc ni 
này.  
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(11) 2820 
(21) 2-2014-00106 (51) 7 B01D  35/00,  35/143 

(22) 21.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) Công ty cổ phần Karofi Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15b đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Đức Dương (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc nước có hệ thống giám sát và cảnh báo thông 

minh 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến việc sử dụng mạch điện tử kiểm soát quy trình điều khiển, 

giám sát và cảnh báo tự động cho thiết bị lọc nước RO (thẩm thấu ngược), cụ thể là đề 
cập đến thiết bị lọc nước có hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh để khi các yếu tố 
đầu vào và đầu ra không thỏa mãn, thiết bị sẽ tự động tạm ngừng hoạt động và đưa ra tín 
hiệu cảnh báo để người sử dụng nhận biết và xử lý.  
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(11) 2821 
(21) 2-2014-00109 (51) 7 F22B 5/00 

(22) 22.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2014 
(75) Vũ Hữu Lê  (VN) 

Tổ 14, thôn Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
(54) Nồi hấp bịch nấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nồi hấp bịch nấm được chế tạo bằng thép bao gồm nồi 
chứa nước bằng thép hình cong; và hầm chứa bịch nấm bằng tôn thép có bảo ôn, xung 
quanh có khung bằng thép góc, bên dưới có 4 chân đỡ bằng thép góc để xây gạch xung 
quanh làm lò đốt.  
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(11) 2822 
(21) 2-2014-00112 (51) 7 B23K 37/00, B25J 9/00 

(22) 24.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2014 
(71) Truờng đại học bách khoa - đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Tấn Tiến (VN) 
(54) Robot hàn di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cho robot hàn di động bám theo quỹ đạo trong mặt phẳng. Cơ 
cấu gồm các phần chính là cơ cấu cần lắc đưa cần hàn tới vị trí mong muốn, cơ cấu cảm 
biến và cơ cấu di động thân robot. Với cơ cấu này đảm bảo robot hàn được quỹ đạo 
thẳng hoặc cong mặt phẳng với độ ổn định và chính xác cao.  
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(11) 2823 
(21) 2-2014-00172 (51) 7 C09D 4/00 

(62) 2-2014-00098   
(22) 17.04.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Xuân Hiền (VN), Đỗ Minh Thành (VN), Nguyễn Thị Thường (VN) 
(54) Véc ni trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật đóng rắn 

ở nhiệt độ thường bằng một số tác nhân và phương pháp sản 
xuất véc ni này 

  (57)     Véc ni đóng rắn ở nhiệt độ thường bằng polyetylen polyamine hoặc polyizoxyanat theo 
giải pháp hữu ích bao gồm nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành hoặc dầu hạt cao su hoặc 
dầu dừa hoặc dầu ve với phần khối lượng 100, dung môi là Ethyl Cellosolve (Etylen 
Glycol Monoetyl ete) (khi dùng tác nhân đóng rắn PEPA) hoặc xylen, toluen (khi dùng 
tác nhân đóng rắn PI) với phân khối lượng là 100-200, polyetylen polyamin với tỷ phần 
khối lượng so với nhựa epoxy biến tính dầu là ED/PEPA = 100/35-10 hoặc 
polyizoxyanat với tỷ phần khối lượng so với nhựa epoxy biến tính dầu là ED/PI 100/50-
20. Dung dịch nhựa epoxy biến tính dầu trong dung môi được đóng gói riêng, amin 
hoặc polyizoxyanat được đóng gói riêng và trộn đều theo tỷ lệ khối lượng nêu trên ngay 
trước khi sử dụng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất véc ni này.  
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(11) 2824 
(21) 2-2014-00225 (51) 7 G06K  9/00,  9/74 

(22) 15.08.2014 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2014 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Đình Duy (VN), Nguyễn Hoàng Vũ (VN), Nguyễn Kiên (VN), Dương Anh Đức 

(VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Phương pháp so khớp ảnh các ảnh thân người chụp từ các 

camera khác nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp so khớp hai ảnh chụp thân người bởi hai camera khác 

nhau, sử dụng kỹ thuật máy học để xác định các bộ phận thân người một cách tự động, 
nhờ đó có thể đạt được mức độ chính xác cao trong việc so khớp các bộ phận thân 
người. Hai ảnh chụp thân người thu được bởi hai camera ở các thời điểm và góc chụp 
khác nhau sẽ được so khớp để xác định xem hai ảnh được so khớp này có thuộc cùng 
một người hay không.  
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(11) 2825 
(21) 2-2014-00239 (51) 7 B29C 065/54, B29L 031/05 

(22) 15.09.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 103111784 28.03.2014 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2014 
(75) Kun-Chung LIU  (TW) 

No. 5, Alley 9, Lane 212, San-Feng Rd., Hou-Li Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị định vị vật liệu dạng tấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị định vị vật liệu dạng tấm (200, 200') bao gồm: 
panen định vị tấm (20); màng chất dính bóc được (22) được liên kết với panen định vị 
tấm (20); bàn căn chỉnh tấm (10); các chốt (12) và các chi tiết căn chỉnh thứ nhất (13) 
nhô ra phía ngoài từ bàn căn chỉnh tấm (10), các chốt (12) kéo dài qua vật liệu dạng tấm 
(100); và các chi tiết căn chỉnh thứ hai (23) được tạo ra trên panen định vị tấm (20) mà 
lắp được vào bàn căn chỉnh tấm (10) theo cách sao cho các chi tiết căn chỉnh thứ nhất 
(13) lắp khớp lần lượt với các chi tiết căn chỉnh thứ hai (23), và bàn căn chỉnh tấm (10) 
ép vật liệu dạng tấm (100) tỳ vào màng chất dính bóc được (22), nhờ đó cho phép định 
vị vật liệu dạng tấm (100) lên panen định vị tấm (20) ở vị trí mong muốn.  
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(11) 2826 
(21) 2-2015-00064 (51) 7 A01D  67/02 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-064619 26.03.2014    JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kiyoshi Iizumi (JP), Kazushi Ohara (JP), Naofumi Akiyama (JP), Kazunari Tanoue 

(JP), Manabu Saito (JP), Masami Osaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy gặt đập liên hợp mà sự cản trở giữa buồng lái và tấm 
che ánh nắng mặt trời được ngăn ngừa và trong đó nắp quan sát được mở và đóng một 
cách dễ dàng từ buồng lái. Tấm chắn ánh nắng mặt trời (100) bao gồm mái che (110) để 
chặn ánh nắng mặt trời hướng vào buồng lái (40), và ít nhất một khung đỡ thứ nhất 
(120) để đỡ mái che (110) vào thiết bị lưu trữ hạt (90), trục đỡ (144e) để đỡ theo cách có 
thể xoay thẳng đứng ít nhất một khung đỡ thứ nhất (120) được lắp ở vị trí cao hơn đầu 
phía trên (90c) của thiết bị lưu trữ hạt (90), và mái che (110) được chuyển đổi giữa vị trí 
chặn ánh nắng mặt trời mà mái che (110) treo ngang buồng lái (40), và vị trí thu gọn mà 
mái che (110) được bố trí thấp hơn và về phía trước hơn so với vị trí chặn ánh nắng mặt 
trời, bằng việc xoay thẳng đứng ít nhất một khung đỡ thứ nhất (120) xung quanh trục đỡ 
(144e).  
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(11) 2827 
(21) 2-2015-00065 (51) 7 A01D  41/00 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-062983 26.03.2014    JP 

JP2014-062986 26.03.2014    JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kiyoshi Iizumi (JP), Naofumi Akiyama (JP), Manabu Saito (JP), Kazushi Ohara (JP), 

Kazunari Tanoue (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy gặt đập liên hợp mà có thể dễ dàng tháo lắp thiết bị 
cắt thứ hai và ngăn ngừa khung nâng dùng để gắn thiết bị cắt thứ hai tiếp xúc với bờ của 
cánh đồng và ép lên thân cây ngũ cốc chưa được gặt. Trong số các khung nâng (95, 96, 
160) dùng để gắn thiết bị cắt thứ hai (90) lên khung máy (2), ít nhất khung nâng thứ 
nhất (160) được lắp ở ngoài cùng theo hướng phải-trái được bố trí cạnh phía ngoài xích 
lăn của thiết bị di chuyển (3), và khung nâng thứ nhất (160) được tháo ra khỏi khung 
máy (2) và thiết bị cắt thứ hai (90) để lắp/tháo xích lăn.   
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(11) 2828 
(21) 2-2015-00066 (51) 7 A01F  12/48 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) JP2014-067185 27.03.2014   JP 

JP2014-090615 24.04.2014   JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki (JP), Yoshimasa Matsuda (JP), Kiyoshi Iizumi (JP), Naofumi Akiyama 

(JP), Manabu Saito (JP), Kazushi Ohara (JP), Kazunari Tanoue (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị đập 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đập có khả năng hạn chế sự giữ hạt trong bộ phận 
sàng lọc. Thiết bị đập này bao gồm: chi tiết tách gió (112) để tách gió sàng lọc, được 
cung cấp từ quạt hạt (92), vào trong dòng để chảy qua đường gió phía trên (113C) và 
đường gió phía dưới (113B) được lắp đặt ở dưới đường gió phía trên (113C), và chi tiết 
chặn có thể tháo ra để chặn đường gió phía trên (113C).  
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(11) 2829 
(21) 2-2015-00076 (51) 7 A61M  1/34 

(22) 31.03.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 103205743 03.04.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(71) MARIA VON MED-BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

7F., No. 29-1, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) SHU-RUI YANG (TW), MEI-YUE HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tách máu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách máu bao gồm: ống chụp có một đầu thứ nhất và một 
đầu thứ hai lần lượt tạo ra một miệng thứ nhất và một miệng thứ hai; cụm chi tiết cần 
bên trong được bố trí đồng trục trong ống chụp theo phương thức lồng ghép vào nhau 
khiến cho cụm chi tiết cần bên trong chuyển động qua lại dọc theo hướng trục ở bên 
trong ống chụp, cụm chi tiết cần bên trong bao gồm một ống và một máng, hai chi tiết 
này liên kết với nhau bằng ren để cần sau khi liên kết với máng có thể tháo ra tùy ý, nắp 
trên và ống chụp bố trí đồng trục ở đầu thứ nhất để kết nối với miệng thứ hai để bịt kín 
miệng thứ hai lại, nắp dưới có một lỗ trung tâm giúp cho ống xuyên qua lỗ trung tâm để 
liên kết với máng.  
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(11) 2830 
(21) 2-2015-00101 (51) 7 B24D 5/12, B28D 1/12 

(22) 23.04.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lại Tiến Thắng (VN), Lê Thanh Sơn (VN), Lê Khánh Điền (VN) 
(54) Cụm dao cắt cho máy cắt chỉ bao chứa có kích cỡ lớn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm dao cắt cho máy cắt chỉ bao chứa có kích cỡ lớn (bao 
Jumbo) dựa trên nguyên lý cắt ma sát của đĩa cắt dạng đá mài bao gồm cụm cấp phôi 
(bao chứa có kích cỡ lớn) hệ con lăn kẹp, có tác dụng cấp phôi bán tự động; cụm dao 
cắt; khác biệt ở chỗ giải pháp hữu ích sử dụng dao cắt dạng đĩa tròn bang đá phíp có hạt 
mài nhỏ dán trên thân đĩa giúp tạo đường cắt đẹp, ổn định; miệng của vết cắt sẽ không 
bị xơ ra (lớp nhựa ở miệng vết cắt được gắn kết lại với nhau) do ma sát nhiệt sinh ra 
giữa bao và hạt mài ra trong quá trình cắt, do đó hạn chế bụi hạt nhựa sinh ra.  
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(11) 2831 
(21) 2-2015-00124 (51) 7 E06B 9/56 

(22) 13.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật nhôm Hưng Phú Thành  (VN) 

552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Đức Thành (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(54) Cơ cấu hãm chống gió dùng cho cửa cuốn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu hãm chống gió dùng cho cửa cuốn bao gồm: ray 
cửa cuốn (3) có tiết diện ngang hình chữ U, bên trong lòng ray có hai thanh chắn (3a, 
3b) đối nhau, nằm song song và cách phần đáy của ray, các thanh chắn (3a, 3b) này chia 
phần bên trong của lòng lòng ray (3) thành hai khoảng trống là khoảng trống bên trong 
ở giữa phần đáy của ray (3) và các thanh chắn (3a, 3b) và khoảng trống bên ngoài là 
khoảng trống còn lại ở bên trong lòng ray (3) dùng để lắp thanh nan cửa (8). Chốt hãm 
(2) có dạng gần như hình chữ T có phần thứ nhất và phần thứ hai, phần thứ nhất bao 
gồm các tai hãm trong (1a, 1b) ở một đầu cửa chốt hãm và nằm trong khoảng trống bên 
trong của ray (3); phần thứ hai bao gồm các tai hãm ngoài (4a, 4b) ở giữa phần thân của 
chốt hãm và nằm ở khoảng trống bên ngoài của ray (3), một đầu của phần thân chốt 
hãm (2) được bắt chặt với thanh nan cửa (8) trong khoảng trống bên ngoài.  
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(11) 2832 
(21) 2-2015-00125 (51) 7 C11C 3/00, 3/04, C11B 13/00 

(22) 14.05.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Đặng Thị Thúy Hạnh (VN), Phạm Thị Nam Bình (VN), Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ 

Thanh Hải (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN) 
(54) Hệ thiết bị và quy trình sản xuất liên tục metyl este của axit 

béo sử dụng chất xúc tác chất lỏng ion 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất liên tục FAME (fatty acid methyl ester 

- FAME) bao gồm các bước:  
- nạp hỗn hợp axit béo và hỗn hợp gồm metanol và chất xúc tác chất lỏng ion axit 
Bromsted luân phiên vào một trong hai thiết bị phản ứng;  
- thực hiện phản ứng chuyển hóa luân phiên trên một trong hai thiết bị phản ứng;  
- làm lắng để tách hỗn hợp metanol, chất xúc tác và nước ra khỏi sản phẩm chính;  
- thu hồi metanol dư bằng thiết bị chưng cất metanol; sấy trong chân không để tái sinh 
chất xúc tác;  
- tinh chế sản phẩm FAME bằng cách chưng cất dưới áp suất thấp.  
Đồng thời, giải pháp hữu ích cũng đề xuất hệ thiết bị dùng cho quy trình này.  
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(11) 2833 
(21) 2-2015-00162 (51) 7 B02B  3/00 

(22) 15.06.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2015 
(75) Đào Quang Tuyến  (VN) 

33/61, đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xát trắng gạo trục đứng có hai đường ống hút cám 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xát trắng gạo trục đứng có hai đường ống hút cám 
(7), trong đó đường ống hút cám (7) thứ hai nằm tiếp tuyến với buồng gạt cám, song 
song, cùng hướng và có kích thước bằng với đường ống hút cám (7) thứ nhất để hạn chế 
sự chênh lệch vận tốc giữa các khoang xát (3) và tăng lưu lượng gió vào các khoang xát 
(3) này.  
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(11) 2834 
(21) 2-2015-00237 (51) 7 C12P  7/00 

(22) 12.08.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) Trung tâm Sinh học Thực nghiệm  (VN) 

C6 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phương (VN), Nguyễn Trịnh Hoàng Anh  (VN) 
(54) Quy trình chiết tách dầu dừa tinh khiết không gia nhiệt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết tách dầu dừa tinh khiết không cần gia nhiệt 
để thu được dầu dừa với hiệu suất cao. Quy trình chiết tách này bao gồm các bước: 
chuẩn bị nguyên liệu dừa quả được xử lý xơ chế và nghiền mịn; tách chiết dầu dừa, hỗn 
hợp sau khi nghiền được ép, lọc để thu dịch sữa dừa, dịch sữa dừa được ly tâm siêu tốc 

ba pha (pha dầu, pha nước, pha rắn), tốc độ  6.800 vòng/phút để thu dầu dừa. Dầu dừa 

thu được đem sấy và lọc chân không thu được dầu dừa tinh khiết (VCO).  
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470 

(11) 2835 
(21) 2-2015-00242 (51) 7 G01N 21/78 

(22) 14.08.2015 (43) 26.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Quốc Phong (VN) 
(54) Que thử phát hiện nhanh virut rota và quy trình sản xuất que 

thử này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến que thử phát hiện nhanh virut rota và quy trình sản xuất 

que thử này. Que thử phát hiện nhanh virut rota theo giải pháp hữu ích dựa trên cơ sở 
kháng thể đa dòng của thỏ được cộng hợp hạt nano vàng và kháng thể đa dòng của 
chuột lang kháng virut rota nên có khả năng phát hiện nhiều typ virut rota khác nhau.  
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Phần III 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 26445 
(21) 3-2014-01047 (28) 01 
(54) Cọ trang điểm (51) 28-03 

(22) 04.07.2014 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH KOYUDO Việt Nam  (VN) 

100/7 tổ 12, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) FUJIMORI UEMATSU (JP) 
(55)  
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(11) 26446 
(21) 3-2014-01455 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.09.2014 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(55)  
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(11) 26447 
(21) 3-2014-01456 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.09.2014 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(55)  
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(11) 26448 
(21) 3-2014-02177 (28) 01 
(54) Giày thể thao (51) 02-04 

(22) 15.12.2014 (43) 26.10.2015 
(30) 002493171-0001 30.06.2014 EM 
(71) Klockner Desma Schuhmaschinen GmbH  (DE) 

Desmastr. 3/5, 28832 Achim, Germany 
(72) Uwe Remmele (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

                                                    1.2                                          1.3 
 

       
 

                                             1.4               1.5               1.6                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
475 

(11) 26449 
(21) 3-2015-00064 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.01.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh 

Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Tạ Quốc Cường (VN) 
(55)  
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(11) 26450 
(21) 3-2015-00145 (28) 01 
(54) Bút viết (51) 19-06 

(22) 27.01.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 002511907-0014 30.07.2014 EM 
(71) Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co. KG  (DE) 

Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Germany 
(72) Boris Simon (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  
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(11) 26451 
(21) 3-2015-00195 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 02.02.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Hiến Thành  (VN) 

Số 159B, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Lê Quang Thành (VN) 
(55)  
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(11) 26452 
(21) 3-2015-00203 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 04.02.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần SO LA Hùng Thịnh  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Hoàng Lâm (VN) 
(55)  
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(11) 26453 
(21) 3-2015-00205 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 04.02.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần SO LA Hùng Thịnh  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Hoàng Lâm (VN) 
(55)  
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(11) 26454 
(21) 3-2015-00291 (28) 01 
(54) Thiết bị làm giá đỗ (51) 99-00 

(22) 14.02.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Bách Khoa  (VN) 

Số 1B, nhà 42, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Phí Văn Toàn (VN), Lê Viết Phương (VN), Nguyễn Phúc Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26455 
(21) 3-2015-00341 (28) 01 
(54) Bộ tiết kiệm năng lượng tự 

làm nguội 
(51) 13-02 

(22) 04.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) SHUN-FU TECHNOLOGY CORP.  (TW) 

No. 2-1, Alley 7, Lane 41, Sec. 4, Cheng Kung Road, Nei Hu Dist., Taipei City 11459, 
Taiwan 

(72) YOU, Ming-Shun (TW), CHOU, Wei-Ta (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26456 
(21) 3-2015-00375 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 11.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH SO LA THIÊN  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Hoàng Lâm (VN) 
(55)  
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(11) 26457 
(21) 3-2015-00397 (28) 01 
(54) Bao gói đựng sữa (51) 09-05 

(22) 13.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Lệ (VN) 
(55)  
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(11) 26458 
(21) 3-2015-00468 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 26.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26459 
(21) 3-2015-00476 (28) 01 
(54) Cối cửa (51) 08-07 

(22) 27.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Gỗ Giang  (VN) 

Xóm Đình, Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26460 
(21) 3-2015-00484 (28) 01 
(54) Tôn lợp (51) 25-01 

(22) 30.03.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH công nghiệp và thương mại Long Vân  (VN) 

Cụm 1, khu công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
(72) Lê Thanh Vân (VN) 
(55)  
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(11) 26461 
(21) 3-2015-00535 (28) 03 
(54) Thiết bị lưu điện di động (51) 13-02 

(22) 03.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/504,308 03.10.2014 US 
(71) GOGORO, INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) LUKE, Hok-Sum Horace (US), WENG, Chien-Chih (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26462 
(21) 3-2015-00578 (28) 01 
(54) Tua bin tạo khí (51) 23-99 

(22) 14.04.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 2 Lúa  (VN) 

967/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Tuấn Kiệt (VN) 
(55)  
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(11) 26463 
(21) 3-2015-00600 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-03, 09-07 

(22) 17.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/507,386 27.10.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Raphaelle Betry (US), Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26464 
(21) 3-2015-00639 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 24.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/507,230 24.10.2014 US 
(71) PepsiCo, Inc.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America 
(72) William R. Eaton (US), Christopher Erlin Granneberg (US), Raymundo Martinez (US), 

Mark A. Woloszyk (US), Guizhang Zheng (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 26465 
(21) 3-2015-00640 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 24.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/507,224 24.10.2014 US 
(71) PepsiCo, Inc.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America  
(72) William R. Eaton (US), Christopher Erlin Granneberg (US), Raymundo Martinez (US), 

Mark A. Woloszyk (US), Guizhang Zheng (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 26466 
(21) 3-2015-00668 (28) 01 
(54) Thân mô tô hai bánh (51) 12-11 

(22) 27.04.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/507,641 29.10.2014 US 
(71) GOGORO, INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) LUKE, Hok-Sum Horace (US), WENG, Chieh-Chih (TW), SU, Hsin-Wen (TW), 

WANG, Song-Fu (TW), LIEN, Chi-Wang (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26467 
(21) 3-2015-00697 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 11.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2015-0018906 14.04.2015 KR 
(71) TJ MEDIA CO., LTD.  (KR) 

(Deungchon-dong) 23, Hwagok-ro 64-gil, Kangseo-gu, Seoul, 157-840, Republic of 
Korea 

(72) YOON, Jae Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26468 
(21) 3-2015-00698 (28) 01 
(54) Chai đựng nước mắm (51) 09-01 

(22) 11.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 

Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Đức Anh (VN) 
(55)  
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(11) 26469 
(21) 3-2015-00725 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 14.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/511,286 09.12.2014 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
(72) Mickael Ravion (FR), Rina Shin  (TW), Saemee Yoon (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26470 
(21) 3-2015-00726 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 14.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/512,523 19.12.2014 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
(72) Saemee YOON (KR), Jing WANG  (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26471 
(21) 3-2015-00727 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 14.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/511,276 09.12.2014 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
(72) Yamn Chau (CN), Xin Chao (CN), Rina Shin (TW), Go Osaki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26472 
(21) 3-2015-00728 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 14.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/511,875 15.12.2014 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
(72) Sungwoo Cho  (KR), Yu-Ping Cheng  (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26473 
(21) 3-2015-00733 (28) 04 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America  
(72) Jonathan JOHNSONGRIFFIN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26474 
(21) 3-2015-00734 (28) 04 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Jonathan JOHNSONGRIFFIN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26475 
(21) 3-2015-00746 (28) 01 
(54) Hộp đựng bả diệt gián (51) 22-06 

(22) 19.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân   (VN) 

931/4 Hương Lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lê Thị Phương Trang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam (WITIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26476 
(21) 3-2015-00749 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Việt Herbs  (VN) 

75 đường TL15 - khu phố 3B, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Trọng Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26477 
(21) 3-2015-00756 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26478 
(21) 3-2015-00757 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26479 
(21) 3-2015-00758 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26480 
(21) 3-2015-00759 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26481 
(21) 3-2015-00760 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26482 
(21) 3-2015-00789 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 25.05.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Hiến Thành  (VN) 

Số 159B, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Lê Quang Thành (VN) 
(55)  
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(11) 26483 
(21) 3-2015-00798 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa (51) 14-03 

(22) 26.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 3-2014-001205 27.11.2014 PH 
(71) DANTE R.OLIVAR  (PH) 

8 Dama de Noche St., Town and Country Village, Antipolo City, Phillipines 
(72) DANTE R.OLIVAR  (PH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26484 
(21) 3-2015-00810 (28) 01 
(54) Máy tính tiền (51) 18-01 

(22) 27.05.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-026570 28.11.2014 JP 
(71) TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-11-1, Osaka, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan 
(72) Syota Konishi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26485 
(21) 3-2015-00872 (28) 01 
(54) Máy dệt, khâu, đan và thêu (51) 15-06 

(22) 09.06.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 002593608 09.12.2014 EM 
(71) LONATI S.P.A.  (IT) 

Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy 
(72) Ettore LONATI (IT), Fausto LONATI (IT), Francesco LONATI  (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26486 
(21) 3-2015-00873 (28) 02 
(54) Thiết bị đầu cuối di động (51) 14-03 

(22) 09.06.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2014-0064597 31.12.2014 KR 
(71) Samsung electronics Co., Ltd.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), CHOI, Hyoksu (KR), YEO, Hongku (KR), LEE, Minhyouk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26487 
(21) 3-2015-00874 (28) 02 
(54) Thiết bị đầu cuối di động (51) 14-03 

(22) 09.06.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2014-0064579 31.12.2014 KR 
(71) Samsung electronics Co., Ltd.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea  
(72) LEE, Jiyoung (KR), CHOI, Hyoksu (KR), YEO, Hongku (KR), LEE, Minhyouk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26488 
(21) 3-2015-00883 (28) 01 
(54) Máy điều hoà không khí (51) 23-04 

(22) 10.06.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2014-028314 18.12.2014 JP 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Ken WATANABE (JP), Toru YAMAGUCHI (JP), Takachika MORI (JP), Yuki 

ISOGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26489 
(21) 3-2015-00900 (28) 01 
(54) Tai nghe (51) 14-01 

(22) 12.06.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2014-0063750 29.12.2014 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea  
(72) SON, Hyun-keun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26490 
(21) 3-2015-00918 (28) 01 
(54) Khung máy lọc nước biển (51) 23-99, 23-01 

(22) 16.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cơ khí Trường Tiến  (VN) 

Số 585 Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Nguyễn Vũ Tiến (VN) 
(55)  
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(11) 26491 
(21) 3-2015-00920 (28) 01 
(54) Bình đựng nước ngọt (51) 23-01 

(22) 16.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cơ khí Trường Tiến  (VN) 

Số 585 Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Nguyễn Vũ Tiến (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26492 
(21) 3-2015-00929 (28) 01 
(54) Đèn pin (51) 26-02 

(22) 17.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Nhật Quang  (VN) 

181 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
531 

(11) 26493 
(21) 3-2015-00942 (28) 01 
(54) Túi đựng đồ nghề (51) 03-01 

(22) 18.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo Thịnh  (VN) 

740G Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thịnh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26494 
(21) 3-2015-00947 (28) 01 
(54) Hộp đựng sô cô la (51) 09-03 

(22) 19.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  (VN) 

Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Dự (VN) 
(55)  
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(11) 26495 
(21) 3-2015-00948 (28) 01 
(54) Hộp đựng sô cô la (51) 09-03 

(22) 19.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  (VN) 

Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Dự (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26496 
(21) 3-2015-00973 (28) 01 
(54) Tủ máy tính (51) 13-03 

(22) 23.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghệ điện tử, tự 

động hoá  (VN) 
156A Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Bá Chung (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                     1.1                                  1.2                                1.3 
 
 

    
 
 

                         1.4                         1.5                             1.6                               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26497 
(21) 3-2015-01008 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 26.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất Kim Minh MM  (VN) 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đoàn Minh Huy (VN) 
(55)  
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(11) 26498 
(21) 3-2015-01009 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 26.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất Kim Minh MM  (VN) 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đoàn Minh Huy (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26499 
(21) 3-2015-01010 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 26.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất Kim Minh MM  (VN) 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đoàn Minh Huy (VN) 
(55)  
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(11) 26500 
(21) 3-2015-01018 (28) 01 
(54) Máy tập thể dục (51) 21-02 

(22) 29.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) ZheJiang JinBang Sports Equipment Co., Ltd.  (CN) 

No. 255, Qing Chuan Road, Hu Zhen Town, Jin Yun County, Li Shui City, Zhejiang, 
China 

(72) Yong-Qiang Xu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26501 
(21) 3-2015-01022 (28) 01 
(54) Khay úp ly (51) 07-07 

(22) 29.06.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 26502 
(21) 3-2015-01044 (28) 01 
(54) Bảng điều khiển của ô tô (51) 12-16 

(22) 01.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201510153 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Koji INOUE (JP), Yoshiki ITO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26503 
(21) 3-2015-01047 (28) 01 
(54) Tấm chắn phía trước của « 

tô 

(51) 12-16 

(22) 01.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201510158 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Yukihiro KOIDE (JP), Takuya WATABE  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26504 
(21) 3-2015-01048 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 

(22) 01.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201510157 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Takuya WATABE  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26505 
(21) 3-2015-01050 (28) 01 
(54) Nắp ổ điện (51) 13-03 

(22) 01.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 2015-000201 08.01.2015 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Takumi UEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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544 

(11) 26506 
(21) 3-2015-01090 (28) 01 
(54) Tấm pin mặt trời (51) 13-02 

(22) 06.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2015-0027253 29.05.2015 KR 
(71) CHEONGJU UNIVERSITY INDUSTRY & ACADEMY COOPERATION 

FOUNDATION  (KR) 
Cheongju Univ. 36 Naedeokdong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 360-
764, Korea 

(72) KIM, Kwang-Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26507 
(21) 3-2015-01107 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 07.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2015-0001377 12.01.2015 KR 
(71) LOCK & LOCK Company Limited  (KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) NAM SOO JUNG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26508 
(21) 3-2015-01142 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 13.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26509 
(21) 3-2015-01143 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 13.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(11) 26510 
(21) 3-2015-01149 (28) 01 
(54) Lọ đựng thuốc (51) 09-01, 09-03 

(22) 14.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty T.N.H.H đông nam dược Bảo Linh  (VN) 

Lô 32, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

(72) Lê Thành Thủy Tiên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26511 
(21) 3-2015-01150 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 14.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Nguyên Thông  (VN) 

316A/14 quốc lộ 1A, ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thành Thông (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26512 
(21) 3-2015-01151 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 14.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Nguyên Thông  (VN) 

316A/14 quốc lộ 1A, ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thành Thông (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26513 
(21) 3-2015-01187 (28) 01 
(54) Hộp son môi (51) 28-02 

(22) 20.07.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 30-2015-0033023 30.06.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JEONG, Ha Rim (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 26514 
(21) 3-2015-01196 (28) 01 
(54) Hộp đựng que thử thai (51) 09-03 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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(11) 26515 
(21) 3-2015-01197 (28) 01 
(54) Hộp đựng bút thử thai (51) 09-03 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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(11) 26516 
(21) 3-2015-01198 (28) 01 
(54) Hộp đựng que thử thai (51) 09-03 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
555 

(11) 26517 
(21) 3-2015-01199 (28) 01 
(54) Hộp đựng bút thử thai (51) 09-03 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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(11) 26518 
(21) 3-2015-01200 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 

117 Vọng Hà, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26519 
(21) 3-2015-01201 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 21.07.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 

117 Vọng Hà, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26608 
(21) 3-2015-01477 (28) 01 
(54) Vợt diệt muỗi điện tử (51) 22-06 

(22) 31.08.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Nhật Quang  (VN) 

181 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang (VN) 
(55)  
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(11) 26609 
(21) 3-2015-01478 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 31.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 29/521,606 25.03.2015 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Ting Yan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26610 
(21) 3-2015-01480 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.06.2014 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân   (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 26611 
(21) 3-2015-01490 (28) 02 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 

(22) 31.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201511125 02.03.2015 AU 

201511126 02.03.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Guangxu Jin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26612 
(21) 3-2015-01493 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía sau của ô tô (51) 26-06 

(22) 31.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201511128 02.03.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Makoto TAKAHASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26613 
(21) 3-2015-01495 (28) 01 
(54) Bảng điều khiển cho xe ô tô (51) 12-16 

(22) 31.08.2015 (43) 26.10.2015 
(30) 201511130 02.03.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Mitsunori KAKIHATA (JP), Hidemasa KOMATSU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26614 
(21) 3-2015-01512 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.09.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam   (VN) 

Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 26615 
(21) 3-2015-01520 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.09.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên bánh kẹo Cao Lợi Hưng  (VN) 

326 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Ngọc Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 26616 
(21) 3-2015-01527 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.09.2015 (43) 26.10.2015 
(71) Công ty TNHH Trí Minh  (VN) 

Số 65 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Tuấn Nghĩa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2013-21437 (220) 17.09.2013 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Uỷ ban Nhân dân xã Hoàng 

Long   (VN) 
Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dồi, kẹo lạc. 

 

 
(210) 4-2014-09977 (220) 08.05.2014 

  (441) 26.10.2015 
(531) A16.1.5 
(731) Swissgear Sμrl   (CH) 

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; thiết bị đo bằng điện; tai nghe; đồng hồ đo độ cao, 

đo khí áp và la bàn; thiết bị giám sát dùng điện; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); bảng thông 
báo điện tử; phụ tùng điện thoại di động và máy tính bảng, cụ thể là: pin điện, bộ sạc pin 
điện, cáp thông tin dữ liệu, tai nghe, bộ sạc pin để sử dụng trong ô tô, vỏ hộp bằng da 
chuyên dụng đựng điện thoại di động và máy tính bảng, nắp lật điện thoại di động và máy 
tính bảng, bộ sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng không dùng tay, vỏ hộp 
chuyên dụng bảo vệ điện thoại di động và máy tính bảng, bút điện tử, giá đỡ điện thoại; 
phim bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng và loa cầm tay; máy 
nghe nhạc cầm tay; điện thoại thông minh; bút điện tử dùng cho thiết bị điện tử cầm tay; 
máy tính bảng; kính đeo mắt ba chiều; thiết bị ngoại vi máy tính có thể mang đi được; 
thiết bị ngoại vi có thể mang đi được (dùng cho máy vi tính, điện thoại di động và thiết bị 
thu dữ liệu điện thoại di động); kính râm; thiết bị đo xa, thiết bị đo tốc độ, thước đo bước, 
dụng cụ đo độ cao và dụng cụ đo khí áp (tất cả được dùng trong chạy định hướng và đi bộ 
đường dài); máy quay kỹ thuật số; thiết bị đo đạc; thiết bị đo điện tử; vòng giám sát điện 
tử (thiết bị điện tử); vòng thông minh (thiết bị điện tử có chức năng là máy vi tính loại 
nhỏ); thiết bị ngoại vi máy vi tính; túi chuyên dụng đựng máy vi tính; hộp chuyên dụng 
đựng máy vi tính; thiết bị sạc pin cho pin điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác (vật nối điện); mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dập lửa; thiết bị ghi âm thanh; thiết 
bị truyền thông qua internet; hệ thống phòng trộm chạy điện; pin mặt trời; thiết bị bảo hộ 
phòng chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị kiểm tra (xác minh) tiền; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
665 

Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; phụ tùng của đồng hồ, cụ thể là: cái móc (kẹp) đồng hồ, 
dây đeo đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường điện tử; vòng 
đeo tay (đồ trang sức); đồng hồ treo tường hiển thị kim; đồng hồ bấm giây; đồng hồ (có 
thể kết nối dữ liệu với thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính 
bảng thông qua các trang web internet, mạng máy tính và mạng truyền thông điện tử); dây 
đeo đồng hồ (có thể kết nối dữ liệu với thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng thông qua các trang web internet, mạng máy tính và mạng 
truyền thông điện tử); đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm; đồng hồ 
đeo tay dạng vòng (có thể kết nối dữ liệu với thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng thông qua các trang web internet, mạng máy tính và mạng 
truyền thông điện tử); đồng hồ đeo tay thể thao; đồng hồ lặn; khuy măng sét; kẹp cài cà 
vạt; đồng hồ bấm giờ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng 
hồ có chức năng định vị toàn cầu. 

 
Nhóm 18: Vali du lịch; ba lô; ví; túi xách tay; túi cho thể thao; cặp đựng giấy tờ tài liệu; 
túi sách học sinh; dây đai bằng da thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi đựng quần 
áo dùng để đi du lịch; túi cho người cắm trại; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân (rỗng); túi đựng 
hộp bữa ăn trưa (túi rỗng); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ 
dùng (quần áo) cho em bé; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi 
rỗng); tấm phủ cho yên ngựa; yên cương. 

 

 
(210) 4-2014-17673 (220) 31.07.2014 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh da trời 
(731) TLS GROUP   (LU) 

32 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258, 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến thế, tích tụ, điều chỉnh và 

điều khiển điện; phần mềm máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; vật mang dữ liệu từ 
tính và nghe nhìn; thiết bị dùng để truyền, tái tạo và sao chép âm thanh và/hoặc hình ảnh; 
phương tiện truyền thông dạng in hoặc không phải dạng in; băng ghi hình và đĩa ghi hình, 
được ghi sẵn hoặc trống; băng laze và đĩa laze, được ghi sẵn hoặc trống; hộp băng từ và 
máy quay đĩa; thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh; đĩa compắc; đĩa ghi hình; đĩa quang; thẻ 
điện tử; thẻ trò chơi điện tử; chương trình máy vi tính; chương trình và trò chơi nghe nhìn 
và/hoặc truyền hình tương tác; ngân hàng giọng đặc biệt và cơ sở dữ liệu; ngân hàng dữ 
liệu âm thanh và văn bản; ngân hàng hình ảnh; mạch in dùng để kết nối thiết bị đầu cuối 
hoặc máy vi tính đến các mạng chung và mạng riêng; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống); ứng dụng dùng cho điện thoại di động, máy vi tính và máy tính bảng; phần mềm 
có thể tải xuống được; thẻ trò chơi điện tử chuyên dùng cho điện thoại và máy tính bảng; 
thiết bị điện tử kỹ thuật số di động dùng để gửi và nhận cuộc điện thoại, fax, thư điện tử, 
video, tin nhắn, nhạc, nội dung nghe nhìn và nội dung đa phương tiện khác; phần mềm 
trong lĩnh vực du lịch.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
phân phát tài liệu quảng cáo (tờ rơi, tờ giới thiệu sản phẩm và hàng mẫu); cho thuê vật 
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liệu quảng cáo; cho thuê hồ sơ địa chỉ đích tại điểm bán hàng, cụ thể là cho thuê danh bạ 
các điểm bán hàng cho mục đích quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại; dịch vụ đại lý thông tin 
thương mại; phổ biến các thông báo quảng cáo; các công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; 
tư vấn kinh doanh; thông tin hoặc điều tra thương mại; nghiên cứu thị trường và nghiên 
cứu tiếp thị; nghiên cứu và tư vấn liên quan đến việc định danh tọa độ địa lý cho người sử 
dụng dịch vụ tiếp thị trên internet; xử lý hồ sơ địa chỉ (sắp xếp lại, sao lại, nâng cấp, hóa 
địa lý các địa chỉ); biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; tổ 
chức và giám sát việc gửi thư trực tiếp có sẵn địa chỉ và chưa có địa chỉ và hoạt động tiếp 
thị qua điện thoại tư vấn kinh doanh, cụ thể là đàm phán và giải quyết các thương vụ kinh 
doanh cho người khác; dịch vụ máy tính dành cho công việc thống kê số liệu, đặc biệt là 
khảo sát; dịch vụ đánh máy chữ; đánh máy chữ tốc ký; sao chụp tài liệu; dịch vụ trung 
tâm điện thoại hỗ trợ; dịch vụ marketing trực tiếp và gián tiếp; chào bán bằng phương thức 
quảng cáo qua truyền hình và chào bán bằng phương thức truyền thông qua máy vi tính; 
quản lý hành chính về tiếp nhận và chuyển trả liên quan đến cấp hộ chiếu, gia hạn hộ 
chiếu, thị thực, xin bản sao giấy khai sinh, xác thực và hợp pháp hóa tài liệu; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh và cung cấp thông tin liên quan đến việc xin cấp và chuyển trả các tài liệu 
chính thức, thị thực, hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu và thị thực [dịch vụ hành chính]; dịch vụ 
thủ tục hành chính liên quan đến việc xin tài liệu được ban hành bởi các cơ quan và tổ 
chức nhà nước (như là thị thực, hộ chiếu); dịch vụ hành chính liên quan đến việc xin thị 
thực, giấy tờ chứng nhận du lịch, giấy phép hành chính; dịch vụ xúc tiến du lịch; dịch vụ 
giới thiệu và quảng bá các địa điểm du lịch; dịch vụ quảng bá liên quan đến một địa danh 
hoặc một đất nước.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là hãng thông tấn và hãng cung 
cấp thông tin; truyền thông tin qua rađiô, điện thoại, điện tín và truyền thông máy tính, 
qua tất cả các phương tiện truyền dữ liệu, qua truyền hình tương tác, và đặc biệt là trên 
thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi máy tính hoặc thiết bị điện tử và/hoặc kỹ thuật số, và 
đặc biệt qua điện thoại hình, điện thoại có hình ảnh và hội thảo qua video; gửi và truyền 
điện tín và tin nhắn; truyền phát các chương trình nghe nhìn và đa phương tiện (biên tập vi 
tính tài liệu và/hoặc hình ảnh, động hoặc tĩnh, và/hoặc âm thanh thuộc âm nhạc hoặc 
không) cho mục đích tương tác hoặc mục đích khác; dịch vụ điện báo và điện tín; truyền 
thông tin qua máy chữ điện báo, truyền thông tin qua mạng truyền thông máy tính; truyền 
thông tin qua tất cả phương tiện liên lạc và viễn thông để thông báo công chúng; truyền 
phát thông qua truyền thông máy tính nhằm thu thập thông tin chứa trong ngân hàng dữ 
liệu; dịch vụ thông tin liên lạc qua mạng máy tính; dịch vụ thông tin liên lạc trong lĩnh 
vực nghe nhìn, ghi hình và đa phương tiện; truyền thông tin chứa trong ngân hàng dữ liệu; 
phát các chương trình nghe nhìn và đa phương tiện cho mục đích tương tác và mục đích 
khác; dịch vụ truyền thông nghe nhìn, hình ảnh và đa phương tiện; tải (lên hệ thông máy 
tính) các ứng dụng cho điện thoại đi động, máy tính và máy tính bảng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cố vấn chuyên môn không phải về thương 
mại, cụ thể là cố vấn chuyên môn về máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông 
tin, dịch vụ đánh giá về chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, cố 
vấn và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực điện toán, dịch vụ nghiên cứu và chẩn đoán sự cố 
hỏng hóc trong lĩnh vực máy tính; dịch vụ hỗ trợ khi có sự cố hỏng hóc; cung cấp thông 
tin về tin học; thiết kế, phát triển và cập nhật chương trình và phần mềm máy tính; tạo lập, 
phát triển và cập nhật các ứng dụng cho điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng; 
cung cấp dịch vụ trợ giúp về mạng máy tính qua điện thoại, mạng và bất kỳ phương tiện 
truyền phát nào khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; cho thuê máy tính; 
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nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ bảo trì phần mềm; dịch vụ thiết kế đồ họa, cụ thể là tạo lập 
(thiết kế) hình ảnh ảo và tương tác; lập trình máy tính và các dụng cụ và thiết bị điện tử 
cho máy tính, cho hệ thống xử lý dữ liệu từ xa và viễn tin, cho trang thiết bị đa phương 
tiện và lập trình trang thiết bị đa phương tiện; phát triển hệ thống máy tính trong nghiên 
cứu thị trường, cố vấn về marketing trực tiếp và về chiến dịch mục tiêu cho marketing 
theo phương pháp địa lý (geomarketing), định danh tọa độ địa chỉ và thương mại điện tử; 
dịch vụ lập trình máy tính liên quan đến thủ tục phân phát công văn; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ liên quan đến thủ tục phân phát công văn; cung cấp website liên 
quan đến việc trợ giúp xin cấp công văn, visa và hộ chiếu; dịch vụ lập trình máy tính liên 
quan đến du lịch; website liên quan đến việc thúc đẩy du lịch; cho thuê máy tính, thiết bị 
và dụng cụ liên lạc máy tính và xử lý thông tin từ xa để truyền tin nhắn.  
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(511)   Nhóm 09: Bộ định tuyến không dây dùng trong xe cộ. 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi cưa đĩa, lưỡi cắt gạch, 

lưỡi khoét. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ-lê, mỏ-lết, kìm, kéo; búa, tuốc nơ vít, dụng cụ vặn ốc vít 
bằng tay. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tinh; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên 
quan (ghi sẵn hoặc có thể tải về); thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy 
cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và 
các dữ liệu số hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền 
dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử 
dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe 
nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh 
kỹ thuật số; máy ghi và máy phát video kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; 
đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; 
máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu 
viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm 
thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; 
loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc 
qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong 
giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng 
hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây 
để truyền âm thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cá đồng trục, cáp sợi 
quang; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), 
đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy 
ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box); phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch 
du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận 
chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử 
dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần 
mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã 
hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi 
điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, 
máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình 
đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng 
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lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính 
để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy 
tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử 
dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; 
phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý 
thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có 
thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và 
các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phân mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử  và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; 
sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, 
máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ 
đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), 
giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm 
trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa 
phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất 
cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem 
thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi 
âm; thiết bị đo chiều cao của mép gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho 
hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ 
để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi 
mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; 
sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt 
động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị 
dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; 
thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; 
nam châm trang trí; hàng rào điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo 
động, thiết bị cảm biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ thống an ninh và 
giám sát cho nhà ở; thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; bộ điều nhiệt, thiết bị theo 
dõi (màn hình theo dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và hệ thống điều hòa 
không khí, sưởi ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt (then) vận hành bằng 
điện và điện tử; thiết bị điều khiển đèn (hệ thống ánh sáng).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ văn phòng, cụ thể là: cho thuê máy và thiết bị văn phòng (không phải là 
thiết bị âm thanh/viđêô/viễn thông), dịch vụ sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, tốc 
ký, đánh máy; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị (marketing) và xúc 
tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị (marketing); dịch vụ xúc tiến bán hàng; xúc 
tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành nghiên cứu thị trường; phân 
tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và phân tích nghiên cứu thị trường; thiết kế, tạo ra, 
chuẩn bị, sản xuất và phân phát các mẫu quảng cáo và tài liệu quảng cáo cho người khác; 
dịch vụ lập kế hoạch truyền thông; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; thu xếp và 
tiến hành các chương trình giải thưởng khuyến khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và 
dịch vụ; quản lý cơ sở dữ liệu và tập tin (file) trong máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu (hệ 
thống hóa hoặc biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tìm kiếm dữ liệu các tập tin 
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(file) máy tính cho người khác; tìm kiếm dữ liệu các tập tin (file) máy tính để xử lý văn 
bản); cung cấp thông tin kinh doanh, thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại 
thông qua việc cung cấp, tìm kiếm, duyệt qua và lưu trữ thông tin, các trang web, và các 
nguồn khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và thông tin liên lạc 
khác; hệ thống hóa hoặc biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, cụ thể là, tổ chức 
nội dung thông tin được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và 
thông tin liên lạc khác theo sở thích/nhu cầu của người sử dụng; cung cấp thông tin kinh 
doanh, thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và mạng 
thông tin toàn cầu; dịch vụ thương mại, cụ thể là: cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên 
quan đến việc mua và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; biên tập thư 
mục để xuất bản trên internet và các mạng điện tử, mạng máy tính và mạng thông tin liên 
lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, 
tập san chuyên đề, và các ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực giải trí bán lẻ phim, chương trình truyền hình, sự 
kiện thể thao, các sản phẩm âm nhạc, và các tác phẩm âm thanh và tác phẩm nghe nhìn, 
(được ghi sẵn hoặc có thể tải về); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực máy vi tính và 
các sản phẩm điện tử, cụ thể là: máy nghe nhạc số, máy phát đa phương tiện số, máy nghe 
nhạc MP3 và máy nghe âm thanh theo định dạng số khác, máy ghi và máy chạy băng cát-
xét âm thanh, đầu máy viđêô, đầu ghi và đầu máy chạy băng viđêô, máy chạy đĩa com-
pắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD, máy quay phim/chụp ảnh, điện thoại có hình, 
thiết bị điện tử cầm tay để nhận, lưu trữ và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương 
thức không dây, máy tính xách tay và cầm tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân số 
hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn) và sổ 
ghi chép điện tử, các sản phẩm giải trí, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện 
tử số hóa di động cầm tay, và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, phần mềm máy vi tính, 
và phụ kiện, thiết bị ngoại vi máy vi tính, và hộp đựng cho các sản phẩm này; dịch vụ cửa 
hàng  bán lẻ trong lĩnh vực dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, đồng hồ đeo tay (bỏ túi), 
đồng hồ để bàn (treo tường), đồng hồ, máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ, thiết bị bấm 
giờ, quai đồng hồ, dải băng đeo đồng hồ, hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để 
bàn (treo tường) và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, và đồ trang sức; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ 
để bàn (treo tường), đồng hồ, máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ, thiết bị bấm giờ, quai 
đồng hồ, dải đeo băng đồng hồ, hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường) và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, và đồ trang sức, được cung cấp qua internet và 
các mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác về 
nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung, được cung cấp qua Internet và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy vi tính, 
các thiết bị điện tử, cụ thể là: máy nghe nhạc số, máy phát đa phương tiện số, máy nghe 
nhạc MP3 và máy nghe âm thanh theo định dạng số khác, máy ghi và máy chạy băng cát-
xét âm thanh, đầu máy viđêô, đầu ghi và đầu máy chạy băng viđêô, máy chạy đĩa com-
pắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD, máy quay phim/chụp ảnh, điện thoại có hình, bộ 
thiết bị điện tử cầm tay để nhận, lưu trữ và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương 
thức không dây, máy tính xách tay và cầm tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân số 
hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi, nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn) và sổ 
ghi chép điện tử, và các sản phẩm giải trí, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị 
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điện tử cầm tay kỹ thuật số di động, phần mềm máy tính, và các linh kiện, thiết bị ngoại 
vi, và bao đựng cho các sản phẩm trên, được cung cấp qua internet và các mạng máy tính, 
điện tử và thông tin liên quan khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, 
ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề 
được nhiều người quan tâm chung, được cung cấp qua internet và các mạng máy tính, 
điện tử và thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực giải trí liên quan 
đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể thao, các tác phẩm âm nhạc, và các 
tác phẩm âm thanh và nghe nhìn, được cung cấp qua internet và các mạng máy tính, điện 
tử và thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy vi tính, thiết bị điện tử, cụ thể 
là: máy nghe nhạc số, máy phát đa phương tiện số, máy nghe nhạc MP3 và máy nghe âm 
thanh theo định dạng số khác, máy ghi và máy chạy băng cát-xét âm thanh, đầu máy 
viđêô, đầu ghi và đầu máy chạy băng viđêô, máy chạy đĩa com-pắc, đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD,máy quay phim/chụp ảnh, điện thoại có hình, bộ thiết bị điện tử cầm tay để 
nhận, lưu trữ và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, máy tính 
xách tay và cầm tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả 
năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các 
công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện tử (nhỏ như 
máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn) và sổ ghi chép điện tử, và các sản 
phẩm giải trí, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di 
động, phần mềm máy tính, và các linh kiện, thiết bị ngoại vi, và bao đựng cho các sản 
phẩm trên, được cung cấp qua internet và các mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc 
khác; giới thiệu (trưng bày) sản phẩm tại cửa hàng và qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu 
và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể là 
cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, nội dung âm thanh, nội 
dung hình ảnh, và nội dung đa phương tiện, được cung cấp qua Internet và các mạng điện 
tử và mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp thông tin kinh doanh, thông tin người tiêu 
dùng và thông tin thương mại, cụ thể là cung cấp văn bản, dữ liệu, hình ảnh, nội dung âm 
thanh, nội dung hình ảnh, và nội dung đa phương tiện được ghi sẵn có thể tải về qua việc 
thuê bao mất phí hoặc trả trước qua Internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên 
lạc khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc trưng bày, và triển lãm về thương mại, trao đổi 
mậu dịch và kinh doanh; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể 
trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 
cung cấp giao dịch thương mại có đảm bảo; dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dịch vụ 
thanh toán điện tử.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; thông tin liên lạc 

bằng máy tính, thông tin liên lạc với nhau qua máy tính; dịch vụ điện báo, điện tín và điện 

thoại; dịch vụ tập hợp và truyền bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin bằng các 

phương tiện điện tử, máy tính, cáp, sóng vô tuyến, máy điện báo ghi chữ, thư qua điện 

thoại (teleleuer), thư điện tử, máy fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia lade, vệ tinh 

liên lạc hay các phương tiện liên lạc điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua 

mạng thông tin liên lạc điện tử; truyền theo phương thức điện tử dữ liệu và tài liệu qua 

Internet hoặc các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ thư điện tử; chuyển tin 

nhắn bằng cách truyền điện tử; dịch vụ nhắn tin số hóa không dây, dịch vụ nhắn tin, và 

dịch vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người dùng gửi và/hoặc nhận tin nhắn qua 

mạng dữ liệu không dây; cho thuê ngắn hạn và dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và hộp 

thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; cung cấp bản tin trực tuyến để truyền tin nhắn giữa các 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
672 

người dùng máy tính; dịch vụ truy cập viễn thông; cung cấp truy cập viễn thông tới các 

trang web; cung cấp truy cập và đường dẫn viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và thư 

mục qua internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung cấp truy cập tới cơ sở 

dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và nội 

dung đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông tới các mạng thông tin liên lạc điện tử 

với các phương tiện nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và truy 

cập viễn thông tới các đường dẫn tới các máy tính chủ của bên thứ ba, các bộ xử lý máy 

tính và các người dùng máy tính; cung cấp truy cập tới các trang web mạng xã hội; dịch 

vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, so khớp người dùng để truyền nhạc, bản ghi hình ảnh và 

âm thanh qua các mạng thông tin liên lạc; cung cấp truy cập viễn thông tới các mạng 

thông tin liên lạc điện tử, để truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc nội dung đa 

phương tiện; truyền âm thanh, hình ảnh và nội dung đa phương tiện số hóa qua đường 

viễn thông, truyền điện tử các tập tin (file) âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính và 

các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; phát nội đung âm thanh qua mạng thông tin liên 

lạc; phát nội dung hình ảnh qua mạng thông tin liên lạc; phát hoặc truyền các chương 

trình rađiô và truyền hình; phát hoặc truyền nội dung hình ảnh qua mạng máy tính toàn 

cầu; truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền 

phát qua web (webcasting); dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các 

dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 

khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 

thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 

mềm nguồn đóng (sở hữu độc quyền riêng) trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, lời nói, diễn 

giả, ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói, và nhận dạng dấu giọng nói; cho thuê các thiết bị và 

dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần 

mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu 

và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy 

tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để 

đặt trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chỗ 

đặt các ứng dụng phân mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 

dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính để tạo, sáng tác, phân phối, tải, truyền, 

nhận, chơi, biên tập, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn bản, đồ 

họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch 

vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính dùng với phần 

mềm nhận dạng giọng nói và các ứng dụng phần mềm có sử dụng giọng nói; cung cấp 

phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua 

mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; tạo các chỉ mục về thông tin, 

các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 

người khác; dịch vụ lưu trữ dưới dạng điện tử dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, và 

viđêô; cung cấp trang web nối mạng xã hội; dịch vụ nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ (ánh 

xạ dữ liệu); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2014-32016 (220) 23.12.2014 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ tía 
(731) DEUTSCHE TELEKOM AG   (DE) 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc gia dụng và thương mại, cụ thể là, máy giặt; máy móc để giặt rửa 

dùng trong công nghiệp và gia dụng, cụ thể là máy rửa bát đĩa; máy móc nhà bếp chạy 
bằng điện, cụ thể là máy trộn chạy bằng điện, dụng cụ mở đồ hộp chạy bằng điện, máy 
xay cà phê chạy bằng điện, máy đánh trứng chạy bằng điện, máy trộn thức ăn chạy bằng 
điện, máy chế biến thức ăn chạy bằng điện, dụng cụ thái lát thức ăn chạy bằng điện, máy 
bóc vỏ trái cây chạy bằng điện, máy ép và vắt hoa quả chạy bằng điện dùng cho mục đích 
gia dụng, máy nghiền và bào đá chạy bằng điện, máy ép chạy bằng điện, dao điện, máy 
tạo váng sữa chạy bằng điện; thiết bị làm sạch chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
dụng, cụ thể là, máy làm sạch sàn chạy bằng điện và máy làm sạch sử dụng hơi nước chạy 
bằng điện.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ 
liệu, cụ thể là máy thu thanh, máy thu hình, máy vi tính, máy ảnh, máy điện thoại và hệ 
thống điện thoại, điện thoại thông minh và máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, đo khối lượng, đo đạc, báo hiệu, kiểm tra (giám 
sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc kiểm soát dòng điện; thiết bị để ghi, truyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình 
ảnh hoặc dữ liệu; máy móc, thiết bị và dụng cụ kỹ thuật điện; máy móc, thiết bị và dụng 
cụ điện để truyền lệnh (thuộc nhóm này), vật mang dữ liệu từ tính; cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; vật mang dữ liệu đã ghi 
sẵn và chưa ghi (thuộc nhóm này); đĩa compắc, đĩa DVD và môi trường ghi dữ liệu số 
khác; chương trình máy tính (đã ghi sẵn); phần mềm máy tính, bao gồm chương trình trò 
chơi trên máy tính (có thể tải xuống được); dữ liệu điện tử đã ghi sẵn (có thể tải xuống 
được); xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); các bộ phận điện tử dùng cho xe có 
động cơ; phần mềm máy tính cho các thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị sử dụng trong 
phân tích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế để giám sát bệnh nhân và hiển thị các chỉ số sức 
khỏe của bệnh nhân; thiết bị đo dùng trong y tế và các bộ phận của chúng (thuộc nhóm 
này).  

 

Nhóm 11: Thiết bị dùng cho chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió và cấp nước.  

 
Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận của chúng (thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy và đào 
tạo (trừ thiết bị).  

 

Nhóm 28: Trò chơi, bao gồm trò chơi video; thiết bị trò chơi.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ mua bán hàng hóa; dịch vụ xúc tiến bán hàng dành cho 
người khác; dịch vụ bảo trợ dưới dạng quảng cáo; lập kế hoạch, lập ý tưởng, tổ chức và 
tiến hành các hoạt động và sự kiện cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành 
kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; điều hành kinh doanh thương mại 
và điều hành doanh nghiệp thương mại cho bên thứ ba, cụ thể là trong lĩnh vực năng 
lượng, khí ga, nước; thu thập, hệ thống hóa, biên tập và phân tích kinh tế dữ liệu và thông 
tin trong các cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bán lẻ (qua mạng internet và các mạng 
truyền thông khác) các hàng hóa thuộc nhóm 7, 9, 10, 11, 12 và 16; dịch vụ cung cấp bởi 
một nhà điều hành thương mại điện tử, cụ thể là, dịch vụ xử lý đơn đặt hàng, dịch vụ kế 
toán và giao hàng theo đơn đặt hàng cho các hệ thống đặt hàng điện tử; dịch vụ kế toán 
(chức năng văn phòng); tìm kiếm tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ hãng thu hồi nợ; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ 
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm tài chính; dịch vụ thực hiện giao dịch 
tài chính thông qua các mạng truyền thông điện tử và/hoặc bằng các phương tiện truyền 
dữ liệu vô hình.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì phần cứng thiết bị 
viễn thông và máy tính; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì vật mang dữ liệu và thiết bị xử lý dữ 
liệu; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị điện, thiết bị báo chống trộm, máy móc.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ đại lý báo chí; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (thuộc nhóm này); 
dịch vụ viễn thông cho người khác.  

 

Nhóm 39: Cung cấp năng lượng, cụ thể là, cung cấp và phân phối điện, khí gas và nước; 
đóng gói và lưu kho hàng hóa.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và đào tạo; thực 
hiện các sự kiện tài trợ thông qua các sự kiện giải trí nhằm mục đích văn hóa, thể thao, xã 
hội và môi trường; các dịch vụ trực tuyến, cụ thể là, cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo và giải trí; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến; xuất bản trực tuyến sách và báo điện tử.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan; 
dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm 
máy tính và phần mềm cơ sở dữ liệu; bảo trì phần mềm; tư vấn kỹ thuật liên quan tới các 
dịch vụ thuộc nhóm này; dịch vụ máy tính liên quan đến lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê 
thiết bị xử lý dữ liệu; thiết kế trang web cho người khác; phân tích hóa học và kiểm tra và 
thử nghiệm kỹ thuật; dịch vụ an toàn kỹ thuật, cụ thể là tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực bảo 
đảm an toàn; giám sát kỹ thuật các nhà máy công nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khí 
ga, nước và giám sát kỹ thuật các nhà máy nhiệt điện; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hóa chất, . . . ; dịch vụ trực tuyến, cụ thể là, cung cấp thông tin về mạng 
máy tính trong lĩnh vực nối mạng máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển cơ sở dữ 
liệu máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; dịch vụ công nghệ trong đo đạc từ xa (Telemetering), hệ thống đọc số đo và đo 
đạc thông minh (Smart Metering).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ phân tích y tế; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh cho 
người; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe.  
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Nhóm 45: Dịch vụ an ninh để bảo vệ tài sản và người, cụ thể là xử lý các cuộc gọi điện 
thoại, các cuộc gọi điện tử và các cuộc gọi khẩn cấp; giám sát tòa nhà; các dịch vụ xã hội 
và cá nhân được thực hiện bởi người khác nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân; dịch vụ li-
xăng phần mềm máy tính; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo vệ; tư vấn trong lĩnh 
vực an ninh.  

 

 
(210) 4-2014-32515 (220) 26.12.2014 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 
INPETRO  (VN) 
139/41 đường số 09, khu phố 5, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 04: Sản phẩm hóa dầu: xăng, dầu thô, dầu nhớt. 
 

Nhóm 19: Nhựa đường. 
 

 
(210) 4-2014-32643 (220) 29.12.2014 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; 12.1.1; A12.1.25; 26.1.1; 

26.7.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và chế 
biến cây lác Vũng Liêm  (VN) 
Số 157, tổ 5, ấp Đại Hòa, xã Trung 
Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 20: Cây lác khô dùng làm nguyên liệu để dệt chiếu; đồ đan lác thủ công mỹ nghệ 
làm từ cây lác khô, cây lục bình khô và ruột bập dừa khô. 

 

Nhóm 27: Chiếu. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây lác. 
 
 

(210) 4-2015-00657 (220) 12.01.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 2.1.8; A2.1.23 
(591) Da cam, xanh lơ, xanh da trời, đỏ tươi, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 84 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
676 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong nhóm khác; bao 
gồm: dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; máy để 
tập luyện thể dục; túi để tập đấm; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2015-01072 (220) 14.01.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát); vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý dữ 
liệu và máy vi tính.  

 

Nhóm 16: Giấy, giấy tổng hợp, cụ thể, giấy nền in ấn dùng cho sản xuất thẻ, nhãn, biển 
hiệu, băng-rôn, và các mẫu tờ khai trong kinh doanh; tấm xốp nhỏ, tấm và màng mỏng sứ 
dụng làm giấy nền in ấn; nhãn giấy đã được in, rập nổi và mã hóa giấy cán mỏng bằng lá 
kim loại dùng cho mục đích in ấn, giấy cán mỏng bằng chất dẻo dùng cho mục đích in ấn, 
và thẻ làm bằng bìa cứng và tập vé trắng làm bằng bìa cứng dùng cho mục đích in ấn; 
phong bì và hộp làm bằng giấy và bìa cứng; vỏ đựng đĩa CD hoặc DVD làm bằng giấy 
[không chuyên dụng], túi đựng tài liệu làm bằng nhựa và túi làm bằng giấy và chất dẻo 
dùng để bao gói; giấy không dệt; giấy bảo mật dùng cho các tấm séc, dùng cho thẻ nhận 
dạng tiền giấy, dùng cho hộ chiếu, dùng cho giấy phép lái xe, dùng cho đơn thuốc và 
dùng cho tất cả các giấy tờ hành chính; ấn phẩm dưới dạng bảng màu, dưới dạng sách 
dưới dạng catalô màu và hình quạt (có thể xòe được) để lựa chọn và phối hợp hoàn thiện 
màu sơn.  

 

Nhóm 17: Chất dẻo dưới dạng ép sử dụng trong sản xuất; vật liệu đóng gói, bịt kín và 
cách điện; sơn cách điện; chất keo bịt kín; vải dệt bằng sợi thủy tinh để cách điện, cách 
nhiệt; tấm xốp nhỏ, tấm và màng mỏng được bán dưới dạng cuộn sử dụng trong công 
nghiệp nói chung.  

 

 
(210) 4-2015-01529 (220) 20.01.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xây dựng và dịch 
vụ Đại Lộc  (VN) 
Số nhà 113 đường Thân Khuê, xã Song 
Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, 
mứt quả ướt. 
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Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2015-01748 (220) 21.01.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 013100649 21.07.2014 EM 

58538/2014 22.07.2014 CH 
(531) 26.2.7 
(731) DSD STEEL CONSTRUCTION AG  

(CH) 
Zugerstrasse 40, CH-6314 Unterageri, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa cấu kiện kim loại, công 
trình xây dựng, cấu kiện công nghiệp, công, trình xây dựng có thể chuyên chở được, cần 
trục, thiết bị thủy cơ và thuỷ điện, tua bin gió, cửa kênh, nhà máy, công trường công 
nghiệp, cầu, đường, nền, hệ thống đường ống dẫn, đập và công trình xây dựng dân dụng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống công nghiệp, đặc biệt là nhà máy, nhà máy luyện 
kim, công trường sản xuất năng lượng, nhà máy hóa chất; thông tin về xây dựng và sửa 
chữa; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo; giám sát việc xây 
dựng, sửa chữa và phá dỡ công trình. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể là rèn, đúc và hàn để lắp ráp cấu kiện kim loại theo đơn 
đặt hàng; nghiền, hàn, mạ, mài, mạ kẽm, điện phân; xử lý kim loại và bê tông; phủ kim 
loại; tôi kim loại; thông tin về xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan tới các dịch 
vụ đó; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng; vẽ kỹ thuật; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ 
được cung cấp bởi kỹ sư, nhà địa chất và kiến trúc sư, cụ thể là phân tích, nghiên cứu kỹ 
thuật, thiết lập kế hoạch và phát triển dự án cho người khác, đặc biệt liên quan tới xử lý 
kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, cấu kiện thủy điện và thủy cơ, xây dựng tua 
bin gió, cần trục, cầu, công trình xây dựng dân dụng, và liên quan tới bảo dưỡng và sửa 
chữa công nghiệp; dịch vụ được cung cấp bởi kỹ sư, kỹ thuật viên máy tính, nhà địa chất 
và kiến trúc sư, cụ thể là khảo sát và nghiên cứu dự án kỹ thuật liên quan tới xây dựng, 
sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống công nghiệp, đặc biệt là nhà máy, nhà máy luyện kim, 
công trường sản xuất năng lượng, nhà máy hóa chất. 

 

 
(210) 4-2015-02735 (220) 30.01.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CREATEION KOREA CO., LTD.  (KR) 

Ganabesttown 512., 544-4 Sang-dong, 
Wonmi-gu, Bucheon city, Gyeonggi-do, 
420-852, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy màu dùng cho tóc; chất nhuộm màu dùng cho tóc; chế phẩm 
dùng để uốn tóc; dung dịch dùng để uốn tóc lạnh; nước thơm giúp sóng tóc bền nếp; gel 
dùng cho tóc; nước thơm dùng cho tóc; dầu xả dùng cho tóc; kem dưỡng tóc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-03119 (220) 04.02.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) FIFTY VISIONARY CO.,LTD    (JP) 

1216-64, HAMANOCHO, CHUO-KU 
CHIBA. CHIBA, 260-094 JAPAN   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm để xức sau khi tắm; sữa tắm 
(cho người); chế phẩm vệ sinh thân thể; sữa làm sạch (dùng cho mục đích trang điểm); 
nước thơm bằng sữa để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm có 
chứa các chất cho mục đích làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; kem làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; kem để chăm 
sóc da tay (mỹ phẩm); tinh dầu; chất pha chế dầu thơm; túi trà thơm để trong phòng tắm; 
dầu gội đầu; kem để bảo vệ tóc; nước thơm uốn nếp tóc; nước sơn móng.  

 

 
(210) 4-2015-03839 (220) 12.02.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
OVAN  (VN) 
12/9G lô N, cao ốc Bình Khánh, đường 
Lương Định Của, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-04442 (220) 27.02.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.13; 1.15.11; 26.4.2; A18.1.15 
(731) Indulge International LLC  

(VN) 
1621 Central Avenue, Cheyenne, 
Wyoming 82001, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Ngô (bắp) rang bơ; ngô rang; hạt lúa mạch sấy khô; bánh quy; bánh mỳ; bánh 
trứng. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; bán buôn, bán lẻ, dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ nhập khẩu: ngô (bắp) 
rang bơ, ngô rang, các loại hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh mỳ, khoai tây chiên cắt lát, khoai 
tây chiên ít béo, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt bí trà xanh, táo 
đỏ, hạt thông, hạt đậu phộng, hạt sen, hạt maccadamia, hạt điều, các loại hạt sấy khô. 

 

 
(210) 4-2015-04574 (220) 03.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.3; 26.1.5; 10.3.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Phan Tiến Dũng  (VN) 
035 lô 10, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện; công tắc; ổ cắm điện; bộ nguồn UPS cho cửa cuốn; bộ nguồn UPS cho 
đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn led. 
 

 
(210) 4-2015-04952 (220) 06.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A25.7.21; 1.15.9 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Sơn Hảo   (VN) 
166 (lầu 1) Chu Văn An, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Tờ túi bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói bao tập, bao sách, bìa đựng hồ sơ; 
bút chì; gôm tẩy; sổ ghi chép; bút bi; thước kẻ; vỉ dụng cụ học tập; hộp đựng bút; bóp 
đựng bút viết; bút viết xóa; bút chì màu; hộp compa; cái cắm bút; gọt bút chì. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-05505 (220) 13.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

cam, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hưng Phát 
Lộc  (VN) 
Số 28/3B4, đường Trường Chinh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Đậu phộng, hạt điều sấy khô, hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương và (các loại hạt 
nông nghiệp khác đã qua chế biến thuộc nhóm 29: đậu nành).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng nông sản đã qua chế biến, các loại quả và hạt sấy khô 
đã qua chế biến; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng nông sản đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-05506 (220) 13.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hưng Phát 
Lộc   (VN) 
Số 28/3B4, đường Trường Chinh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng, hạt điều sấy khô, hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương và (các loại hạt 

nông nghiệp khác đã qua chế biến thuộc nhóm 29: đậu nành).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng nông sản đã qua chế biến, các loại quả và hạt sấy khô 
đã qua chế biến; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng nông sản đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-05907 (220) 18.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hoá sáng 
tạo Trí Việt   (VN) 
11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì bằng giấy, ấn phẩm, văn phòng phẩm, bút. 
 

 
(210) 4-2015-06050 (220) 19.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2015-019770 04.03.2015 JP 

(731) YAHOO JAPAN CORPORATION  
(JP) 
9-7-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị đọc sách điện tử; 
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điện thoại di động và các bộ phận của chúng; thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân và các 
bộ phận của chúng; máy tính bảng; điện thoại thông minh; trạm gốc viễn thông; thiết bị 
truyền phát viễn thông; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về 
được; tệp tin video có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin trong lĩnh vực quảng cáo; thúc đẩy các 
hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc sắp xếp và xử lý các sự kiện; cung cấp 
không gian quảng cáo trên một trang web; cho thuê vật liệu quảng cáo; nghiên cứu hoặc 
phân tích kinh doanh liên quan đến hiệu quả quảng cáo hoặc cung cấp thông tin đó; cung 
cấp thông tin liên quan đến kinh doanh, quản lý kinh doanh và kinh tế; tư vấn kinh doanh 
hoặc cung cấp thông tin đó; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; quản lý 
kinh doanh; tư vấn tiếp thị kinh doanh hoặc cung cấp thông tin đó; nghiên cứu kinh doanh 
liên quan đến hành vi mua hàng; dịch vụ nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin liên 
quan đến bán hàng thương mại; mua lại, quản lý và phân tích thông tin về khách hàng; 
cung cấp các thông tin liên quan đến khách hàng; chức năng văn phòng; các chức năng 
văn phòng về sử dụng máy vi tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; vận hành 
máy tính hoặc cung cấp thông tin đó; thúc đẩy các hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác 
thông qua việc phát hành, giải quyết hay quản lý các phiếu tặng thương mại; cung cấp các 
thông tin liên quan, đến quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác thông qua việc 
phát hành các phiếu tặng thương mại; thúc đẩy các hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác 
thông qua việc phát hành, giải quyết hoặc quản lý các phiếu tặng mua hàng, điểm số mua 
hàng hoặc phiếu tặng thương mại; cung cấp các thông tin liên quan đến quảng bá hàng 
hóa hoặc dịch vụ của người khác thông qua việc phát hành, giải quyết hoặc quản lý các 
phiếu tặng mua hàng, điểm số mua hàng hoặc phiếu tặng thương mại; bán đấu giá.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng thư điện tử; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ viễn thông [trừ phát 
sóng]; cung cấp các thông tin liên quan đến truyền hình, truyền hình cáp và phát thanh; 
truyền hình cáp; phát thanh; hãng thông tấn; cho thuê thiết bị viễn thông như điện thoại và 
máy fax.  

 
Nhóm 41: Cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp các tệp tin hình ảnh trực 
tuyến, không tải về; cung cấp các tệp tin video trực tuyến, không tải về; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; các dịch vụ của thư viện tài liệu tham 
khảo cho văn học và hồ sơ tài liệu; cho thuê sách; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp sự giải trí 
không bao gồm phim, các buổi biểu diễn live show, kịch, biểu diễn âm nhạc, thể thao, đua 
ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô hoặc cung cấp thông tin đó; sắp xếp, tiến hành 
hoặc tổ chức các cuộc hội thảo về công nghệ thông tin; sắp xếp, tiến hành hoặc tổ chức 
các cuộc hội thảo hoặc cung cấp thông tin đó; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các bộ phim, 
các buổi biểu diễn live show, các vở kịch, các buổi biểu diễn âm nhạc, hoặc cung cấp 
thông tin đó; chiếu phim, sản xuất phim điện ảnh hoặc phân phối phim điện ảnh hoặc 
cung cấp thông tin đó; giới thiệu các chương trình biểu diễn hoặc cung cấp thông tin đó; 
điều khiển hoặc giới thiệu các vở kịch hoặc cung cấp thông tin đó; giới thiệu các buổi 
biểu diễn âm nhạc hoặc cung cấp thông tin đó; sản xuất các chương trình phát thanh 
truyền hình; sản xuất phim băng video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể 
thao [không cho phim hoặc chương trình truyển hình và không cho quảng cáo hoặc công 
khai]; tổ chức, quản lý và sắp xếp các môn thể thao, hoặc cung cấp thông tin đó; tổ chức, 
sắp xếp hoặc tiến hành các cuộc đua ngựa, hoặc cung cấp thông tin đó; tổ chức, sắp xếp 
hoặc tiến hành các cuộc đua xe đạp, hoặc cung cấp thông tin đó; tổ chức, sắp xếp hoặc 
tiến hành các cuộc đua thuyền, hoặc cung cấp thông tin đó; tổ chức, sắp xếp hoặc tiến 
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hành các cuộc đua ô tô, hoặc cung cấp thông tin đó; cung cấp các công viên vui chơi giải 
trí hoặc cung cấp thông tin đó; cung cấp các tiện nghi vui chơi giải trí hoặc cung cấp 
thông tin đó; cung cấp giải trí trong các phương tiện vui chơi giải trí, khu công viên vui 
chơi, hoặc cung cấp thông tin đó; cung cấp dịch vụ giải trí hoặc cung cấp thông tin đó.    

 
Nhóm 42: Thiết kế, tạo lập, phát triển hay duy trì phần mềm ứng dụng; thiết kế, tạo lập, 
phát triển hay duy trì hệ thống máy tính; thiết kế, tạo lập, phát triển hay duy trì chương 
trình máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cho thuê khu vực lưu trữ của máy chủ thông qua 
mạng lưới thông tin liên lạc; cho thuê khu vực lưu trữ của máy chủ cho bảng tin internet; 
cung cấp phần mềm ứng dụng; cho thuê máy vi tính; cung cấp các chương trình máy tính; 
điện toán đám mây; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ [bao gồm cả bộ phận của chúng] 
hoặc các hệ thống gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ đó; tư vấn công nghệ liên quan đến 
máy tính, xe ô tô và máy công nghiệp; nghiên cứu, khảo sát và phát triển về công nghệ 
thông tin truyền thông; thiết kế hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-06324 (220) 20.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 11.3.1; A26.11.9; 26.15.25 
(591) Trắng, cam, vàng ánh kim, xám, nâu, 

đen 
(731) Công ty cổ phần Kết nối Nhân 

tài  (VN) 
33 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Cúp giải thưởng làm bằng pha lê.  

 

 
(210) 4-2015-06878 (220) 27.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A7.1.12; 7.1.24; A7.5.8; 

26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Mặt Trời Đỏ  (VN) 
27 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà; đầu tư vốn xây dựng và khai thác kinh 

doanh chợ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2015-07057 (220) 30.03.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.5.2; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Xanh lá 

(731) Công ty TNHH Thiên Quang 
Phát  (VN) 
E3/29A, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho văn phòng, màng PVC dùng để bao gói, băng dính dùng 

cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc 

gia dụng; gluten (hồ, keo) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: nguyên phụ liệu cho ngành may mặc, vải không 

dệt dùng cho ngành may mặc, quần áo (thời trang), mũ, nón, giày dép, băng keo, keo (hồ 
dán) dùng cho ngành may mặc. 

 
 

(210) 4-2015-07392 (220) 12.09.2010 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.13.1 

(731) Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.  (US) 
21-07 Borden Avenue, 4th Floor Long 

Island City, NY 11101 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); mũ đội khi tắm; bộ quần áo 

tắm; đồ khoác ngoài khi tắm biển (khoác ngoài khi đi bơi); đồ đi chân dùng ở bãi biển; đồ 

mặc ở bãi biển; mũ mềm (mũ beanie); thắt lưng (trang phục); áo tắm hai mảnh (bikini); 

áo choàng (áo bờ-lu); thân áo; quần đùi của đàn ông; áo lót nịt ngực tới eo (áo ngực chẽn 
tới eo); áo hai dây; mũ lưỡi trai đội đầu; áo sơ mi; đồ cho trẻ em và trẻ sơ sinh, cụ thể là: 

áo liền quần chui đầu, đồ ngủ trùm toàn thân, quần áo ngủ, quần yếm của trẻ con và quần 
áo một mảnh; đồ đội đầu dành cho trẻ em (trang phục); áo choàng ngoài; dép kẹp (dép 

tông); đồ đi chân (trang phục); găng tay (trang phục); trang phục dùng trong lễ hội Ha-lô-

win; trang phục dùng trong lễ hội Ha-lô-win và mặt nạ được bán đi kèm; mũ, đồ đội đầu; 
trang phục dệt kim; quần áo trẻ sơ sinh; áo vét (trang phục); quần bò; quần áo lót phụ nữ; 

quần áo mặc trong nhà; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; trang phục dùng trong 

các lễ hội hóa trang và mặt nạ được bán đi kèm; váy ngắn; găng tay hở ngón; váy ngủ; áo 
sơ mi ngủ (áo kiểu sơ mi rộng, mặc khi ngủ); quần áo ngủ; áo len chui đầu; dép có quai 

và giày dùng ở bãi biển; sari (trang phục của phụ nữ ấn Độ); xà-rông; khăn quàng cổ; 

quần âu; đồ ngủ (trang phục); bít tất ngắn cổ; váy mặc để tắm nắng hoặc hãng mát; quần 
tây thấm mồ hôi; bộ quần áo thấm mồ hôi; mũ bơi; quần đùi bơi dành cho nam; quần áo 

bơi; bộ đồ bơi; áo tắm hai mảnh kín sát eo (tankini); quần áo lót siêu nhỏ; áo; quần dài. 
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(210) 4-2015-07521 (220) 02.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DRILLTEC PATENTS & 

TECHNOLOGIES CORPORATION  
(US) 
10875 Kempwood Drive, Suite 2, 
Houston, Texas 77043, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường được rèn hoặc rèn thô và hợp kim của chúng; ống, ống tuýp, 
ống máng, ống dẫn, ống luồn, ống khói/ống dẫn hơi, vỏ bọc, chi tiết kẹp, nắp, chi tiết nối 
và chi tiết bảo vệ, tất cả dùng cho ống, chi tiết bảo vệ ren ống; van (không phải bộ phận 
của máy); tất cả sản phẩm nêu trên bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu 
nhỏ).  

 

Nhóm 17: ống và ống tuýp mềm, gioăng, chi tiết nối, không bằng kim loại; vật liệu và chi 
tiết giảm xóc, đệm, bịt kín, đóng gói, lót, làm đầy và chống sốc, bằng chất dẻo; tấm bao 
và tấm đệm để cách ly, chống thấm nước, giảm chấn và gia cố, không bằng kim loại, để 
sử dụng cho ống; nút bằng cao su và vật liệu trám kẽ/bịt kẽ; van bằng cao su hoặc sợi đã 
lưu hóa. 

 

Nhóm 19: Bộ phận, phụ kiện và phụ tùng của ống, ống tuýp, gioăng và chi tiết nối, bằng 
poli etilen cao phân tử (HDPE), bao gồm ống máng, ống dẫn, ống luồn, ống khói/ống dẫn 
hơi, vỏ bọc, chi tiết kẹp, nắp, chi tiết nối và chi tiết bảo vệ; chi tiết bảo vệ đầu ống, bằng 
poli etilen cao phân tử (HDPE); ren của ống và ống tuýp, bằng poli etilen cao phân tử 
(HDPE); chi tiết bảo vệ ren được dùng cho ống và ống tuýp, bằng poli etilen cao phân tử 
(HDPE); vỏ ống bằng, poli etilen cao phân tử (HDPE); tất cả các sản phẩm trong nhóm 
này đều được làm từ nhựa cứng. 

 

Nhóm 20: Nút bằng lie/nút bần, nút/nút đậy bằng chất dẻo, vung/nắp bằng chất dẻo, 
nút/nút đậy bằng gỗ, vung/nắp bằng gỗ; van bằng nhựa; đồ đạc, gương, khung tranh ảnh. 

 
 

(210) 4-2015-07592 (220) 03.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 13.1.6; A13.1.11 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Văn Huy  (VN) 
Số 48, ngách 44, ngõ 158, phố Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt cụ thể là: khung giường, bản 
lề, ray trượt, tay co thủy lực, tay nâng thủy lực, thanh treo, móc treo, biển chữ số nhà, lồng 
chim, chuồng cho vật nuôi. 

 

Nhóm 19: Các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, cụ thể là: phòng mát 
xa, chòi nghỉ, bể cá, máng nước, cầu đi dạo, giàn hoa, cổng, cửa, tượng trang trí, tác phẩm 
nghệ thuật không làm bằng kim loại, chuồng cho vật nuôi. 
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Nhóm 20: Đồ đạc (như bàn, ghế, bàn ghế sofa, giường, tủ, tủ bếp, tủ kho, quầy bar, giá, 
kệ, nôi, cũi, rương, hòm, hộp, thùng, cây treo quần áo, mành rèm); gương soi; tượng gỗ 
trang trí; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đệm; gối; giỏ; bàn, ghế, tủ bằng 
lau, sậy, cói, liễu. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng trong nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, cụ thể là: 
thùng, xô, chậu, rổ, thùng gạo, thùng rác, khay chia ngăn kéo, bình cắm hoa, khay để ly 
cốc chén bát, bộ đồ uống trà, giá cốc đỡ nến, giá để lọ gia vị, giá để dao thớt, vật trang trí 
bàn ăn; đồ thủy tinh sành sứ không xếp vào các nhóm khác; thớt kê dạng bàn. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: dịch vụ tư vấn về thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất; tư vấn 
lập dự án đầu tư xây dựng công trình; lập quy hoạch đô thị; thiết kế đồ họa nghệ thuật; 
thiết kế bao bì, logo, nhãn mác; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp (dịch vụ 
tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng). 

 

 
(210) 4-2015-08100 (220) 09.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.1 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp điện 
tử Đông Việt  (VN) 
490A, Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led, đồ nội thất ô tô: táp lô, màn hình trong ô tô, máy điều hòa « 

tô, các nút vặn điện tử trong ô tô, vi mạch (mạch IC).  
 

 
(210) 4-2015-08200 (220) 09.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) TOM STODDART PTY LTD   (AU) 

39 Forest Way, Karawatha, Queensland 
4117, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phân phối đĩa ăn di động (không được làm nóng) và nắp đậy cho máy 

phân phối đĩa ăn di động; thiết bị hạ thấp khay (để giữ đĩa); máy phân phối đĩa di động 
(được làm nóng) và nắp đậy cho máy phân phối đĩa di động.  

 
Nhóm 11: Bếp đun cách thủy bao gồm bếp đun cách thủy di động, bếp đun cách thủy treo 
và bếp đun cách thủy để dưới bàn; giá đỡ (cả loại được làm nóng và loại không được làm 
nóng) cho bếp cách thủy; các bộ phận và phụ kiện cho bếp cách thủy bao gồm tủ cách 
điện, xoong nồi, vung, nắp đậy chi tiết, kệ bên, kệ chính, tủ bên nhiều ngăn, thanh ngang 
đỡ nồi, bộ chia lòng xoong chảo, mặt bếp bằng thép không gỉ để cho việc sử dụng độc lập 
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hoặc dựa vào tường/vách, khay và sọt đựng phế liệu; các bộ phận và phụ kiện cho giá đỡ 
bếp cách thủy bao gồm đèn nhiệt, tấm thủy tinh và nhựa và cửa trượt, cửa con lăn và tấm 
bảo vệ chống bụi bẩn; tủ di động được điều chỉnh nhiệt độ để bảo quản và vận chuyển 
thức ăn chín và thiết  bị trượt khay, giá để bát đĩa và giá đỡ cho giá để bát đĩa để sử dụng 
với tủ di động này; dụng cụ lọc dầu chạy bằng điện dùng cho việc nấu nướng (dụng cụ lọc 

dầu ăn); ngăn kéo làm ấm được gia nhiệt; bàn nấu ăn kiểu châu á (thiết  bị nấu nướng); 
chảo rán sâu lòng, dùng điện; tủ có cửa kính để trưng bày món ăn, được làm lạnh và/hoặc 
được làm nóng, dùng cho nhà bếp thương mại; thiết bị chế biến thực phẩm thuộc nhóm 11 
dùng cho nhà bếp thương mại là những thiết bị thương mại dùng để nấu ăn, làm lạnh, giữ 
nóng, phân phát và trưng bày bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2015-08353 (220) 10.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

INTIMEX   (VN) 
61 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ, hoá chất dùng cho nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.   

 
Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn: đồ uống như sữa, nước ép quả dùng cho nhà  bếp, đồ ăn 
làm từ các loại rau, củ, quả, cá thịt, thực phẩm ăn nhanh: đồ ăn nhanh làm từ hoa, củ, quả, 
cá thịt, rau quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; sản phẩm nông nghiệp đã chế biến 
như: trái cây sấy khô, mứt, dầu thực vật.   

 

Nhóm 30: Sản phẩm nông nghiệp được sơ chế như bột đậu, bột lúa mạch, mì sợi; thực 
phẩm giàu tinh bột; bột thực phẩm; bột sắn, bộ sắn dùng làm thực phẩm; cà phê hạt, cà 
phê bột các loại; cà phê hoà tan, cà phê lọc; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang 
xay.   

 

Nhóm 31: Thuỷ sản biển (còn sống); thuỷ sản nội địa (còn sống); giống thuỷ sản (còn 
sống); tôm (còn sống); cua (còn sống); cá (còn sống); thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia 
cầm; thức ăn cho thuỷ, hải sản; thực phẩm cho động vật, hạt giống và các sản phẩm nông 
nghiệp như lúa mì, các loại quả tươi như dừa, táo, nho, các loại rau tươi.   

 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu và quản lý quá trình đặt hàng và xử lý hành chính các 
đơn đặt hàng, mua bán các sản phẩm may mặc, mỹ phẩm, đồ gia dụng gồm: đồ điện tử, 
điện lạnh và thiết bị điện, mua bán tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị); tổ chức hội chợ 
thương mại hoặc quảng cáo; mua bán thiết bị chăm sóc sức khoẻ.   

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất 
động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng, phá dỡ 
công trình xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện.   
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá), cho thuê xe, vận 
chuyển sản phẩm, hàng hoá, vận chuyển hành khách, tổ chức cuộc du lịch, kho hàng hoá, 
dịch vụ chuyên chở hàng hoá, dịch vụ giao hàng; cho thuê kho hàng, bao gói hàng hoá. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do 
nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.   

 

 
(210) 4-2015-08354 (220) 10.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

INTIMEX  (VN) 
61 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ, hoá chất dùng cho nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn: đồ uống như sữa, nước ép quả dùng cho nhà  bếp, đồ ăn 
làm từ các loại rau, củ, quả, cá thịt, thực phẩm ăn nhanh: đồ ăn nhanh làm từ hoa, củ, quả, 
cá thịt, rau quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; sản phẩm nông nghiệp đã chế biến 
như trái cây sấy khô, mứt, dầu thực vật. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm nông nghiệp được sơ chế như bột đậu, bột lúa mạch, mì sợi; thực 
phẩm giàu tinh bột; bột thực phẩm; bột sắn dùng làm thực phẩm; cà phê hạt, cà phê bột 
các loại; cà phê hoà tan, cà phê lọc; các đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang xay. 

 

Nhóm 31: Thuỷ sản biển (còn sống); thuỷ sản nội địa (còn sống); giống thuỷ sản (còn 
sống); tôm (còn sống); cua (còn sống); cá (còn sống); thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia 
cầm; thức ăn cho thuỷ, hải sản; thực phẩm cho động vật, hạt giống và các sản phẩm nông 
nghiệp như lúa mì, các loại quả tươi như dừa, táo, nho, các loại rau tươi. 

 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu và quản lý quá trình đặt hàng và xử lý hành chính các 
đơn đặt hàng, mua bán các sản phẩm may mặc mỹ phẩm đồ gia dụng gồm: đồ điện tử, 
điện lạnh và thiết bị điện, mua bán tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị); tổ chức các hội 
chợ thương mại hoặc quảng cáo; mua bán thiết bị chăm sóc sức khoẻ. 

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất 
động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng;  cho thuê thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng, phá dỡ 
công trình xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá), cho thuê xe, vận 
chuyển sản phẩm, hàng hoá, vận chuyển hành khách, tổ chức cuộc du lịch; kho hàng hoá, 
dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ giao hàng; cho thuê kho hàng; bao gói hàng hoá. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do 
nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-08742 (220) 14.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá mạ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khế Vàng  (VN) 
403 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày (dép), balô, túi xách, vải in hoa, vải dệt kim. 
 

Nhóm 42: Hỗ trợ và quản lý các hoạt động kinh doanh của người bán thông qua việc tích 
hợp công cụ thanh toán trực tuyến vào các website bán hàng online. 

 

 
(210) 4-2015-08795 (220) 14.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) NEIL PRYDE LIMITED  (HK) 

20/F YKK Building Phase 2, No.2 San 
Lik Street, Tuen Mun, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo mưa; giày dành cho môn lướt ván buồm.  
 

Nhóm 28: Ván trượt có gắn buồm, ván lướt sóng và các bộ phận và phụ kiện của chúng cụ 
thể là cột buồm, sào căng buồm, và chân cột buồm cho ván trượt có gắn buồm và ván lướt 
sóng, dây đai chân cho ván trượt có gắn buồm và ván lướt sóng, vây cho ván trượt có gắn 
buồm và ván lướt sóng, bệ đỡ cho vây cho ván trượt có gắn buồm và ván lướt sóng, đai 
thắt an toàn và dây gắn vào đai thắt dùng cho ván trượt có gắn buồm và ván lướt sóng; túi 
dụng cụ được thiết kế và sản xuất để đựng những dụng cụ môn lướt ván, thiết bị môn lướt 
ván buồm và quần áo dành cho môn lướt ván.  

 

 
(210) 4-2015-08900 (220) 15.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 25.5.2; 18.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ).  
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(210) 4-2015-08902 (220) 15.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 25.5.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ).  

 

 
(210) 4-2015-08904 (220) 15.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.1.5; 1.5.1; A1.1.10; 26.4.4 
(591) Đồng, đỏ, đen, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ).  

 

 
(210) 4-2015-09116 (220) 16.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên - Tổng công 
ty lương thực Miền Nam   (VN) 
42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 22: Bao bì nhựa dùng để đựng gạo.  

 
Nhóm 30: Gạo.  

 
Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm; mua bán gạo; mua bán bao bì.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ xếp dỡ bảo quản hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận tải container 
và xếp dỡ vận chuyển hàng siêu trường/siêu trọng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất 
khẩu đường biển, đường bộ kể cả hàng hóa đi các nước; dịch vụ hỗ trợ lai dắt tàu biển ra 
vào các cảng trong khu vực. 
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(210) 4-2015-09180 (220) 17.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh thực phẩm 

Miền Tây Mitaco  (VN) 
Tổ 54 Tân Khánh 7, phường Mỹ Hòa, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước chấm tương đậu. 
 

 
(210) 4-2015-09343 (220) 20.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 13.1.6; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lâm Kiếm Dũng  (VN) 
930/24 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng như: đèn và bộ đèn, quạt máy, máy điều hoà.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng như: đèn và bộ đèn, quạt máy, máy điều hoà. 
 

 
(210) 4-2015-09368 (220) 20.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.2; A11.3.4 
(591) Trắng, nâu, ghi nhạt, vàng cam 
(731) Koh Cheng Teck  (VN) 

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai III, 81400 Senai 
Johor Darul Tarul Takzim, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên 

(ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-09567 (220) 21.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A25.3.3; 25.5.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh cốm, xanh lam, xanh dương, 

trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Tử Đằng Việt Nam  (VN) 
39 Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, dung dịch colagen cao cấp.  
 

 
(210) 4-2015-09568 (220) 21.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; 25.1.25; 2.3.1; 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh cốm, đen, xanh lam, 

xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Tử Đằng Việt Nam   (VN) 
39 Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng dung dịch colagen cao cấp CoQ10. 

 

 
(210) 4-2015-09572 (220) 21.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Tiến  (VN) 
Số 185K đường Cống Quỳnh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công may mặc).  
 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giáo dục, giải trí; tổ chức các buổi biểu 
diễn thời trang cho mục đích giải trí.  

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-09775 (220) 22.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) TWITTER, INC.  (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS), cụ thể là, lưu trữ phần mềm để sử 

dụng bởi người khác để sử dụng trong thông tin liên lạc giữa mọi người và các tổ chức, sử 
dụng các mạng không dây và có dây, thông qua máy tính và các thiết bị di động; cung cấp 
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một nền tảng cho việc thông tin liên lạc bằng thiết bị di động; cung cấp một trang web 
tương tác; cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không thể tải trực tuyến; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API); dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ cho phép người sử dụng internet gửi, tải 
lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký tham gia thảo luận, lấy ý 
kiến phản hồi từ những người dùng giống như họ, hình thành các cộng đồng ảo, và tham 
gia vào các dịch vụ mạng xã hội; cho thuê một trang web tương tác và phần mềm không 
thể tải trực tuyến để cung cấp thời gian thực các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, ảnh chụp, liên 
kết, văn bản, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và phần 
mềm không thể tải xuống được để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và xem nội dung do người 
dùng tạo ra trong thời gian thực; cung cấp một trang web cho phép người dùng xem văn 
bản, tài liệu âm thanh và hình ảnh và cung cấp bình luận; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
ra một cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng tham gia vào các cuộc thảo luận và tham 
gia vào các mạng xã hội; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không 
thể tải xuống được để tạo lập, thiết kế, biên tập và tổ chức văn bản, hình ảnh, các tệp tin 
âm thanh và hình ảnh; cung cấp các phần mềm không thể tải trực tuyến để thu thập, phân 
tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán điện tử; 
cung cấp phần mềm không thế tải trực tuyến để hỗ trợ cho việc thanh toán và giao dịch 
thương mại điện tử; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác để sử dụng 
trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng của người khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác 
cho phép các thương nhân cung cấp thông tin về và cho phép người tiêu dùng có thể nhận 
được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc 
biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không 
thể tải xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách 
hàng trung thành. 

 

 
(210) 4-2015-09838 (220) 22.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xám trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền hình kỹ 
thuật số miền Nam  (VN) 
Số 03 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn: thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo: tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận 
chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này; các dịch vụ 
này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hóa hoặc thông qua thư 
đặt hàng từ ca ta lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử; quảng cáo bằng 
đài phát thanh. 

 
Nhóm 38: Viễn thông: cho phép một người đàm thoại với một người khác; truyền tin nhắn 
từ người này tới người khác; để một người liên lạc với một người khác bằng cách nghe 
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hoặc nhìn (radio và vô tuyến truyền hình); dịch vụ truyền phát các chương trình phát 
thanh hoặc truyền hình. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: các dịch vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các 
dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; trình bày 
các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-09872 (220) 23.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMIN Việt 
Nam  (VN) 
Số 8A,đường Hoàng Cầu Mới, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay. 
 

Nhóm 09: Thiết bị đo, máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; thiết bị tự động hóa, 
thiết bị môi trường, thiết bị phòng thí nghiệm. 

 

 
(210) 4-2015-09886 (220) 23.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 

CO., LTD.  (TW) 
No. 26, Yenhai 3Rd Rd., Siaogang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ sơn; bán lẻ véc ni; bán lẻ sơn mài; bán lẻ sơn phủ.  
 
 

(210) 4-2015-09920 (220) 23.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH năng lượng 

mặt trời Hưng Thịnh   (VN) 
26/19 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; van nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 
vòi sen.  

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; khớp ống nối, không bằng kim loại; khớp nối không bằng kim 
loại dùng cho đường ống.   

 

Nhóm 19: ống nối bằng nhựa cứng (phụ kiện của ống  nhựa cứng); van ống dẫn nước 
không bằng kim loại hoặc chất dẻo.   

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

(210) 4-2015-10486 (220) 27.04.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; A5.11.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, xanh dương đậm, đen, 

trắng 
(731) DONGWON F&B CO., LTD.  (KR) 

68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea (Yangjae-dong) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Hồng sâm đã chế biến; hồng sâm đông lạnh; nhân sân đã chế biến; nhân sâm 
đông lạnh; nhân sâm không khô đã chế biến; nhân sâm không khô đông lạnh; hồng sâm; 
nhân sâm; nhân sâm không khô; nhân sâm được bảo quản trong mật ong; bột nhân sâm 
dùng làm thực phẩm; nước ép hồng sâm; chiết suất hồng sâm (dùng cho đồ uống); nước 
ép nhân sâm; chiết suất nhân sâm (dùng cho đồ uống); nước ép nhân sâm không khô; 
chiết suất nhân sâm không khô (dùng cho đồ uống); bột hồng sâm dùng để pha đồ uống; 
bột nhân sâm dùng để pha đồ uống; bột nhân sâm không khô dùng để pha đồ uống. 

 

Nhóm 29: Mứt ướt bổ sung nhân sâm; thạch bổ sung hồng sâm; thạch bổ sung nhân sâm; 
tất cả các sản phẩm trên đều là thực phẩm và không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bánh quy nhân sâm; trà hồng sâm; trà nhân sâm; trà nhân sâm không khô; kẹo 
bổ sung hồng sâm; kẹo bổ sung nhân sâm. 

 

 
(210) 4-2015-10999 (220) 06.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1; A3.1.22; 3.3.1; 24.9.1; 5.3.20; 

25.12.1; 25.1.15; 25.1.6; A1.1.10; 
10.3.7; 26.2.7 

(591) Hồng, xanh tím, xanh ngọc, đồng, cam, 
trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần rượu Quốc 
TẾ  (VN) 
258/9B khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

(540) 

   
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-11024 (220) 07.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.5.3; A2.9.16 
(591) Xanh da trời, lam sẫm, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất nhựa 
Quang Thành  (VN) 
958/24K2 Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng nhựa như: mũ bảo hiểm, đồ trang trí nội thất, đồ 
gia dụng [thùng, thau, rổ, giành (cần xé), sọt (sóng), xô, ca, khay, ky rác, bô, lồng bàn, 
ghế, chai, hũ)], ống nhựa, tấm bạt che nắng, lưới.  

 

 
(210) 4-2015-11042 (220) 07.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LIVERAIL, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phổ biến quảng cáo cho người khác; máy chủ quản trị, 
cụ thể là máy tính chủ để lưu trữ các quảng cáo và phân phát quảng cáo đến các vị trí 
web; phần mềm có thể tải về được có tính chất của ứng dụng di động để tạo, chia sẻ, phổ 
biến và đăng quảng cáo; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép truy 
xuất, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm API để sử dụng trong việc xây dựng 
các ứng dụng phần mềm; phần mềm cho quảng cáo dựa trên vị trí địa lý và quảng cáo cho 
sản phẩm và dịch vụ; phần mềm giải trí đa phương tiện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; tư vấn quảng cáo; 
phân phát quảng cáo cho người khác qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ quảng cáo, cụ 
thể là quảng cáo các thương hiệu, hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ quảng cáo, 
cụ thể là quản lý, đặt mục tiêu, thực hiện và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo; nghiên cứu 
thị trường, cụ thể là nghiên cứu và phân tích chiến dịch quảng cáo và sở thích người tiêu 
dùng; quảng cáo xúc tiến hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng phương tiện phân phát 
quảng cáo viđêô trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là lập kế hoạch, theo dõi và 
báo cáo quảng cáo cho người khác; chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch và các ý tưởng 
quảng cáo và truyền thông; dịch vụ quảng cáo cụ thể là đặt quảng cáo trên vị trí web cho 
người khác; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là đặt mục tiêu và tối ưu hóa các quảng cáo trực 
tuyến; quản lý thông tin kinh doanh, cụ thể là báo cáo thông tin kinh doanh và phân tích 
kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị; sản xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình, cụ thể là truyền các chương trình quảng cáo và 
truyền thông quảng cáo trên phương tiện truyền thông qua mạng truyền thông số; dịch vụ 
truyền thông, cụ thể là truyền giọng nói, âm thanh, hình ảnh thị giác và dữ liệu bằng các 
mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, mạng internet, mạng dịch vụ thông tin 
và mạng dữ liệu. 
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Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và công nghệ truyền thông. 
 

Nhóm 42: Nhà cung cấp nền hệ thống cho việc mua quảng cáo video trực tuyến, cụ thể là 
cung cấp các chương trình phần mềm không tải về được cho phép người mua và người bán 
quảng cáo viđêô trực tuyến để mua và bán bản quảng cáo và không gian quảng cáo video; 
cung cấp nền hệ thống như một dịch vụ (PaaS) cung cấp nền hệ thống phần mềm máy tính 
để sử dụng trong mua và phổ biến quảng cáo; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) cung 
cấp phần mềm để sử dụng trong việc mua, bán, theo dõi, đánh giá, tối ưu hóa, nhắm mục 
tiêu, phân tích, phân phát, và báo cáo quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; nhà cung cấp dịch 
vụ ứng dụng.(ASP) cung cấp phần mềm để sử dụng trong thiết kế và quản lý các chiến 
dịch quảng cáo và tiếp thị viđêô trực tuyến; thiết kế phần mềm giải trí đa phương tiện. 

 

 
(210) 4-2015-11043 (220) 07.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 24.15.21; 24.15.2 
(731) LIVERAIL, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phổ biến quảng cáo cho người khác; máy chủ quản trị, 

cụ thể là máy tính chủ để lưu trữ các quảng cáo và phân phát quảng cáo đến các vị trí 
web; phần mềm có thể tải về được có tính chất của ứng dụng di động để tạo, chia sẻ, phổ 
biến và đăng quảng cáo; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép truy 
xuất, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm API để sử dụng trong việc xây dựng 
các ứng dụng phần mềm; phần mềm cho quảng cáo dựa trên vị trí địa lý và quảng cáo cho 
sản phẩm và dịch vụ; phần mềm giải trí đa phương tiện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; tư vấn quảng cáo; 
phân phát quảng cáo cho người khác qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ quảng cáo, cụ 
thể là quảng cáo các thương hiệu, hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ quảng cáo, 
cụ thể là quản lý, đặt mục tiêu, thực hiện và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo; nghiên cứu 
thị trường, cụ thể là nghiên cứu và phân tích chiến dịch quảng cáo và sở thích người tiêu 
dùng; quảng cáo xúc tiến hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng phương tiện phân phát 
quảng cáo viđêô trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là lập kế hoạch, theo dõi và 
báo cáo quảng cáo cho người khác; chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch và các ý tưởng 
quảng cáo và truyền thông; dịch vụ quảng cáo cụ thể là đặt quảng cáo trên vị trí web cho 
người khác; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là đặt mục tiêu và tối ưu hóa các quảng cáo trực 
tuyến; quản lý thông tin kinh doanh, cụ thể là báo cáo thông tin kinh doanh và phân tích 
kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị; sản xuất phim quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình, cụ thể là truyền các chương trình quảng cáo và 
truyền thông quảng cáo trên phương tiện truyền thông qua mạng truyền thông số; dịch vụ 
truyền thông, cụ thể là truyền giọng nói, âm thanh, hình ảnh thị giác và dữ liệu bằng các 
mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, mạng internet, mạng dịch vụ thông tin 
và mạng dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và công nghệ truyền thông. 
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Nhóm 42: Nhà cung cấp nền hệ thống cho việc mua quảng cáo video trực tuyến, cụ thể là 
cung cấp các chương trình phần mềm không tải về được cho phép người mua và người bán 
quảng cáo viđêô trực tuyến để mua và bán bản quảng cáo và không gian quảng cáo video; 
cung cấp nền hệ thống như một dịch vụ (PaaS) cung cấp nền hệ thống phần mềm máy tính 
để sử dụng trong mua và phổ biến quảng cáo; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) cung 
cấp phần mềm để sử dụng trong việc mua, bán, theo dõi, đánh giá, tối ưu hóa, nhằm mục 
tiêu, phân tích, phân phát, và báo cáo quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; nhà cung cấp dịch 
vụ ứng dụng.(ASP) cung cấp phần mềm để sử dụng trong thiết kế và quản lý các chiến 
dịch quảng cáo và tiếp thị viđêô trực tuyến; thiết kế phần mềm giải trí đa phương tiện. 

 
 

(210) 4-2015-11346 (220) 11.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 

tạm thời; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê phòng họp; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-11372 (220) 11.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) 1. Phan Tất Thứ  (VN) 

Tổ 70, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Hoà Anh  (VN) 
18 nhà K2 Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh/vi khuẩn dành cho mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản (không dành cho mục đích y tế và thú y); hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân 
bón: chế phẩm phân bón; chất nuôi cấy chủng vi sinh không dùng cho mục đích y học và 
thú y; chế phẩm vi sinh dành cho mục đích xử lý và bảo vệ môi trường, nuôi trồng thủy 
sản.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chất diệt khuẩn; thực phẩm chức năng dành cho 
mục đích y tế; chế phẩm vi sinh dành cho mục đích y tế hoặc thú y; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc dành cho mục đích thú y; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chế phẩm để vỗ béo động vật; men cho thức ăn động 
vật.  
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Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; mua bán và 
ký gửi các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm sinh học, chế phẩm vi 
sinh, chế phẩm xử lý môi trường, thực phẩm dành cho nuôi động vật, thực phẩm cho mục 
đích nuôi trồng thủy sản; xuất nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, chế phẩm xử lý môi trường, thực phẩm dành cho 
động vật, thực phẩm cho mục đích nuôi trồng thủy sản; quảng cáo; marketing; quan hệ 
công chúng; xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-11434 (220) 11.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86450613 11.11.2014 US 

  
(731) AFTER DARK LLC  (US) 

P.O. BOX 16373, Beverly Hills, CA 
90209, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống có gaz) và nước 

uống có gaz và nước uống không cồn khác; nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép 
trái cây (đồ uống không cồn); xi rô và các chế phẩm khác dùng để pha chế đồ uống; nước 
uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11460 (220) 11.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Tân Thanh  (VN) 
Khu phố 4 Trường Sơn, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ, xe rơmoóc (xe cộ); xe ô tô trộn bê tông; xe « 

tô tải, xe chở hàng hóa. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; thuê mua 
tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa 
máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; sửa chữa máy móc bị hư hại hay bị 
hỏng. 
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Nhóm 40: Gia công cơ khí (theo đơn đặt hàng); gia công kim loại (theo đơn đặt hàng); 
may quần áo (theo đơn đặt hàng).  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, thiết kế phần mềm máy tính, nghiên 
cứu dự án kỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-11528 (220) 12.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Venture VN  (VN) 
111/5 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ruy băng dùng cho máy in mã vạch, máy in hạn sử dụng và 

máy tính tiền điện tử, phim fax cho các loại máy fax, giấy và đề can cuộn. 
 

 
(210) 4-2015-11529 (220) 12.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh da trời, đỏ cánh sen, xám nhạt, 

vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Khang 
Thành  (VN) 
519/7/15 đường số 10, khu phố 8, 
phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Gạc rơ lưỡi em bé. 
 

Nhóm 24: Khăn sữa em bé, khăn tắm. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo). 
 

 
(210) 4-2015-11807 (220) 13.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3; A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xám, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Sự Kiện Vàng  

(VN) 
01 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo thương mại. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo cho mục đích giải trí, đào tạo.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
700 

(210) 4-2015-11858 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thuý  (VN) 
22 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 32: Nước yến, đồ uống giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán tiếp thị, xuất nhập khẩu: nước yến và tổ yến 
 

 
(210) 4-2015-11873 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21 
(591) Xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ tư vấn Phương Dung  
(VN) 
61 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng (loại trừ máy tính); dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và 
sửa chữa máy điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-11876 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Tổng công ty may Nhà Bè - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 22: Vật liệu đóng gói (dùng để nhồi độn, điệm lót). 
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải; khăn trải giường; khăn lau bằng vải; khăn lau mặt bằng 
vải; chăn mÒn của giường; chăn lông; áo gối.  

 

Nhóm 27: Thảm chùi chân (ở cửa). 
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(210) 4-2015-11894 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh rêu đậm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Châu 
An  (VN) 
A6 lô 11, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy nghiền chất thải; máy ép; máy thu gom bùn; động cơ (trừ loại 

động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); máy công cụ; máy khuấy; động cơ 
và máy thủy lực; máy phát điện; máy thổi khí; mô tơ hộp giảm tốc; băng tải; máy nén. 

 
Nhóm 09: Biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2015-11895 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần máy và thiết 
bị VAKO Việt Nam  (VN) 
Nhà A26, lô 9, KĐT Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Van nước; van kim loại. 
 

Nhóm 07: Van áp lực (bộ phận của máy móc), van hơi (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2015-11946 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, 

INC.  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp phương tiện vận chuyển hoặc chuyến đi du lịch ngắm cảnh địa phương 
cho khách ở khách sạn, dịch vụ trông giữ hành lý, dịch vụ khuân vác hành lý cho khách ở 
khách sạn. 

 

Nhóm 41: Mua vé xem phim hoặc vé sự kiện đặc biệt cho khách ở khách sạn, giới thiệu 
và tư vấn các hoạt động địa phương cho khách ở khách sạn. 

 
Nhóm 43: Hỗ trợ khách ở khách sạn tìm nhà hàng ăn uống, đặt chỗ tại nhà hàng ăn uống 
giúp khách ở khách sạn. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tiền sảnh khách sạn, cụ thể là dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2015-12018 (220) 15.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) JAMES HARDIE TECHNOLOGY 

LIMITED   (IE) 
Europa House, Second Floor, Harcourt 
Centre, Harcourt Street, Dublin 2, 
IRELAND  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm bê tông và vật phẩm gắn xi măng đã được gia cố bằng sợi (vật liệu xây 
dựng phi kim loại); vật liệu tấm ốp phẳng hoặc có hình dạng khác và gỗ lát dùng ốp bên 
trong và bên ngoài tầng nhà; lớp ốp trần, lớp tráng máng xối và ván ốp sàn, ván lá và lớp 
bảo vệ mặt tường sử dụng trong các công trình cấu kiện cố định, di chuyển và có thể 
mang đi được (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-12019 (220) 15.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.4.24 
(731) JAMES HARDIE TECHNOLOGY 

LIMITED    (IE) 
Europa House, Second Floor, Harcourt 
Centre, Harcourt Street, Dublin 2, 
IRELAND  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm bê tông và vật phẩm gắn xi măng đã được gia cố bằng sợi (vật liệu xây 
dựng phi kim loại); vật liệu tấm ốp phẳng hoặc có hình dạng khác và gỗ lát dùng ốp bên 
trong và bên ngoài tầng nhà; lớp ốp trần, lớp tráng máng xối và ván ốp sàn, ván lá và lớp 
bảo vệ mặt tường sử dụng trong các công trình cấu kiện cố định, di chuyển và có thể 
mang đi được (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-12060 (220) 15.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; A26.11.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Huy  (VN) 
Số 169A, ngõ 189, phố Nguyễn Ngọc 
Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa 
cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chất phẩm để bảo quản thực phẩm; chất 
để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ); đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy (không được xếp ở các nhóm khác); vật liệu bằng 
chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê).  

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt 
kín, cách ly; ống mềm kim loại.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.  

 

Nhóm 37: sửa chữa; lắp đặt.  
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 40: xử lý vật liệu.  
 

 
(210) 4-2015-12064 (220) 15.05.2015 

  26.10.2015 (441) 
(731) Nguyễn Thị Tuyết Hồng   (VN) 

93/53 đường Chiến Lược, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nguồn; quản lý nhân lực trực tuyến, bao gồm dịch vụ tuyển 

dụng; dịch vụ điều tra và lập danh sách nguồn nhân lực; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính và phần mềm máy tính, dịch vụ quảng cáo thông qua hệ thống mạng 
truyền thông toàn cầu; dịch vụ giới thiệu việc làm và dịch vụ tìm kiếm và tuyển mộ 
chuyên viên giỏi bao gồm các dịch vụ điều tra và tuyển chọn chuyên viên giỏi. 

 

 
(210) 4-2015-12065 (220) 15.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Thị Tuyết Hồng   (VN) 

93/53 đường Chiến Lược, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nguồn nhân lực; quản lý nhân lực trực tuyến, bao gồm dịch 

vụ tuyển dụng; dịch vụ điều tra và lập danh sách nguồn nhân lực; hệ thống hóa thông tin 

vào cơ sở dữ liệu và phần mềm, dịch vụ quảng cáo thông qua hệ thống mạng truyền thông 

toàn cầu; dịch vụ giới thiệu việc làm và dịch vụ tìm kiếm và tuyển mộ chuyên viên giỏi 

bao gồm các dịch vụ điều tra và tuyển chọn chuyên viên giỏi. 
 

 
(210) 4-2015-12343 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 

(300) 124/2015 08.01.2015 IE 

(531) 25.5.1; 26.4.2 

(591) Tím than, xanh da trời, trắng 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 

100 North Tryon Street Charlotte, North 

Carolina 28255, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ có liên 

quan đến tài chính; dịch vụ nghiên cứu tài chính; thông tin tài chính; dịch vụ phân tích tài 

chính, dịch vụ tham vấn tài chính; dịch vụ kế hoạch tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính; 

dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ môi giới đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý 

đầu tư; dịch vụ tham vấn đầu tư, quỹ tương hỗ đầu tư. 
 
 

(210) 4-2015-12360 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 

(300) 16082213 05.01.2015 CN 

(531) 26.15.25; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.21; 

A5.7.23 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Nguyễn Gia  (VN) 
Số 9B ngõ 7 phố Hồ Giám, phường Quốc 

Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
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(210) 4-2015-12372 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Văn Chuyên  (VN) 

Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm bằng inox cụ thể là: giá treo khăn tắm; lô cuốn đựng giấy 
vệ sinh; giá đựng xà phòng trong phòng tắm; giá đựng cốc; tay vịn 

 

 
(210) 4-2015-12373 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Văn Chuyên  (VN) 

Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm bằng inox cụ thể là: giá treo khăn tắm; lô cuốn đựng giấy 
vệ sinh; giá đựng xà phòng trong phòng tắm; giá đựng cốc; tay vịn 

 

 
(210) 4-2015-12376 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.13.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Mùa Xuân  (VN) 
Tòa nhà Elcom, số 15 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón sinh học. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; vắc-xin dùng cho người và động vật; thuốc bảo vệ thực vật bao 
gồm: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất. 

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-12379 (220) 19.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.8 
(731) Nguyễn Hữu Bắc   (VN) 

16A/ 40 đường Hồ Phi Tích, khối Vĩnh 
Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-12386 (220) 20.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Ngân Lợi  
(VN) 
Số 1/146, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Ngọc Phát  (VN) 
Số 23, ngõ 259/5, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cổng từ an ninh chống trộm; thiết bị camera giám sát; sản phẩm tem từ 

cứng an ninh chống trộm. 
 

Nhóm 20: Hộp nhựa có gắn thiết bị chống trộm. 
 
 

(210) 4-2015-12424 (220) 20.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.5; A1.1.10; 2.9.21; 2.9.25 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Khánh  (VN) 
46/5A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-12569 (220) 21.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.14; A3.9.24 
(591) Ghi xám, xanh rêu, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Minh Giang   (VN) 
75/2 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-12700 (220) 21.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) GRILL ENTERPRISES PTY LTD  (AU) 

P.O. Box 6185, Alexandria, NSW, 
Australia 2015  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống và các dịch vụ do nhà hàng cung cấp bao gồm dịch vụ nhà hàng ăn uống tại chỗ và 
mang về, nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang về, 
dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thức ăn và đồ uống, dịch vụ nhà hàng 
ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống), dịch vụ chuẩn bị đồ ăn mang về và đồ ăn nhanh; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc bán thực phẩm; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin trực tuyến liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng 
cung cấp đồ ăn nhanh trực tuyến; dịch vụ cung cấp đồ uống mang về và dịch vụ đặt chỗ 
nhà hàng; dịch vụ do nhà hàng cung cấp gồm dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, 
quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, quán bán rượu nhẹ, quán bán đồ ăn mang về, quán 
rượu nhỏ, quán bán thịt nướng và căng tin.  

 

 
(210) 4-2015-12701 (220) 21.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.4.1; A26.4.24 
(731) GRILL ENTERPRISES PTY LTD  (AU) 

P.O. Box 6185, Alexandria, NSW, 
Australia 2015  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống và các dịch vụ do nhà hàng cung cấp bao gồm dịch vụ nhà hàng ăn uống tại chỗ và 
mang về, nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang về, 
dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thức ăn và đồ uống, dịch vụ nhà hàng 
ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống), dịch vụ chuẩn bị đồ ăn mang về và đồ ăn nhanh, 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc bán thực phẩm; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin trực tuyến liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng 
cung cấp đồ ăn nhanh trực tuyến; dịch vụ cung cấp đồ uống mang về và dịch vụ đặt chỗ 
nhà hàng; dịch vụ do nhà hàng cung cấp gồm dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, 
quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, quán bán rượu nhẹ, quán bán đồ ăn mang về, quán 
rượu nhỏ, quán bán thịt nướng và căng tin.  

 

 
(210) 4-2015-12776 (220) 22.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu A Tuấn Khang  (VN) 
Số 41, đường số 24, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, đại lý mua bán ký gửi các loại hàng hóa: hải sản, nước uống từ 
rau quả, dầu dừa, bánh kẹo, mật ong, trà (chè), nước màu đường-dừa, gia vị, tương ớt, 
giấm, nước chấm, sa tế, muối me, mứt, rau củ quả, muối. 

 

 
(210) 4-2015-12863 (220) 22.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 15 4 164 104 12.03.2015 FR 

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) KLAVINVEST   (FR) 

111, Avenue Victor Hugo, 75784 Paris 
Cedex 16, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng; bánh kẹo; kem lạnh; 
bánh ngọt; bánh bít cốt. 

 

 
(210) 4-2015-12891 (220) 22.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ZENBURY INTERNATIONAL 

LIMITED  (IE) 
Prince's Street, Tralee, County Kerry, 
Ireland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất béo dinh dưỡng (ở dạng hóa chất và nguyên liệu thô); chất béo dinh 
dưỡng dùng trong thực phẩm cho người (ở dạng chất và nguyên liệu thô); chất tạo bọt; 
chất tạo bọt dùng trong công nghiệp thực phẩm cho người; chất nhũ hóa; chất nhũ hóa 
dùng công nghiệp thực phẩm cho người. 

 
Nhóm 05: Thức ăn đã chế biến cho trẻ sơ sinh, thức ăn đã chế biến cho trẻ sơ sinh có bổ 
sung công thức đầy đủ; thức ăn dạng sữa bột cho trẻ sơ sinh; thức ăn dạng sữa bột cho trẻ 
em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thức ăn cho trẻ em và người tàn tật; sữa công thức cho 
trẻ sơ sinh có bổ sung vi chất dinh dưỡng và/ hoặc vitamin. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất của thịt, trái cây và rau quả đã 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín, thạch cho thực phẩm, mứt ướt, mứt quả 
ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sản phẩm sữa dạng bột và khô; sữa và sản 
phẩm sữa có bổ sung vi chất và/hoặc dinh dưỡng đa lượng và/hoặc vitamin; dầu, mỡ có 
thể ăn được; các sản phẩm từ sữa; sữa chua; chất béo dinh dưỡng dùng làm thực phẩm cho 
người được chiết xuất từ cá; chất béo dạng hỗn hợp được chiết xuất từ cá dùng làm phụ 
gia trong thực phẩm; chất béo dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật, ngũ cốc, chất béo 
dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật, ngũ cốc dùng trong thực phẩm, chất béo dạng hỗn 
hợp được chiết xuất từ nhiều loại thực vật và ngũ cốc dùng làm phụ gia trong thực phẩm; 
sản phẩm sữa dùng để làm đồ uống trên cơ sở sữa, sản phẩm sữa dùng để làm đồ uống 
trên cơ sở sữa có bổ sung vi chất hoặc/và dinh dưỡng đa lượng, và/hoặc vitamin. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, đường, mật ong, mật 
đường; men, bột nở, muối, mù tạt, giấm và nước sốt (gia vị); gia vị, kem lạnh, ngũ cốc 
dạng thanh, thanh ngũ cốc giàu protein; thức ăn dinh dưỡng dạng thanh giàu protein; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn dạng bột và dạng lắc dùng thay thế bữa ăn, 
thực phẩm ăn nhanh được làm từ ngũ cốc và ép thành dạng miếng; thức ăn thay thế bữa ăn 
có chứa protein và protein đậu nành. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây hỗn hợp nước ép trái cây, nước sinh 
tố tổng hợp, hỗn hợp đồ uống ở dạng bột khô; bột tạo gaz cho đồ uống, chế phẩm và hỗn 
hợp để pha chế đồ uống, chất béo dinh dưỡng dùng trong pha chế đồ uống; chất béo dinh 
dưỡng dùng trong pha chế đồ uống dùng cho mục đích thực phẩm, hỗn hợp chất béo sử 
dụng làm phụ gia trong đồ uống và hỗn hợp để pha đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-12930 (220) 25.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ZENBURY INTERNATIONAL 

LIMITED  (IE) 
Prince's Street, Tralee, County Kerry, 
Ireland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất béo dinh dưỡng (ở dạng hóa chất và nguyên liệu thô); chất béo dinh 

dưỡng dùng trong thực phẩm cho người (ở dạng hóa chất và nguyên liệu thô); chất tạo 
bọt; chất tạo bọt dùng trong công nghiệp thực phẩm cho người; chất nhũ hóa; chất nhũ 
hóa dùng công nghiệp thực phẩm cho người. 
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Nhóm 05: Thức ăn đã chế biến cho trẻ sơ sinh; thức ăn đã chế biến cho trẻ sơ sinh có bổ 

sung công thức đầy đủ; thức ăn dạng sữa bột cho trẻ sơ sinh; thức ăn dạng sữa bột cho trẻ 

em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thức ăn cho trẻ em và người tàn tật; sữa công thức cho 

trẻ sơ sinh có bổ sung vi chất dinh dưỡng và/hoặc dinh dưỡng đa lượng và/hoặc vitamin. 

 

Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất của thịt, trái cây và rau quả đã 

được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, mứt quả 

ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; sản phẩm sữa dạng bột và khô; sữa và sản phẩm từ 

sữa có bổ sung vi chất và/hoặc dinh dưỡng đa lượng và/hoặc vitamin; dầu, mỡ có thể ăn 

được; các sản phẩm làm sữa; sữa chua; chất béo dinh dưỡng dùng làm thực phẩm cho 

người được chiết xuất từ cá; chất béo dạng hỗn hợp được chiết xuất từ cá dùng làm phụ 

gia trong thực phẩm; sản phẩm sữa dùng để làm đồ uống trên cơ sở sữa; sản phẩm sữa 

dùng để làm đồ uống trên cơ sở sữa có bổ sung vi chất hoặc/và dinh dưỡng đa lượng, 

và/hoặc vitamin; chất béo dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật, ngũ cốc; chất béo dinh 

dưỡng được chiết xuất từ thực vật; ngũ cốc dùng trong thực phẩm; chất béo dạng hỗn hợp 

được chiết xuất từ nhiều loại thực vật và ngũ cốc dùng làm phụ gia trong thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 

chế phẩm ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; đường, mật ong, mật đường; 

men, bột nở; muối; mù tạt, giấm và nước sốt (gia vị); gia vị, kem lạnh, ngũ cốc dạng 

thanh; thanh ngũ cốc giàu protein; thức ăn dinh dưỡng dạng thanh giàu protein, thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thức ăn dạng bột và dạng lắc dùng thay thế bữa ăn; thực 

phẩm ăn nhanh được làm từ ngũ cốc và ép thành dạng miếng; thức ăn thay thế bữa ăn có 

chứa protein và protein đậu nành. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; hỗn hợp nước ép trái cây; nước sinh 

tố tổng hợp; hỗn hợp đồ uống ở dạng bột khô; bột tạo gaz cho đồ uống; chế phẩm và hỗn 

hợp để pha chế đồ uống; chất béo dinh dưỡng dùng trong pha chế đồ uống, chất béo dinh 

dưỡng dùng trong pha chế đồ uống dùng cho mục đích thực phẩm; hỗn hợp chất béo sử 

dụng làm phụ gia trong đồ uống và hỗn hợp để pha đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-12992 (220) 25.05.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.1.2; 8.7.3 

(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(731) Hội sản xuất mỳ gạo Châu 
Sơn  (VN) 
Thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo. 
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(210) 4-2015-13021 (220) 25.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) HAILEYBURY   (AU) 

855-891 Springvale Road, Keysborough 
VIC 3173 Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; áo phông; áo sơ mi; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); giày; giày thể 

thao; đồng phục; đồng phục trường học; quần áo thể thao; cà vạt; bít tất ngắn cổ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; tổ chức các hoạt động văn hóa; tổ chức các 
hoạt động giải trí; trình diễn các hoạt động thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 

cung cấp (cho thuê) các thiết bị dùng cho mục đích giáo dục cụ, thể là thiết bị thể thao, 

thiết bị âm thanh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm nhạc; tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ 
chức các chuyến tham quan và cắm trại nhằm mục đích giáo dục; xuất bản các sản phẩm 

dạng in (không bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin giáo 

dục; dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và giải trí; cung cấp thông tin liên 
quan đến lĩnh vực vui chơi và giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-13022 (220) 25.05.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.1.1; 7.1.1; 3.7.17; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, đen, xám 

(731) HAILEYBURY   (AU) 
855-891 Springvale Road, Keysborough 

VIC 3173 Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; áo phông; áo sơ mi; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); giày; giày thể 

thao; đồng phục; đồng phục trường học; quần áo thể thao; cà vạt; bít tất ngắn cổ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; tổ chức các hoạt động văn hóa; tổ chức các 
hoạt động giải trí; trình diễn các hoạt động thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 

cung cấp (cho thuê) các thiết bị dùng cho mục đích giáo dục, cụ thể là thiết bị thể thao, 
thiết bị âm thanh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm nhạc; tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ 

chức các chuyến tham quan và cắm trại nhằm mục đích giáo dục; xuất bản các sản phẩm 

dạng in (không bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin giáo 
dục; dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và giải trí; cung cấp thông tin liên 

quan đến lĩnh vực vui chơi và giải trí.  
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(210) 4-2015-13182 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thịnh Phát Lợi  
(VN) 
80/5 đường số 41 Phú Định, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa là màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-13183 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thịnh Phát Lợi  
(VN) 
80/5 đường số 41 Phú Định, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa là màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-13200 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.12; 3.7.20 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Phương Thảo Cảnh Hàng  
(VN) 
Thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 44: Nuôi chim yến.  
 

 
(210) 4-2015-13283 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GUANGZHOU TEN LONGEVITY 

COSMETICS CO., LTD.  (CN) 
Room 902, North Tower, No. 371-375, 
Huanshidong Rd, Yuexiu District, 
Guangzhou City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng dạng bánh; nước hoa; chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm; chất làm bóng môi; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; 
chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nuớc thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chất làm se dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chất dính dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm đánh răng; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở. 

 
Nhóm 21: Bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; hộp đựng xà phòng; lược (thuộc 
nhóm 21); bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang 
điểm; bọt biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn, hộp đựng phấn bỏ túi; bút vẽ lông 
mày; bình xịt nước hoa; bình phun nước hoa; chổi cạo râu; miếng bọt biển dùng để kỳ da; 
đồ dùng tẩy trang; que trộn mỹ phẩm; bọt biển trang điểm; giá giữ chổi cạo râu. 

 

(210) 4-2015-13284 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) GUANGZHOU TEN LONGEVITY 

COSMETICS CO., LTD.   (CN) 
Room 902, North Tower, No. 371-375, 
Huanshidong Rd, Yuexiu District, 
Guangzhou City, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng dạng bánh; nước hoa; chế 

phẩm mỹ phẩm để tắm; chất làm bóng môi; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; 
chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nuớc thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chất làm se dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chất dính dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm đánh răng; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở.  

 
Nhóm 21: Bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; hộp đựng xà phòng; lược (thuộc 
nhóm 21); bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang 
điểm; bọt biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn, hộp đựng phấn bỏ túi; bút vẽ lông 
mày; bình xịt nước hoa; bình phun nước hoa; chổi cạo râu; miếng bọt biển dùng để kỳ da; 
đồ dùng tẩy trang; que trộn mỹ phẩm; bọt biển trang điểm; giá giữ chổi cạo râu. 

 
 

(210) 4-2015-13341 (220) 27.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) T. HASEGAWA CO., LTD.,   (JP) 

4-4-14, Nihonbashi Hon-cho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 03: Chất thơm; nước hoa; hương thơm để thắp; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm 
hương liệu dùng cho mục đích cá nhân; hương liệu dùng cho đồ uống hoặc thực phẩm 

(tinh dầu); xà phòng; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm; 

dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; chế phẩm để giặt; nước xúc miệng, không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm làm thơm không khí. 

 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống (trừ tinh dầu); chất tăng hương vị cho 

thực phẩm (trừ tinh dầu); chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu; 

cà phê; hương liệu cà phê; trà; hương liệu trà; ca cao; gia vị; đồ gia vị; tinh chất cho thực 
phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh dầu; chiết xuất gia vị; chất làm đặc dùng để nấu ăn; kem 

lạnh; kẹo cao su; bánh putđinh. 
 

 
(210) 4-2015-13437 (220) 28.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.3; 24.1.1; A5.3.15; 25.7.25 

(591) Trắng, đen, xanh, đỏ 

(731) POLY PROTECH COMPANY 
LIMITED  (TH) 

122/12 Moo 6, Bangprieng, Bangbo, 

Samut Prakarn 10560 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện có độ phản chiếu ánh sáng dùng làm mặt cắt nhà cửa, công 

trình xây dựng cũng như là chuồng nuôi thú. 
 
 

(210) 4-2015-13450 (220) 28.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) HANWHA CORPORATION   (KR) 
86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 

100-797, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp bao gồm: polyetylen (HDPE, LDPE, LLDPE), 

etylen vinyl axetat, etylen oxit, etylen glycol, polypropylen, butadien, styren, axit 

terephthalic, axit formic, paraxylen; benzen được sử dụng để sản xuất ra các hóa chất 

công nghiệp bao gồm: styren monomer; xyclohexan, alkylbenzen, phenol/axeton, anilin, 
maleic anhydrit. 

 

Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; nhiên liệu dùng cho máy bay, tàu thủy và động cơ, dầu 
hỏa; xăng; nhiên liệu diezel; dầu nhẹ.  
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(210) 4-2015-13470 (220) 28.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.7; 26.4.4; 26.4.9; 

25.5.25; A7.1.12 

(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NewCafe  (VN) 
Tổ 3, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; dịch vụ siêu thị cho 

các loại hàng hóa như: đồ chơi, hàng dệt may, đồ nội thất, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ lưu 
niệm, thiết bị giáo dục, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, đồ gia dụng cụ thể là 

chén đĩa, ly tách, nồi cơm điện, cây lau nhà, bàn là, tủ quần áo; mua bán xe hai bánh, xe 

bốn bánh và các loại xe cộ khác.  
 

(210) 4-2015-13471 (220) 28.05.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Vàng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NewCafe   (VN) 
Tổ 3, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp và công nghiệp (trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh, 

thuốc trừ vi khuẩn, thuốc trừ nấm mốc, thuốc diệt cỏ. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; dịch vụ siêu thị cho 

các loại hàng hóa như: đồ chơi, hàng dệt may, đồ nội thất, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ lưu 

niệm, thiết bị giáo dục, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, đồ gia dụng cụ thể là: 
chén đĩa, ly tách, nồi cơm điện, cây lau nhà, bàn là, tủ quần áo; mua bán xe hai bánh, xe 

bốn bánh và các loại xe cộ khác.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản: quản lý bất động sản; đại lý bất động sản, đánh giá tài 

chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], môi giới bất động sản, đầu tư vốn, cho thuê 
bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2015-13524 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
thương mại và Xây dựng Tôi 
Việt Nam  (VN) 
55/4G Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; thông tin về xử 
lý vật liệu; xử lý kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-13663 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi    (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, kem bơ, pho mát, bơ thực vật, kem, sữa (sản phẩm sữa); đồ uống 
làm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa từ đậu nành. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, chế phẩm ngũ cốc, bột đậu nành.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống, nước uống làm từ sữa đậu.  

 

 
(210) 4-2015-13664 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi    (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, kem bơ, pho mát, bơ thực vật, kem (sản phẩm sữa), sữa; đồ uống 

làm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa từ đậu nành. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, chế phẩm ngũ cốc, bột đậu nành.   

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống, nước uống làm từ sữa đậu.   
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(210) 4-2015-13665 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi    (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, kem bơ, pho mát, bơ thực vật, kem (sản phẩm sữa), sữa; đồ uống 
làm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa từ đậu nành. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, chế phẩm ngũ cốc, bột đậu nành.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống, nước uống làm từ sữa đậu.  

 

 
(210) 4-2015-13666 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi    (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, kem bơ, pho mát, bơ thực vật, kem (sản phẩm sữa), sữa; đồ uống 

làm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa từ đậu nành. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, chế phẩm ngũ cốc, bột đậu nành.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống, nước uống làm từ sữa đậu.  

 

 
(210) 4-2015-13667 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, kem bơ, pho mát, bơ thực vật, kem (sản phẩm sữa), sữa; đồ uống 
làm từ sữa, sữa chua, các sản phẩm sữa từ đậu nành. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, chế phẩm ngũ cốc, bột đậu nành.  
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Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống, nước uống làm từ sữa đậu. 

 

(210) 4-2015-13689 (220) 29.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Kokoro Việt Nam  (VN) 
Ngõ 44, phố Tô Hiến Thành, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm: nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa pôliêtylen (bán thành 
phẩm); chất dẻo bán thành phẩm dạng ép sử dụng trong sản xuất; ống mềm không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 20: Van nước bằng nhựa. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành nước, bao gồm: ống nhựa mềm, nhựa tổng hợp (bán 
thành phẩm), nhựa pôliêtylen (bán thành phẩm), chất dẻo bán thành phẩm dạng ép sử 
dụng trong sản xuất, ống mềm không bằng kim loại, van nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-13743 (220) 01.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thiết bị điện 
Quang Minh  (VN) 
53-55 đường 4C, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn LED; đèn huỳnh quang; bóng điện. 

 
 

(210) 4-2015-13782 (220) 01.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng và sản xuất Viko  (VN) 
Thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị xây dựng; bán buôn thực phẩm, đồ uống; bán buôn 
vải, hàng may sẵn, giày dép; buôn bán đồ điện gia dụng (bao gồm: đèn và bộ đèn điện, 
quạt điện, nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, ấm đun nước dùng điện, lò điện, lò vi sóng, 
tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi, máy giặt, bàn là điện, máy sấy tóc, máy xay, 
nghiền, ép hoa quả), đồ nội thất, đồ dùng gia đình (bao gồm: nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh, đồ dùng, thiết bị bằng nhựa, gốm, sứ, kim loại trong gia đình như: bát, 
đĩa, ấm, chén, đũa, chậu, nồi, chảo thông thường không dùng điện). 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây, lát; dịch vụ 
chống ẩm [xây dựng]; phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng; xây dựng và 
sửa chữa kho chứa hàng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận tải hành khách; cho thuê xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-13800 (220) 01.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 21.1.16 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH hoá chất và 

nông nghiệp ánh Minh  (VN) 
3/4 Thích Quảng Đức, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân đạm; hóa chất công 

nghiệp.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm sinh học dùng trong 
ngành thú ý, chế phẩm hóa học dùng cho thú y, chế phẩm enzyme và enzyme dùng trong 
thú ý; chế phẩm vi sinh dùng trong ngành y và thú y; chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi 
không dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 31: Chế phẩm dùng để vỗ béo động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn vỗ béo 
dùng cho súc vật; thức ăn tăng lực dùng cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men cho 
thức ăn vật nuôi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng 
(cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, nhân sao tài 
liệu, quản lý tệp tin máy tính); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm (thực 
phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 
có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 
phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 
phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tê, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 
th−c ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, giày, dụng cụ tập luyện thể dục, 
dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thám và bánh kẹo), dịch vụ 
cửa hàng bán giảm giá các sản phẩm (thực phẩm, ngũ cốc trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, 
thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất 
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tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà 
bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của « 
tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, 
giày, dụng cụ tập luyện thể dục, dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội 
thất: thăm và bánh kẹo), dịch vụ cửa hàng bách hóa tổng hợp bán các sản phẩm (thực 
phẩm, ngũ cốc, trái cây; rau; thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 
có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 
phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 
phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 
thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, giày dụng cụ tập luyện thể dục: 
dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2015-13834 (220) 01.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC  (US) 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; các sản phẩm ăn 

nhanh làm từ ngũ cốc; các sản phẩm bánh, bánh quy làm từ ngô, khoai tây, gạo hoặc bột 
mì. 

 

 
(210) 4-2015-13841 (220) 01.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/531736 11.02.2015 US 

  
(731) J.A. COSMETICS US, INC.  (US) 

10 west 33rd Street, Suite 802, New 
York, NY 10001, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân cụ thể là chì kẻ mắt, bút kẻ 

mắt, phấn mắt, phấn má hồng, son làm bóng môi, son môi, son dưỡng môi, chì kẻ môi, 
mỹ phẩm kẻ môi, mỹ phẩm làm đậm lông mi mắt (mát-ca-ra), sơn và dầu làm bóng 
móng, nhũ bóng mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể, nước thơm dùng cho mặt và cơ thể, 
kem mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể, phấn trang điểm cho mặt, kem dưỡng ẩm cho mặt, 
mỹ phẩm che khiếm khuyết trên mặt và cơ thể, bộ mỹ phẩm, xà phòng; tinh dầu; nước 
xức tóc; bộ mỹ phẩm chủ yếu bao gồm son môi, son làm bóng môi, sơn và dầu làm bóng 
móng, phấn má hồng, bút kẻ mắt, và cả bàn chải trang điểm. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi; nhíp và kẹp; dụng cụ cắt sửa móng tay cụ thể là giũa 
móng, thanh dụng cụ có đầu nhọn để làm sạch móng tay và biểu bì sát phần chân móng; 
dụng cụ bấm móng và cắt móng; dụng cụ chăm sóc cắt sửa móng tay cụ thể là thanh gạt 
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làm sạch phần biểu bì sát phần chân móng; kéo cắt móng và phần da biểu bì sát chân 
móng; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ cắt, sửa, chăm sóc bàn chân và móng 
chân; giũa móng dưới dạng thanh phủ bột mài. 

 

Nhóm 18: Túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong.  
 

Nhóm 21: Bàn chải trang điểm; thanh que bôi phết mỹ phẩm khi trang điểm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế phẩm 
làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2015-13941 (220) 02.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; A3.1.24; A3.6.25; 10.3.1 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

307A, Licogi 13, Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; phần mềm báo điện tử. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm túi, giầy, quần áo và các phụ kiện của 
chúng; mua bán trực tuyến hàng thời trang bao gồm túi, giầy, quần áo và các phụ kiện của 
chúng; quảng cáo trên các thiết bị điện tử. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-13969 (220) 02.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.17; 24.17.3; A1.1.2; 3.9.17 
(591) Tím, hồng, xám 
(731) SG GOLF CO., LTD.   (KR) 

47, Daewangpangyo-ro 606beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
463-400 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Bộ đồ chơi mô hình dụng cụ nghề nghiệp; máy chơi trò chơi mô phỏng để chơi 

gôn trong nhà; máy tập thể dục thể chất; túi gôn (có hoặc không có bánh xe); quả bóng 
gôn; dụng cụ tìm bóng gôn; gậy phát bóng gôn; dụng cụ tập xoay người đánh gôn; dụng 
cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn]; găng tay đánh gôn; dụng cụ tính điểm khi chơi 
gôn; gậy đánh gôn; tay cầm gậy đánh gôn; thân gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; dụng cụ 
tập đánh gôn vào lỗ; đế đặt gôn; thảm thực hành chơi gôn; dụng cụ thể dục, thể thao.  
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(210) 4-2015-13985 (220) 02.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; A18.1.8 
(591) Đen, trắng, ghi nhạt 
(731) THAI ATLAS GLOBAL FOOD CO., 

LTD.  (TH) 
37 Moo 1, Thakham, Sampran, 
Nakornpathom 73110, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê pha sẵn, cà phê lon.  
 

 
(210) 4-2015-13987 (220) 02.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) AGC, LLC  (US) 

One American Road, Cleveland, Ohio 
44144, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi viđêô; phần mềm 
giải trí tương tác; phần mềm máy tính đã được tải xuống hoặc có thể tải xuống được; xuất 
bản phẩm điện tử; các ấn phẩm về phần mềm máy tính có thể tải xuống được; đĩa, băng, 
hộp chứa (cartridges), đĩa CD-ROMs, đĩa DVDs, và các thiết bị từ tính, thiết bị điện tử và 
thiết bị quang học khác, tất cả có chứa trò chơi tương tác, phần mềm và/hoặc nội dung 
nghe nhìn; phim dùng trong điện ảnh và nhiếp ảnh; phim điện ảnh và băng viđêô; phần 
mềm ứng dụng; phần mềm chạy được trên trình duyệt web (ứng dụng web); nhạc chuông 
cụ thể là nhạc chuông, nhạc, nhạc MP3, đồ họa, hình ảnh viđêô có thể tải về được cho các 
thiết bị thông tin di động không dây; thiết bị ngoại vi máy tính, dữ liệu quang học được 
ghi sẵn cho máy tính và các thiết bị thông tin di động không dây; phần mềm và thiết bị 
cho việc tải xuống, truyền, nhận, cung cấp, xuất bản, trích xuất, mã hóa, giải mã, đọc, lưu 
trữ, và sắp xếp các dữ liệu nghe nhìn, dữ liệu đồ họa viđêô và dữ liệu dưới dạng văn bản; 
phần mềm máy tính cho việc thu thập, xử lý, giám sát, phân tích, quản lý và/hoặc báo cáo 
thông tin; thông tin được lưu trữ trên các phương tiện điện tử, phương tiện từ tính và/hoặc 
bởi phương tiện quang học; thiết bị ghi âm, hình ảnh và dữ liệu; kính râm; đĩa ghi, đĩa, 
băng, băng cát-xét, hộp (cartridges) thẻ và các vật mang khác để chứa hoặc để sử dụng 
trong việc chứa thiết bị ghi âm, thiết bị ghi hình ảnh, dữ liệu hình ảnh, trò chơi, đồ họa, 
văn bản, chương trình hoặc thông tin; thiết bị ghi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được ghi 
sẵn từ trước, vỏ và vỏ bọc cho điện thoại di động; nam châm dùng để dán lên tủ lạnh. 

 

Nhóm 16: Giấy các tông tấm xơ ép; ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in bao gồm sách và tạp 
chí; vật liệu quảng cáo và khuyến mãi; vỏ bọc và vật tặng kèm cho đĩa CD, đĩa DVD, đĩa 
than vinyl và các thiết bị lưu trữ và mang âm thanh, hình ảnh, hoặc dữ liệu khác (văn 
phòng phẩm); biển hiệu và bảng hiệu trong nhóm này; tài liệu hướng dẫn, giáo dục, và 
giảng dạy trong nhóm này bao gồm sổ tay hướng dẫn và sách hướng dẫn; vật liệu để đóng 
gói trong nhóm này; vật liệu để bọc và bao bì đóng gói trong nhóm này; túi trong nhóm 
này bao gồm túi đựng hàng hóa khi mua bán; khăn lau bằng giấy; khăn trải bàn bằng 
giấy, tấm phủ bàn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn bằng giấy, miếng vải để lót đĩa ở 
bàn ăn bằng giấy và cái lót cốc ở bàn bằng giấy nằm trong nhóm này, đồ dùng văn phòng 
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trong nhóm này, trừ đồ đạc; đồ văn phòng trong nhóm này bao gồm bìa cặp, bìa cứng để 
đựng tài liệu, văn phòng phẩm và bộ văn phòng phẩm, hộp văn phòng phẩm, sổ ghi nhớ, 
tập giấy dùng để ghi chép, sách bài tập, sách giáo khoa, sách tô màu, dụng cụ để viết và 
vẽ, hộp đựng bút chì, và các hộp khác đựng dụng cụ để viết, thước và cục tẩy; lịch; áp 
phích quảng cáo, bìa bọc; túi đựng hộ chiếu và các tài liệu khi đi du lịch; vật đựng danh 
thiếp; bìa bọc thẻ tín dụng và quyển séc; bưu thiếp/thẻ bao gồm thiếp chúc mừng, bưu 
thiếp, thẻ sưu tập và thẻ ưu đãi thương mại; sổ nhật ký; sổ lưu bút, ảnh chụp và bản in ảnh; 
tập anbom ảnh; phong bì và bìa cứng để đựng ảnh chụp và bản in ảnh, giá đỡ cho ảnh 
chụp và bản in ảnh, áp phích quảng cáo và tranh ảnh (có khung hoặc không có khung), 
bản khắc axit, tờ in thạch bản, tranh in khắc; tác phẩm nghệ thuật bằng giấy; con dấu; 
giấy dính bao gồm tấm giấy dính mang một thông điệp cụ thể; biểu ngữ và cờ làm từ giấy; 
tập câu đố trí tuệ trong nhóm này. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và trò chơi của trẻ em; búp bê, thiết bị và dụng cụ hoàn chỉnh 
để chơi trò chơi bao gồm trò chơi máy tính cầm tay trong nhóm này; thiết bị trò chơi cầm 
tay gồm một màn hình được gắn liền hoặc chương trình được cài đặt sẵn; trò chơi giáo 
dục (không phải là thiết bị giảng dạy và thiết bị hướng dẫn); trò chơi ngoài biển hoặc 
trong bể bơi gồm đĩa bay và vòng để chơi trò ném vòng; bài lá; điện thoại di động đồ 
chơi; diều; bộ phận, phụ kiện, và phụ tùng cho tất cả các hàng hóa nêu trên; đồ chơi nhồi 
bông và đồ chơi bằng nhung; thiết bị thể thao cho trẻ em; đồ trang trí cho cây Noel trong 
nhóm này; trò chơi điện tử tương tác để sử dụng với máy tính và các thiết bị thông tin di 
động không dây; trò chơi kỹ thuật số; trò chơi có thể tải về được cho các thiết bị thông tin 
di động không dây; trò chơi trên điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình truyền hình phim điện ảnh, vở kịch, 
chương trình âm thanh và các dịch vụ giải trí khác; phân phối (cho thuê tài liệu chương 
trình) chương trình truyền hình, phim điện ảnh, vở kịch, chương trình âm thanh và các 
dịch vụ giải trí khác thông qua internet; sản xuất chương trình giải trí trực tuyến và giải trí 
kỹ thuật số, phân phối (cho thuê tài liệu chương trình) chương trình giải trí trực tuyến và 
giải trí kỹ thuật số; sản xuất và phân phối chương trình được ghi sẵn trước bao gồm đĩa 
DVD và đĩa âm thanh được ghi sẵn trước; thông tin trong lĩnh vực giải trí, phim điện ảnh, 
âm nhạc và truyền hình, bao gồm việc cung cấp những dịch vụ này qua internet, sản xuất 
các chương trình tương tác, dịch vụ giải trí tương tác trực tuyến; chương trình biểu diễn 
trực tiếp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; tổ chức các chương 
trình, buổi lễ, sự kiện về âm nhạc và kịch; các cuộc thi và các chương trình biểu diễn và 
chương trình về các cuộc thi; cung cấp các buổi triển lãm giải trí, văn hóa và giáo dục; 
cung cấp các dịch vụ giải trí qua diễn đàn trực tuyến; xuất bản tài liệu đa phương tiện trực 
tuyến; dịch vụ giải trí mang bản chất các chương trình truyền hình thực tế trong lĩnh vực 
giải trí của trẻ em; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến, viđêô, 
hoạt hình và các hoạt động trong lĩnh vực giải trí của trẻ em. 

 
 

(210) 4-2015-14010 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH T&Q    (VN) 
Nhà 46, số 2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư đào tạo phát triển thể chất của khách hàng; tư vấn về giải trí, thể 

thao để phát triển thể chất của khách hàng.  
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Nhóm 43: Cung cấp các thực phẩm, đồ uống phù hợp, hỗ trợ tập luyện do nhà hàng thực 
hiện. 

 
Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp cho khách hàng; tư vấn chế 
độ dinh dưỡng hàng ngày để có được hiệu quả tốt nhất trong tập luyện, giúp mang lại sức 
khoẻ tốt, hình thể đẹp; tư vấn về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe để phát triển 
thể chất của khách hàng.   

 

 
(210) 4-2015-14023 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty CP đầu tư thương mại 

Đông Hải   (VN) 
76 Vành Đai trong B, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc; máy xây dựng như máy đào hào, mương (xẻ rãnh); động cơ 
đốt trong (xăng-dầu diesel); động cơ điện, máy bơm nước; máy phát điện; máy cắt cỏ; 
máy cưa; ống dây cao áp (một bộ phận của máy, dùng cho nông nghiệp, ); máy xới.  

 

 
(210) 4-2015-14029 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/470,655 03.12.2014 US 

(531) 26.3.2; 26.4.2; 24.15.21; A15.9.11 
(731) GOOGLE INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho phép tải lên, đăng tải, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực 
tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện 
truyền thông điện tử qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến 
thương mại thay mặt cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ 
xúc tiến thương mại thông qua nội dung giải trí trực tuyến và phổ biến thông tin để nâng 
cao nhận thức của công chúng về sản phẩm và dịch vụ nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ 
xúc tiến thương mại dưới hình thức chia sẻ nội dung đa phương tiện qua internet và các 
mạng thông tin liên lạc khác; phát triển và cung cấp các chương trình tiếp thị cho các nhà 
quảng cáo, nhà tiếp thị, các đối tác và các nhà cung cấp nội dung; cung cấp thông tin các 
trang web nơi các nhà quảng cáo, nhà tiếp thị, các đối tác và các nhà cung cấp nội dung 
có thể tiếp cận, tham gia và tương tác với những người sử dụng trực tuyến nhằm mục đích 
quảng cáo hoặc tiếp thị; quản lý kinh doanh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại trực 
tuyến; quản trị kinh doanh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại trực tuyến; dịch vụ tư 
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vấn và cung cấp thông tin về thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin thị 
trường; phân tích lưu lượng truy cập internet, cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, 
phân tích và báo cáo trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến phần mềm cho phép tải lên, đăng tải, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ 
trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương 
tiện truyền thông điện tử qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung 
cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi-ô hoặc ti vi; dịch 
vụ phát sóng âm thanh, video và đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác; dịch vụ phát tin qua mạng toàn cầu www; dịch vụ truyền tải tin nhắn, dữ liệu và 
nội dung qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp các diễn đàn, 
phòng trò chuyện trực tuyến, nhật ký, và trang nhật ký cá nhân trực tuyến dùng để truyên 
tải tin nhắn, lời nhận xét và các nội dung đa phương tiện giữa những người sử dụng trong 
lĩnh vực cùng quan tâm qua mternet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền 
tải phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim ảnh, tranh, 
hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng 
âm thanh và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp 
diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng để đăng tải, tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, 
đánh giả, và nhận xét các video và nội dung đa phương tiện khác qua internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ 
sở dữ liệu trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giải trí và giáo dục có các phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa 
phương tiện, video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra 
bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên quan qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ nhật ký cá nhân trực tuyến (xuất bản 
các bài nhật ký trực tuyến); xuất bản các trang nhật ký cá nhân trực tuyến về thông tin 
trong các lĩnh vực phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim 
ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung 
dưới dạng âm thanh và thông tin có liên quan; dịch vụ xuất bản; dịch vụ xuất bản các nội 
dung giải trí bằng hình ảnh, âm thanh và đa phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ xuất bản kỹ 
thuật số trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là điều khiển các cuộc thi; dịch vụ cung cấp 
video (trực tuyến và không tải về được) để chia sẻ qua một cổng thông tin điện tử (trang 
web) phục vụ cho mục đích giải trí và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được; 
cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép tải lên, chụp, 
đăng tải, thể hiện, chỉnh sửa, vận hành, truyền dữ liệu theo một dòng liên tục và ổn định, 
xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), 
chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản, sao chép, hoặc cung cấp phương tiện truyền 
thông điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh 
chụp, nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, nội dung dưới dạng âm thanh và thông tin 
qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải về được cho phép chia sẻ nội dung đa phương tiện và các lời nhận xét giữa 
những người sử dụng; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được 
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cho phép các nhà cung cấp nội dung theo dõi nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ 
sử dụng tạm thời phần mềm phân tích không tải về được, cụ thể là phần mềm cung cấp số 
liệu thống kê về hành vi của người xem trực tuyến video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn 
bản, ảnh chụp, trò chơi và nội dung được tạo ra bởi người sử dụng khác; cho thuê không 
gian lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ các nội 
dung giáo dục và giải trí đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ địa 
chỉ trang tin điện tử trên máy tính chủ; cho thuê không gian lưu trữ các cơ sở dữ liệu; cho 
thuê không gian lưu trữ phần mềm; cho thuê không gian lưu trữ trang nhật ký cá nhân trực 
tuyến; dịch vụ cổng giao dịch điện tử dùng để truy cập trang web (thiết kế hoặc cho thuê 
không gian lưu trữ); dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2015-14084 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A19.11.11; A19.11.25 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại Hoàng Phạm  
(VN) 
1719 khu phố 5, tỉnh lộ 10, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (chất làm sạch công nghiệp đa năng dạng lỏng); chất bôi trơn băng 
chuyền; chất tẩy rửa có độ kiềm cao; chất phụ gia dạng lỏng kết hợp với NAOH dùng 
trong công nghiệp rửa chai lọ; chất khử trùng gốc Clo. 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn băng chuyền. 
 

 
(210) 4-2015-14085 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 

A5.5.20; 5.3.6; A5.5.21 
(731) LUYAN INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
20/F., Central Tower, 28 Queen's Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; pin điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; dịch vụ sơn; sửa chữa lốp cao 
su; sửa chữa thiết bị chống trộm; sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
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(210) 4-2015-14086 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LUYAN INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
20/F., Central Tower, 28 Queen's Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; pin điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; dịch vụ sơn; sửa chữa lốp cao 
su; sửa chữa thiết bị chống trộm; sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

 
(210) 4-2015-14099 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 25.1.25; 26.2.7; 26.4.10 
(731) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F, No. 127, Lane 235, Pao-Chiao Rd., 
Hsin-Tien District, New Taipei City, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Cân cần trục; cân; cân bục; cân sàn; cân xe tải; quả cân hiệu chuẩn; cân điện 
tử; cân lò xo; thiết bị cân; cân cơ thể; cân tiểu ly; đồng hồ đo cân nặng; cân tự động; cân 
có thể in được; cân hiển thị giá; cân đếm; thiết bị đo cân nặng; hệ thống đo cân nặng; thiết 
bị đo áp lực. 

 

 
(210) 4-2015-14111 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Viễn Thông 

VTC   (VN) 
750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 09: Tổng đài điện thoại nội bộ. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính, mạng cáp quang và điện thoại; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; thư điện tử; tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông. 
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(210) 4-2015-14112 (220) 03.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Viễn Thông 
VTC   (VN) 
750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tổng đài điện thoại nội bộ. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính, mạng cáp quang và điện thoại; thông tin về 

lĩnh vực liên lạc viễn thông; thư điện tử; tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp kết 

nối viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-14121 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 3.3.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ 

(731) Hộ kinh doanh MIMOSA  (VN) 
Trong nhà tổ 3, khóm Châu Long 8, 

phường Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa (thạch cho thực phẩm); hạt thốt nốt phơi khô, sấy khô, đã qua chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2015-14125 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Nguyễn Trần Trọng Hữu  (VN) 
Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-14126 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Nguyễn Trần Trọng Hữu  (VN) 

Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-14164 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Tin Cậy  
(VN) 
74/2/1D đường 36, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học: thuốc thử, hóa chất phòng thí 

nghiệm, giấy lọc, giấy thử.  
 

Nhóm 05: Môi trường nuôi cấy vi khuẩn. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học: máy cất nước, tủ ấm, tủ sấy, tủ hút, tủ cấy, khúc 
xạ kế, kính hiến vi, phân cực kế, máy đo nhiệt độ - độ ẩm, máy đo tiếng ồn, máy đo 
cường độ ánh sáng, dụng cụ lấy mẫu đất, máy lấy mẫu bụi, thiết bị dập lửa.  

 

 
(210) 4-2015-14186 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ di 
động Applepro.VN  (VN) 
62A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: điện thoại di động, máy tính, các linh 

kiện cho điện thoại và máy tính; thương mại điện tử gồm: dịch vụ bán hàng qua mạng, 
trên website bao gồm: điện thoại di động, máy tính, các linh kiện cho điện thoại và máy 
tính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 
phòng, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông. 
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(210) 4-2015-14188 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.7.25; 26.4.4; A26.4.6; 26.4.11 540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Mike 
Nguyễn  (VN) 
12/14 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da: ví da, túi xách, dây đeo chìa khóa bằng da (không 
chứa khóa). 

 

Nhóm 25: Giày dép; dây thắt lưng (trang phục); dây thắt lưng làm từ da (trang phục); 
quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-14197 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá non, xanh dương, đỏ, vàng, xanh 

lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ thuật - thương mại - xuất 
nhập khẩu Leo Việt Nam  (VN) 
19/10 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm pin năng lượng mặt trời; thiết bị điều khiển hệ thống pin năng lượng mặt 
trời; pin mặt trời; bộ nguồn chuyển đổi điện; bộ đấu nối tấm pin năng lượng mặt trời; đèn 
đi-ốt phát quang.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tấm pin năng lượng mặt trời; thiết bị điều khiển hệ thống pin năng 
lượng mặt trời; máy phát điện năng lượng mặt trời; bộ nguồn chuyển đổi điện; bộ đấu nối 
tấm pin năng lượng mặt trời; bóng đèn led. 

 

 
(210) 4-2015-14210 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Trường Hảo    (VN) 
Số 50, ngõ 210, Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
731 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; mật ong.  
 

 
(210) 4-2015-14219 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 
tư Quốc Tế   (VN) 
70 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 

phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kề đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê).  

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; rương, hòm làm bằng da hoặc giả da; va li 
và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn bằng vải và ga trải giường; khăn trải giường 
bằng giấy.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thề thao; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong 
thể thao và các trò chơi khác nhau.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; dịch vụ tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch 
thương mại; hoạt động chức năng văn phòng như đánh máy, phô tô tài liệu, tốc ký.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho khách du 
lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; các dịch 
vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các dịch vụ có mục đích chính là 
giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người. 

 
Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2015-14250 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 25.7.17 
(591) Đen, trắng, xám, tím than, xanh ngọc 
(731) WWRC SINGAPORE PTE. LTD.   (SG) 

5 Pioneer Sector 2, Singapore 628367  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ hỗ trợ bán hàng; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh; dịch 

vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu kinh doanh; 
dịch vụ đại diện kinh doanh; biên tập dữ liệu về kinh doanh; biên tập thông tin về kinh 
doanh; biên tập thông tin thương mại; biên tập thông tin doanh nghiệp; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tinh; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ thông tin thương mại 
thông qua internet; hỗ trợ quản lý thương mại; hỗ trợ điều hành công nghiệp; giới thiệu 
sản phẩm; phân phối tư liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ phân phối, cụ thể là 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ sơn mực và chất dính, chất dẻo, PVC và cao su, vật liệu xây 
dựng, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm dành cho động vật, 
điện tử, sản phẩm dược, dầu và gas, hoá chất Pôliurêtan;dịch vụ tiếp thị sản phẩm, dịch vụ 
gom các loại hàng hóa khác nhau lại vì lợi ích của người khác (trừ vận tải), cho phép 
khách hàng thuận tiện quan sát và mua hàng hóa từ cửa hàng phân phối dịch vụ phân 
phối; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ thông tin tiếp thị; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ thuê ngoài 
đăng ký mua sắm hàng hóa cho người khác; lấy mẫu sản phẩm; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh; dịch vụ thu 
mua cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ bán lẻ sơn mực 
và chất dính, chất dẻo, PVC và cao su, vật liệu xây dựng, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm 
chăm sóc cá nhân, thực phẩm dành cho động vật, điện tử, sản phẩm dược, dầu và gas, hoá 
chất Pôliurêtan; dịch vụ bán lẻ trực tuyển sơn mực và chất dính, chất dẻo, PVC và cao su, 
vật liệu xây dựng, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm dành 
cho động vật, điện tử, sản phẩm dược, dầu và gas, hoá chất Pôliurêtan; dịch vụ bán buôn 
trực tuyến sơn mực và chất dính, chất dẻo, PVC và cao su, vật liệu xây dựng, thực phẩm 
và đồ uống, mỹ phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm dành cho động vật, điện tử, sản phẩm 
dược, dầu và gas, hoá chất Pôliurêtan; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất 
cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-14257 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BARONY UNIVERSAL PRODUCTS 

PLC    (GB) 
5 Riverside Way, Riverside Business 
Park, Irvine, Ayrshire, KA11 5DJ, 
United Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm không chứa dược chất; chế phẩm trang điểm không chứa 
dược chất dạng sol khí; chế phẩm trang điểm không chứa dược chất dạng xịt; chế phẩm vệ 
sinh thân thể; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật; nước thơm toàn thân dạng xịt; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da, 
tóc, da đầu, mặt và toàn thân không chứa dược chất; nước xịt mặt và toàn thân dạng sương 
mù [mỹ phẩm]; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tạo làn da rám nắng 
không chứa dược chất; chế phẩm chống nắng dùng cho da không chứa dược chất; chế 
phẩm dưỡng da sau khi tiếp xúc với ánh nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm nhuộm da nâu tự 
nhiên dạng xịt [mỹ phẩm]; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm dùng cho cạo râu; nước thơm 
dưỡng sau khi cạo râu.  

 

 
(210) 4-2015-14279 (220) 04.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.2 
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
CA 92705-4933 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy phẫu thuật nhãn khoa sử dụng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể và loại 

bỏ dịch kính trong mắt, dao, lưỡi dao, kim, đầu và ống hút rửa, túi dịch lỏng, đầu mang 
kim mổ, bàn đạp (pedal) điều khiển, kính bảo hộ và khay, túi chứa lệ, găng tay và găng 
tay bảo vệ ngón tay dùng trong y tế; phần mềm máy tính, sổ tay hướng dẫn sử dụng, bảng 
dữ liệu và bộ hồ sơ sản phẩm, tất cả được bán theo bộ.  

 

 
(210) 4-2015-14305 (220) 05.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Bắc 
Sơn   (VN) 
Khu 1, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-14346 (220) 05.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Glotek Việt 
Nam  (VN) 
Số 35, lô C- X1, Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Ngành điện (thiết bị điện) bao gồm tủ bảng điện (tủ trung thế và hạ thế), cầu 
dao điện, cầu chì, dây cáp điện, thiết bị chống sét, công tắc điện, ổ cắm điện; điện thoại; 
tổng đài điện thoại; thiết bị truyền dẫn tín hiệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-14347 (220) 05.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm, lạc đã chế biến, đỗ đã được bảo quản, hạt vừng đã qua chế biến, mộc nhĩ đã 
được bảo quản, nấm đã được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà, 
ngô ngọt đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-14426 (220) 05.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 
(731) Lê Nguyễn Hoàng Minh  (VN) 

202/49 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, túi xách, mắt kính, giày dép, thắt lưng, đồng hồ, 
đồ trang sức; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế quần áo thời trang; tạo mốt 
thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-14427 (220) 05.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xám nhạt, đỏ, xanh lá cây 
(731) Lê Nguyễn Hoàng Minh  (VN) 

202/49 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà ra vát; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2015-14493 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hospitality  (VN) 
572/19/18 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao ăn, muỗng ăn, nĩa ăn.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: nồi đựng thức ăn, bình 
chứa thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-14520 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thông Lan Điện 
Biên  (VN) 
Số nhà 45 - tổ dân phổ 10, phường Nam 
Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng taxi; vận chuyển hành khách; vật chuyển bằng xe buýt. 
 

 
(210) 4-2015-14542 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.24; A2.3.23; 2.3.7; A22.5.12; 

22.5.10 
(591) Đỏ, trắng, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
40 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo dịch vụ thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ. 
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(210) 4-2015-14543 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A2.3.23; 2.3.7; 

A22.5.12; 22.5.10 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu đậm, hồng nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
40 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2015-14544 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A2.3.23; 2.3.7; 

A22.5.12; 22.5.10 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu đậm, hồng nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
40 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ, 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2015-14545 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A2.3.23; 2.3.7; 22.5.10; 

A22.5.12 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu đậm, hồng nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
40 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ. 

 

210) 4-2015-14546 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu đậm, hồng nhạt, 

trắng 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
40 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2015-14607 (220) 08.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) NATURE REPUBLIC CO., LTD   (KR) 

11 F, Glass Tower, 946-1 Daechi-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm chÓ phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, kem mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt, bút chì mỹ phẩm: son môi, chế phẩm 
trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm phấn 
trang điểm; chế phẩm chống nắng, nước xức tóc mặt nạ làm đẹp; nưóc sơn móng tay bút 
chì kẻ lông mày; gel cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-14658 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SMARTDIGITAL  (VN) 
15 Lô B, khu biệt thự vườn Thủ Đức, 
quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại di động; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin dùng 

cho điện thoại di động, thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây 
dùng cho điện thoại di động.  
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Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức, đồ hoàn kim, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-14675 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bánh Giò Hưng 
Yên  (VN) 
23 đường số 6, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh bao, bánh giò.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh giò, bánh các loại.  
 

 
(210) 4-2015-14686 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.9; A2.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh dương vàng nhạt, đỏ, nâu, đen, 

trắng, hồng phấn, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đặng Thiên Lộc  
(VN) 
245C, khu phố 6, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt dừa (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2015-14729 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.1.18; 1.15.23; 26.1.1; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, xanh biển, hồng, da cam, 

xanh lá 
(731) Đặng ái Tâm  (VN) 

Số 30 đường Trưng Trắc, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem cuộn (kem lạnh); bánh ngọt, kem lạnh, bánh flan, bột dinh dưỡng, kem 
hoa quả. 
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(210) 4-2015-14763 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Chí Trọng Nghĩa  (VN) 

284 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy hút bụi dùng điện; máy hút không khí; máy trộn; máy lọc 
ép; máy tách hạt. 

 

Nhóm 11: Bếp ga (gas); bếp từ; bếp điện; bếp hồng ngoại; thiết bị khử mùi không khí 
(máy hút mùi), máy sấy bát; tủ sấy khăn; tủ làm lạnh; tủ cơm (dùng điện để giữ nóng, 
lạnh); máy khử độc hoa quả (dùng điện); máy lọc nước; lò vi sóng; lò nướng; bình nước 
nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); nồi áp suất (dùng điện); quạt điện; quạt trần; quạt cắt 
gió; quạt công nghiệp [tất cả các sản phẩm này đều dùng điện]; chậu rửa bát (thiết bị vệ 
sinh); vòi rửa bát; máy điều hòa không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga (gas), bếp từ; bếp điện, bếp hồng ngoại, máy làm sạch không 
khí, thiết bị khử mùi không khí (máy hút mùi) máy sấy bát; tủ sấy bát công nghiệp, tủ sấy 
khăn, tủ làm lạnh, tủ cơm (dùng điện để giữ nóng, lạnh), máy khử độc hoa quả (dùng 
điện), máy lọc nước, lò vi sóng, lò nướng, bình nước nóng, nồi áp suất, quạt điện, quạt 
trần, quạt cắt gió, quạt công nghiệp [tất cả các sản phẩm này đều dùng điện], máy điều 
hòa không khí, chậu rửa bát, vòi rửa bát; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm các thiết bị dùng 
cho nhà bếp; bán hàng qua mạng đối với các sản phẩm: bếp ga (gas), bếp từ, bếp điện, bếp 
hống ngoại, máy làm sạch không khí, thiết bị khử mùi không khí (máy hút mùi), máy sấy 
bát, tủ sấy bát công nghiệp, tủ sấy khăn, tủ làm lạnh, tủ cơm (dùng điện để giữ nóng, 
lạnh), máy khử độc hoa quả (dùng điện), máy lọc nước, lò vi sóng, lò nướng, bình nước 
nóng, nồi áp suất, quạt điện, quạt trần, quạt cắt gió, máy điều hòa không khí, chậu rửa bát, 
vòi rửa bát; xuất nhập khẩu; trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành thiết bị điện dùng cho nhà bếp; lắp đặt 
thiết bị nhà bếp, bếp ga, bếp nấu. 

 

 
(210) 4-2015-14764 (220) 09.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A25.7.21; A10.3.11; A10.3.13 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 3F  

(VN) 
Số 18, ngách 54/17, tập thể Bộ Công an, 
phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Cà vạt; áo vét [quần áo]; áo váy; váy sợi chui đầu; quần áo giả da; áo choàng 
bằng lông; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; áo sơ mi ngắn tay; váy; quần dài; đồng phục. 

 
Nhóm 26: Huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo]; lông chim [phụ kiện trang 
phục]; đồ để thêu trang trí; băng buộc tóc; nơ buộc tóc; cặp tóc. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn cà vạt, áo vét [quần áo], áo váy, váy sợi chui đầu, quần áo 

giả da, áo choàng bằng lông, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, áo sơ mi ngắn tay, váy, 

quần dài, đồng phục; dịch vụ bán lẻ cà vạt, áo vét [quần áo], áo váy, váy sợi chui đầu, 

quần áo giả da, áo choàng bằng lông, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, áo sơ mi ngắn tay, 

váy, quần dài, đồng phục; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: cà vạt, áo vét [quần áo], áo váy, 

váy sợi chui đầu, quần áo giả da, áo choàng bằng lông, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, 

áo sơ mi ngắn tay, váy, quần dài, đồng phục. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-14787 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A3.13.24 

(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MYM Việt 
Nam  (VN) 
84/86/8 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt; chăn (dùng để đắp); ga trải giường; vỏ gối; khăn trải bàn bằng vải; rèm 

cửa (bằng vải). 
 

(210) 4-2015-14799 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1; 26.4.1; 26.4.7 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ONE HEART 
PICTURES  (VN) 
35-37 đường số 65, khu định cư Tân Quy 

Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện không cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức cuộc 

thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức sản xuất phim nhựa và 

băng hình video các thể loại (phục vụ các hoạt động giải trí, văn hóa hóa thể thao và giáo 

dục);  phát hành phim nhựa và băng hình video các thể loại.  
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(210) 4-2015-14812 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 10.3.7; 26.1.1; 21.3.1; A26.11.12; 

A26.1.24 
(591) Trắng, cam 

(540) 

 

(731) Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Bán 
Lẻ Điện Thoại Di Động Chính 
Hãng á Châu   (VN) 
66 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: điện thoại di động, máy tính, các linh 

kiện cho điện thoại và máy tính; thương mại điện tử gồm dịch vụ bán hàng trên website 
bao gồm:  điện thoại di động, máy tính, các linh kiện cho điện thoại và máy tính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 
phòng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông.  

 

 
(210) 4-2015-14837 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) LOTOS GOLDBRILLEN GMBH  (DE) 

Mulde 15, 75239 Eisingen, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt (quang học), gọng kính đeo mắt, 

đặc biệt là được làm từ kim loại; bao kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo 
mắt; dây xích đeo của kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; gọng dùng cho kính đeo mắt; kính 
đeo mắt; thị kính; kính đeo mắt để xem 3D.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại trên thuộc nhóm này, cụ thể là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, hợp kim của kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý đồ trang 
sức, đá quý, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và thuộc nhóm này, cụ thể là 
da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu giả da, da động vật, cặp da, hộp bằng da 
thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, da 
thuộc, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, túi bằng da thuộc để đóng gói hàng 
hoá; vali và túi du lịch; «, « che nắng và gậy chống; yên cương. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị và dụng cụ quang học, kính đeo mắt (quang 

học), gọng kính đeo mắt, đặc biệt là được làm từ kim loại, các bộ phận và thành phần của 

các hàng hóa nói trên (thuộc nhóm 09); dịch vụ bán buôn và bán lẻ kim loại quý và các 

hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại quý (thuộc 

nhóm 14), đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, các bộ phận và thành 
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phần của các hàng hóa nói trên (thuộc nhóm 14); dịch vụ bán buôn và bán lẻ da và giả da, 

sản phẩm bằng các vật liệu kể trên (thuộc nhóm 18), vali và túi du lịch, «, « che năng và 

gậy chống, yên cương, các bộ phận và thành phần của các hàng hóa nói trên (thuộc nhóm 

18). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và kiểm tra thị lực; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa. 
 

 
(210) 4-2015-14857 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) BURNHAM STERLING & COMPANY 

LLC   (US) 

29 River Road, Suite 102, Cos Cob, 

Connecticut 06807, United States of 

America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng đầu tư, cố vấn tài chính, phân tích tài chính, quản lý quỹ cổ 

phần riêng và dịch vụ tư vấn tài chính trong lĩnh vực bảo đảm bằng tài sản, tài trợ tài 

chính cho dự án, hợp đồng cho thuê có vốn vay, bán và hợp đồng thuê lại, danh mục đầu 

tư tài sản cho thuê, huy động vốn vay có bảo đảm và được ưu đãi về thuế; dịch vụ ngân 

hàng đầu tư, cố vấn tài chính, phân tích tài chính, quản lý quỹ cổ phần riêng và dịch vụ tư 

vấn tài chính liên quan đến mua thiết bị, cho thuê thiết bị và bán thiết bị.  
 

 
(210) 4-2015-14877 (220) 10.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; A24.7.23; 

24.7.3 

(591) Trắng, xanh, đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH Cộng Đồng Việt 
Hàn  (VN) 
81 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hoạt động văn phòng: soạn thảo văn bản, photo, chuẩn bị tài liệu; hoạt 

động tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay; dịch vụ xuất 

nhập cảnh; dịch vụ làm thủ tục visa; dịch vụ hỗ trợ tư vấn thông tin về các chuyến du lịch 

và tổ chức các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2015-14922 (220) 11.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.19; 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH du lịch Hồng 

Lam Giang  (VN) 
Số 89 đường Nguyễn Khuyến, phường 
Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ vận tải; vận tải hành khách bằng 
đường không; bố trí và sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ thông tin vận tải.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; các dịch vụ cung cấp lương 
thực thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-14969 (220) 11.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; ngô ngọt đã qua chế biến; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; hạt vừng 
đã qua chế biến; mộc nhĩ đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương ớt; tương cà, sa 
tế; nước tương (xì dầu).  

 

 
(210) 4-2015-14986 (220) 11.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, xanh lá, 

trắng 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Văn Khánh  (VN) 
Số 51 đường 1011 Phạm Thế Hiển, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây (không phải bánh, kẹo); quả được bảo quản, phơi khô; mứt ướt; 

sữa, sản phẩm sữa; dầu thực vật.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; ngũ cốc (sản phẩm chế biến từ các loại đậu sấy khô dùng làm thực 
phẩm), sản phẩm làm từ ngũ cốc; đường; cà phê; trà; gia vị: mì chính, bột nêm. 
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Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả (đồ uống không cồn); xi rô; bia. 
 

 
(210) 4-2015-15023 (220) 11.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A17.2.2 

(591) Đen, xám, trắng 

(731) AB AGRI LIMITED   (GB) 

10 Grosvenor Street, London, W1K 

4QY, United Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia thức ăn và chất bổ sung thức ăn cho thức ăn động vật.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thực phẩm cho động vật non.  
 

 
(210) 4-2015-15024 (220) 11.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 

(591) Đen, xám, trắng 

(731) AB AGRI LIMITED   (GB) 

10 Grosvenor Street, London, W1K 

4QY, United Kingdom   

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia thức ăn và chất bổ sung thức ăn cho thức ăn động vật.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thực phẩm cho động vật non. 
 

 
(210) 4-2015-15088 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) WRANGLER APPAREL CORP.  (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 

19810, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót. 
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(210) 4-2015-15147 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.1.18; A26.4.24; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, sô cô la, trắng 
(731) Nguyễn Đức Anh  (VN) 

Nhân Cầu 2, khu Nhân Cầu, thị trấn 
Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem trái cây [đá lạnh]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-15184 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 40201402255U 16.12.2014 SG 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-15189 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt, thịt hộp, giăm bông, thịt muối, thịt xông khói, pa-tê, lạp xưởng, 
nem (thực phẩm chế biến được làm từ thịt, không phải nem cuộn), xíu mại (thực phẩm chế 
biến được làm từ thịt), thực phẩm chế biến được làm từ thịt, thực phẩm chế biến được làm 
từ cá, tôm, mực. 
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(210) 4-2015-15220 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Tứ Lập Thành  

(VN) 
Số 139 ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng, máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-15221 (220) 12.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Tứ Lập Thành  

(VN) 
Số 139 ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng, máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-15248 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 25.5.25; A1.13.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2015-15249 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.16; A5.3.15; 5.9.19; A2.5.22 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2015-15251 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.1.24; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đại lý thuế Cát 
Vàng  (VN) 
652 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý thuế;  
 

 
(210) 4-2015-15263 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sơn   (VN) 
Thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-15264 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sơn   (VN) 
Thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-15265 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sơn  (VN) 
Thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông.  
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(210) 4-2015-15266 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Sơn  (VN) 
Thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, dịch vụ 

ngân hàng, môi giới chứng khoán. 
 

 
(210) 4-2015-15267 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sơn  (VN) 
Thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2015-15327 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh giữa kẽ răng để làm sạch răng; chỉ tơ nha 

khoa; tăm; bàn chải đánh răng dùng điện; tăm tích hợp một đầu là chỉ tơ nha khoa. 
 
 

(210) 4-2015-15342 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) D002014059365 22.12.2014 ID 

(531) 16.1.14 
(591) Xanh dương 
(731) B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO  

(ID) 
JL. Prof Moh Yamin SH/21, 
RT007/RW005 Kel. Menteng, Kec. 
Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại cầm tay; điện thoại di động; thiết bị liên lạc; thiết bị nghe nhạc (tai 
nghe đeo tai, tai nghe trùm đầu, bộ tai nghe trùm đầu); điện thoại cầm đi được; máy tính 
bảng; máy tính xách tay; điện thoại hình; thiết bị ghi hình; loa; bộ khuếch đại âm thanh; 
máy nghe nhạc âm thanh nổi; thiết bị liên lạc truyền thông đa phương tiện; máy vi tính 
cầm tay; loa âm thanh; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; thiết bị truyền phát âm 
thanh và hình ảnh; băng từ dùng cho ô tô; loa ô tô; thiết bị liên lạc truyền thông đa 
phương tiện cho xe cộ; thiết bị tai nghe không dây; tai nghe đeo tai không dây. 

 

 
(210) 4-2015-15349 (220) 15.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm dùng để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), 
chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 
phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm 
để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; chế phẩm 
dùng để rửa bát đĩa; nước rửa chén bát; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng 
để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này); xà phòng; nước rửa tay và sữa tắm; nước 
hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm dùng sau khi cạo râu, nước hoa cô-lô-nhơ 
(colognes); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể và chế phẩm chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da đầu và tóc; dầu 
gội đầu và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu tóc; kem đánh răng; 
nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc răng miệng (không 
chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế phẩm để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu, kem, kem mỡ, nước dưỡng và 
nước thơm dùng cho da (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm cạo râu; chế phẩm 
dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông; chế phẩm làm nâu da dưới ánh 
sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy 
trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi 
(không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); bông (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm), tăm bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn 
giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm; miếng bông, khăn giấy hoặc khăn lau mỹ phẩm 
được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
dẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm), xà phòng có chứa thuốc; xà phòng khử trùng 
và chất keo (gel) để khử trùng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch, chăm 
sóc, làm đẹp và điều trị da, da đầu và tóc (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y 

tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất 

diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn 

tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất sát khuẩn, sát 
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trùng; nguyên liệu làm sạch được tẩm chất tẩy uế/chất diệt khuẩn; chất tẩy uế, chất diệt 

khuẩn (không phải xà phòng khử trùng) dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy uế được 

tẩm vào khăn giấy. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy và khăn giấy dùng một lần. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng để làm sạch không chạy điện; giẻ lau để làm sạch, giẻ 

hoặc khăn lau bụi và đánh bóng, giẻ hoặc khăn lau được tẩm sẵn để làm sạch, lau bụi và 

đánh bóng; dụng cụ để đựng và phân phối đồ dùng và chất làm sạch (như khăn giấy, xà 

phòng); bàn chải; nùi để cọ rửa hoặc lau sạch; miếng bọt biển và nùi cao su dùng trong 

gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-15361 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.15; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch khối 
Tân Kỷ Nguyên  (VN) 
Lô E3-E4-E5-E6 đường số 5, khu công 

nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: Xà (rầm) không bằng kim loại, gạch, vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại (cụ thể: tấm lát sàn, tấm lát trần, tấm che mái), tấm panen xây 

dựng không bằng kim loại, trần (nhà) không bằng kim loại, chất để trát [vật liệu xây 

dựng], cấu kiện xây dựng bằng bê tông, sàn không bằng kim loại, sườn (khung) nhà 

không bằng kim loại, rầm đỡ (lanh tô) không bằng kim loại, tấm đúc dùng cho xây dựng 

không bằng kim loại, tấm lợp mái không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-15383 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.1.14; 2.9.1; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, 

tím, hồng, đen, trắng, xám, cam 

(731) Phạm Huệ Nương  (VN) 
Phòng E211, Golden Westlake, 151 

Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 

 

Nhóm 25: Quần áo vải (trang phục mặc hàng ngày). 
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(210) 4-2015-15384 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.4; 2.9.1; 26.1.2; A18.5.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, đen, trắng, xanh lá cây, xanh ngọc 
(731) Phạm Huệ Nương   (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 
 

Nhóm 25: Quần áo vải (trang phục mặc hàng ngày). 
 

 
(210) 4-2015-15388 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lê Bảo Hân  
(VN) 
1901 tòa nhà SaiGon Trade Center, số 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ dùng cho văn phòng, cụ thể gồm: bàn, ghế, tủ, 

kệ bằng gỗ dùng cho văn phòng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng, thiết kế trang trí nội thất văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-15389 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lê Bảo Hân  
(VN) 
1901 tòa nhà SaiGon Trade Center, số 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ dùng cho gia đình, cụ thể gồm: bàn, ghế, 

giường, tủ bằng gỗ dùng cho gia đình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng, thiết kế trang trí nội thất gia đình. 
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(210) 4-2015-15437 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Hải  (VN) 
Số 11, ngách 24, ngõ 162, phố Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-15440 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.7; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí Minh Châu  
(VN) 
257/12 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống, máy móc, thiết bị và linh kiện âm nhạc, âm thanh, băng đĩa 
(CD, DVD), môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản); xúc tiến thương mại; quảng 
cáo. 

 

Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, chương trình truyền hình; phát hành phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình; dàn dựng, ghi hình, sản xuất phim video và chương 
tình truyền hình; dịch vụ ghi âm; dịch vụ giáo dục đào tạo (dạy nhạc, dạy đàn); dịch vụ tổ 
chức sự kiện (giải trí, giáo dục, câu lạc bộ vui chơi); dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ chụp 
ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-15465 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tin 
học xây dựng Na No  (VN) 
60 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera; thiết bị xem camera qua mạng; máy chấm công; thiết bị báo động: báo 
cháy, báo trộm, chuông cửa màn hình. 
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(210) 4-2015-15466 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ tin 
học xây dựng Na No  (VN) 
60 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chép.  
 

 
(210) 4-2015-15474 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Phước 
Xuân   (VN) 
88 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-15490 (220) 16.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.3; 26.3.23 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Miskio Việt Nam  (VN) 
Số 13 TT 21, khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay sinh tố; máy ép hoa quả; máy xay thịt.  

 

Nhóm 11: Máy lọc nước; bình lọc nước uống; phụ kiện máy lọc nước: bơm, van, quả lọc; 

lò nướng; thiết bị vệ sinh: sen vòi, chậu rửa bát; thiết bị sưởi ấm; quạt sưởi; máy sấy bát 

đĩa. 
 

Nhóm 21: Nồi; chảo; niêu; xoong; dao; kéo (tất cả sản phẩm không dùng điện). 
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(210) 4-2015-15520 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Chí Đại  (VN) 
129 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc: mâm, thau, muỗng để múc 
(đồ dùng trên bàn) , tô, chén.  

 
 

(210) 4-2015-15525 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện; dây cáp điện; đèn chiếu 

cho phim đèn chiếu; dây điện thoại. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải bằng ô tô; vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-15526 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện; dây cáp điện; đèn chiếu 
cho phim đèn chiếu; dây điện thoại.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải bằng ô tô; vận tải. 
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(210) 4-2015-15527 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
Phó Gia  (VN) 
Lô D khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi. 
 

(210) 4-2015-15528 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
Phó Gia  (VN) 
Lô D khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-15529 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.7.3; 26.1.1; 

A26.11.12 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
Phó Gia  (VN) 
Lô D khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2015-15646 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.13.1; 1.5.1; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ cam, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần liên kết CEO  

(VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền các loại hàng hóa 
(nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, nhiên 
liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào; hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da; gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng; máy móc nông nghiệp, máy móc 
công nghiệp (cụ thể là: thiết bị đo, thiết bị bếp công nghiệp, cân điện tử, thiết bị xử lý môi 
trường, máy đóng gói, máy phát điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy 
sấy khí, máy trắc địa, máy sản xuất thức ăn gia súc, thiết bị làm sạch, máy cắt kim loại, 
thang máy, máy dò kim loại, máy hàn chíp, máy kiểm tra dây hàn, máy may, thiết bị làm 
bánh, thiết bị giặt là, thiết bị lạnh, máy ngành nhựa, máy hút mùi, máy cắt chữ, máy biến 
áp, máy đánh giày, máy rửa xe, máy gia công bao bì, máy khắc, xe máy công nghiệp, 
máy làm kính), tàu thuyền và máy bay; giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, đồ dùng 
gia đình [ly, tách, chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng] và đồ ngũ kim); môi 
giới thương mại; thương mại điện tử (tư vấn và bán hàng qua mạng); tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; đấu giá; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet cụ 
thể là: nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, 
nhiên liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp, phân bón, lương thực, thựa phẩm, đồ 
uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào, hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản 
phẩm da hoặc giả da, gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, máy móc nông nghiệp, 
máy móc công nghiệp [thiết bị đo, thiết bị bếp công nghiệp, cân điện tử, thiết bị xử lý môi 
trường, máy đóng gói, máy phát điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy 
sấy khí, máy trắc địa, máy sản xuất thức ăn gia súc, thiết bị làm sạch, máy cắt kim loại, 
thang máy, máy dò kim loại, máy hàn chíp, máy kiểm tra dây hàn, máy may, thiết bị làm 
bánh, thiết bị giặt là, thiết bị lạnh, máy ngành nhựa, máy hút mùi, máy cắt chữ, máy biến 
áp, máy đánh giày, máy rửa xe, máy gia công bao bì, máy khắc, xe máy công nghiệp, 
máy làm kính], giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, đồ dùng gia đình [ly, tách, chén, 
bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng] và đồ ngũ kim; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (quản 
lý và điều hành kinh doanh). 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế.  

 

 
(210) 4-2015-15647 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.15.1; 26.2.7 
(591) Đỏ cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần liên kết CEO  

(VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền về các loại hàng hóa 

(nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm; nhiên 
liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón; lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào; hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da; gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng; máy móc nông nghiệp, máy móc 
công nghiệp (thiết bị đo, thiết bị bếp công nghiệp, cân điện tử, thiết bị xử lý môi trường, 
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máy đóng gói, máy phát điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy sấy 
khí, máy trắc địa, máy sản xuất thức ăn gia súc, thiết bị làm sạch, máy cắt kim loại, thang 
máy, máy dò kim loại, máy hàn chíp, máy kiểm tra dây hàn, máy may, thiết bị làm bánh, 
thiết bị giặt là, thiết bị lạnh, máy ngành nhựa, máy hút mùi, máy cắt chữ, máy biến áp, 
máy đánh giày, máy rửa xe, máy gia công bao bì, máy khắc, xe máy công nghiệp, máy 
làm kính), máy văn phòng, máy vi tính, tàu thuyền và máy bay; giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất, đồ dùng gia đình [ly, tách, chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng] 
và đồ ngũ kim); dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (quản lý và điều hành kinh doanh); trung tâm 
tư vấn giới thiệu việc làm; môi giới lao động; cung ứng lao động tạm thời. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán (thu hồi nợ, thu hồi những khoản bồi thường và 
chuyển tiền thu hồi cho khách hàng), dịch vụ tín dụng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng không (cụ thể: thông tin về 
vận tải, môi giới vận tải, hậu cần vận tải); đại lý vé máy bay, vé ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, bao gồm: tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

 

 
(210) 4-2015-15663 (220) 17.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 

A6.3.12 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lâm Văn Ba  (VN) 
Xóm khu 8, thôn Lưu Quang, xã Minh 
Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-15680 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A18.5.7 
(731) Phạm Huệ Nương  (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 
 

Nhóm 25: Quần áo vải (trang phục mặc hàng ngày). 
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(210) 4-2015-15682 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Phạm Huệ Nương   (VN) 
Phòng E211, Golden Westlake, 151 

Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 

 

Nhóm 25: Quần áo vải (trang phục mặc hàng ngày).  
 

 
(210) 4-2015-15683 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12 

(731) Công ty TNHH phân phối Top A  
(VN) 
Nhà A7, ngách 376/14, đường Bưởi, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 

 

Nhóm 25: Quần áo vải (trang phục mặc hàng ngày).  
 

 
(210) 4-2015-15684 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 7.1.16; 7.1.6; A13.1.15; A18.7.23 

(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật 
- Dịch vụ Thương mại Tổng 
hợp  (VN) 
Số 6/166 phố Ngọc Khánh, phường 

Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Đèn báo hiệu đường thủy, áo phao cứu hộ. 
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(210) 4-2015-15685 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Sao 
Kiến Việt  (VN) 
301/1 Núi Thành, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2015-15707 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 7.1.24; A5.3.14; 6.7.4 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân 
Thành Long An  (VN) 
ấp 4, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá, cát, sỏi, đất sét.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc thiết bị và phụ tùng máy móc ngành xây dựng; đấu giá bất 
động sản.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng nhà các loại; xây dựng khu 
sinh thái để du lịch, nuôi chim yến.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê kho bãi và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ 
vận tải hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành; môi giới vận tải; cho thuê xe.  

 

 
(210) 4-2015-15714 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.9; A25.7.21; 3.7.17 
(591) Xanh dương, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dich vụ 
Hon Phát   (VN) 
17/12B tổ 12, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; bảng điện; ổn áp điện.  
 

Nhóm 11: Đèn; bóng đèn; thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức như: vàng, bạc, đá quý.  
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Nhóm 21: Đèn thu hút bắt đuổi ruồi muỗi, sâu bọ, côn trùng (thiết bị thu hút, bắt đuổi 
ruồi, mũi, sâu bọ, côn trùng) 

 

 
(210) 4-2015-15742 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhựa 
Hồng Phát  (VN) 
58-60-62 đường số 8, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Móc dán tường bằng nhựa; móc treo quần áo bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Sản phầm nhựa gia dụng như: muỗng, cây khoấy nước, khay làm đá các loại. 
 

 
(210) 4-2015-15743 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Quốc Thọ  (VN) 
341A bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); 
chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung. 
 

 
(210) 4-2015-15749 (220) 18.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (hành lý); ví tiền; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 
đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các mặt hàng thời trang; giới thiệu (trưng bày) các sản phẩm 
thời trang; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng thời trang. 
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Nhóm 42: Thiết kế quần áo (thời trang); thiết kế công nghiệp (thời trang). 
 

 
(210) 4-2015-15836 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần lưới Thái 

Việt  (VN) 
166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, hàng nông hải 

sản, hạt nhựa, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ ngành 
công - nông - ngư nghiệp, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, hàng may mặc, 
đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-15839 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) COTTON CLUB CO., LTD.  (KR) 

(Nonhyeon-dong) 66, Nonhyeon-ro 145-
gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực (áo lót); Quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo mặc ở nhà; quần 

lót vệ sinh; quần tất; quần áo ngủ; áo may ô cho nam giới; váy trong (quần áo lót); giày; 
áo lót mặc bên trong áo sơ mi; bộ quần áo; áo thun dành cho người chơi gôn; áo len dài 
tay; áo choàng ngoài; áo thun ngắn tay; tất dài; khăn quàng cổ; ca vát; yếm; áo vét [trang 
phục]. 

 

 
(210) 4-2015-15841 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
Phó Gia  (VN) 
Lô D khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-15842 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
Phó Gia  (VN) 
Lô D khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-15848 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.24; 26.4.9; A25.7.3; A3.4.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, đỏ sẫm, đen, xám, hồng 

nhạt, tím, xanh lá cây đậm, trắng, vàng 
đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2015-15855 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(731) ARYSTA LIFESCIENCE 

CORPORATION   (JP) 
8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-
6591, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học; 
chất dinh dưỡng sinh học; chế phẩm sinh học nông dụng; hóa chất để sản xuất dược 
phẩm, hóa chất nông nghiệp và/hoặc chế phẩm sinh học nông dụng; hóa chất để pha chế 
các hỗn hợp dùng cho các ứng dụng cuối trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm 
sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, và/hoặc dùng trong nhà và vườn. 

 

Nhóm 05: Thuốc xông sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn, dùng trong nhà và vườn; 
thuốc diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại, chế phẩm sinh học cho 
các ứng dụng kiểm soat sinh học, và chế phẩm diệt trư sâu bọ gây hại, các sản phẩm này 
dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, 
và/hoặc dùng trong nhà và vườn. 
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(210) 4-2015-15885 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.11.11; 5.3.20 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây đậm, xanh da trời, 

xanh lá mạ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch;  
chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm 
chống mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; chất diệt 
nấm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm hoá học để 
trị bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ 
dại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ ve bét; 
thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2015-15886 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.1.16; 5.7.3; 5.7.21 
(591) Đỏ, đen, nâu, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, xanh lá mạ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chất 
diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm chống 
mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; 
thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm hoá học để trị 
bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ dại; 
thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ ve bét; 
thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2015-15887 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.11; A5.3.13; A5.1.16; 5.7.3 
(591) Đỏ, đen, nâu, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chất 
diệt nấm; chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; 
chế phẩm chống mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; 
chất diệt nấm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm 
hoá học để trị bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất 
diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ 
ve bét; thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2015-15888 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 5.7.3; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây đậm, xanh da trời, 

xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chất 

diệt nấm; chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; 
chế phẩm chống mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; 
chất diệt nấm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm 
hoá học để trị bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất 
diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ 
ve bét; thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2015-15889 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; A5.1.16; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, cam, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, xanh lá mạ, vàng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chất 

diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm chống 
mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; 
thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm hoá học để trị 
bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ dại; 
thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ ve bét; 
thuốc trừ rệp cây. 
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(210) 4-2015-15904 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.3.5; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thuỷ Tiên  
(VN) 
179/9 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 09: Bộ chuyển nguồn inverter. 
 

Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng); ấm điện; bếp từ. 
 
 

(210) 4-2015-15923 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.1.10; 25.1.25; A5.3.13; 2.9.1 
(731) 1. THEPTHAI PRODUCT CO., LTD.  

(TH) 
15/1 Moo 4, Phetkasame Road, Namom 
Sub-district, Namom District, Songkla 
Province 90310, Thailand  
2. Mass Marketing Co., Ltd.  (TH) 
905/4 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng (kem đánh răng); dầu gội đầu; dầu xả; xà phòng; kem 

dưỡng da toàn thân (mỹ phẩm); kem dưỡng da mặt (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-15924 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) SYMANTEC CORPORATION   (US) 

350 Ellis Street, Mountain View, 
California 94043, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm tiện ích máy tính; phần 

mềm máy tính để sử dụng trong việc quản lý tập tin, đĩa và hệ thống; phần mềm máy tính 

dùng để quản lý lưu trữ dữ liệu và sử dụng trong các mạng lưu trữ; phần mềm máy tính 

dùng để sao lưu và khôi phục dữ liệu máy tính; phần mềm máy tinh dùng trong việc khắc 

phục thảm họa; phần mềm máy tính sử dụng trong việc quản lý phương tiện lưu trữ di 
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động; phần mềm máy tính dùng để theo dõi, xác định, và chỉnh sửa các tập tin, đĩa, hệ 

thống, và các lỗi và các vấn đề mạng máy tính; phần mềm máy tính sử dụng trong lĩnh 

vực quản lý thông tin doanh nghiệp; phần mềm máy tính sử dụng trong việc xử lý phân 

tích trực tuyến (OLAP); phần mềm máy tính dùng để xuất các báo cáo từ cơ sở dữ liệu; 

phần mềm máy tính cho việc lập chương trình các quy trình tự động hóa; phần mềm máy 

tính dùng để sử dụng trong việc quản lý tập trung của máy tính gắn liền với một mạng 

máy tính; phần mềm máy tính dùng để sao chép và lưu trữ các tập tin từ một kho dữ liệu 

đến một kho dữ liệu khác; phần mềm máy tính dùng để định lượng việc sử dụng phần 

mềm máy tính khác; phần mềm máy tính dùng để sử dụng trong việc phát triển các ứng 

dụng phân tích dữ liệu và phần mềm máy tính khác; phần mềm máy tính dùng để quản lý 

thông tin, nhận dạng, thu thập, duy trì, xử lý, phân tích, đánh giá, tạo lập và giới thiệu tất 

cả các dữ liệu và các tài liệu được lưu trữ dưới dạng điện tử; phần mềm máy tính dùng cho 

việc lưu trữ, duy trì và phục hồi thư điện tử và tài liệu; tài liệu hướng dẫn sử dụng được 

cung cấp như một phần của các sản phẩm nêu trên; các ấn phẩm dưới dạng điện tử trên 

phương tiện từ tính hoặc quang học đọc được bằng máy tính hoặc có thể tải xuống được 

thông qua máy tính và các mạng truyền thông, bao gồm internet, cụ thể là sổ tay công 

việc, các hướng dẫn tham khảo nhanh, sách hướng dẫn sử dụng tham khảo kỹ thuật, sách 

hướng dẫn người dùng máy tính, sách hướng dẫn đánh giá và các tài liệu hội thảo liên 

quan đến lĩnh vực máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, và các 

mạng máy tính.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ các cơ sở dữ liệu, hình ảnh và các dữ liệu điện tử khác ở dạng 

vật lý, vật chất; dịch vụ lưu trữ các tập dữ liệu điện tử ở dạng vật lý, vật chất; dịch vụ lưu 

trữ các tài liệu điện tử ở dạng vật lý, vật chất; dịch vụ lưu trữ thư điện tử ở dạng vật lý, vật 

chất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và các dữ liệu điện tử khác 

(lưu trữ dữ liệu điện tử); dịch vụ lưu trữ điện tử các tập dữ liệu cho khách hàng để lưu trữ 

và truy hồi dữ liệu thông qua mạng máy tính toàn cầu (lưu trữ dữ liệu điện tử); dịch vụ lưu 

trữ tài liệu điện tử (lưu trữ dữ liệu điện tử); dịch vụ lưu trữ thư điện tử (lưu trữ dữ liệu điện 

tử); dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế, phát 

triển, cập nhật và bảo trì phần mềm trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ của nhà 

cung cấp dịch vụ ứng dụng; dịch vụ cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến liên 

quan đến máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các mạng máy tính, các 

dịch vụ liên quan đến máy tính, quản lý lưu trữ dữ liệu, quản lý thông tin doanh nghiệp và 

xử lý phân tích trực tuyến (OLAP); dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm; 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ hỗ trợ máy tính, cụ thể là cung cấp việc hỗ trợ kỹ thuật và 

sự trợ giúp kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; giám sát hệ thống máy 

tính từ xa hoặc tại chỗ; giám sát hệ thống máy tính của người khác và cung cấp các 

phương tiện và chương trình máy tính sao lưu; cung cấp các dịch vụ chuyển đổi dữ liệu; 

dịch vụ lưu trữ ứng dụng; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời trực tuyến phân mềm 

điện toán đám mây không thể tải xuống được; dịch vụ cung cấp lưu trữ điện toán đám 

mây; cung cấp phần mềm hỗ trợ tính năng điện toán đám mây để sử dụng cho việc thu 

thập dữ liệu, phục hồi dữ liệu và quản lý dữ liệu; cung cấp nền tảng hoạt động như dịch vụ 

(PAAS) có tính năng là nền tảng phần mềm máy tính cho các dịch vụ dựa trên đám mây; 

cung cấp phần mềm hoạt động như dịch vụ (SAAS) có tính năng phần mềm máy tính cho 

các dịch vụ dựa trên đám mây; dịch vụ và lập kế hoạch khôi phục thảm họa máy tính.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
767 

(210) 4-2015-15943 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 25.5.5; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) TMHL CO., LTD.   (KR) 

2nd Floor, 4, Tojeong-ro 32-gil, Mapo-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da và dưỡng da; nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-15946 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Đặng Tú Anh  (VN) 

57 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; hàng thêu thùa để trang trí, ruy băng và dải; hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh; bánh mì; bánh ngọt và kẹo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm đăng ten và đồ thêu, hàng thêu thùa để 
trang trí, ruy băng và dải, hoa nhân tạo, cà phê, chè, ca cao, kem, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-15949 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) AROME BAKERY (H. K.) COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm chè; 

ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh mỳ; 
bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, ngũ 
cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo kèm rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng; sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 
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đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 
pút-đing, bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản phẩm mỳ sợi; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn; đường; 
giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; 
xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn 
hột; bột cọ sa gu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2015-15965 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Hoá Mỹ  (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ, 
thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 
 

Nhóm 35: Bán buôn - bán lẻ, tiếp thị hóa chất, phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-15966 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A24.17.12 
(591) Đỏ, tím, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Hóa Mỹ  (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ, 
thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ - tiếp thị hóa chất, phân bón.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
769 

(210) 4-2015-15967 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A24.17.12; A26.11.7 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, đỏ, tím đậm, vàng, 
cam, nâu, hồng, đen 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Hoá Mỹ  (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-15968 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, vàng, 

nâu, cam, xám, xanh da trời, xanh dương
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Hóa Mỹ   (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-15971 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đen, xám(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hành trình 
Hà Nội, Hanoi Voyages Joint 
Stock Company (Hanoi 
Voyages.. JSC)   (VN) 
144 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-15972 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hành trình 
Hà Nội, Hanoi Voyages Joint 
Stock Company (Hanoi 
Voyages., JSC)   (VN) 
144 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-15976 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) GURWITCH PRODUCTS, L.L.C.  (US) 

8 Greenway Plaza, Suite 700 Houston, 
Texas 77046 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm, cụ thể là, son dưỡng môi, thỏi son môi, son 

môi (có màu), bút chì kẻ môi, chất làm bóng môi, bút chì kẻ lông mày, mỹ phẩm màu và 
màu sẫm dùng để trang điểm mí mắt, lớp nền dùng trang điểm cho mí mắt, chì kẻ mắt, 
mỹ phẩm trang điểm lông mi, mỹ phẩm chuốt lông mi mắt (mascara), mỹ phẩm dạng 
lỏng tạo màu, kem nền dùng để trang điểm, phấn dùng để trang điểm, phấn dạng kem để 
làm hồng da, phấn hồng dùng để trang điểm, phấn để trang điểm màu đồng, phấn trang 
điểm da mặt, mỹ phẩm che khuyết điểm không chứa thuốc dạng thỏi và dạng kem, kem 
tẩy trang và gel làm sạch lớp trang điểm, chế phẩm tẩy trang dành cho mắt; sản phẩm 
chăm sóc da, cụ thể là: dầu dùng cho mục đích trang điểm, nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, kem trang điểm, gel trang điểm, nước hoa hồng cho mục đích trang điểm, mặt 
nạ làm đẹp, mỹ phẩm tẩy tế bào chết, nước thơm dùng cho thân thể, mỹ phẩm làm sạch 
da, xà phòng tắm và gel tắm, chất làm cho nước tắm sủi bọt, mỹ phẩm làm sạch da mặt và 
thân thể: nước hoa, nước hoa cô-lô-nhơ, nước dưỡng thể có mùi thơm, mặt nạ dưỡng da, 
mỹ phẩm dưỡng ẩm dành cho da, kem dưỡng da và kem mỹ phẩm, mỹ phẩm làm trắng da 
và sáng da, nước hoa hồng dùng cho da, mỹ phẩm che khuyết điểm dùng cho da, mỹ 
phẩm dạng thỏi làm nhẵn da dùng để trang điểm, mỹ phẩm dạng thỏi làm sáng vùng da 
dùng để trang điểm, chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm làm dẹp và 
chăm sóc sức khỏe; sản phẩm chăm sóc móng, cụ thể là: màu và chế phẩm làm bóng 
móng tay, lớp sơn bóng dùng dưới cùng của móng và ngoài cùng móng, chế phẩm tẩy sơn 
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móng, khăn giấy có tẩm chế phẩm tẩy sơn móng, giấy nhám dùng để giũa móng; sản 
phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là: bọt keo tạo kiểu tóc, bọt keo nhuộm tóc, bọt keo dưỡng tóc 
dầu gội đầu dạng bọt kem, bông tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2015-15980 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.9.16; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh da trời, xanh chuối 

non, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh dương 
đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-15984 (220) 19.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DKH RETAIL LIMITED   (GB) 

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL51 9NW, United 
Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để làm sạch, đánh bóng, 

cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; chất pha chế dầu thơm; nước xịt thơm toàn thân; 
sữa tắm; xịt khử mùi dùng cho cơ thể; sữa dưỡng thể; sữa tắm bồn tạo bọt; gel tắm; son 
môi; son dưỡng môi; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); các chế phẩm kem chống nắng; bột tan dùng cho mục 
đích trang điểm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; dầu gội đầu; dầu xả dùng 
cho tóc; gel dùng cho tóc; bọt tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo kiểu và giữ nếp tóc; chế phẩm 
dùng cho da đầu (dầu gội không chứa thuốc); chế phẩm dùng để chăm sóc da đầu (không 
chứa thuốc); chế phẩm dùng cho phòng tắm, dầu tắm; kem tắm; chế phẩm dùng để vệ 
sinh cơ thể không chứa thuốc; sữa rửa mặt; nước hoa hồng; kem dưỡng ẩm dùng cho da 
(không chứa thuốc); mặt nạ đắp mặt làm đẹp; mặt nạ chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng môi không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc dùng trước khi, trong 
khi và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông; các sản phẩm chăm sóc da dùng cho buổi 
tối (không chứa thuốc); các chế phẩm dùng làm rám da; các chế phẩm chống nắng; nước 
súc miệng không dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm chăm sóc móng; nước sơn móng; 
nước làm sạch sơn móng, móng (tay, chân) giả; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm 
khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm khử mùi chống đổ mồ hôi; nước hoa cô-lô-nhơ; 
dung dịch làm mềm da dùng sau khi cạo râu; các chế phẩm làm thơm không khí.  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt, cụ thể là tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm vải, vật liệu dùng để 
lọc làm bằng vải dệt, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn bằng vải dệt, khăn ăn bằng vải dệt, 
khăn vải dùng để tẩy trang, vải dệt để làm đồ đi chân và đồ đội đầu, nhãn mác bằng vải 
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dùng cho đồ đi chân và đồ đội đầu, nhãn mác bằng vải dùng để gắn lên đồ đi chân và đồ 
đội đầu, khăn trải bàn và trải giường; khăn lau bằng vải; vải dùng để may quần áo; chăn 
(lông vịt); vỏ dùng cho gối, đệm hoặc chăn (lông vịt); nhãn mác bằng vải dùng cho quần 
áo; nhãn mác bằng vải để gắn lên quần áo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, 
vải dệt, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi; dịch vụ tập hợp và trưng 
bày các loại hàng hóa như quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, 
vải dệt, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi, vì lợi ích của khách 
hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng xem và 
mua sắm các loại hàng hóa như quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời 
trang, vải dệt, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi; dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến thông qua các trang web trên mạng internet, các sản phẩm như quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, vải dệt, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, 
hộp đựng, đồ da, túi. 

 

 
(210) 4-2015-16021 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Trùng 
Hạ Thảo  (VN) 
Số 7 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Viên nang (thực phẩm chức năng) từ nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi.  
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ yến ăn được). 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; bia không cồn. 
 

 
(210) 4-2015-16033 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATlON  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: nước hầm rau; nước hầm thịt; nước hầm cá; xúp; thịt hầm; chiết xuất từ thịt; rau 

và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; món rau lên men (Kimchi); quả hạch 
được bảo quản; rau và trái cây ngâm giấm; dưa muối; trái cây nghiền nhuyễn; rau nghiền 
nhuyễn; đậu phụ; đậu được bảo quản, trứng; nước canh thịt; nước thịt nấu đông; nước 
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dùng (nước luộc thịt); pho mát; dầu vừng; táo tía đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và 
động vật có vỏ; nước mắm lên men. 

 
 

(210) 4-2015-16034 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATlON  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước xốt (gia vị); nước xốt marinat; bánh bao kiểu Hàn Quốc (Mandu); 

cơm; bánh kẹo; bột mì; giấm; muối ăn; đường; bột nhão ớt và hạt tiêu lên men; bột nhão 
làm từ đậu nành (gia vị); nước mật đường; đồ gia vị; gia vị ở dạng bột; chất làm ngọt tự 
nhiên; mì sợi; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; bánh mì; bột ngọt (mì chính). 

 
 

(210) 4-2015-16047 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.7; 26.4.9; 

26.7.25; 20.5.7 
(591) Trắng, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Hùng Đạt  (VN) 
33 Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 16: Mô hình mẫu của kiến trúc sư; catalô; bìa bọc sách bằng giấy; bìa cặp để kẹp 

tài liệu; bản đồ, sơ đồ, bản vẽ; xuất bản phẩm dạng in. 
 
 

(210) 4-2015-16053 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Toàn Hưng  (VN) 
59B tổ 3, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm 
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(210) 4-2015-16078 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Trung tâm nghiên cứu Trách 
Nhiệm Xã Hội   (VN) 
Phòng 307 tầng 3, tòa nhà DMC, số 535 
Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng, cụ thể là: dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác), dịch vụ nghiên cứu 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 

 
(210) 4-2015-16106 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.1.16; 1.15.11 
(591) Đỏ, đen, cam, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, xanh lá mạ, nâu lợt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hoá Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chất 

diệt nấm; chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; 
chế phẩm chống mọt cắn; thuốc trừ sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; 
thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm hoá học để trị 
bệnh nấm mốc ở cây; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ dại; 
thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ ve bét; 
thuốc trừ rệp cây.  

 

 
(210) 4-2015-16135 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân An 

Thạnh  (VN) 
ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Can, bình bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-16152 (220) 22.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phong Phú   (VN) 
Số 77A, tỉnh lộ 835, ấp Thanh Ba, xã Mỹ 
Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây truyền tín hiệu dùng cho loa; dây điện thoại, dây truyền tín hiệu đồng trục 

nối ăng-ten với máy thu hình; dây điện; dây cáp điện; ống nhựa luồn dây điện (bằng nhựa 
mềm). 

 
Nhóm 35: Mua bán dây truyền tín hiệu dùng cho loa, mua bán dây điện thoại; mua bán 
dây truyền tín hiệu đồng trục nối ăng-ten với máy thu hình; mua bán đây điện; mua bán 
dây cáp điện, mua bán ống nhựa luồn dây điện; mua bán dây đồng tráng thiếc; mua bán 
hàng điện gia dụng (máy điều hòa, quạt điện, tủ lạnh, dụng cụ điện cầm tay, bàn là, đèn 
điện, bình đun nước máy hút bụi). 

 

(210) 4-2015-16163 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.10 
(591) Đen, xanh dương, vàng, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Biovagen Việt Nam  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh..  
 
 

(210) 4-2015-16168 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu Nhật 
Minh  (VN) 
Số 7B Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay sinh tố cầm tay, máy làm sữa đậu nành, máy giặt. 
 

Nhóm 08: Bộ dao nhà bếp, bàn là.  
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Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, lò nướng: nồi cơm điện, nồi áp suất dùng 
điện, máy lọc nước gia đình, máy lọc nước công nghiệp, quạt điện, quạt hơi nước, quạt 
sưởi, cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), nồi đa năng dùng điện, nồi 
lẩu điện, ấm siêu tốc dùng điện, ấm nước điện, bình thủy điện, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, nồi hấp dùng điện, thiết bị sưởi dầu, bóng đèn điện, bóng đèn led, đèn sưởi thiết bị vệ 
sinh, vòi nước, chậu rửa (gắn cố định), máy sấy bát, máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ, 
tủ lạnh, tủ đá, máy hút khói khử mùi.  

 

Nhóm 21: Xoong (không dùng điện), nồi (không dùng điện), chảo (không dùng điện), ấm, 
chén, bát, đĩa thủy tinh, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ sứ để chứa đựng.  

 

 
(210) 4-2015-16180 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Joseph Rovan  (VN) 
28 Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-16186 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1 
(591) Xanh dương, xanh cổ vịt, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đức Thành  
(VN) 
Tổ 7, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền. 
 

 
(210) 4-2015-16189 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Xuân 

Trang  (VN) 
414 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất 
dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo cụ thể là dĩa, bình trà, ly tách, chén, bát, đĩa, muỗng, 
khay, nồi, hộp, gạt tàn, thùng phuy nhựa, khay chuyển hàng hóa (Pallet), thùng, thớt, 
bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, giá sách, giỏ, sọt, rổ, mâm, lồng bàn, vật 
dụng để úp ly, cái bô, mắc áo, kẹp quần áo, cái treo áo, cái can, cái nôi, tượng bán thân, 
thẻ nhựa, chuông gió (trang trí), nắp đậy dùng cho đồ chứa đựng, móc mắc áo, mành 
nhựa, quầy hàng, cái cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình 
phong (tấm che) [dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thức ăn cho vật nuôi, băng dính, 
màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống ô nhiễm, bao và túi nhỏ, 
phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để 
bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm màu, 
sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu, chất 
để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và 
mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và 
vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và 
chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí cụ thể 
là: dụng cụ sửa chữa, gia công cơ khí gồm bộ chìa lục giác (lục lăng), bộ cờ lê, bộ dụng 
cụ sửa chữa tổng hợp, bộ giũa, bộ khẩu, tay khẩu, bộ ren ống, bộ taro, bộ tay nạy, bộ típ 
(bộ tuýp), bộ đột, bộ đục, búa cầm tay, bút trạm khắc, cần chữ T, cần mở, cần nối, cần 
xiết lực, chìa lục giác, cờ lê, cưa tay, dao cắt ống, dao kỹ thuật, dụng cụ tháo ráp piston, ª 
tô, giũa dẹp, giũa mo, giũa tam giác, giũa tròn, kéo cắt công nghiệp, kìm, kìm siết đai, mỏ 
lết, rìu, thiết bị bơm mỡ bò, thiết bị chia độ, thùng đựng đồ nghề, tuốc nơ vít (tô vít), đục 
gỗ, đục sắt, camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun cát, máy cắt 
mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa cần, máy doa, 
máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia công bằng tia 
lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy khò, máy 
khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài gạch, máy 
mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy pha màu sơn, 
máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết kim loại, máy 
rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy khí nén, máy 
tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn hoá chất, máy 
vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng mặt bên chậu 
rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi cát, máy đồng 
hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, máy gia công, 
khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy bừa, máy cán, máy cắt bằng tia nước, máy cắt 
ga tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, may cắt kính, máy cắt lade, 
máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt uốn sắt thép liên 
hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, máy cưa dầm, máy 
cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật liệu, máy dập cơ, 
máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy gia công bánh 
răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy gia công trang 
sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, máy khoan đứng, 
máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy mài trục khuỷu, 
máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục khuỷu, máy phay vạn 
năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), máy tiện bàn, máy tiện 
cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy tiện vạn năng, máy 
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tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn xoắn, máy uốn ống 
góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy 
liên chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy 
hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy 
hàn lade, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn rùa tự dộng, máy hàn siêu 
âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, bạc đạn, vòng bi, vòng đệm, băng 
keo chịu lực, bu lông, lắc kê, chêm cơ khí, dây curoa công nghiệp, dây đai, lưỡi bào, lưỡi 
cưa, lưỡi cắt, măng xông cơ khí, mũi khoan, quả cân, thanh ren, vít, xích, băng tải, đá cắt, 
đá mài, đai ốc, đầu máy khoan, đĩa chà nhám, đĩa mài, đinh, kim loại và các hàng hóa từ 
kim loại, cụ thể là: ống đồng, đồng cuộn, đồng tấm, đồng xi mạ, thau tấm, thau ống, thau 
lục giác, thau tròn đặc đồng, nhôm, kẽm, thép không gỉ, thép hợp kim đặc biệt, ốc cấy, ốc 
vít, cút nước, trần kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy công cụ, động cơ và 
đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, 
dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, 
đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy 
hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, 
thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ 
thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, 
máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể 
là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lâu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi 
áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), 
thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và 
dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị 
làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, 
thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, san, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ 
tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và 
các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị 
tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao thông trên bộ, trên không 
hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng 
cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy cụ thể là thiệp, tranh giấy, chụp đèn, sản phẩm 
con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp giấy, túi, bao bì 
bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và bìa, giấy dán 
tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ nữ, các tông, 
văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, cụ thể là vòng bằng cao su, vòng 
để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút bằng cao su, 
tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, van bằng cao 
su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện cụ 
thể là: giấy và bìa cách điện, cách nhiệt, sứ cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ 
da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví 
đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai 
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(nẹp), hộp, da động vật, da sống, va li và túi du lịch, đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá 
kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy cụ thể là: trạm trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, 
cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông sản, máy xây dựng, thiết bị dùng cho 
gia đình, bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, cụ thể là: thiết bị 
điện, bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ 
điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, thiết bị giặt ủi: 
máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp: bếp nấu ăn và nướng: lò, lò 
nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa: 
máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh: tủ lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ: máy 
trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh 
mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều 
hòa phòng: quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch: 
máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu sáng: đèn điện, đèn bàn, thiết bị chăm sóc 
cá nhân: máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa nhiệt: lò 
sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay: máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường: cân, nhiệt 
kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện tử tiêu dùng): máy truyền hình, LCD và DVD, 
máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng: máy vi tính, máy hủy giấy tờ, điện thoại, 
máy in nhỏ, máy fax, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật 
liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà 
hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật 
liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy 
dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-16221 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh (đọt chuối), cam (sắc đỏ), trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và xây dựng INVICONS  (VN) 
14A28 đường Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ; đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ trường học; bàn làm việc; cửa cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy; trường mẫu giáo; đào tạo thực hành (minh họa, 
giới thiệu); thông tin về lĩnh vực giáo dục.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; lập kế hoạch đô thị hóa; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-16226 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ kỹ thuật D&D Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 7, ngõ 3, khối 3, tổ 13, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng trong lâm nghiệp, hóa chất 

dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng), chất keo tụ. 
 

 
(210) 4-2015-16227 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ kỹ thuật D&D Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 7, ngõ 3, khối 3, tổ 13, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng trong lâm nghiệp, hóa chất 

dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y tế và thú y. 
 

 
(210) 4-2015-16228 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ kỹ thuật D&D Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 7, ngõ 3, khối 3, tổ 13, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng trong lâm nghiệp, hóa chất 

dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng), chất chống đóng cặn nồi hơi.  
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(210) 4-2015-16247 (220) 23.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm MEDIVISTAR  (VN) 
Số 5, tổ 10, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi dùng cho người và động vật, mặt nạ làm đẹp và dưỡng da, 

nước hoa. 
 
 

 
(210) 4-2015-16302 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gió Đồng   (VN) 
Thôn An Ngãi Tây 2, xã Hoà Sơn, huyện 
Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, mũ nón, giày dép, móc khoá, áo quần. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-16324 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Trung tâm Ươm tạo và 
Chuyển giao Công nghệ - Đại 
học Huế   (VN) 
Số 7 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mực đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động có hại.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  
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Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-16325 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; A11.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Food Number 
One  (VN) 
Số 39 đường số 2, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-16326 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 24.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Vũ Phát  
(VN) 
Số 21B, ngõ 416 Lạc Long Quân, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2015-16327 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Vũ Phát  
(VN) 
Số 21B, ngõ 416 Lạc Long Quân, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-16360 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, xanh lam, xanh lá 

cây, xanh nước biển, đen, ghi, cam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2015-16361 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, xanh lam, xanh lá 

cây, xanh nước biển, đen, ghi, cam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2015-16425 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Mỡ, dầu nhờn, dầu và các chất lỏng phụ gia (không phải là hóa chất) dùng cho 
động cơ, máy nén, máy phát điện, máy bơm và xe cộ; mỡ, dầu nhờn, dầu và các chất phụ 
gia lỏng (không phải là hóa chất) dùng cho máy móc, công cụ máy móc và các bộ phận 
của chúng, dùng cho nông nghiệp, nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo đất, đánh dấu ranh giới 
trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong ngành 
hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ nông nghiệp, phân phối dầu và khí đốt, thăm 
dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng 
và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-16426 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A15.9.11 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ, dầu nhờn, dầu và các chất phụ gia lỏng (không phải là hóa chất) dùng cho 

động cơ, máy nén, máy phát điện, máy bơm và xe cộ; mỡ, dầu nhờn, dầu và các chất phụ 
gia lỏng (không phải là hóa chất) dùng cho máy móc, công cụ máy móc và các bộ phận 
của chúng, dùng cho nông nghiệp, nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo đất, đánh dấu ranh giới 
trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong ngành 
hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ nông nghiệp, phân phối dầu và khí đốt, thăm 
dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng 
và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-16435 (220) 24.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 20.7.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gia công thương mại - dịch vụ 
- sản xuất Hùng Quyên  (VN) 
C14/4A ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại giấy; văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; hàng tạp hóa bao 

gồm tập vở, sách báo, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, các loại giấy. 
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(210) 4-2015-16463 (220) 25.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; A26.4.24; 8.7.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, váng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Đình Dũng  (VN) 
Số 309 Nguyễn Tất Thành, phường 
Thanh Bình, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-16601 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.21; 3.6.6 
(591) Xanh dương đậm, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lữ hành Chợ 
Lớn   (VN) 
Tầng 8, 157-157A Pasteur, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; đại lý thông tin thương mại.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; môi giới vận tải; thông tin về vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí].  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời.  
 
 

(210) 4-2015-16687 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cơ điện & 
Thiết bị Hà Nội  (VN) 
Số 6 ngách 1/50 ngõ 1, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; tổ máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Tủ điện; ắc quy điện; ắc quy cho thắp sáng; thiết bị điều khiển điện; pin năng 
lượng mặt trời. 
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Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm 
sau: máy phát điện, tổ máy phát điện, tụ điện, thiết bị thu phát năng lượng (năng lượng 
gió, năng lượng mặt trời), thiết bị điều khiển điện, pin năng lượng mặt trời, thiết bị chẩn 
đoán cho mục đích y tế, thiết bị nha khoa, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-16688 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.1; 1.15.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cơ điện & 
Thiết bị Hà Nội   (VN) 
Số 6 ngách 1/50 ngõ 1, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; tổ máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Tủ điện; ắc quy điện; ắc quy cho thắp sáng; thiết bị điều khiển điện; pin năng 
lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm 
sau: máy phát điện, tổ máy phát điện, tụ điện, thiết bị thu phát năng lượng (năng lượng 
gió, năng lượng mặt trời), thiết bị điều khiển điện, pin năng lượng mặt trời, thiết bị chẩn 
đoán cho mục đích y tế, thiết bị nha khoa, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2015-16689 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Quang Thiệp  (VN) 
Tổ 45 Ao Cả, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bồn rửa mặt; vòi nước; bồn tiểu; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ 

thống và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vật dụng giữ 
giấy vệ sinh; vòng và giá treo khăn tắm; chậu; chậu giặt. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, 
kinh doanh các sản phẩm sau: bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi nước, bồn tiểu, bình nước nóng 
cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chứa đụng dùng cho 
gia dụng và nhà bếp, vật dụng giữ giấy vệ sinh, vòng và giá treo khăn tắm, chậu, chậu 
giặt, thùng rác trong nhà tắm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị vệ sinh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
787 

(210) 4-2015-16703 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.2.1; 26.2.3 

(591) Đen, xám 

(731) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.  

(KY) 

P.O.BOX: (309), Ugland House, Grand 

Cayman KY1-1104, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; quản lý kinh doanh; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển 

lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm và 

hàng tiêu dùng (như là thực phẩm và đồ uống, xà phòng và chất tẩy rửa, chất tẩy rửa cho 

quần áo, chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt và các chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt, tã 

lót); dịch vụ bán và cung cấp sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm và hàng tiêu dùng (như là 

thực phẩm và đồ uống (dịch vụ không do nhà hàng ăn uống thực hiện), xà phòng và chất 

tẩy rửa, chất tẩy rửa cho quần áo, chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt và các chế phẩm 

tẩy trắng dùng để giặt, tã lót).  
 

 
(210) 4-2015-16742 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) CALBEE, INC.   (JP) 

1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên; lát khoai tây rán giòn; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn 

bánh mì và rán mỡ; thức ăn nhanh làm bằng khoai tây có dạng thanh; lát rán giòn có vị 

tôm làm từ rau quả; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

khoai tây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai lang; lát đậu rán giòn; đậu chiên giòn; 

hạnh nhân nghiền; lát trái cây sấy khô; vỏ trái cây; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở trái cây; quả hạch đã chế biến; lạc đã chế biến; nho khô; hạt đã chế biến; 

hạt hướng dương đã chế biến, lát rau thái mỏng rán giòn; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu thuộc nhóm này (không bao gồm bánh kẹo), trái cây 

và rau được bảo quản, đông lạnh, đã sấy khô và đã nấu chín; sản phẩm sữa; sữa; đồ uống 

làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa gạo [thay thế sữa]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; 

sữa đặc; sữa bột; kem (sản phẩm sữa); đồ uống lên men làm từ sữa; pho mát; bơ; bơ thực 

vật. 
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(210) 4-2015-16773 (220) 26.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây, 

xanh dương, nâu, ghi xám 

(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 
pía - lạp xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pia; bánh in; bánh trung thu; kẹo dừa; kẹo thèo lèo; kẹo bơ (đậu phộng 

xốp).  
 

 
(210) 4-2015-16845 (220) 29.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15 

(591) Đen, xanh cốm 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Tân An Khang  (VN) 
Số A2, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16940 (220) 29.06.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 

quận NamTừ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-16941 (220) 29.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận NamTừ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-16981 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất - thương mại - dịch vụ 
Thành Đạt  (VN) 
Đường Tam Tân, ấp Bến Đò 2, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy trắng dầu, hóa chất tẩy trắng chất 

hữu cơ. 
 

 
(210) 4-2015-16982 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 
động Đại Phát  (VN) 
Số 104A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị biến tần, tủ điện, thiết bị điện điều khiển, thiết bị tự động 

hóa.  
 

 
(210) 4-2015-17042 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KABUSHIKI KAISHA MITSUKOSHI 

ISETAN (ALSO TRADING AS ISETAN 
MITSUKOSHI LTD.)   (JP) 
14-1, Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cụ thể là chế phẩm tiệt trùng; 
giấy thử dùng cho ngành y; giấy dầu dùng cho ngành y; màng mỏng để bọc thuốc; gạc để 
băng bó; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; băng tai y tế; băng dùng cho kinh 
nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng cho kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; viên 
thuốc con nhộng dùng đựng được dược phẩm; bông thấm hút dùng cho ngành y; cao dán; 
băng dùng để băng bó; thuốc cầm máu; miếng lót chống thấm sữa; vật liệu hàn răng; tã 
cho trẻ em; vỏ bọc tã trẻ em; giấy dính bắt ruồi muỗi; giấy chống mối cắn, nhậy cắn; sữa 
bột dùng cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; đồ uống ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dành cho trẻ sơ 
sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho động vật. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và thú y.  
 

 
(210) 4-2015-17055 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 26.13.25; 25.3.1; 1.17.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần EBIV  (VN) 

7A/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; lập bản thanh toán, lập các báo cáo thống kê kế toán; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; đại lý quảng cáo; quảng cáo 
qua thư đặt hàng; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng]; phân tích giá cả thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dịch vụ 
đánh giá kinh doanh; đánh giá công việc thương mại; thông tin về thương mại; điều tra 
thương mại; đánh giá kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; khảo sát kinh doanh 
thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hãng thông tin thương 
mại; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; biên tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
phân tích giá thành; dự báo kinh tế; văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng giới thiệu 
việc làm; dự báo kinh tế; thông tin kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; điều tra 
thương mại; khảo sát kinh doanh; nghiên cứu về thương mại; dịch vụ lập hóa đơn, tính 
toán đơn giá hàng hóa; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo; phác thảo cách trình bày 
trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý nhân sự; 
marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc 
tiến bán hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ điểm tin; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; thăm dò dư luận; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý quá trình đặt hàng; 
xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quan hệ công chúng; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; trang trí quầy hàng; trang trí quầy kính cửa hàng; 
biên tập số liệu thống kê.  
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(210) 4-2015-17056 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 25.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần EBIV  (VN) 

7A/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền thiếp chúc mừng trực 

tuyến; gửi tin nhắn; hãng thông tấn, hãng tin tức; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng.  

 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
cung cấp công cụ để tìm kiếm trên internet; kiểm soát chất lượng, kiểm tra chất lượng; 
thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-17086 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(731) TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
No.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City 413, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; đùi đĩa xe đạp; moay-ơ xe đạp; 
bánh răng truyền động cho xe đạp; ghi đông xe đạp; bàn đạp xe đạp; vành xe đạp; bánh 
xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-17088 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thép VSC - POSCO  

(VN) 
Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép tròn trơn xây dựng (dạnh thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây dựng; 
thép thanh vằn; cốt thép bê tông.   

 

Nhóm 35: Mua bán thép tròn trơn xây dựng (dạng thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây 
dựng, thép thanh vằn; cốt thép bê tông. 
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(210) 4-2015-17089 (220) 30.06.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thép VSC - POSCO  

(VN) 
Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép tròn trơn xây dựng (dạnh thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây dựng; 

thép thanh vằn; cốt thép bê tông.   
 

Nhóm 35: Mua bán thép tròn trơn xây dựng (dạng thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây 
dựng, thép thanh vằn; cốt thép bê tông. 

 

 
(210) 4-2015-17100 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
Số 5, phố Cù Chính Lan, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-17101 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Da cam, trắng 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
Số 5, phố Cù Chính Lan, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo. 
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(210) 4-2015-17102 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Da cam, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
Số 5, phố Cù Chính Lan, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-17103 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Chu Thị Thu Hương  (VN) 
Phòng 1007, nhà 4F khu đô thị mới 
Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dầu gội, kem xoa bóp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo làm móng, xoa bóp, làm tóc, trang điểm cho người.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống trong nhà hàng, khách sạn, quán ăn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người (làm móng, xoa bóp, làm tóc, 
trang điểm).  

 

 
(210) 4-2015-17147 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt, thịt hộp; giăm bông; thịt muối, thịt xông khối, pa-tê; lạp xưởng; 

nem (thực phẩm chế biến làm từ thịt, không phải nem cuộn); xíu mại (thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt); thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn; thực phẩm chế biến được làm 
từ cá; thực phẩm chế biến được làm từ tôm; thực phẩm chế biến được làm từ mực. 
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(210) 4-2015-17148 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt, thịt hộp; giăm bông; thịt muối, thịt xông khói, pa-tê; lạp xưởng; 

nem (thực phẩm chế biến được làm từ thịt, không phải nem cuộn); xíu mại (thực phẩm 
chế biến được làm từ thịt); thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn; thực phẩm chế biến 
được làm từ cá; thực phẩm chế biến được làm từ tôm; thực phẩm chế biến được làm từ 
mực. 

 

 
(210) 4-2015-17149 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 25.3.1; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt, thịt hộp; giăm bông; thịt muối, thịt xông khối, pa-tê; lạp xưởng; 

nem (thực phẩm chế biến được làm từ thịt, không phải nem cuộn); xíu mại (thực phẩm 
chế biến được làm từ thịt); thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn; thực phẩm chế biến 
được làm từ cá; thực phẩm chế biến được làm từ tôm; thực phẩm chế biến được làm từ 
mực. 

 

 
(210) 4-2015-17162 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hạo Phương  
(VN) 
Số 7/31, khu dân cư thương mại Sóng 
Thần, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm dành cho máy vi tính; mua 
bán thiết bị tự động hóa cụ thể là bộ điều khiển PLC (thiết bị điện tử có thể lập trình), 
máy biến tần, áp tô mát (công tắc ngắt điện tự động), vật tư thiết bị tự động hóa (như là 
động cơ RC servo, động cơ DC servo, động cơ AC servo), thiết bị đóng cắt điện, thiết bị 
tiết kiệm điện dùng cho hệ thống điện). 

 

 
(210) 4-2015-17218 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 3.1.8; A3.1.24 
(731) DAEWOONG CO., LTD.   (KR) 

2, Bakjeong-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 
520-070 Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị ép nước hoa quả dùng điện cho mục đích gia đình 
 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; bộ 
tản nhiệt, dùng điện; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm sạch; máy ướp lạnh; hệ 
thống điều hòa không khí; tủ lạnh, chạy điện; máy sấy tóc; thảm sưởi bằng điện; quạt điện 
dùng cho cá nhân; máy giữ độ ẩm dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy sấy thức 
ăn dùng điện dùng cho gia đình; nồi cơm điện; bếp nấu, dùng điện; thiết bị nấu bếp [lò] 
dùng điện; lò điện cho mục đích gia đình; thiết bị hút ẩm cho mục đích gia đình; nồi hơi 
dùng điện cho mục đích gia đình; chảo để làm bánh pizza dùng điện cho mục đích gia 
đình; nồi hấp dùng điện cho mục đích gia đình; tấm đốt nóng (thiết bị nấu nướng); chảo 
áp suất, dùng điện; nồi áp suất (nồi hấp dùng điện); máy pha cà phê, dùng điện; chảo rán 
sâu lòng, dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; chảo rán, dùng điện; lò vi sóng (thiết bị 
nấu nướng); dụng cụ nấu nướng dùng điện; bóng đèn; bóng đèn đi-ốt phát quang; chăn 
điện, không dùng cho mục đích y tế; đèn đứng, dùng điện; thiết bị hút ẩm không khí; máy 
sấy khô bát đĩa dùng trong gia đình; thiết bị nấu bếp [lò] dùng gaz; máy làm bánh mỳ sử 
dụng trong gia đình; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; vỉ nướng [thiết bị 
nấu nướng]; thiết bị điện để làm sữa chua; quạt gió [điều hòa không khí] chạy điện; thiết 
bị khử trùng.  

 

 
(210) 4-2015-17219 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.4.2 
(731) DAEWOONG CO., LTD.    (KR) 

2, Bakjeong-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 
520-070 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị ép nước hoa quả dùng điện cho mục đích gia đình. 
 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; bộ 
tản nhiệt, dùng điện; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm sạch; máy ướp lạnh; hệ 
thống điều hòa không khí; tủ lạnh, chạy điện; máy sấy tóc; thảm sưởi bằng điện; quạt điện 
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dùng cho cá nhân; máy giữ độ ẩm dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy sấy thức 
ăn dùng điện dùng cho gia đình; nồi cơm điện; bếp nấu, dùng điện; thiết bị nấu bếp [lò] 
dùng điện; lò điện cho mục đích gia đình; thiết bị hút ẩm cho mục đích gia đình; nồi hơi 
dùng điện cho mục đích gia đình; chảo để làm bánh pizza dùng điện cho mục đích gia 
đình; nồi hấp dùng điện cho mục đích gia đình; tấm đốt nóng (thiết bị nấu nướng); chảo 
áp suất, dùng điện; nồi áp suất (nồi hấp dùng điện); máy pha cà phê, dùng điện; chảo rán 
sâu lòng, dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; chảo rán, dùng điện; lò vi sóng (thiết bị 
nấu nướng); dụng cụ nấu nướng dùng điện; bóng đèn; bóng đèn đi-ốt phát quang; chăn 
điện, không dùng cho mục đích y tế; đèn đứng, dùng điện; thiết bị hút ẩm không khí; máy 
sấy khô bát đĩa dùng trong gia đình; thiết bị nấu bếp [lò] dùng gaz; máy làm bánh mỳ sử 
dụng trong gia đình; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; vỉ nướng [thiết bị 
nấu nướng]; thiết bị điện để làm sữa chua; quạt gió [điều hòa không khí] chạy điện; thiết 
bị khử trùng. 

 

 
(210) 4-2015-17225 (220) 01.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ cam
(731) Công ty TNHH quốc tế OKADA  

(VN) 
Số 126 phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện, bảng điện phục vụ dân dụng và công nghiệp; công tắc; ổ cắm; thiết bị 

đóng cắt điện; các loại bộ điện, tụ, kích: chấn lưu, tụ điện, bộ kích, bản mạch cho tủ điều 
khiển trong ngành điện; thiết bị kiểm soát an ninh và chống trộm như: camera, bộ ghi 
hình, phần mềm điều khiển, hệ thống khoá cửa tự động, khoá cửa dùng thẻ; thiết bị tự 
động hóa điều khiển các hệ thống điện, nước, điều hòa, khóa cửa trong ngoài tòa nhà; cảm 
biến (vi mạch nhỏ để cảm nhận). 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng sử dụng nguồn năng lượng từ điện, năng lượng mặt trời và sức 
gió. 

 
Nhóm 35: Quản lý dự án; mua bán: tủ điện, bảng điện phục vụ dân dụng và công nghiệp, 
công tắc, ổ cắm, thiết bị đóng cắt điện; các loại bộ điện, tụ, kích: chấn lưu, tụ điện, bộ 
kích, bản mạch cho tủ điều khiển trong ngành điện; thiết bị kiểm soát an ninh và chống 
trộm như: camera, bộ ghi hình, phần mềm điều khiển, hệ thống khoá cửa tự động, khoá 
cửa dùng thẻ; thiết bị tự động hóa điều khiển các hệ thống điện, nước, điều hòa, khóa cửa 
trong ngoài tòa nhà; cảm biến (vi mạch nhỏ để cảm nhận), đèn chiếu sáng sử dụng nguồn 
năng lượng từ điện, năng lượng mặt trời và sức gió; bao bì các loại; màng bọc bằng chất 
dẻo, bằng giấy để bao gói; giấy để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực 
phẩm; văn phòng phẩm; nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước tăng lực; nước 
khoáng; đồ uống không có cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước ép trái cây. 

 
Nhóm 37: Xây lắp cơ điện, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
công trình xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
797 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất trong công trình xây dựng; tư 
vấn kỹ thuật cơ điện trong công trình xây dựng; thiết kế kỹ thuật cơ điện trong công trình 
xây dựng. 

 

(210) 4-2015-17253 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VIETNAM 
AIRLINES JSC)   (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bố trí và sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại (cho người khác), dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo, tìm kiếm 
tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Phát hành thẻ tín dụng; thông tin về tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài 
chính; tư vấn tài chính; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ du lịch; dịch vụ chuyển giao sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ hướng dẫn làm thủ tục 
hàng không cho hành khách; dịch vụ tìm và trả hàng hóa thất lạc; dịch vụ đón tiễn khách; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay (lịch bay, giờ cất, hạ cánh, tên hành 
khách); dịch vụ bảo lãnh và xin cấp phép visa nhập cảnh vào Việt Nam; vận chuyển (vận 
tải) trên không; sự đặt chỗ cho du lịch; môi giới vận tải; người dẫn đường của du lịch lữ 
hành (hướng dẫn khách du lịch); dịch vụ gửi đi; thông tin về vận tải; vận chuyển hành 
khách; tổ chức các chuyến đi du lịch; đặt chỗ cho vận chuyển hàng hóa; thông tin về lĩnh 
vực vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; đi cùng với hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-17254 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VIETNAM 
AIRLINES JSC)    (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bố trí và sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày 
trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại (cho người khác), dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo, tìm kiếm 
tài trợ quảng cáo.   

 
Nhóm 36: Phát hành thẻ tín dụng; thông tin về tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài 
chính; tư vấn tài chính; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ du lịch; dịch vụ chuyển giao sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ hướng dẫn làm thủ tục 
hàng không cho hành khách; dịch vụ tìm và trả hàng hóa thất lạc; dịch vụ đón tiễn khách; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay (lịch bay, giờ cất, hạ cánh, tên hành 
khách); dịch vụ bảo lãnh và xin cấp phép visa nhập cảnh vào Việt Nam; vận chuyển (vận 
tải) trên không; sự đặt chỗ cho du lịch; môi giới vận tải; người dẫn đường của du lịch lữ 
hành (hướng dẫn khách du lịch); dịch vụ gửi đi; thông tin về vận tải; vận chuyển hành 
khách; tổ chức các chuyến đi du lịch; đặt chỗ cho vận chuyển hàng hóa; thông tin về lĩnh 
vực vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; đi cùng với hành khách.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng.  

 

 
(210) 4-2015-17255 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VIETNAM 
AIRLINES JSC)    (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Giải trí; thông tin giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-17256 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VIETNAM 
AIRLINES JSC)    (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; dịch vụ mua bán, xuất nhập 
khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm 
làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm đùng để tôi, ram và hàn kim 
loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn 
màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đanh răng, 
dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên 
liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung 
ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ 
khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy 
công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ 
thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, 
tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây 
điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-
to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị 
và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng 
cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều 
hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình 
thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng 
bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 
máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy 
lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm,  quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, 
đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm 
thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, 
thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp 
nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị 
dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho 
máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện 
giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại qúy, đồ trang sức, 
đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các tông, văn 
phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, 
cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, 
giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng 
cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi 
dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, vật 
dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
800 

(210) 4-2015-17257 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ASOS PLC   (GB) 

Second Floor, Greater London House, 
Hampstead Road, London, NW1 7FB, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; phần mềm máy tính có thể tải về; phần mềm máy 
tính; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải về); thiết bị viễn thông di động; bao điện thoại di 
động; tai nghe; đĩa DVD; đĩa CD; máy nghe nhạc MP3; máy quay phim, máy ảnh; thiết bị 
thu hình; thiết bị viđêô; không sản phẩm nào nói trên liên quan đến các thiết bị và phụ 
kiện cho việc đi xe đạp và người đi xe đạp chuyên nghiệp.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay, bỏ túi; hộp đựng đồng hồ; dây chuyền đeo đồng 
hồ; đồng hồ kết hợp với chức năng viễn thông; đồ nữ trang rẻ tiền; khuy măng sét; nhẫn; 
vòng đeo tay; chuỗi hạt; hoa tai; trâm gài đầu; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); ghim cài 
ca vát; hộp đựng đồ trang sức; không sản phẩm nào nói trên liên quan đến các thiết bị và 
phụ kiện cho việc đi xe đạp và người đi xe đạp chuyên nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-17282 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, cam, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Bình Minh  (VN) 
Lô F3, F4 KCN Dầu Dây, xã Bàu Hàm 2, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt, tôm, cá, gia cầm, thủy hải sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-17285 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A5.11.5 
(591) Vàng, nâu, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nấm Thanh Hương  (VN) 
¤ 57-K30, đường DK 11, KP3A, phường 
Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi sấy khô (không dùng cho mục đích y tế); bào tử nấm linh chi sấy 
khô. 

 

Nhóm 29: Nấm sấy khô các loại cụ thể: nấm bào ngư; nấm rơm; nấm mèo. 
 

 
(210) 4-2015-17357 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.11; 26.4.4; 21.1.15; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, da cam đậm, trắng 
(731) Vũ Thị Nguyệt  (VN) 

Tổ 40, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị văn phòng như: máy in dùng với máy vi tính, loa (thiết bị trợ giảng), 
máy chiếu dùng cho văn phòng, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được), phần mềm máy tính ghi sẵn.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm như: Bảng đen, sách, hộp bút, giá nhỏ chia ngăn đựng văn 
phòng phẩm, giấy than, phấn viết bảng, compa để vẽ, giấy sao chụp (giấy photocopy); 
băng xóa (đồ dùng văn phòng), dao dọc giấy (đồ dùng văn phòng), bút vẽ; bảng vẽ; vật 
phẩm tẩy xóa; bút máy, bản đồ địa lý, quả địa cầu; keo dán dùng cho mục đích văn 
phòng; vật dụng dùng để cắm bút; lọ mực, đất sét để nặn, ngòi bút, bút chì; gọt bút chì; vở 
viết; máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng. 

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) các thiết bị giáo dục như: sách; bút; dụng cụ học tập; 
buôn bán (kinh doanh) các thiết bị văn phòng như: máy chiếu; máy trợ giảng, máy in; 
máy hủy  tài liệu; buôn bán (kinh doanh) các chương trình phần mềm.  

 

 
(210) 4-2015-17358 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 21.1.15; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây đậm, da cam đậm, trắng 
(731) Vũ Thị Nguyệt   (VN) 

Tổ 40, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị văn phòng như: máy in dùng với máy vi tính, loa (thiết bị trợ giảng), 
máy chiếu dùng cho văn phòng, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được), phần mềm máy tính ghi sẵn.   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm như: Bảng đen, sách, hộp bút, giá nhỏ chia ngăn đựng văn 
phòng phẩm, giấy than, phấn viết bảng, compa để vẽ, giấy sao chụp (giấy photocopy); 
băng xóa (đồ dùng văn phòng), dao dọc giấy (đồ dùng văn phòng), bút vẽ; bảng vẽ; vật 
phẩm tẩy xóa; bút máy, bản đồ địa lý, quả địa cầu; keo dán dùng cho mục đích văn 
phòng; vật dụng dùng để cắm bút; lọ mực, đất sét để nặn, ngòi bút, bút chì; gọt bút chì; vở 
viết; máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng.  
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Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) các thiết bị giáo dục như: sách; bút; dụng cụ học tập; 
buôn bán (kinh doanh) các thiết bị văn phòng như: máy chiếu; máy trợ giảng, máy in; 
máy hủy  tài liệu; buôn bán (kinh doanh) các chương trình phần mềm.  

 

 
(210) 4-2015-17374 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A14.5.2; 1.15.19; 25.5.2 
(591) Vàng đồng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu OH YEAH  (VN) 
Số 48 đường 5, KDC Bình Hưng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, 
men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị); gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-17390 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.5.24; 3.5.1; 3.5.7; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh rêu 
(731) KUNMING ME TOO CATERING CO., 

LTD   (CN) 
No. 492, West Dongfeng Road, Wuhua 
District, Kunming City, Yunnan 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); khách sạn cạnh đường cho khách 

có ô tô; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà dưỡng lão/nhà 
nghỉ dưỡng cho người cao tuổi; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2015-17396 (220) 02.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hợp Thành  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: Máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng; phần 
mềm; các loại máy văn phòng: máy in, máy chiếu, máy phô tô, máy hủy giấy; các sản 
phẩm điện gia dụng: tủ lạnh, tivi, máy giặt, máy hút bụi, máy nước nóng, nồi cơm điện, lò 
nướng, máy lạnh, đầu đĩa, máy nghe nhạc, và các linh phụ kiện; máy ảnh và phụ kiện máy 
ảnh; điện thoại và phụ kiện điện thoại; xe hơi và phụ tùng xe hơi; xe máy và phụ tùng xe 
máy; quần áo và phụ kiện thời trang (nón, khăn quàng cổ, caravat, dây lưng); giày dép; 
giỏ xách, ba lô, bóp, va li; đồng hồ; mắt kính; phụ kiện thời trang (nhẫn, vòng, lắc); hóa 
mỹ phẩm: mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, kem thoa cho bà bầu khi tăng cân, kem 
chống nứt đầu ti, kem trị rạn da; thực phẩm chức năng; các sản phẩm gia dụng: tủ, 
giường, bàn, ghế, trải giường, gối, màn, cửa); đồ dùng nhà bếp: nồi, chảo, dao, chén dĩa, 
muỗng; các thiết bị vệ sinh bồn cầu, bồn tắm, buồn rửa mặt; thực phẩm, đồ uống, dầu ăn, 
nước mắm, gia vị, các thứ phẩm chế biến sẳn, đóng gói, đóng chai; các thiết bị luyện tập 
thể dục; các sản phẩm du lịch tiện dụng: lều bạt, võng; băng đĩa, DVD; văn phòng phẩm; 
sách truyện; sữa; miếng lót thấm sữa cho người mẹ; miếng lót ngực hứng sữa bằng chất 
dẻo nắp bảo vệ đầu ngực; máy hút sữa điện; dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ; 
băng vệ sinh; máy tiệt trùng bình sữa hơi nước; máy báo khóc; tai nghe cho phụ nữ mang 
thai; bình sữa; áo nịt bụng cho bà mẹ; áo chống vẹo cột sống; quần tạo dáng sau sinh máy 
hâm thức ăn; xe đẩy; xe tập đi cho trẻ; nôi; cũi; nệm; gối cao su chống ngạt khí cho trẻ; 
gối cho bà bầu; bộ túi sữa áo lót cho bà mẹ; áo đỡ bụng bầu; đai tập đi. 

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17429 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử Thanh Sơn  (VN) 
50 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; chuông cửa màn hình; thiết bị báo động; thiết bị 

báo cháy; camera dùng để quan sát thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 11: Quạt điện, bóng đèn điện; đèn sạc điện; máy điều hòa không khí; bồn rửa mặt; 
bồn cầu; vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bình nước nóng sử dụng điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính; mua bán thiết 
bị và linh kiện điện tử viễn thông; mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy văn phòng; 
mua bán công tắc điện, ổ cắm điện, quạt điện, bóng đèn, đèn sạc, bồn rửa mặt, bồn cầu, 
vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm), bình nước nóng sử dụng điện; mua bán thiết bị vật 
liệu trong xây dựng; mua bán linh kiện và máy camera quan sát thiết bị báo trộm-báo 
cháy-chữa cháy, thiết bị điều khiển tự động, máy chấm công, thiết bị chống sét, hệ thống 
âm thanh, máy móc thiết bị điều hòa không khí. 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống âm thanh, hệ thống mạng, hệ thống nước, lắp đặt hệ 
thống điện, lắp đặt hệ thống camera quan sát, lắp đặt hệ thống báo trộm, lắp đặt hệ thống 
báo cháy. 

 

 
(210) 4-2015-17441 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thời trang Số 9  
(VN) 
Số 7, dãy nhà K, ngõ 130 đường Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), ca vát (không bao gồm đồ 

dùng cho cưới hỏi). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, đồ lưu niệm, mỹ 
phẩm, va ly, túi xách, giày dép và các sản phẩm từ da; xuất nhập khẩu hàng may mặc 
(không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo (không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang (không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi). 

 
 

(210) 4-2015-17461 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Inovar (Việt 
Nam)  (VN) 
Số 448 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn (vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2015-17474 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 24.15.1; 24.15.21; 18.1.21 
(591) Xanh nõn chuối, xám 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

Trần Dương   (VN) 
244 Pasteur, phường 06, quận 03, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; lốp ô tô, săm lốp ô tô; vỏ bọc cho bánh 
xe hơi.  

 

 
(210) 4-2015-17483 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) JANGSOO INDUSTRY CO., LTD.  

(KR) 
(Samsung-dong, Trade Tower) 4005, 
511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, giường gắn với nệm bơm hơi; giường sưởi ấm; máng trồng cây; giường 

với bề mặt giường làm bằng đá; giường sưởi bằng nước; bàn ghế; ghế trường kỷ; ghế ngồi; 
gương soi; bàn; bàn trang điểm; đệm; gối; giá đựng hàng; móc treo quần áo; đồ dùng cho 
giường (trừ đồ vải); gối dựa lưng; đệm trang trí (dùng như gối dựa lưng). 

 

 
(210) 4-2015-17484 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, tím, xanh lá cây, 

vàng 
(731) JANGSOO INDUSTRY CO., LTD.  

(KR) 
(Samsung-dong, Trade Tower) 4005, 
511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đạc dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ 

đạc dùng trong nhà; trưng bày các sản phẩm đồ đạc dùng trong nhà; sắp xếp bán đồ đạc 

dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giường với bề mặt làm bằng đá; dịch vụ cửa hàng 

bán buôn giường với bề mặt làm bằng đá; trưng bày giường với bề mặt làm bằng đá; dịch 

vụ trung gian thương mại liên quan đến sản phẩm giường với bề mặt làm bằng đá; quản lý 

chuỗi dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến sản phẩm giường với bề mặt làm bằng 

đá, duy trì chuỗi dịch vụ trung gian thương mạng liên quan đến sản phẩm giường với bề 

mặt làm bằng đá; sắp xếp bán sản phẩm giường với bề mặt làm bằng đá; dịch vụ trung 

gian thương mại liên quan đến các thiết bị sưởi ấm dùng cho mục đích gia dụng; đại lý 

xuất khẩu-nhập khẩu các thiết bị sưởi ấm dùng cho mục đích gia dụng; dịch vụ trung gian 

thương mại liên quan đến các sản phẩm nệm; dịch vụ cửa hàng bán buôn liên quan đến 

sản phẩm máng trồng cây; quản lý chuỗi dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến sản 

phẩm máng trồng cây; sắp xếp bán các thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ trung gian thương 
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mại liên quan đến các dụng cụ và máy móc y tế; sắp xếp bán các loại thiết bị và máy móc 

y tế; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến các thiết bị và dụng cụ y tế sắp xếp bán 

các loại máng trồng cây dùng điện; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến sản phẩm 

giường sưởi ấm bằng năng lượng điện, sắp xếp bán sản phẩm sưởi ấm bằng năng lượng 

giường điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn liên quan đến các dụng cụ xoa bóp, dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ liên quan đến các dụng cụ xoa bóp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nệm trang trí 

(dùng như gối tựa lưng); dịch vụ cửa hàng bán buôn nệm trang trí (dùng như máy tựa 

lưng); dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến sản phẩm nệm; dịch vụ cửa hàng bán buôn 

liên quan đến sản phẩm nệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến các sản phẩm đồ 

dùng cho giường (trừ đồ vải); dịch vụ cửa hàng bán buôn liên quan đến các sản phẩm đồ 

dùng cho giường (trừ đồ vải); dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến sản phẩm trường kỷ 

chạy điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn liên quan đến sản phẩm trường kỷ chạy điện; dịch 

vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến dụng cụ châm cứu đốt ngải. 
 

 
(210) 4-2015-17487 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 25.5.1; 24.13.1; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NTI Vina  (VN) 
Số 33, VSIP II, đường số 7, khu công 

nghiệp Việt Nam- Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: Sản phẩm làm từ vải không dệt: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày 

y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17516 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón,  thuốc điều hoà sinh trưởng 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, thuốc 

trừ sâu. 
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(210) 4-2015-17517 (220) 03.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc điều hoà sinh trưởng 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, thuốc 
trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-17524 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.5.3; 1.17.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Minh Khiêm  (VN) 
Xóm Cồn, phường Quảng Thuận, thị xã 
Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dầu khí như xăng dầu, khí đốt hóa lỏng (ga), mỡ, nhớt 

và sản phẩm hóa dầu (dung môi các loại), bình ga, bếp ga và phụ tùng như van ga, dây 
dẫn khí ga, ô tô và phụ tùng ô tô. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá, vận chuyển xăng dầu và vận chuyển hành khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-17531 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 3.7.16; A5.3.13; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Sơn La  (VN) 
Số 160, tổ 10, phường Quyết Thắng, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quan hệ 
công chúng. 
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(210) 4-2015-17541 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 1.15.15 
(731) PAN_CONTINENTAL CHEMICAL 

CO., LTD.  (TW) 
8F., No. 22, Ln. 35, Jihu Rd., Neihu 
Dist., Taipei City 11492, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ nguyên liệu hóa 
học, sản phẩm hóa học, dụng cụ đo chính xác; dịch vụ đặt hàng nguyên liệu hóa chất qua 
mạng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-17542 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A8.5.3 
(591) Đen, trắng, da cam, đỏ, xanh dương tím, 

hồng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-tê; lạp xưởng; 
nem (thực phẩm chế biến được làm từ thịt, không phải nem cuộn); xíu mại (thực phẩm 
chế biến được làm từ thịt); thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn; thực phẩm chế biến 
được làm từ cá; thực phẩm chế biến được làm từ tôm; thực phẩm chế biến được làm từ 
mực. 

 

 
(210) 4-2015-17544 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hà Tuấn Tú  (VN) 
9.12 tầng 9 Horizon Tower, 214 Trần 
Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; đồ trang điểm; chế phẩm để vệ 

sinh thân thể; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm cho động vật; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; phấn 

làm trắng; phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm bôi lông 

mi mắt (mát-ca-ra); gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; kem làm trắng da; bông 

tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm để 

tắm; sữa tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; tinh dầu ete; tinh dầu; dầu dùng 
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cho mục đích làm sạch; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và 

nước thơm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chất pha chế 

dầu thơm; nước hoa, dầu thơm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ 

phẩm làm cho người thon thả; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 

trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất dính dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm không dùng cho mục đích 

y tế; tro núi lửa để làm sạch; bút chì kẻ lông mày; bút chì mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho 

lông mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất làm bóng môi; son môi; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; sáp thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; nước thơm; nước 

thơm cô-lô-nhơ; gỗ thơm; dầu gội đầu; sáp thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

[mỹ phẩm] để làm nhẵn; chế phẩm chống nắng; chế phẩm để chăm sóc móng; hình trang 

trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 

phẩm [mỹ phẩm] để nghiền nhỏ, tán nhỏ; hương thơm, hương trầm dùng để thắp; chiết 

xuất của hoa [nước hoa]; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm trị liệu dùng để tắm; dược phẩm dùng cho người; bùn để tắm chữa 

bệnh; thuốc mỡ dược phẩm; huyết thanh; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm y tế 

làm thon nhỏ người; nước biển để tắm chữa bệnh. 
 

Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; cây lô hội; bã trái cây; thảo mộc 

tươi; hạt [ngũ cốc]; quả hạch [trái cây]; yến mạch; hạt giống thực vật; phấn hoa [vật liệu 

thô]. 
 

 
(210) 4-2015-17569 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1 

(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD  (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 

Yuhuan County, Zhejiang Province, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Nồi hầm dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi hấp dùng điện; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán bằng sắt dùng điện; nồi áp suất [nồi 

hầm] dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng; bếp nấu.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; nồi hấp không dùng điện; nồi hầm 

không dùng điện; nồi áp suất [nồi hầm] không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng 

điện; nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán sâu lòng không 

dùng điện; chảo rán bằng sắt không dùng điện; chảo để rán không dùng điện. 
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(210) 4-2015-17570 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) CABIO BIOENGINEERING (WUHAN) 

CO., LTD.    (CN) 
NO. 999, Gaoxin Avenue, Donghu New 
Technology Development Zone, Wuhan, 
Hubei, P.R China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Axit: axit béo; glyxerit; phosphatit; lexithin [nguyên liệu dạng thô]; lexithin 

dùng cho công nghiệp thực phẩm.   
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm; sợi dùng cho ăn kiêng; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm thú y; dầu mỡ 
dùng cho mục đích y tế; chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-17571 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CABIO BIOENGINEERING (WUHAN) 

CO., LTD.  (CN) 
NO. 999, Gaoxin Avenue, Donghu New 
Technology Development Zone, Wuhan, 
Hubei, P.R China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Axit: axit béo; glyxerit; phosphatit; lexithin [nguyên liệu dạng thô]; lexithin 

dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm; sợi dùng cho ăn kiêng; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm thú y; dầu mỡ 
dùng cho mục đích y tế; chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-17643 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.2.3; 26.2.1 
(731) AIRPAY PRIVATE LIMITED  (SG) 

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 
Singapore 138522 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính cho các thiết bị 

truyền thông; phần mềm máy vi tính cho các thiết bị truyền thông; phần mềm máy vi tính 

cho phép người dùng sử dụng các thiết bị truyền thông để truy cập dữ liệu và mạng máy 

tính toàn cầu; phần mềm máy tính cho phép chuyển dữ liệu giữa các thiết bị truyền thông; 

công cụ phát triển phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); phần mềm máy tính sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); 

phần mềm máy tính dùng cho việc gửi các tin nhắn điện tử báo thức và nhắc nhở qua 

internet; phần mềm máy tính để truyền lệnh hoặc gửi và nhận tin nhắn điện tử qua mạng 

internet; phần mềm máy tính cho việc thực hiện thanh toán điện tử, chuyển tiền đến và từ 

những người khác; phần mềm xác nhận thông tin. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tiền tệ thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 

dịch vụ thanh toán và cân đối các giao dịch tài chính điện tử thông qua mạng máy tính 

toàn cầu; dịch vụ quản trị thanh toán; dịch vụ ngoại hối điện tử; dịch vụ tài chính với việc 

xác nhận người sử dụng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính bằng việc 

cung cấp xác nhận người sử dụng điện tử cho việc chuyển tiền điện tử không dây, thẻ tín 

dụng, thẻ ghi nợ và các giao dịch séc điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 

trung gian tài chính; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước thông qua mạng máy 

tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước tại quầy thu tiền; dịch vụ cho 

phép chuyển tiền và mua các sản phẩm, dịch vụ do người khác cung cấp, thông qua mạng 

máy tính toàn cầu. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi thông tin và đàm thoại qua mạng máy tính; dịch vụ thông tin 

liên lạc bằng các phương tiện điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc bằng các thiết bị không 

dây; dịch vụ viễn thông liên quan đến thanh toán điện tử; dịch vụ viễn thông liên quan đến 

thanh toán không dây, dịch vụ viễn thông liên quan đến thương mại; dịch vụ truyền thông 

qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện qua internet; dịch vụ viễn thông qua 

mạng máy tính liên quan đến việc truyền thông tin giữa các ngân hàng dữ liệu. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy vi tính; thiết kế và phát triển phần mềm 

máy tính cho điện thoại di động; chuẩn đoán lỗi của phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ 

phần mềm như một dịch vụ (SaaS); cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 

(nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng); cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); cung cấp 

việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống cho việc xử lý thanh toán 

điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống cho 

việc xử lý thanh toán không dây; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm xác nhận trực 

tuyến không thể tải xuống cho việc truyền thông tin giữa các máy tính thông qua mạng 

máy tính toàn cầu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm xác nhận trực tuyến không 

thể tải xuống cho việc truyền thông tin giữa các mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 

phần mềm máy tính; dịch vụ bảo mật máy tính. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ và phòng chống gian lận tài chính. 
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(210) 4-2015-17644 (220) 06.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 968653 06.01.2015 TH 

  
(731) AIRPAY PRIVATE LIMITED  (SG) 

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 
Singapore 138522 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tiền tệ thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ thanh toán và cân đối các giao dịch tài chính điện tử thông qua mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ quản trị thanh toán; dịch vụ ngoại hối điện tử; dịch vụ tài chính với việc 
xác nhận người sử dụng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính bằng việc 
cung cấp xác nhận người sử dụng điện tử cho việc chuyển tiền điện tử không dây, thẻ tín 
dụng, thẻ ghi nợ và các giao dịch séc điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
trung gian tài chính; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước thông qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước tại quầy thu tiền; dịch vụ cho 
phép chuyển tiền và mua các sản phẩm, dịch vụ do người khác cung cấp, thông qua mạng 
máy tính toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2015-17682 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại và chế phẩm để diệt động vật có hại, cụ thể là thuốc 

diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, 
lớp đất có cỏ và trang trí, thương mại, công nghiệp và gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-17705 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vistar  (VN) 
532 - 534, Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc; dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); mỹ phẩm; mua bán nguyên liệu thuốc khác.  
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(210) 4-2015-17707 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vistar   (VN) 
532 - 534, Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y), mỹ phẩm; mua bán nguyên liệu thuốc khác. 

 

 
(210) 4-2015-17733 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 014013973 29.04.2015 EM 

(531) 1.15.23 
(591) xanh dương nhạt, trắng, đen 
(731) LEGO JURIS A/S   (DK) 

7190 Billund Denmark 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dò và thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị chỉ báo; thiết bị điều khiển; 
bộ từ hóa; bộ khử từ; thiết bị ghi nội dung; thiết bị nghiên cứu khoa học và thiết bị thí 
nghiệm; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và 
dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; máy tính; 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn); nam châm; 
máy hát tự động; chương trình máy vi tính (được ghi sẵn) và phần mềm máy vi tính (được 
ghi sẵn); phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng cho máy vi tính trong thiết kế đồ họa; 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng cho việc thao tác các bản vẽ và các tài liệu ảnh; 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng để tạo ra đường cong hai và ba chiều, dùng để tạo ra 
biểu đồ và dùng để tạo ra hình khối lập thể; chương trình máy vi tính (được ghi sẵn) và 
chương trình trò chơi trên máy vi tính (có thể tải xuống được); máy vi tính và phần cứng 
máy vi tính (thuộc nhóm này) cụ thể là bàn phím máy vi tính, thiết bị đầu cuối (điện), 
màn hình (phần cứng máy vi tính), ổ đĩa cho máy vi tính, giao diện (cho máy vi tính), dây 
cáp giao diện cho máy vi tính (dây cáp điện), đĩa cứng và đĩa mêm (đĩa compắc nghe-
nhìn); chương trình máy vi tính (phần mềm được ghi sẵn) và chương trình trò chơi trên 
máy vi tính (phần mềm được ghi sẵn); thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ 
quay thành phim ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị ghi âm thanh và ghi hình 
ảnh, đặc biệt là phim điện ảnh đã phơi sáng; máy ghi đĩa hát tự động (máy hát tự động); 
băng ghi âm thanh; băng ghi âm thanh cát sét; đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); máy ghi 
hình; băng vi-đê- ô; phim dương bản (nhiếp ảnh); phim điện ảnh đã in tráng (ghi sẵn); 
phim hoạt hình, bao gồm phim hoạt hình điện ảnh dùng trong triển lãm; xuất bản phẩm 
điện tử (bao gồm xuất bản điện tử có thể tải xuống); phim hoạt họa; thiết bị âm thanh kỹ 
thuật số, bao gồm cả thiết bị âm thanh kỹ thuật số cầm tay; máy nghe nhạc kỹ thuật số 
dùng để kết nối với các thiết bị và linh kiện điện tử (máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng 
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cho cá nhân); phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) cho phép nhiều người truy cập vào 
môi trường ảo trực tuyến, chương trình trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn) đa phương 
tiện có thể tương tác để nhiều người cùng chơi; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB); 
chương trình máy vi tính (được ghi sẵn) dùng để giảng dạy toán học, dùng để ứng dụng 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và/hoặc sử dụng nhằm hỗ trợ thiết kế trên máy vi 
tính đối với các cơ cấu và mô hình đồ chơi; kính, bao gồm kính râm; phần mềm máy vi 
tính (phần mềm có thể tải xuống được) dùng để thiết kế và lắp ráp các đồ chơi xếp hình; 
hình ảnh được tải về dùng làm hình nền máy vi tính và dùng làm hình nền cho màn hình 
bảo vệ của máy vi tính (tệp tin hình ảnh có thể tải về được); phần mềm máy vi tính (được 
tải về) dùng để tải lên hình ảnh thiết kế và dùng để lắp ráp các đồ chơi xếp hình; dụng cụ 
phản quang cho trang phục để phòng ngừa tai nạn giao thông; phụ kiện máy tính, cụ thể 
là: cáp dẫn điện (cho máy tính), hộp giao diện (cho máy vi tinh) dùng để kết nối với rô bốt 
mô hình, dùng để kết nối xe cộ mô hình hoặc các mô hình người máy rô bốt có động cơ, 
dùng trong xây dựng tất cả được kết nối với máy vi tính thông qua hệ điều hành trên máy 
vi tính và thẻ có khe cắm (thẻ tích hợp) được sử dụng để cắm với máy vi tính đó (là bộ 
phận của máy vi tính); máy thu thanh; máy quay đĩa CD; máy nghe nhạc MP3; máy quay 
phim kỹ thuật số; phần mềm (được ghi sẵn) trò chơi vi đê « đồ chơi ứng dụng vào cuộc 
sống; trò chơi vi đê « tương tác được ghi lại trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số 
được bán theo bộ với một đầu đọc thẻ nhận dạng điện tử; đầu đọc thẻ nhận dạng điện tử; 
bộ đọc nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID); thẻ nhận dạng điện tử; thẻ nhận dạng bằng 
sóng vô tuyến (RFID). 

 

Nhóm 16: Chế phẩm giấy dùng một lần; các tác phẩm tượng nhỏ nghệ thuật bằng giấy và 
bìa các tông (bìa cứng); mô hình của kiến trúc sư bằng giấy hoặc bìa các tông (bìa cứng); 
đồ trang trí bằng giấy; vật dụng kẹp tiền; túi (phong bì hoặc bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất 
dẻo dùng để bao gói; đồ bao gói bằng giấy; tấm bằng chất dẻo để bao gói; giấy; bìa các 
tông (bìa cứng); ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; tạp chí (định kỳ); bản tin; sổ tay 
và sách hướng dẫn sử dụng được in (văn phòng phẩm); giấy dính (văn phòng phẩm); thẻ 
sưu tập không dùng để chơi trò chơi; tập anbom để sưu tập bao gồm tập anbom sưu tập 
giấy dính và thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi (văn phòng phẩm); sách mỏng; bưu 
thiếp; thiếp chúc mừng; áp phích quảng cáo; lịch; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); 
văn phòng phẩm; giấy viết; phong bì (văn phòng phẩm); tập giấy viết và tập giấy vẽ; sổ 
tay; bút và bút chì; ống cắm bút và bút chì; gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; 
vật phẩm tẩy xóa; thước kẻ; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
của nghệ sỹ cụ thể là: dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, màu nước (để vẽ); bút lông dùng cho họa 
sỹ; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ 
dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy, máy móc dùng cho mục đích 
này); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ 
in; bản kẽm để in; mô hình xếp hình bằng giấy in dùng làm đồ dùng giảng dạy (đồ dung 
giảng dạy, trừ thiết bị giảng dạy); giấy bao gói và thiệp chúc mừng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi ở khu hội chợ và đồ chơi ở sân chơi; đồ chơi; trò chơi và đồ vật để 
chơi; đồ chơi lưu niệm có tính mới lạ; trò chơi điện tử cầm tay (chỉ dùng với vô tuyến 
truyền hình); thiết bị và dụng cụ trò chơi; đồ chơi xây dựng; đồ chơi mô hình nhân vật có 
thể cử động được, đồ chơi mô hình nhân vật và bộ sưu tập đồ chơi mô hình nhân vật tất cả 
được tích hợp thẻ hoặc chip nhận dạng điện tử; đồ chơi mô hình nhân vật có thể cử động 
được, đồ chơi mô hình nhân vật và bộ sưu tập đồ chơi mô hình nhân vật tất cả được tích 
hợp thẻ hoặc chip nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID); bộ đồ chơi xây dựng bao gồm 
các miếng nhỏ để lắp ghép, đồ chơi mô hình nhân vật được tích hợp với thẻ nhận dạng 
điện tử, với đầu đọc thẻ nhận dạng điện tử và với phần mềm trò chơi vi đê « tương tác có 
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khả năng tích hợp các đồ chơi mô hình nhân vật được gắn thẻ như các nhân vật trong trò 
chơi; bộ đồ chơi xây dựng bao gồm đồ chơi mô hình nhân vật được tích hợp với thẻ nhận 
dạng điện tử và với xe cộ đồ chơi, được lắp ráp từ các mảnh đồ chơi xếp hình với các thẻ 
nhận dạng điện tử chuyên dụng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao; dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa 
đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa; cung cấp dịch vụ câu lạc 
bộ người hâm mộ chơi đồ chơi xây dựng trực tuyến thông qua mạng internet (dịch vụ giải 
trí); dịch vụ giáo dục và giải trí bao gồm: cung cấp dịch vụ giáo dục và giải trí trực tuyến 
cụ thể là: cung cấp trò chơi tương tác, cung cấp hoạt động vui chơi giải trí, cung cấp 
chuyện kể, cung cấp truyện tranh, cung cấp thông tin trong các lĩnh vực giáo dục và giải 
trí, cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp vi-đê-ô, cung cấp âm thanh 
và hình ảnh, cung cấp các đồ chơi có tính năng giải trí, cung cấp phim hoạt hình, cung cấp 
đồ chơi xây dựng hoặc cung cấp đồ chơi rôbốt người máy (dịch vụ giải trí hoặc giáo dục); 
dịch vụ cung cấp thông tin giải trí và giáo dục bao gồm, các điều lệ và diễn đàn cho cha 
mẹ và thầy cô giáo, tất cả thông qua mạng máy tính; dịch vụ giải trí, bao gồm dịch vụ tổ 
chức tiệc; dịch vụ cung cấp trò chơi (dịch vụ giải trí) bao gồm trò chơi máy tính trực 
tuyến, không tải xuống được, cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến lĩnh vực trò chơi 
giải trí trên máy vi tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy vi tính cho 
nhiều người tham gia (dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp trò chơi điện tử bao gồm dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến trên máy vi tính 
hoặc bởi hệ thống máy tính toàn cầu (dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp trò chơi trên máy 
vi tính có thể truy cập được nhiều người chơi, trên mạng lưới toàn cầu và/hoặc mạng lưới 
của mạng máy vi tính (dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp trò chơi trên máy vi tính có 
nhiều người chơi tương tác tham gia, thông qua mạng máy vi tính và thông qua mạng lưới 
thông tin liên lạc điện tử (dịch vụ giải trí); tổ chức các cuộc thi với mục đích giải trí; tổ 
chức các cuộc thi với mục đích giáo dục; tổ chức các cuộc thi với mục đích tiêu khiển 
(dịch vụ giải trí); tổ chức cắm trại với mục đích giáo dục; tổ chức cắm trại với mục đích 
giải trí; tổ chức cắm trại ngày nghỉ với mục đích tiêu khiển; dịch vụ cung cấp các trò chơi 
trực tuyến ứng dụng vào cuộc sống trên máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-17734 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALFA SKO AS   (NO) 

Mohagalia 1, 2770 Jaren, NORWAY  
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Giầy. 
 
 

(210) 4-2015-17735 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 6.1.2; A26.4.24 
(731) MATSUYAMA CO., LTD.  (JP) 

17-8, Higashisumida 2-chome, Sumida-
ku, Tokyo 131-0042, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế); thuốc đánh răng; mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; nước hoa, chất 
thơm và hương thơm để thắp (không phải nước hoa và được sử dụng như mỹ phẩm hoặc 
chế phẩm trang điểm); chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất tẩy trắng để giặt; hồ bột để 
giặt là; giêlatin tảo biển dùng để giặt [chất chiết xuất từ tảo biển dùng để giặt]; móng (tay, 
chân) giả; lông mi giả. 

 

 
(210) 4-2015-17736 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) MATSUYAMA CO., LTD.  (JP) 

17-8, Higashisumida 2-chome, Sumida-
ku, Tokyo 131-0042, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế); thuốc đánh răng; mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; nước hoa, chất 
thơm và hương thơm để thắp (không phải nước hoa và được sử dụng như mỹ phẩm hoặc 
chế phẩm trang điểm); chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất tẩy trắng để giặt; hồ bột để 
giặt là; giêlatin tảo biển dùng để giặt [chất chiết xuất từ tảo biển dùng để giặt]; móng (tay, 
chân) giả; lông mi giả. 

 
 

(210) 4-2015-17778 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Nâu, hồng 
(731) Công ty TNHH quốc tế 

Quadrille & Vera  (VN) 
Số 30 đường 11, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Các loại quần áo lót; quần áo thời trang; quần áo thể thao; vớ; giầy dép. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ trực tuyến các sản phẩm quần áo lót, quần áo thời trang, quần áo thể 
thao, túi xách, vớ, giầy dép. 

 
 

(210) 4-2015-17783 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) UPL LIMITED  (IN) 

Uniphos House, Madhu park, 11th Road, 
Khar (w), Mumbai-400 052, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt khuẩn; thuốc diệt cỏ; chất diệt tảo; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt 
nấm; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại.  

 

 
(210) 4-2015-17786 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH du lịch và giải 

trí Phú An  (VN) 
Số 164 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải; dịch vụ 

cho thuê xe du lịch; đại lý bán vé máy bay, vé tàu; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ xuất bản tạp chí du lịch và sức khỏe; dịch vụ thông tin 
giải trí; dịch vụ cung cấp các tiện nghi giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-17795 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.13.1; 12.3.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chiếu nhựa Thái Việt  
(VN) 
44BIS ấp 1B, xã Long Hòa, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; tấm chắn hố ga bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-17800 (220) 07.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, xám, trắng 
(731) PEGAS TOURISTIK UK LIMITED  

(GB) 
Office Suite No. 6, 1st Floor, 2-4 Eastern 
Road , Romford, England RM1 3PJ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 
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(511)   Nhóm 41: Cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân ten-nít; ghi băng hình; dịch vụ vũ 
trường; thông tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
(huấn luyện thể hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp 
tiện nghi giải trí; cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cung cấp tiện nghi thể thao;  cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
(giải trí); dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp 
ảnh; sản xuất chương trình biểu diễn. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-17844 (220) 08.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) MARKS & WEB CO., LTD.  (JP) 

11-10, Higashiyama 1-chome, Meguro-
ku, Tokyo 153-0043, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm đánh răng, mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; nước hoa, 
chất thơm và hương thơm để thắp (không phải nước hoa và được sử dụng như mỹ phẩm 
hoặc chế phẩm trang điểm); chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất tẩy trắng để giặt; hồ 
bột để giặt là; gelatin tảo biển dùng để giặt [chất chiết xuất từ tảo biển dùng để giặt]; 
móng (tay, chân) giả; lông mi giả. 

 
 

(210) 4-2015-17866 (220) 08.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phúc An  (VN) 
2A Nguyễn Chích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); áo khoác; cà vạt. 
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(210) 4-2015-18047 (220) 09.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, vàng, xám, trắng 
(731) Dương Thị Thịnh  (VN) 

Số 31, ngõ 120, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; ốp lưng điện thoại; miếng dán màn hình máy tính; ổ cắm; 

camera;thẻ nhớ; tai nghe; thiết bị bluetooth; củ sạc; dây cáp sạc điện thoại; sạc dự phòng; 
ổ cắm điện ngoài có chức năng cắm điện có thể phát wifi và điều khiển từ xa; camera có 
thể điều khiển và xem được từ xa qua điện thoại thông qua một phần mềm được cài đặt ở 
điện thoại). 

 
Nhóm 18: Bao da. 

 
 

(210) 4-2015-18087 (220) 09.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 5.3.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, vàng, đen, trắng 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh rau củ quả an toàn 
Tân Hiệp  (VN) 
Số 176, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-18103 (220) 09.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.    (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí), cung cấp nước và vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ (chậu tiểu nữ hoặc chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ); 
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đèn hồ quang; đèn dùng cho xe đạp; bồn rửa hay chậu rửa gắn cố định; đèn diện; nồi áp 
suất dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện hoặc lò sưởi dùng điện; đuốc để soi sáng, đèn pin 
chiếu sáng; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; quạt điện dùng cho cá nhân; máy 
sấy tóc; mỏ đốt dùng khí (đèn khí đốt); kiềng bếp (vành bếp); bóng đèn; vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng); tấm sưởi ấm (tấm sưởi); dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn lồng trang trí lễ 
hội; đèn; chao đèn; chụp đèn; chụp phản quang của đèn, đèn chùm (đèn treo); máy sấy 
khô không khí (thiết bị sấy không khí); thiết bị để tắm mát xa bằng nước; đèn dầu; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); tấm sưởi nóng; máy rang cà phê; xiên thịt để nướng trong 
lò quay; bật lửa; chậu rửa tay hoặc bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh hay hệ thống 
vệ sinh); khuôn làm bánh quế dùng điện; nồi hơi để đốt nóng (nồi hơi cấp nhiệt); lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ lạnh.     

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi lông; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ đùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in (bản in đúc); áp phích quảng cáo, màu nước (tranh màu nước), tập anbom, niên 
giám, sổ tay, tập bản đồ, bút chì, lọ mực, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khay công văn, vật dụng 
chặn giấy, sách, hình in bóc dán (đề can), bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm), nhãn giấy, giá 
dựng chụp ảnh, cái kẹp giấy, quả địa cầu, ảnh biểu diễn đồ họa, phiên bản đồ họa, bản in 
đồ họa, thiếp chúc mừng, bảng đá đen dùng đá viết, thước vuông góc để vẽ, yếm dãi của 
trẻ em bằng, giấy, sổ tay hướng dẫn, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), tờ rơi, vật dụng 
lọc cà phê bằng giấy, lịch, bản đồ địa lý, catalô, vật dụng giữ phấn, phong bì (văn phòng 
phẩm), sổ sách kế toán, thước kẻ, bút lông dùng cho họa sỹ, vải bạt để vẽ tranh, con lăn 
để sơn, giá vẽ của họa sỹ, phấn để đánh dấu, khăn tay bỏ túi bằng giấy, bút, ảnh chân 
dung, bìa cặp để kẹp tài liệu, tập giấy vẽ, bút vẽ, truyện tranh, vật liệu dùng để viết, giấy 
viết, dụng cụ để viết, bảng viết; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo, đinh ấn dÓ đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ, bút bằng thép, tem niêm phong (con dấu niêm phong), giẻ lau phấn, 
bảng đen, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp.    

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả da, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong 
văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ 
phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm 
bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác).    

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc (không làm 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này); lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích làm 
sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; sợi thép rối để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ đựng bằng thủy tinh, sành và sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đĩa đựng bơ; hộp đựng xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bộ 
phân phối xà phòng (dụng cụ chia xà phòng hoặc vật dụng phân phát xà phòng); thùng 
rác; chậu tắm cho trẻ sơ sinh (có thể mang đi được); miếng bọt biển để tắm; tấm ván để 
nhào bột dùng cho nhà bếp; dụng cụ để tưới cây; chậu cây; bộ đồ ăn bằng sứ, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; bàn chải để rửa bát đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; trục cán bột 
(dùng cho gia đình); thùng chứa bánh mỳ; bát; cốc, chén; cốc đựng trái cây để ăn; khăn 
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lau đồ đạc; chổi lông (phất trần); cốc (đồ đựng); cái chao (dụng cụ nhà bếp); đĩa; chai lọ; 
khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn làm đá viên; nắp bình (nắp ấm); đĩa đựng rau; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng; găng tay để đánh bóng, xô (gầu, thùng); xô đựng đá; lọ 
đựng bánh quy, khuôn làm bánh; dụng cụ cắt bánh (vật dụng cắt bột nhão); bình thon cổ; 
chảo (không dùng điện); giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ gốm để chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; cái xỏ giầy ống (vật dụng để xỏ giầy ống, vật 
đót giầy); nồi nấu không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột 
gà, dùng điện hoặc không dùng điện; ấm, bình; bộ đựng đồ gia vị; chổi; thùng giữ lạnh 
không dùng điện có thể mang đi được; đồ bằng đất nung để chứa đựng; vòng trang trí 
chân nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến (cây đèn nến) không làm bằng kim 
loại quý; nắp đậy đĩa bơ; hộp đựng bữa ăn trưa; giẻ lau sàn; bẫy chuột; bàn chải móng tay, 
chân; nắp đậy đĩa pho mát; đĩa giấy; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (gồm cả bát đĩa); bô vệ 
sinh để trong phòng; đồ bằng sứ để chứa đựng; chổi cạo râu; nạo dùng cho nhà bếp; cốt 
giầy (khung giữ dáng cho giầy); bót để đi giầy (đót giầy, dụng cụ đón giầy); bát to; bát 
thủy tinh; bàn để là (tấm ván để là); chảo để rán (không dùng điện); bàn chải đánh răng; 
bình giữ nhiệt; bàn chải vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; miếng cọ rửa (nùi để cọ rửa); 
bình tưới; thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); khuôn làm bánh quế không dùng điện; chảo 
lớn (không dùng điện); cốc vại để uống bia (ca uống bia).    

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông; dải khăn trang trí chạy giữa bàn; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); khăn ăn không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải dệt, miếng lót ở bàn 
ăn bằng vải dệt; chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất đẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu 
dệt; vỏ đệm; màn chống muỗi; vải dùng để bọc đồ đạc; vỏ chăn lông vịt; lụa (vải); vải 
lanh trải giường; chăn bông; tấm trải phủ giường; vải mỏng/vải tơ tafeta (vải); vải sử dụng 
trong ngành dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải dệt len; áo gối (vỏ gối); vỏ gối ôm; 
vỏ nệm; khăn tắm (trừ quần áo); tấm lót cốc (tấm trải trên bàn khi ăn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy trang.    

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.    

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm sữa.    

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng - đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
món sa lat mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát (nước xốt cho món trộn); gia vị.   

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); si rô và các chế 
phẩm khác dùng để làm đồ uống.     

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa 
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và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; dụng 
cụ cầm tay, cụ thể là, mũi khoan, cái đục, dụng cụ khoan, cái giũa, dụng cụ bào, cái kẹp 
(cái kìm), cái cưa, cái nạo, cái xẻng, ổ cắm điện, đui đèn, thước vuông, và cờ-lê; đồ dao 
kéo, cụ thể là, dao, dĩa, thìa, dụng cụ kẹp vỡ hạt quả không làm bằng kim loại quý; dụng 
cụ mở hộp, bàn xẻng và kéo; vũ khí đeo bên người; dao cạo; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật dụng kê tay dùng với máy vi tính; thùng đựng 
loa; máy vi tính; phần mềm máy tính; đồ nội thất dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính; bộ đấu nối điện; vỏ bọc ổ điện; nam châm; đồng hồ cát cơ học; bộ điều chỉnh 
ánh sáng điện; công tắc điện (cầu dao điện); cái cân; máy đếm tiền, máy tính; thiết bị dập 
lửa; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng 
hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài liệu hướng 
dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội thất, quy hoạch nhà bếp; vật liệu đóng 
gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói bằng chất dẻo 
dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định kỳ; đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da 
để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo da, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da 
giả, vật liệu giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải 
dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và gối đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, 
vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da 
hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ 
túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy 
tinh ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); 
dụng cụ và đồ chửa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; vật dụng dÓ làm sạch; bùi nhùi thép để 
làm sạch; thủy tinh/kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây 
dựng); quần áo, giày đép, mũ nón, bít tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và 
đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú 
nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, 
cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món 
ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là 
bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần 
chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, 
bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù 
tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước 
khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không cồn, nước ép trái cây, si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc 
trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong văn phòng bằng 
gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất 
sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); 
dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); nhượng 
quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ chuyên môn trong việc thành lập và/ hoặc 
điều hành các cửa hàng bách hóa bán lẻ; dịch vụ phân mục hàng hóa, bao gồm biên tập, 
sắp xếp và công bố các cuốn catalô về hàng hóa; quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; 
phân phát hàng mẫu; tổ chức trưng bày và triển lãm cho mục đích thương mại và quảng 
cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng 
cáo tại các điểm bán hàng; quảng cáo bán hàng (xúc tiến bán hàng); hỗ trợ điều hành kinh 
doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.    
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 
hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-18104 (220) 09.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.    (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí), cung cấp nước và vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ (chậu tiểu nữ hoặc chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ); 
đèn hồ quang; đèn dùng cho xe đạp; bồn rửa hay chậu rửa gắn cố định; đèn diện; nồi áp 
suất dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện hoặc lò sưởi dùng điện; đuốc để soi sáng, đèn pin 
chiếu sáng; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; quạt điện dùng cho cá nhân; máy 
sấy tóc; mỏ đốt dùng khí (đèn khí đốt); kiềng bếp (vành bếp); bóng đèn; vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng); tấm sưởi ấm (tấm sưởi); dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn lồng trang trí lễ 
hội; đèn; chao đèn; chụp đèn; chụp phản quang của đèn, đèn chùm (đèn treo); máy sấy 
khô không khí (thiết bị sấy không khí); thiết bị để tắm mát xa bằng nước; đèn dầu; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); tấm sưởi nóng; máy rang cà phê; xiên thịt để nướng trong 
lò quay; bật lửa; chậu rửa tay hoặc bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh hay hệ thống 
vệ sinh); khuôn làm bánh quế dùng điện; nồi hơi để đốt nóng (nồi hơi cấp nhiệt); lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ lạnh.    

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi lông; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in (bản in đúc); áp phích quảng cáo, màu nước (tranh màu nước), tập anbom, niên 
giám, sổ tay, tập bản đồ, bút chì, lọ mực, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khay công văn, vật dụng 
chặn giấy, sách, hình in bóc dán (đề can), bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm), nhãn giấy, giá 
dựng chụp ảnh, cái kẹp giấy, quả địa cầu, ảnh biểu diễn đồ họa, phiên bản đồ họa, bản in 
đồ họa, thiếp chúc mừng, bảng đá đen dùng đá viết, thước vuông góc để vẽ, yếm dãi của 
trẻ em bằng, giấy, sổ tay hướng dẫn, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), tờ rơi, vật dụng 
lọc cà phê bằng giấy, lịch, bản đồ địa lý, catalô, vật dụng giữ phấn, phong bì (văn phòng 
phẩm), sổ sách kế toán, thước kẻ, bút lông dùng cho họa sỹ, vải bạt để vẽ tranh, con lăn 
để sơn, giá vẽ của họa sỹ, phấn để đánh dấu, khăn tay bỏ túi bằng giấy, bút, ảnh chân 
dung, bìa cặp để kẹp tài liệu, tập giấy vẽ, bút vẽ, truyện tranh, vật liệu dùng để viết, giấy 
viết, dụng cụ để viết, bảng viết; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ, bút bằng thép, tem niêm phong (con dấu niêm phong), giẻ lau phấn, 
bảng đen, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp.    
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Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả da, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong 
văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ 
phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm 
bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác).    

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc (không làm 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này); lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích làm 
sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; sợi thép rối để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ đựng bằng thủy tinh, sành và sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đĩa đựng bơ; hộp đựng xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bộ 
phân phối xà phòng (dụng cụ chia xà phòng hoặc vật dụng phân phát xà phòng); thùng 
rác; chậu tắm cho trẻ sơ sinh (có thể mang đi được); miếng bọt biển để tắm; tấm ván để 
nhào bột dùng cho nhà bếp; dụng cụ để tưới cây; chậu cây; bộ đồ ăn bằng sứ, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; bàn chải để rửa bát đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; trục cán bột 
(dùng cho gia đình); thùng chứa bánh mỳ; bát; cốc, chén; cốc đựng trái cây để ăn; khăn 
lau đồ đạc; chổi lông (phất trần); cốc (đồ đựng); cái chao (dụng cụ nhà bếp); đĩa; chai lọ; 
khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn làm đá viên; nắp bình (nắp ấm); đĩa đựng rau; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng; găng tay để đánh bóng, xô (gầu, thùng); xô đựng đá; lọ 
đựng bánh quy, khuôn làm bánh; dụng cụ cắt bánh (vật dụng cắt bột nhão); bình thon cổ; 
chảo (không dùng điện); giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ gốm để chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; cái xỏ giầy ống (vật dụng để xỏ giầy ống, vật 
đót giầy); nồi nấu không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột 
gà, dùng điện hoặc không dùng điện; ấm, bình; bộ đựng đồ gia vị; chổi; thùng giữ lạnh 
không dùng điện có thể mang đi được; đồ bằng đất nung để chứa đựng; vòng trang trí 
chân nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến (cây đèn nến) không làm bằng kim 
loại quý; nắp đậy đĩa bơ; hộp đựng bữa ăn trưa; giẻ lau sàn; bẫy chuột; bàn chải móng tay, 
chân; nắp đậy đĩa pho mát; đĩa giấy; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (gồm cả bát đĩa); bô vệ 
sinh để trong phòng; đồ bằng sứ để chứa đựng; chổi cạo râu; nạo dùng cho nhà bếp; cốt 
giầy (khung giữ dáng cho giầy); bót để đi giầy (đót giầy, dụng cụ đón giầy); bát to; bát 
thủy tinh; bàn để là (tấm ván để là); chảo để rán (chảo để rán); bàn chải đánh răng; bình 
giữ nhiệt; bàn chải vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; miếng cọ rửa (nùi để cọ rửa); bình 
tưới; thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); khuôn làm bánh quế không dùng điện; chảo lớn 
(không dùng điện); cốc vại để uống bia (ca uống bia).   

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông; dải khăn trang trí chạy giữa bàn; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); khăn ăn không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải dệt, miếng lót ở bàn 
ăn bằng vải dệt; chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu 
dệt; vỏ đệm; màn chống muỗi; vải dùng để bọc đồ đạc; vỏ chăn lông vịt; lụa (vải); vải 
lanh trải giường; chăn bông; tấm trải phủ giường; vải mỏng/vải tơ tafeta (vải); vải sử dụng 
trong ngành dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải dệt len; áo gối (vỏ gối); vỏ gối ôm; 
vỏ nệm; khăn tắm (trừ quần áo); tấm lót cốc (tấm trải trên bàn khi ăn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy trang.    

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.    
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Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô 
và nầu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm sữa.    

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng - đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
món sa lat mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát (nước xốt cho món trộn); gia vị.    

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); si rô và các chế 
phẩm khác dùng để làm đồ uống.     

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; dụng 
cụ cầm tay, cụ thể là, mũi khoan, cái đục, dụng cụ khoan, cái giũa, dụng cụ bào, cái kẹp 
(cái kìm), cái cưa, cái nạo, cái xẻng, ổ cắm điện, đui đèn, thước vuông, và cờ-lê; đồ dao 
kéo, cụ thể là, dao, dĩa, thìa, dụng cụ kẹp vỡ hạt quả không làm bằng kim loại quý; dụng 
cụ mở hộp, bàn xẻng và kéo; vũ khí đeo bên người; dao cạo; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật dụng kê tay dùng với máy vi tính; thùng đựng 
loa; máy vi tính; phần mềm máy tính; đồ nội thất dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính; bộ đấu nối điện; vỏ bọc ổ điện; nam châm; đồng hồ cát cơ học; bộ điều chỉnh 
ánh sáng điện; công tắc điện (cầu dao điện); cái cân; máy đếm tiền, máy tính; thiết bị dập 
lửa; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng 
hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài liệu hướng 
dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội thất, quy hoạch nhà bếp; vật liệu đóng 
gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói bằng chất dẻo 
dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định kỳ; đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da 
để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo da, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da 
giả, vật liệu giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải 
dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và gối đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, 
vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da 
hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ 
túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy 
tinh ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); 
dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; vật dụng dÓ làm sạch; bùi nhùi thép để 
làm sạch; thủy tinh/kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây 
dựng); quần áo, giày đép, mũ nón, bít tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và 
đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú 
nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, 
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cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món 
ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là 
bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần 
chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, 
bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù 
tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước 
khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không cồn, nước ép trái cây, si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc 
trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong văn phòng bằng 
gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất 
sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); 
dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); nhượng 
quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ chuyên môn trong việc thành lập và/ hoặc 
điều hành các cửa hàng bách hóa bán lẻ; dịch vụ phân mục hàng hóa, bao gồm biên tập, 
sắp xếp và công bố các cuốn catalô về hàng hóa; quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; 
phân phát hàng mẫu; tổ chức trưng bày và triển lãm cho mục đích thương mại và quảng 
cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng 
cáo tại các điểm bán hàng; quảng cáo bán hàng (xúc tiến bán hàng); hỗ trợ điều hành kinh 
doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 
hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-18105 (220) 09.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.    (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí), cung cấp nước và vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ (chậu tiểu nữ hoặc chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ); 
đèn hồ quang; đèn dùng cho xe đạp; bồn rửa hay chậu rửa gắn cố định; đèn diện; nồi áp 
suất dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện hoặc lò sưởi dùng điện; đuốc để soi sáng, đèn pin 
chiếu sáng; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; quạt điện dùng cho cá nhân; máy 
sấy tóc; mỏ đốt dùng khí (đèn khí đốt); kiềng bếp (vành bếp); bóng đèn; vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng); tấm sưởi ấm (tấm sưởi); dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn lồng trang trí lễ 
hội; đèn; chao đèn; chụp đèn; chụp phản quang của đèn, đèn chùm (đèn treo); máy sấy 
khô không khí (thiết bị sấy không khí); thiết bị để tắm mát xa bằng nước; đèn dầu; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); tấm sưởi nóng; máy rang cà phê; xiên thịt để nướng trong 
lò quay; bật lửa; chậu rửa tay hoặc bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh hay hệ thống 
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vệ sinh); khuôn làm bánh quế dùng điện; nồi hơi để đốt nóng (nồi hơi cấp nhiệt); lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ lạnh.    

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi lông; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in (bản in đúc); áp phích quảng cáo, màu nước (tranh màu nước), tập anbom, niên 
giám, sổ tay, tập bản đồ, bút chì, lọ mực, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khay công văn, vật dụng 
chặn giấy, sách, hình in bóc dán (đề can), bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm), nhãn giấy, giá 
dựng chụp ảnh, cái kẹp giấy, quả địa cầu, ảnh biểu diễn đồ họa, phiên bản đồ họa, bản in 
đồ họa, thiếp chúc mừng, bảng đá đen dùng đá viết, thước vuông góc để vẽ, yếm dãi của 
trẻ em bằng, giấy, sổ tay hướng dẫn, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), tờ rơi, vật dụng 
lọc cà phê bằng giấy, lịch, bản đồ địa lý, catalô, vật dụng giữ phấn, phong bì (văn phòng 
phẩm), sổ sách kế toán, thước kẻ, bút lông dùng cho họa sỹ, vải bạt để vẽ tranh, con lăn 
để sơn, giá vẽ của họa sỹ, phấn để đánh dấu, khăn tay bỏ túi bằng giấy, bút, ảnh chân 
dung, bìa cặp để kẹp tài liệu, tập giấy vẽ, bút vẽ, truyện tranh, vật liệu dùng để viết, giấy 
viết, dụng cụ để viết, bảng viết; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo, đinh ấn dÓ đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ, bút bằng thép, tem niêm phong (con dấu niêm phong), giẻ lau phấn, 
bảng đen, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp.    

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả da, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong 
văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ 
phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm 
bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác).    

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc (không làm 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này); lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích làm 
sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; sợi thép rối để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ đựng bằng thủy tinh, sành và sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đĩa đựng bơ; hộp đựng xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bộ 
phân phối xà phòng (dụng cụ chia xà phòng hoặc vật dụng phân phát xà phòng); thùng 
rác; chậu tắm cho trẻ sơ sinh (có thể mang đi được); miếng bọt biển để tắm; tấm ván để 
nhào bột dùng cho nhà bếp; dụng cụ để tưới cây; chậu cây; bộ đồ ăn bằng sứ, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; bàn chải để rửa bát đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; trục cán bột 
(dùng cho gia đình); thùng chứa bánh mỳ; bát; cốc, chén; cốc đựng trái cây để ăn; khăn 
lau đồ đạc; chổi lông (phất trần); cốc (đồ đựng); cái chao (dụng cụ nhà bếp); đĩa; chai lọ; 
khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn làm đá viên; nắp bình (nắp ấm); đĩa đựng rau; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng; găng tay để đánh bóng, xô (gầu, thùng); xô đựng đá; lọ 
đựng bánh quy, khuôn làm bánh; dụng cụ cắt bánh (vật dụng cắt bột nhão); bình thon cổ; 
chảo (không dùng điện); giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ gốm để chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; cái xỏ giầy ống (vật dụng để xỏ giầy ống, vật 
đót giầy); nồi nấu không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột 
gà, dùng điện hoặc không dùng điện; ấm, bình; bộ đựng đồ gia vị; chổi; thùng giữ lạnh 
không dùng điện có thể mang đi được; đồ bằng đất nung để chứa đựng; vòng trang trí 
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chân nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến (cây đèn nến) không làm bằng kim 
loại quý; nắp đậy đĩa bơ; hộp đựng bữa ăn trưa; giẻ lau sàn; bẫy chuột; bàn chải móng tay, 
chân; nắp đậy đĩa pho mát; đĩa giấy; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (gồm cả bát đĩa); bô vệ 
sinh để trong phòng; đồ bằng sứ để chứa đựng; chổi cạo râu; nạo dùng cho nhà bếp; cốt 
giầy (khung giữ dáng cho giầy); bót để đi giầy (đót giầy, dụng cụ đón giầy); bát to; bát 
thủy tinh; bàn để là (tấm ván để là); chảo để rán (không dùng điện); bàn chải đánh răng; 
bình giữ nhiệt; bàn chải vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; miếng cọ rửa (nùi để cọ rửa); 
bình tưới; thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); khuôn làm bánh quế không dùng điện; chảo 
lớn (không dùng điện; cốc vại để uống bia (ca uống bia).    

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông; dải khăn trang trí chạy giữa bàn; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); khăn ăn không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải dệt, miếng lót ở bàn 
ăn bằng vải dệt; chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu 
dệt; vỏ đệm; màn chống muỗi; vải dùng để bọc đồ đạc; vỏ chăn lông vịt; lụa (vải); vải 
lanh trải giường; chăn bông; tấm trải phủ giường; vải mỏng/vải tơ tafeta (vải); vải sử dụng 
trong ngành dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải dệt len; áo gối (vỏ gối); vỏ gối ôm; 
vỏ nệm; khăn tắm (trừ quần áo); tấm lót cốc (tấm trải trên bàn khi ăn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy trang.    

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.    

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm sữa.    

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng - đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
món sa lat mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát (nước xốt cho món trộn); gia vị.    

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); si rô và các chế 
phẩm khác dùng để làm đồ uống.     

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng 

bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm 

chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa 

và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; dụng 

cụ cầm tay, cụ thể là, mũi khoan, cái đục, dụng cụ khoan, cái giũa, dụng cụ bào, cái kẹp 

(cái kìm), cái cưa, cái nạo, cái xẻng, ổ cắm điện, đui đèn, thước vuông, và cờ-lê; đồ dao 

kéo, cụ thể là, dao, dĩa, thìa, dụng cụ kẹp vỡ hạt quả không làm bằng kim loại quý; dụng 

cụ mở hộp, bàn xẻng và kéo; vũ khí đeo bên người; dao cạo; thiết bị và dụng cụ để truyền 

dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền 

hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật dụng kê tay dùng với máy vi tính; thùng đựng 

loa; máy vi tính; phần mềm máy tính; đồ nội thất dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

máy tính; bộ đấu nối điện; vỏ bọc ổ điện; nam châm; đồng hồ cát cơ học; bộ điều chỉnh 

ánh sáng điện; công tắc điện (cầu dao điện); cái cân; máy đếm tiền, máy tính; thiết bị dập 
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lửa; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 

thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng 

hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh chụp; văn 

phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài liệu hướng 

dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội thất, quy hoạch nhà bếp; vật liệu đóng 

gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói bằng chất dẻo 

dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định kỳ; đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da 

để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo da, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da 

giả, vật liệu giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải 

dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và gối đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, 

vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da 

hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ 

túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy 

tinh ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); 

dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 

chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; vật dụng dÓ làm sạch; bùi nhùi thép để 

làm sạch; thủy tinh/kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây 

dựng); quần áo, giày đép, mũ nón, bít tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và 

đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú 

nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, 

cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh 

mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món 

ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là 

bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần 

chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, 

bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù 

tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước 

khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây 

không cồn, nước ép trái cây, si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc 

trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong văn phòng bằng 

gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất 

sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); 

dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); nhượng 

quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ chuyên môn trong việc thành lập và/ hoặc 

điều hành các cửa hàng bách hóa bán lẻ; dịch vụ phân mục hàng hóa, bao gồm biên tập, 

sắp xếp và công bố các cuốn catalô về hàng hóa; quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; 

phân phát hàng mẫu; tổ chức trưng bày và triển lãm cho mục đích thương mại và quảng 

cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng 

cáo tại các điểm bán hàng; quảng cáo bán hàng (xúc tiến bán hàng); hỗ trợ điều hành kinh 

doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 

hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 

hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2015-18208 (220) 10.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) NIRVANA SRL  (BO) 

Avenida Beni Nro. S/N Edif.: ARETE 
Piso:2 Depto.:. Offce. :2D BARRIO 
MAQUINA VIEJA UV:0001, 
MZA:0002, Bolivia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá thành phẩm được đóng gói; 

diêm.  
 

 
(210) 4-2015-18211 (220) 10.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2882237 13.01.2015 IN 

  
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area, 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh viêm gan C mạn tính - dùng cho 

người lớn.  
 

 
(210) 4-2015-18214 (220) 10.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ EMJ   (VN) 
Số 14 đường D8, khu biệt thự Sài Gòn 
Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

để chăm sóc tóc; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; hoa tai; đồ trang sức; chuỗi hạt [đồ trang sức]; 
nhẫn [đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay.  
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Nhóm 18: Ba lô; dây đeo vai bằng da thuộc; túi xách tay; ví bỏ túi; ví tiền; ví đựng thẻ tín 
dụng.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; giày dép; quần áo lót; quần áo bơi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) các mặt hàng thời trang và phụ kiện thời trang 
thông qua trang web thương mại điện tử, bao gồm: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, 
túi xách, ví, đồng hồ, kính mắt, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-18217 (220) 10.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ELAND PARK LIMITED   (KR) 

8-25, Sinpyeonggol-gil, Toseong-myeon, 
Goseong-gun, Gangwon-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem làm từ sữa, đường và trái cây; bánh kem lạnh; cà phê; bánh 

quế, đồ uống có cà phê là thành phần chính; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mứt kẹo, sô cô 
la, bánh ngọt; kẹo; trà.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ kem lạnh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kem làm từ sữa, 
đường và trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh kem lạnh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cà 
phê; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh quế; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống có cà phê là 
thành phần chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh mứt kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sô cô la; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh ngọt; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà, dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực kem lạnh và kem làm từ sữa, đường và trái cây.  

 
Nhóm 43: Cửa hàng bán kem (dịch vụ nhà hàng); dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, 
dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-18279 (220) 13.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.3.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) IMM FOOD AND MORE COMPANY 

LIMITED  (TH) 
No. 245, 247 Soi Intramara 16 
Sutthisarnvinidchai Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok THAILAND 10400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-18346 (220) 13.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Trần Tiến Công   (VN) 

Thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; bộ lọc nước uống (thiết bị lọc nước uống); phụ tùng 

điều chỉnh cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi cho đường ống; thiết bị phun nước; vòi phun 
nước; thiết bị làm sạch nước (hệ thống làm sạch nước). 

 

 
(210) 4-2015-18347 (220) 13.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Trần Tiến Công   (VN) 

Thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; bộ lọc nước uống (thiết bị lọc nước uống); phụ tùng 

điều chỉnh cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi cho đường ống; thiết bị phun nước; vòi phun 
nước; thiết bị làm sạch nước (hệ thống làm sạch nước). 

 

 
(210) 4-2015-18392 (220) 14.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) RAJAH & TANN SINGAPORE LLP  

(SG) 
9 Battery Road #25-01, Straits Trading 
Building, Singapore 049910 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc (nghe-nhìn); bộ xử lý trung tâm; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ 

đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị ổ đĩa cho máy vi tính; đĩa mềm; thiết bị kỹ thuật tạo 
ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; máy tính xách tay; vật để dữ liệu từ tính; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa từ; băng từ; bộ điều biến; đĩa compắc đa phương tiện; máy tính 
xách tay loại nhỏ; đĩa quang; đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); chương trình điều hành máy vi 
tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); vật ghi âm thanh; bộ xử lý từ; tất cả thuộc 
nhóm 9. 

 
Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; lịch; danh thiếp; giấy sao 

chụp; phiên bản đồ họa; sổ tay hướng dẫn; mẫu tự; tạp chí (định kỳ); bản tin; báo chí; sổ 

tay; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; sách mỏng; giấy; tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; 
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ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; biểu thời gian in sẵn; tờ quảng cáo; văn phòng phẩm; đồ 

dùng giảng dạy; tấm lót bàn viết; giấy viết; tất cả thuộc nhóm 16.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ luật sư đại diện; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ 

pháp lý về cung cấp thông tin, bao gồm cả trực tuyến; dịch vụ công chứng; dịch vụ tố tụng 

về quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý và bảo vệ sở hữu trí tuệ; dịch vụ khai thác sáng 

chế; dịch vụ khai thác quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ luật sư sáng chế, cụ thể là dịch vụ 

trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp và thực hiện tra cứu; dịch vụ tư vấn liên quan 

đến quyền sở hữu trí tuệ; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ chuyển nhượng sở hữu trí 

tuệ; tư vấn pháp lý liên quan đến điều tra tội phạm.  
 

 
(210) 4-2015-18420 (220) 14.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.1; A5.3.15; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Xanh lá cây đậm, nâu, trắng, xanh lá cây 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Quang Dũng  
(VN) 
Lô 9, đường CN8, cụm CN vừa và nhỏ 

Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân hữu cơ; các sản phẩm dùng cho nông nghiệp cụ thể là 

hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-18421 (220) 14.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.1; A5.3.15; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Quang Dũng  
(VN) 
Lô 9, đường CN8, cụm CN vừa và nhỏ 

Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân hữu cơ; các sản phẩm dùng cho nông nghiệp cụ thể là 

hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
834 

(210) 4-2015-18450 (220) 14.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) NGUIEN KHYU ZY   (UA) 

Str. Zodchich 24, Apt 23, Kiev - 03194, 
Ukraine  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-18475 (220) 14.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; 3.7.17; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lã Trường Thọ  (VN) 
Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; mành tre cửa sổ trong nhà bằng vải dệt; đệm lò xo; gối; đệm khí không 

dùng cho mục đích y tế, đệm hơi không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải; rèm cửa ra vào; màn 
chống muỗi. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: gối, đệm, nệm, mành tre cửa sổ trong nhà bằng vải dệt, 
đệm lò xo, đệm khí không dùng cho mục đích y tế, đệm hơi không dùng cho mục đích y 
tế, chăn, chăn bông, tấm phủ trải giường. 

 

 
(210) 4-2015-18559 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) XAMANE, S.A.   (PT) 

Avenida Associacao Comercial e 
Industrial de Gondomar, 330, 4510-688 
Gondomar, Portugal  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
835 

(210) 4-2015-18567 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Đinh Thị Mỹ Phượng   (VN) 
1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-18570 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.11.8; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Trí Thức  (VN) 

Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; quản lý các căn hộ cho thuê.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; phá dỡ các công trình 
xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; dịch vụ cách nhiệt, cách 
điện, cách âm trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-18591 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.7; A5.5.20 
(731) FEED YOUR SKIN JV, S.L.  (ES) 

Ctra. Madrid-Cartagena, Km. 383, 
30.100 Espinardo (Murcia), Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và các đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống làm từ nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để pha đồ uống. 

 
 

(210) 4-2015-18596 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.2; 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD.  

(SG) 
15A, Kaki, Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm nước uống có gaz; sữa làm từ hạnh nhân 
(đồ uống); đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uồng khai vị, không có cồn; bia; hèm bia; 
đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua; nước táo lên men, không có cồn, đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn, chế phẩm tạo gaz cho đồ uống; bột tạo gaz cho đồ uống; tinh dầu dùng để chế 
biến đồ uống; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không 
có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc không có cồn; nước sô đa có hương vị gừng, bia 
gừng; nước nho ép chưa lên men; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chiết xuất 
của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); cơ-vát (đồ uống không chứa cồn); nước chanh; chế phẩm 
dùng để làm rượu mùi; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); bia mạch nha; hèm mạch 
nha; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm nước 
khoáng; nước quả ép chưa lên men; nước lúa mạch ướp hoa cam; đồ uống từ cây thổ phục 
linh (đồ uống không chứa cồn); nước khoáng xenxe; nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống); nước sinh tố; nước sô đa; nước trái cây ướp lạnh (đồ uống); xi rô dùng cho đồ 
uống; xi rô dùng cho nước chanh; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua (đồ 
uống); nước ép rau (đồ uống); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-18602 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/607,625 23.04.2015 US 

  
(731) LOKRING TECHNOLOGY, LLC  (US) 

38376 Apollo Parkway, Willoughby, 
Ohio 44094, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện làm bằng kim loại sử dụng cho ống và ống tuýp mà được gắn liền một 

cách cơ học vào ống và ống tuýp.  
 

Nhóm 07: Dụng cụ vận hành bằng thủy lực cho việc lắp đặt các phụ kiện với ống kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2015-18605 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1 
(591) Đen, ghi 
(731) YICHANG ZHAOFENG TRADING 

CO., LTD.  (CN) 
51-6-217, Xiling Second Road, Xiling 
District, Yichang, Hubei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu khai vị; rượu hỗn hợp; rượu vang; rượu mùi; 
rượu uýt-ki; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gạo; rượu rum; rượu vốtca.  
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(210) 4-2015-18733 (220) 16.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt,  đỏ 

tươi, đồng nhũ 

(540) 

  

(731) Trung tâm ngoại ngữ  (VN) 
Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], và học viện [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề, và tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội 
nghị, và sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều hành hội thảo, và sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, và sắp xếp và tiến hành hội nghị 
chuyên đề; xuất bản sách; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức 
và điều khiển đại hội, và sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo 
dục; kháo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ phiên dịch viên; trường mẫu giáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc văn hóa; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; 
trường nội trú; đào tạo lại nghề; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo], và sắp xếp và 
tiến hành hội thảo [đào tạo]. 

 

 
(210) 4-2015-18758 (220) 16.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A5.1.16; 

26.13.25 
(731) OPPO MEDICAL INC.   (US) 

825 Van Ness Ave Ste 603, San 
Francisco, CA 94109, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; kem đánh giày; xi đánh 

giày; sáp đánh giày; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng); đá bọt; nước hoa; 
mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp da mặt; thuốc nhuộm tóc; kem đánh răng; hương thơm để thắp, 
mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm làm thơm không khí.  

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế dụng cụ đo lượng đường glu-cô trong máu, dụng cụ đo huyết áp, 
thiết bị xoa bóp, ghế mát-xa chạy điện giường mát-xa chạy điện, găng tay xoa bóp (mát-
xa), gối trị chứng mất ngủ (gối y lế), bít-tất y tế, dụng cụ chỉnh hình chèn trong giày, đai 
lưng chỉnh hình, dây đeo chỉnh hình, giày chỉnh hình, dụng cụ hỗ trợ uốn cong chỉnh 
hình, vật dụng đỡ cho bàn chân bẹt, đế giày chỉnh hình, băng để hỗ trợ băng bó, băng treo 
để băng bó, mặt nạ che mắt, mũ che tai, nút bịt lỗ tai dùng trong y tế, gối đá chườm, túi đá 
chườm, túi đựng nước nóng, khăn chườm lạnh khẩn cấp, đai deo khi mang thai, đai giúp 
uốn cong bàn chân, dụng cụ tách ngón chân chỉnh hình băng đeo ngón chân để chỉnh sửa 
các ngón chân chồng lên nhau miếng đệm bảo vệ bàn chân, miếng đệm giúp giữ thăng 
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bằng gót chân, dụng cụ hỗ trợ chỉnh hình lưng, vòng đai bảo vệ cổ dùng trong y tế, dụng 
cụ nâng đỡ ngực dùng trong y tế, dụng cụ nâng đỡ eo (vùng thắt lưng) dùng trong y tế, 
dụng cụ chống đỡ mắt cá chân dùng trong y tế, dụng cụ nâng đỡ cổ tay dùng trong y tế, 
dụng cụ nâng đỡ ngón tay dùng trong y tế, dụng cụ nâng đỡ bàn chân dùng trong y tế 
dụng cụ nâng đỡ đầu gối dùng trong y tế, dụng cụ nâng đỡ khuỷu tay dùng trong y tế, 
dụng cụ nâng đỡ vai dùng trong y tế, cái đeo đỡ ngón tay dùng trong y tế, đai đeo chữa 
chứng sa ruột, đai đeo nâng đỡ bụng, khăn trải giường vô trùng dùng trong phẫu thuật, tất 
chân để ép dùng trong y tế, tất chân đàn hồi dùng trong phẫu thuật, băng đàn hồi, băng 
bằng thạch cao, băng có dạng hình tam giác (băng chỉnh hình), băng đầu gối (cho phẫu 
thuật thẩm mỹ), băng để băng bó các khớp xương (dùng trong phẫu thuật), đai đeo chỉnh 
hình dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, thiết bị ga-rô (buộc vết thương để cầm máu), giường 
y tế, cái kẹp luyện tay dùng trong phục hồi chức năng, thiết bị tập đứng dùng trong phục 
hồi chức năng với bộ xà ngang áp vào tường, thiết bị phục hồi chức năng cho lưng, nạng 
chống y tế, giày chỉnh hình cho bệnh nhân bị bại liệt, thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng 
cho người tàn tật, áo nịt ngực dùng trong y tế, dụng cụ nâng đỡ xương cổ, thanh nẹp phẫu 
thuật, miếng dán y tế (băng) ngoài da dùng cho mục đích phẫu thuật, mặt nạ sử dụng cho 
nhân viên y tế, khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được, chân tay giả, khớp 
nhân tạo. 

 

Nhóm 12: Xe đẩy tay, xe đẩy trẻ em; xe lăn (dùng cho người tàn tật hoặc người bệnh); xe 
lăn (dùng cho người tàn tật hoặc người bệnh) được vận hành bằng sức của máy; xe scutơ 
hay xe máy bánh nhỏ (xe cộ); ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng trong xe cộ.   

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày và giày bốt (đồ đi chân), mũ và mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); quần áo thể thao; quần áo bó sát người, bít-tất ngắn và bít-tất đài; miếng lót giày, 
găng tay là phụ kiện cho trang phục; găng tay chống lạnh; tấm che mắt khi ngủ, xà cạp, 
quần áo lót, quần áo mặc bên trong, quần soóc, quần áo bó, áo mặc khi tập thể thao, áo, 
áo nịt ngực, áo độn, quần soóc độn, quần dài độn, áo vét quần ống bó, cô tay áo, áo vét 
độn bông; áo mưa, khăn quàng cổ, yếm dãi không bằng giấy; dải băng buộc đầu (trang 
phục); mũ che tai (trang phục), tạp dề (trang phục).  

 
 

(210) 4-2015-18809 (220) 16.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 24.15.21; 

26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, TTUKSEOM-RO, SEONGDONG-
GU, SEOUL, KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy móc (móc gài), kẹp (ghim) 
và kim; hoa nhân tạo; râu giả; băng đeo tay; vật độn áo nit ngực; miếng đệm vai dùng cho 
quần áo; cái kẹp ống quân dùng cho người đi xe đạp; khung để mạng vá; miếng dán nhiệt 
để trang trí đồ vải (phụ kiện may mặc); tóc giả; ria mép giả; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; 
lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy dùng để uốn xoăn tóc; phần tóc nối thêm; đồ 
trang trí tóc; đồ trang trí cho giày (không bằng kim loại quý); vật trang trí dùng cho quần 
áo; hạt cườm không dùng để làm đồ trang sức.  
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(210) 4-2015-18855 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 1.15.15; A5.5.20; 26.13.25; 

A5.5.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ nghệ 
Thiên Mộc  (VN) 
60 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh, giá đồ đạc.  
 

Nhóm 35: mua bán: kỷ niệm chương, huy chương, huy hiệu, cúp, bút, hộp bút, văn phòng 
phẩm, đồ gốm sứ, thủy tinh, pha lê, usb, ca sứ, bình giữ nhiệt, ba lô, túi xách, ô (dù), ví, 
quần áo, giày dép, mũ nón, đồng hồ, móc khóa, vòng đeo tay, mũ bảo hiểm, thú nhồi 
bông, đế lót ly, tranh ảnh, khung tranh, cuốn album, lịch, tấm thiệp, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ nội thất, hộp gỗ, khay kệ.  

 

 
(210) 4-2015-18856 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ nghệ 
Thiên Mộc  (VN) 
60 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh, giá đồ đạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán : kỷ niệm chương, huy chương, huy hiệu, cúp, bút, hộp bút, văn 
phòng phẩm, đồ gốm sứ, thủy tinh, pha lê, usb, ca sứ, bình giữ nhiệt, ba lô, túi xách, « 
(dù), ví, quần áo, giày dép, mũ nón, đồng hồ, móc khóa, vòng đeo tay, mũ bảo hiểm, thú 
nhồi bông, đế lót ly, tranh ảnh, khung tranh, cuốn album, lịch, tấm thiệp, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ nội thất, hộp gỗ, khay kệ.  

 

 
(210) 4-2015-18857 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; A11.3.7; 26.1.1; A26.1.24 
(731) Lương Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

62/11/12A, khu phố 4, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh canh. 
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(210) 4-2015-18858 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thế giới Hòa Bình  
(VN) 
H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy hút không khí; túi đựng rác của máy hút bụi; 
máy và thiết bị điện để làm sạch; hệ thống rửa xe cộ; thiết bị rửa.  

 

 
(210) 4-2015-18859 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh Vương Tiến 

Dòng  (VN) 
Xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 
Thọ  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ khách sạn: nhà 

trọ; nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-18870 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.5; A7.1.12; 24.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng,  vàng, cam 
(731) Bùi Văn Hiệp   (VN) 

Ngõ 4, đường Thành Công, phố Bắc 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); gạo; bánh làm bằng gạo; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột.  

 

 
(210) 4-2015-18871 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 24.15.3; A24.15.13; A24.15.7 (540) 

  

(731) Trung tâm anh ngữ GOET   (VN)
94 Ngô Văn Sở, phường Hoà Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế, huấn luyện 
về giảng dạy Tiếng Anh, hướng dẫn du học nước ngoài. 

 
 

(210) 4-2015-18872 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thanh Thúy   (VN) 
Số 7 ngõ 283 Trần Khát Chân, Phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề sàn bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; tay nắm cửa kính bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2015-18873 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 
dựng; kính xây dựng.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho 
thuê nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
công trình xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-18876 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước khoáng 
Bình Minh  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 322/95/29, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo.  
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(210) 4-2015-18878 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Minh Sài 
Gòn  (VN) 
73 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-18879 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Minh Sài 
Gòn   (VN) 
73 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày.  

 
 

(210) 4-2015-18890 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A2.9.16; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Đồng 
Tiến   (VN) 
Thửa đất 119, khu Long Vỹ, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón và các trang phục may sẵn thông thường khác. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu và các vật liệu trải sàn khác. 
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(210) 4-2015-18893 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đức Hạnh  (VN) 
Số 50, ngõ 101, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; son dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-18894 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) PLASTI DIP INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
3920 Pheasant Ridge Drive, Blaine, 
Minnesota 55449, United States 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2015-18896 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; 1.15.3 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK Hàng Hiệu 
Hoa Kỳ  (VN) 
331 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-18897 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1 
(591) Nâu cà phê, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ và du lịch Bảo 
Nam  (VN) 
80 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2015-18898 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Lê Anh Quân  (VN) 
Số 3, dãy B11 khu tập thể nhà máy cơ 

khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-18899 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Lê Anh Quân   (VN) 
Số 3, dãy B11 khu tập thể nhà máy cơ 

khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, trái cây tươi, rau tươi, thức 

ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2015-18918 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.3.1; 13.1.5; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Đen, xanh da trời; hồng; trắng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Hương Quỳnh  (VN) 
Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy: giấy ăn; giấy vệ sinh; bìa cát tông. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; du lịch; cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2015-18955 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, da 

(731) Công ty Cổ Phần Thương Mại 
và Dịch Vụ Quốc Tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; Khăn giấy; Giấy ăn; Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-18956 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 2.7.9; 2.7.23; 

A26.11.8; A5.3.13; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy; giấy ăn; giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-18957 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.5.6; 26.1.2; 2.9.1; A26.11.8; 26.4.2; 

24.17.17 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, da 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy; giấy ăn; giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2015-18958 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, nâu, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy; giấy ăn; giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-18993 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam  (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh 
mỳ; bánh ngọt.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2015-18994 (220) 17.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam   (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh 
mỳ; bánh ngọt.   
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ. 
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(210) 4-2015-19012 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2919974 12.03.2015 IN 

2966048 19.05.2015 IN 
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm rụng lông; lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm]; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể gồm chế phẩm làm 
sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật liệu mài 
mòn; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; dầu xức tóc; gel vuốt tóc; dầu tắm, không dùng cho 
mục đích y tế; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng trong vệ sinh thân thể và trong 
trong thuốc đánh răng.  

 
 

(210) 4-2015-19013 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 03: Lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; thuốc nhuộm tóc; 
thuốc nhuộm màu tóc; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể gồm chế phẩm làm 
sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật liệu mài 
mòn; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; dầu xức tóc; gel vuốt tóc; dầu tắm, không dùng cho 
mục đích y tế; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng trong vệ sinh thân thể và trong 
trong thuốc đánh răng; chế phẩm làm rụng lông. 

 

(210) 4-2015-19014 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược cổ truyền ấn Độ dùng cho sản phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2015-19015 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2966046 19.05.2015 IN 

(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 
GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; thuốc 

nhuộm tóc; thuốc nhuộm màu tóc; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể gồm chế 
phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật 
liệu mài mòn; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; xà phòng; dầu xức tóc; gel vuốt tóc; dầu tắm, không dùng cho mục 
đích y tế; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng trong vệ sinh thân thể và trong 
trong thuốc đánh răng; chế phẩm làm rụng lông.  

 
 

(210) 4-2015-19016 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2997637 01.07.2015 IN 

(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 
GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 03: Lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; màu vẽ trang điểm 

tay; thuốc nhộm màu tóc; và thuốc nhuộm tóc.  
 
 

(210) 4-2015-19017 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2987621 18.06.2015 IN 

2997638 11.07.2015 IN 
  
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT   (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 
(511)   Nhóm 03: Lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm] dạng bột; màu trang 

điểm từ lá móng dạng tuýp hình nón; thuốc nhuộm tóc trên cơ sở lá móng; dầu lá móng 
(mỹ phẩm); chế phẩm nhuộm màu tóc; dầu xả tóc; màu vẽ trang điểm tay thuộc nhóm 3.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
849 

(210) 4-2015-19032 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 
MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gốm sứ, pha lê, đất nung, gạch ngói; mua bán kim loại, hợp kim. 
 

 
(210) 4-2015-19037 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) UNION CARBIDE CORPORATION  
(US) 

2030 Dow Center, Midland, Michigan 

48674, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống đông và chất làm lạnh công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-19046 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hạnh  (VN) 
192 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 29: Rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau được nấu chín; quả được bảo quản; 

quả được phơi khô; quả được nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản 

phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 

kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật ong; mật đường; men; muối; tương; dấm; nước 

xốt; kem lạnh. 
 

Nhóm 31: Hạt, chưa xử lý; hoa tươi; quả tươi; rau tươi; cây. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2015-19075 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2015 31864 27.01.2015 AZ 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-19076 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2015 31865 27.01.2015 AZ 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-19097 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) ZHEJIANG GUOTIAN CLOTHING 

CO., LTD.  (CN) 
No. 80, Wuxi North Street, Niansanli 
Street, Yiwu, Zhejiang, China. 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần đùi; áo nịt ngực; quần áo ngủ; áo gilê; quần áo bó. 
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(210) 4-2015-19098 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 26.1.1; 2.1.13 
(591) Tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hậu  (VN) 
371 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay chế biến từ đậu nành (bao gồm: chả lụa chay, mắm ruốt chay, 
chà bông chay, pate chay, heo quay chay). 

 

Nhóm 30: thực phẩm chay chế biến từ bột mì và bột ngũ cốc (bao gồm: các loại bánh mì 
chay, bánh ngọt chay).  

 

 
(210) 4-2015-19107 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 24.17.5; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương, đỏ, ghi 

xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-19108 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.5; 26.1.1; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương, xanh lá 

cây, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô.   

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-19109 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương, đỏ, ghi 

xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 

rau sấy khô.   

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-19110 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  

 
 

(210) 4-2015-19111 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A11.3.3; A11.1.18; A8.1.16; 8.3.1 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa đậu nành.  
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(210) 4-2015-19112 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) 1. Hà Duy Tú  (VN) 
Số nhà 8, ngõ 196, phố Bình Lộc, khu 
10, phường Tân Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

2. Bùi Văn Khương  (VN) 
Số nhà 36, ngõ 333, phố Bình Lộc, khu 
8, phường Tân Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, quạt chắn gió, quạt gió công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-19113 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.4.2; 25.5.2; 2.5.21 
(591) Vàng, hồng, xanh lá, nâu, xanh nước 

biển, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hoá thực vật 

VH - Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố số 7, km 10,5, quốc lộ 32, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 
 

(210) 4-2015-19114 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.13.1; 25.5.25 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hoá thực vật 

VH - Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố số 7, km 10,5, quốc lộ 32, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2015-19115 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh, xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hoá thực vật 

VH - Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố số 7, km10,5, quốc lộ 32, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2015-19116 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A1.13.10; A1.13.15 
(591) Đen, trắng, ghi, da cam 
(731) Công ty cổ phần hoá thực vật 

VH - Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố số 7, km10,5, quốc lộ 32, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2015-19117 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 25.1.25 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 
dịch vụ Minh Thảo  (VN) 
488 Cửa Đại, Sơn Phô 1, phường Cẩm 
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn (dịch vụ chỗ ở tạm thời). 
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(210) 4-2015-19118 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) JAKED S.R.L.  (IT) 

Via Carlo Noe', 22 I-21013 
GALLARATE (VA) (IT)  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; quần áo lót, quần áo thể thao; bộ quần áo 

tắm và mũ bơi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
marketing; tổ chức sự kiện, triển lãm cho mục đích thương mại và/hoặc quảng cáo; dịch 
vụ bán lẻ, bao gồm dịch vụ bán lẻ trực tuyến, liên quan đến các sản phẩm sau, cụ thể là 
kính và kính đeo mắt, hộp chứa đĩa, mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe máy và mũ bảo 
hiểm dùng cho thể thao, máy nghe nhạc, dụng cụ bơi và bơi dưới nước, thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị dập lửa, da 
và giả da và sản phẩm bằng các vật liệu này, da động vật, da sống, rương/hòm, va li và túi 
du lịch, ô, dù, gậy chống, roi da, dây an toàn và bộ yên cương, vali và hộp đựng đồ trang 
điểm và hộp đựng tư trang (tất cả đều rỗng), ba lô, túi bao gồm túi đa năng dùng cho thể 
thao, túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo hông, ví cầm tay cho nữ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, quần áo lót, quần áo thể thao, bộ quần áo 
tắm và mũ bơi, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang hoàng cây noel, 
túi chuyên dụng đựng thiết bị thể thao, thiết bị cho bơi lội và bể bơi.  

 

 
(210) 4-2015-19119 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh, xám 
(731) KIA MOTORS CORPORATION   (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe buýt; xe buýt loại nhỏ; xe ô tô bốn bánh có thể lái; xe tải chở 

người hoặc hành lý; xe tải loại nhỏ; xe thể thao da dụng (SUV); động cơ mô tô cho 
phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; túi khí (thiết 
bị an toàn cho ô tô), cần gạt nước cho kính chắn gió xe cộ; mui (nắp ca-pô) cho động cơ 
xe cộ; tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ trái hoặc 
rẽ phải); thiết bị chống lóa cho xe cộ (trừ bộ đèn chống lóa); gương chiếu hậu cho xe cộ; 
thanh chắn va đập của ô tô; vỏ xe ô tô; kính chắn gió; ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng cho 
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xe cộ; bánh lái cho xe cộ; bậc lên xuống của ô tô; bánh ô tô; vỏ bọc cho xe ô tô; thắt lưng 
bảo hiểm dùng cho xe cộ, xe cộ chạy bằng điện; khung xe ô tô; phụ kiện xe ô tô cụ thể 
như: tay nắm cửa xe ô tô, bơm hơi (phụ tùng xe cộ).  

 

 
(210) 4-2015-19121 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(731) M.D. UNION GROUP CO., LTD.   (TH) 

670/276-277 Soi Suthiporn, Asoke-
Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok 
10400, THAILAND  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm để làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế 
phẩm đánh răng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); lông mi giả; sơn và dầu làm bóng móng; mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tay, làm sạch da dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-19130 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.25; 24.11.3 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương  (VN) 
Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tan mỡ không chứa thuốc (mỹ phẩm); tinh dầu trị rạn da (mỹ phẩm); son 

môi; kem ủ tóc. 
 

 
(210) 4-2015-19131 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Xuân Việt   (VN) 
51/117 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ; nhạc cụ dây; nhạc cụ điện tử; đàn oóc-gan; đàn ghi ta; đàn piano. 
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(210) 4-2015-19133 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 14.3.20 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công cụ điện máy Hưng Thịnh  
(VN) 
92 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện, máy nén khí, máy bơm nước bằng điện, động cơ điện (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2015-19134 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A11.3.4; 

5.7.1 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

NBN  (VN) 
D45 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-19135 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KURT GEIGER LIMITED  (GB) 

24 Britton Street, London EC1M 5UA, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước thơm; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể 

không chứa thuốc hoặc chế phẩm trang điểm không chứa thuốc, gel (chất keo) để tắm bồn 
và tắm vòi hoa sen (không chứa thuốc), chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm 
sóc tóc (mỹ phẩm) và chế phẩm nhuộm tóc, dầu gội đầu và dầu xả, nước thơm dùng cho 
cơ thể, nước thơm dùng cho tay, nước thơm dùng cho chân không chứa thuốc; kem đánh 
giày, xi đánh giày, sáp đánh giày. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); thẻ tín dụng được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, thẻ phần 
thưởng được mã hóa từ tính và thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ từ tính chưa mã 
hóa; thẻ thông minh; thẻ ngân hàng được mã hóa; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
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thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa com-pắc ghi sẵn; bộ nhớ chỉ 
đọc (CD ROM), băng và đĩa CD; kính râm, kính đeo mắt, hộp/bao và gọng kính râm và 
kính đeo mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng, bao (túi, hộp) đựng điện thoại di 
động; bao (túi, hộp) đựng máy tính xách tay; tất cả các sản phẩm nói trên không bao gồm 
kính thể thao, kính râm thể thao, kính bảo hộ, mũ bảo hiểm cho chơi thể thao và các vật 
dụng quang học liên quan đến thể thao. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; khuy măng sét; khóa cài bằng kim 
loại quý; đá quý; kim loại quý và hợp kim của kim loại quý cụ thể là đồ trang sức; đồng 
hồ bấm giờ và dụng cụ đo thời gian. 

 

Nhóm 18: Da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm) và da giả (vật liệu giả da); đồ bằng da cụ 
thể là cặp da, hộp đựng mũ, va li, cặp đựng giấy tờ và tài liệu, cặp mang giấy tờ và tài liệu, 
ví đựng chìa khóa, ví tiền, ví có thể gập, bao đựng thẻ tín dụng, cặp đeo vai, túi đeo lưng, 
ba lô, ví/túi đựng đồ trang điểm rỗng, ví/túi đựng mỹ phẩm rỗng, và túi đựng hành lý; va li 
đựng hành lý; hòm/rương; túi du lịch; túi xách tay; ô; lọng; gậy chống. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu (không được xếp vào các nhóm khác).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, đặt hàng qua đường bưu điện và bán lẻ trực tuyến các hàng hóa 
trong lĩnh vực đồ đi ở chân, giày, dép xăng-đan, dép đi trong nhà, kính râm, kính đeo mắt, 
hộp/bao đựng kính râm và kính đeo mắt, gọng kính râm và kính đeo mắt, kính áp tròng, 
hộp đựng kính áp tròng, đồ trang sức và đá quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, khuy măng 
sét, thắt lưng cho quần áo, khóa cài thắt lưng, dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ, 
cặp da, va li, cặp đựng giấy tờ và tài liệu, tập đựng giấy tờ và tài liệu dạng cặp, ví đựng 
chìa khóa, ví, ví có thể gập, bao đựng thẻ tín dụng, vỏ bọc và bao/túi đựng máy tính bảng 
và điện thoại di động, cặp đeo vai, túi đeo lưng, ba lô, ví/túi đựng đồ trang điểm rỗng, 
ví/túi đựng mỹ phẩm rỗng, và túi đựng hành lý, va li đựng hành lý, hòm/rương du lịch, túi 
du lịch, túi xách tay, ô, lọng, gậy chống, khăn quàng cổ, găng tay, sản phẩm làm đẹp và 
chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, nước thơm, đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai và quần 
áo; dịch vụ quảng cáo và quảng bá (xúc tiến bán hàng); khuyến mại (đẩy mạnh bán hàng 
cho người khác); dịch vụ quảng cáo và tiếp thị (marketing), cụ thể là dịch vụ khách hàng 
thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá và/hoặc 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-19136 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ pha cà phê không chạy bằng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ 
uống; tách (chén, cốc), ca (chén vại), đồ chứa đựng bằng thủy tinh đặt trên mặt bàn, bình 
rót; hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá). 
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(210) 4-2015-19137 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  

(US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of 

America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ pha cà phê không chạy bằng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ 

uống; tách (chén, cốc), ca (chén vại), đồ chứa đựng bằng thủy tinh đặt trên mặt bàn, bình 

rót; hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá). 
 

 
(210) 4-2015-19138 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.17.5 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  

(US) 

1400 North Goodman Street, Rochester, 

New York 14609, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; kính áp tròng mềm (kính áp tròng hydrogel); hộp đựng kính áp 

tròng; thiết bị và dụng cụ đo quang học; thị kính (mắt kính); thấu kính quang học; kính 

đeo mắt; mắt kính. 
 
 

(210) 4-2015-19139 (220) 20.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) MARICO LIMITED  (IN) 

Grande Palladium, 7th Floor, 175 CST 

Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 

400 098, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu chăm sóc tóc; nước xức tóc; kem dưỡng tóc; gel xịt tóc; chế phẩm mỹ 

phẩm cho tóc và da. 
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(210) 4-2015-19150 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) LA NEW INTERNATIONAL 

CORPORATION.  (TW) 
6F., No. 218, Sec. 3, Tatung Rd., Xizhi 
Dist., New Taipei City 221, Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; áo sơ mi; quần dài; bít tất ngắn cổ; găng tay (trang phục); mũ lưỡi trai 

(đồ đội đầu).  
 

 
(210) 4-2015-19151 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Đồng Đức Dũng  (VN) 
8/188 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-19152 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nosta  (VN) 
Xóm Cuối, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược dùng cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19153 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CHICAGO MERCANTILE 

EXCHANGE INC.  (US) 
20 S. Wacker Drive Chicago, IL 60606, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để sử dụng trong giao dịch tài chính, giao dịch tài chính, 
thông tin và thị trường tài chính, và các dịch vụ nghiệp vụ thanh toán tài chính, phần mềm 
máy tính để sử dụng trong giao dịch nghiệp vụ thanh toán, xác nhận và quản lý rủi ro kinh 
doanh tài chính cho các sàn giao dịch trên thị trường hối đoái trong các lĩnh vực hợp đồng 
tương lai, quyền chọn (bán hoặc mua) giao dịch hoán đổi, và các hợp đồng phái sinh 
khác; phần mềm máy tính để sử dụng trong xác thực, đơn giản hóa, khớp lệnh, xử lý, 
nghiệp vụ thanh toán và gửi dữ liệu giao dịch, trao đổi thông tin chi tiết các giao dịch 
thương mại, và quản lý tổng thể chu trình giao dịch; phần mềm máy tính có thể tải về để 
sử dụng trong giao dịch tài chính, trao đổi tài chính, thông tin tài chính và dữ liệu thị 
trường, và các dịch vụ nghiệp vụ thanh toán tài chính; phần mềm máy tính có thể tải về để 
sử dụng trong việc xác thực, đơn giản hóa, khớp lệnh, xử lý, nghiệp vụ thanh toán và gửi 
dữ liệu giao dịch, trao đổi thông tin chi tiết các giao dịch thương mại, và quản lý tổng thể 
chu trình giao dịch. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ giao dịch hàng 
hóa (tài chính); dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai (tài chính); dịch vụ thông tin tài 
chính; dịch vụ nghiệp vụ thanh toán tài chính; cung cấp thị trường ngoại hối để kinh 
doanh, nghiệp vụ thanh toán, xác nhận và quản lý rủi ro tài chính, kinh doanh trong lĩnh 
vực hợp đồng tương lai, quyền chọn (bán hoặc mua), giao dịch hoán đổi, và các hợp đồng 
phái sinh khác; tiến hành các dịch vụ giao dịch và nghiệp vụ thanh toán hàng hóa, chứng 
khoán, tiền tệ, và công cụ tài chính, các dịch vụ giao dịch tài chính điện tử, giao dịch tài 
chính điện tử, cụ thể là, giao dịch hàng hóa (tài chính), chứng khoản, hợp đồng tương lai, 
quyền chọn (bán hoặc mua), giao dịch hoán đổi, chứng khoán, cổ phiếu và các hợp đồng 
phái sinh khác; thông tin tài chính được cung cấp bởi các phương tiện điện tử, cung cấp 
thông tin tài chính trực tiếp và theo yêu cầu; các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực phân 
phối dữ liệu thị trường, cụ thể là, các dịch vụ báo cáo dữ liệu thị trường và các dịch vụ 
quản lý tài khoản; cung cấp thông tin trong lĩnh vực dữ liệu thị trường về tài chính chứng 
khoán, hợp đồng phái sinh, chứng khoán và cổ phiếu. 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng trực tuyến tạm thời phần mềm không thể tải về để sử 
dụng trong giao dịch, nghiệp vụ thanh toán, xác nhận, và quản lý rủi ro kinh doanh tài 
chính cho các giao dịch trên thị trường hối đoái trong các lĩnh vực hợp đồng tương lai, 
quyền chọn (bán hoặc mua), giao dịch hoán đổi, và các hợp đồng phái sinh khác; nền tảng 
như một dịch vụ (PAAS) cụ thể là nền tảng phần mềm máy tính có tính năng xác thực, 
đơn giản hóa, khớp lệnh, xử lý, nghiệp vụ thanh toán và gửi dữ liệu giao dịch, trao đổi 
thông tin chi tiết các giao dịch thương mại và quản lý tổng thể chu trình giao dịch. 

 

 
(210) 4-2015-19154 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD  (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2015-19155 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Tuấn  

(VN) 
Số 111, đường Chùa Bộc, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo công sở; giầy dép; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: quần áo công sở, giầy dép, thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-19157 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.1; 26.4.4; 26.4.10 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Hưng Thịnh Phát  (VN) 
5/60 đường DT2, ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-19158 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Hưng Thịnh Phát  (VN) 
5/60 đường DT2, ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2015-19159 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông á  (VN) 
06 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, thị 
trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh 
§¨k L¾k 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-19170 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 6.1.2; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, nâu đen 

(540) 

  

(731) Vũ Hữu Thứ  (VN) 
267 đường ĐT 741 ấp 3, xã Tân Lập, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-19171 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.3 (540) 

  

(731) Tô Ngọc Lan Anh  (VN) 
Số 11B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi du lịch; túi sách tay; ví bỏ tiền; ví tiền. 
 

Nhóm 25: Dép; thắt lưng (trang phục); quần áo may sẵn; áo sơ mi; giày; bộ quần áo. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các sản phẩm sau: ba lô, cặp da, túi du lịch, túi sách tay, ví bỏ tiền, ví tiền, dép, 
thắt lưng, quần áo may sẵn, áo sơ mi, giày, bộ quần áo, kính, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-19172 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Oshitsu Việt Nam  (VN) 
Số 561 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-19173 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
Số 44, đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 
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(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: quần áo, giầy dép, bộ quần áo, váy, áo sơ mi, túi sách, ví, ba lô, kính, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-19174 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.13.25; 26.4.2; 

A26.11.7; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, xanh xám 

(540) 

  

(731) Bùi Trung Hiếu  (VN) 
Số 6, phố Tống Duy Tân, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; bộ quần áo; váy; áo sơ mi. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: quần áo, giầy dép, bộ quần áo, váy, áo sơ mi. 

 

 
(210) 4-2015-19175 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiếp Vận JD  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 
63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận tải hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. 
 

 
210) 4-2015-19176 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thiên Anh  (VN) 
25 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc da; nước hoa; tinh dầu; 
kem đánh răng. 

 

(210) 4-2015-19177 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thiên Anh   (VN) 
25 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc da; nước hoa; tinh dầu; 
kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-19178 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 5.7.14; A5.7.23; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Phước An  (VN) 
Km26, quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện 
Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 29: Quả bơ đã qua chế biến: bơ sấy khô, bơ đóng hộp, bơ tẩm gia vị. 
 

Nhóm 31: Quả bơ tươi, cây bơ giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quả bơ tươi, quả bơ đã qua chế biến: bơ sấy khô, bơ 
đóng hộp, bơ tẩm gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-19179 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A11.3.4; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Phước An   (VN) 
Km26, quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện 
Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 29: Quả sầu riêng đã qua chế biến: sầu riêng sấy khô, sầu riêng đóng hộp, sầu 
riêng tẩm gia vị. 

 

Nhóm 31: Quả sầu riêng tươi, cây sầu riêng giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quả sầu riêng tươi, quả sầu riêng đã qua chế biến: 
sầu riêng sấy khô, sầu riêng đóng hộp, sầu riêng tẩm gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-19190 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Số 2, ngách 15/47, ngõ Gốc Đề, đường 
Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu. 
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(210) 4-2015-19191 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.6; 26.4.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cổ phần Lady 
Care Việt Nam  (VN) 
285/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại hạt đã qua chế biến như: điều, lạc (đậu phộng); cà phê; lúa gạo; ngô; 

đậu. 
 

 
(210) 4-2015-19192 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Migroup  (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2015-19193 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Migroup   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2015-19195 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lê Mai Hương   (VN) 
Nhà 1H, Viện Khoa Học Và Công Nghệ 
Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19196 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 5.7.8; 25.1.5; 25.1.25; 

1.15.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt  (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-19197 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 3.7.6; A3.7.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt   (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-19198 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.9.6; 3.9.1; 25.5.25; 5.11.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt   (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2015-19199 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.9; 1.15.11; 1.15.24 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt   (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-19257 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Trần Văn Vĩnh  (VN) 
Số 101 nhà A6 tập thể mùng 8 tháng 3 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, xe đạp: xe điện, các loại xe chạy bằng 

điện (xe đạp điện, xe máy điện, ô tô diện) ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ 
chơi. 

 
 

(210) 4-2015-19279 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Mặt nạ vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); khăn giấy vệ sinh; khăn vệ sinh; 

miếng đệm lót vệ sinh; vật liệu băng bó dùng trong y tế; băng dùng để băng bó. 
 

Nhóm 09: Mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt 
nạ phòng độc, không dùng cho hô hấp nhân tạo; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp. 

 
 

(210) 4-2015-19287 (220) 21.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

F&D PARTNER CO., LTD. (KOREAN 
CORPORATION)  (KR) 
3-4F Wara Building, 38 Banpodae-ro 
Seocho-gu, Scoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; căng tin; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-19384 (220) 16.09.2013 

  (441) 26.10.2015 

(300) 1179018 16.09.2013 US 

  

(731) VINCE, LLC  (US) 

600 Kellwood Parkway, Chesterfield, 

MO 63017, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đeo ở thắt lưng; túi xách đeo ngang hông; túi đựng sách; túi xách; ví cầm 

tay; túi xách cầm tay; túi nhiều ngăn; túi thể thao; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi 

có quai đeo ngang vai (túi hobo); túi đựng chìa khóa; túi da và ví da; vali; túi đưa thư 

(kiểu túi hình chữ nhật có một nắp đóng túi); túi dùng khi đi chơi ngắn ngày; ví tiền; túi 

đựng đồ có nhiều ngăn và có thể cuộn tròn lại được; túi đeo vai; túi nhỏ dùng cho nam 

giới; túi đựng vật dụng vệ sinh cá nhân (túi rỗng); túi đi chợ; túi du lịch; ví tiền dùng cho 

nam giới; túi có bánh xe kéo đi được; túi nhỏ đeo ở cổ tay.  
 

 
(210) 4-2015-19405 (220) 22.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(300) 41-2015-0017928 16.04.2015 KR 

(531) 2.3.1; A2.3.2 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) HONG, HEE KYUNG  (KR) 

#103-1001, Nonhyeon Apt., Nonhyeon 

dong, 28, Gangnam-daero 146-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất các sự kiện biểu diễn; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất 

các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh truyền 

hình và chương trình biểu diễn; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh; điều 

khiển việc sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim và vi-đê-ô; 

sản xuất các chương trình nghe-nhìn; phân phối các chương trình truyền hình cho người 

khác; sản xuất chương trình biểu diễn trên truyền hình; giải trí trên truyền hình, phân phối 

(không phải là vận chuyển) các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình 

truyền hình; sản xuất phim băng hình; sản xuất phim vi-đê-ô; dịch vụ hoạt náo viên; dịch 

vụ điều khiển trường quay truyền hình; lập kế hoạch cho buổi biểu diễn; sản xuất các buổi 

nhạc hội; lập kế hoạch và sản xuất các buổi nhạc hội.  
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(210) 4-2015-19417 (220) 22.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DONGGUAN MENGCHENG SHOES 

MAKING MACHINE CO., LTD   (CN) 
YangGongZhou Area, Shatian town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt xén da thuộc; máy khâu; máy dập nổi; băng tải; đai truyền cho băng 
tải; máy làm gót giày.  

 

 
(210) 4-2015-19459 (220) 22.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DESRAN COMPRESSOR 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 
No. 168, Yulv Road, Malu Town, 
Jiading District, Shanghai City, P.R. 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy khí nén; máy nén tăng áp; máy nén [máy móc]; máy ly tâm; bộ lọc [bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ]; thiết bị tách hơi nước/dầu; máy bơm chân không; bơm 
khí nén; máy nén tua bin; động cơ khí nén. 

 
 

(210) 4-2015-19511 (220) 23.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24; 26.2.7 
(591) Ghi bạc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Thạch Quang Thuật  (VN) 
Số 14, ngõ 461, đường Cổ Nhuế, phường 
Cổ nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: dịch vụ tư vấn đầu tư 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 
 

(210) 4-2015-19512 (220) 23.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Ghi bạc, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Thạch Quang Thuật  (VN) 
Số 14, ngõ 461, đường Cổ Nhuế, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: dịch vụ tư vấn đầu tư; 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý,  tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 

 
(210) 4-2015-19613 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm) chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong công 

nghiệp; phân bón.  

 

Nhóm 02: Màu nhuộm; phẩm màu cho thực phẩm; mực in; sơn; vôi quét tường; dầu 

chống gỉ.  

 

Nhóm 03: Tinh dầu (hương liệu); mỹ phẩm 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; băng dùng để băng bó; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất diệt nấm, diệt cỏ; băng vệ sinh.  

 

Nhóm 07: Máy nâng hạ nông nghiệp; máy bán hàng tự động; máy ly tâm; máy khí nén; 

máy nghiền; máy lọc.  

 

Nhóm 09: Máy vi tính; máy rút tiền tự động (ATM); thẻ từ tính đã được mã hóa; chương 

trình phần mềm máy tính để quản lý các giao dịch và thanh toán bằng thẻ thanh toán; sản 

phẩm thẻ từ và thẻ thanh toán điện tử dùng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; máy đọc 

thẻ bán hàng tại chỗ.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị 

nha khoa; máy ghi điện tim; dụng cụ châm cứu dùng điện; thiết bị chiếu tia X quang cho 

mục đích y tế.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông 

trên không; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị để làm lạnh đồ uống; bếp nấu; đèn điện.  
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(210) 4-2015-19631 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.5; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, đen, 

nâu 

(540) 

 

(731) Trung tâm ứng dụng khoa 
học và công nghệ tỉnh Lâm 
Đồng  (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi sấy khô.  

 

 
(210) 4-2015-19671 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, xám, xanh da trời, xanh dương đậm

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế KOSHI  
(VN) 
57/7A/2A Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải; chăn; bao đệm; bao gối; khăn trải bàn, trải giường bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, 
bao gối, khăn trải bàn, trải giường.  

 

 
(210) 4-2015-19685 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Mai 

Phương  (VN) 
110A Cách Mạng Tháng 8, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-19714 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) NCF CO., LTD.   (KR) 

3,4,5F, Kookmin 2Bldg., 320, 

Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; quần áo làm bằng lông vũ; áo váy; áo vét; váy sợi 

chui đầu; quần áo đan; áo choàng; quần dài; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước; áo 

len chui đầu; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; váy; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; giày; 

khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2015-19717 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Hoàng Tố Quyên  (VN) 
10-09 chung cư An Hòa, đường Trần 

Lựu, phường An Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; dầu có thể ăn được, cụ thể là dầu gấc; trái cây được bảo 

quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đóng hộp; mứt nhão.  
 

 
(210) 4-2015-19732 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế 
Doãn Gia  (VN) 
Số 26 phố Phương Mai, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su và ni-trin dùng một lần cho phòng thí nghiệm để phòng chống 

tai nạn; thiết bị và dụng cấp cứu; găng tay bảo hộ lao động. 
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(210) 4-2015-19737 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A19.9.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lục, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khởi Minh 
Thành Công  (VN) 
Số 40/1 Trần Thị Nhượng, khóm 2, 
phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trưng bày 

bằng gốm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gốm, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích 
gia dụng, đồ trưng bày bằng gốm. 

 

 
(210) 4-2015-19754 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) NAVER CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 6 Buljeong-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea (Jeongja-dong)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vi chương trình máy vi tính; ứng dụng điện 

thoại thông minh (phần mềm); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được 
(ghi sẵn); phần mềm máy vi tính để sắp xếp và trình chiếu ảnh và hình ảnh số (ghi sẵn); 
chương trình máy vi tính để biên tập hình ảnh, âm thanh và vi-đê-ô; phần mềm máy vi 
tính để truyền dữ liệu không dây (ghi sẵn); phần mềm máy vi tính để quay/biên tập/lưu 
trữ/chia sẻ/truyền phát và phát sóng vi-đê-ô (ghi sẵn); tập ảnh điện tử có thể tải xuống 
được; chương trình ghi hình kỹ thuật số có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 38: Truyền phát vi-đê-ô thông qua mạng di động và internet; dịch vụ cộng đồng 
của phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh; truyền phát các tệp tin vi-đê-ô dạng kỹ 
thuật số để chia sẻ vi-đê-ô trực tuyến; cung cấp nền để truyền dữ liệu trực tuyến; dịch vụ 
phát vi-đê-ô thông qua internet; truyền phát điện tử các đánh giá giải trí và thông tin 
thông qua máy vi tính và mạng liên lạc; phát sóng kỹ thuật số; dịch vụ truyền thông trực 
tiếp qua web; dịch vụ phát sóng qua internet; truyền phát nội dung di động để quay/biên 
tập/lưu trú/chia sẻ/truyền phát và phát sóng vi-đê-ô.  
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(210) 4-2015-19755 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) KOKUYO KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS KOKUYO CO., 

LTD.)   (JP) 

6-1-1, Oimazato-minami, Higashinari-

ku, Osaka-shi, Osaka 537-8686 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; phần mềm ứng dụng dùng cho máy tính 

bảng và điện thoại thông minh (ghi sẵn); phụ kiện dùng cho máy tính bảng và điện thoại 

thông minh; và các phụ tùng khác liên quan tới máy tính bảng hoặc điện thoại thông 

minh.  
 

 
(210) 4-2015-19766 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A1.5.3; 24.15.1 

(591) Vàng nhạt, da cam, đen, nâu, xám 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Thịnh Khải Vinh  (VN) 
Số 326, đại lộ Bình Dương, khu phố 

Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá hoa cương, đá ốp gạch men, gỗ lát sàn; kính 

xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-19776 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) MISS INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 

No. 29, Jiadong Rd., Waipu Dist., 

Taichung City 43859, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; trang phục dệt kim; dép; giày; dép đi trong nhà; ghệt; tất cao cổ; 

đồ đi chân; giày cao su; miếng lót bên trong giày. 
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(210) 4-2015-19777 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MISS INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 29, Jiadong Rd., Waipu Dist., 
Taichung City 43859, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản 

phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư 
vấn người tiêu dùng); phân phát hàng mẫu; cung cấp gian hàng trực tuyến cho người mua 
và bán sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-19778 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) TO/M/15/03024 23.02.2015 TO 

(731) GOOGLE INC.  (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị điện, cụ thể là: điện thoại di động, bộ đọc thẻ thông minh 

(thiết bị xử lý dữ liệu), và thiết bị xử lý dữ liệu cho các giao dịch trả tiền tại chỗ (tất cả sử 
dụng công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các giao dịch thương mại bằng các phương tiện điện tử qua mạng không dây, mạng máy 
tính toàn cầu và thiết bị viễn thông di động); thiết bị giao tiếp dữ liệu được hỗ trợ công 
nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (NFC); bộ đọc được hỗ trợ công nghệ kết 
nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (NFC) (thiết bị xử lý dữ liệu); phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) giúp thực hiện các giao dịch thương mại bằng các 
phương tiện điện tử qua mạng không dây, mạng máy tính toàn cầu và thiết bị viễn thông 
di động; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được), cụ thể là phần mềm 
tạo nền tảng tài chính điện tử để thực hiện các loại giao dịch thanh toán và giao dịch nợ 
trên thiết bị di động tích hợp sẵn và môi trường giao dịch trên nền tảng web; thẻ tín dụng 
được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được) dùng cho việc lưu trữ, truyền, đưa thông tin (trao), xác nhận, chứng 
nhận điện tử và quy đổi (lấy) phiếu thưởng, giảm giá, chiết khấu, khuyến mại và các đề 
xuất tặng (thưởng) đặc biệt; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) sử 
dụng liên quan đến các chương trình khách hàng thân thiết và thẻ khách hàng thân thiết 
được sử dụng để truy cập và sử dụng tích điểm khách hàng thân thiết. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ tài chính, cụ thể là: dịch vụ đầu tư (cấp vốn) tài chính, phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính, đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản), thông tin 
tài chính, quản lý tài chính, tài trợ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán không tiếp xúc (không cần tiếp xúc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ), 
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dịch vụ giao dịch tài chính, cụ thể là: cung cấp các giao dịch thương mại bảo đảm và các 
giải pháp thanh toán sử dụng thiết bị di động tại nơi thực hiện giao dịch; thực hiện các 
giao dịch thẻ tín dụng điện tử, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ mua hàng trả tiền trước, cụ 
thể là: xử lý các thanh toán điện tử đã được thực hiện bằng thẻ trả trước và xử lý các thanh 
toán điện tử bằng thẻ trả trước, thực hiện các thanh toán điện tử qua thẻ khách hàng thân 
thiết; thanh toán điện tử, cụ thể là xử lý và truyền điện tử các giao dịch thẻ tín dụng, giao 
dịch ví không dây, giao dịch ví di động, giao dịch ví điện tử, giao dịch thẻ tin dụng không 
dây, giao dịch thẻ ghi nợ và giao dịch thẻ trả trước, dịch vụ đầu cuối xử lý giao dịch và thẻ 
tín dụng sử dụng công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn; dịch vụ thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ; phát hành thẻ ghi nợ trả trước; phát hành thẻ tín dụng trả trước. 

 

 
(210) 4-2015-19779 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145, Singapore 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất thay thế bữa ăn 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em bao gồm sữa bột cho trẻ sơ 
sinh và trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn kiêng thông 
thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho người; 
chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột tất cả được chế 
biến trên cơ sở sữa; sữa; đồ uống làm từ sữa bao gồm đồ uống làm từ sữa có hương vị và 
đồ uống làm từ sữa giàu dưỡng chất (sữa là thành phần chủ yếu); sản phẩm sữa; sữa bột; 
sữa bột chứa chất bổ trợ và bổ sung dinh dưỡng (bột sữa là thành phần chủ yếu); sữa giàu 
prôtêin; sản phẩm sữa giàu prôtêin; kem (sản phẩm sữa); bơ; dầu ăn; mỡ ăn; phô mai; 
nước sữa; sữa chua; sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được làm chủ yếu từ bơ sữa). 

 

 
(210) 4-2015-19790 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Cá đã róc xương và lạng; cá không còn sống; cá được bảo quản; cá muối; cá 
đóng hộp; cá ngừ không còn sống; tôm không còn sống; tôm hùm không còn sống; tôm 
rồng không còn sống; tôm pandan không còn sống; sò hến, tôm cua không còn sống; tôm 
không còn sống; tôm hùm có gai không còn sống; chà bông. 
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(210) 4-2015-19791 (220) 24.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.1; 2.1.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã róc xương và lạng; cá không còn sống; cá được bảo quản; cá muối; cá 

đóng hộp; cá ngừ không còn sống; tôm không còn sống; tôm hùm không còn sống; tôm 
rồng không còn sống; tôm pandan không còn sống; sò hến, tôm cua không còn sống; tôm 
không còn sống; tôm hùm có gai không còn sống; chà bông. 

 

 
(210) 4-2015-19792 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh  (VN) 
23 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy; cơm giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo.  
 

 
(210) 4-2015-19793 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) 1. Tạ Huy Hoàng  (VN) 
Số nhà 01, cống An Đông, xã Lê Hồ, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam  

2. Đỗ Thành Luân  (VN) 
Thôn Nhất, xã Bạch Thượng, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

3. Nguyễn Văn Việt  (VN) 
Thôn Chanh, xã Nguyễn úy, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; băng tải; máy rửa bát đĩa; máy nghiền; máy hút bụi cho mục 

đích làm sạch. 

 
Nhóm 11: Bếp nấu. 
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(210) 4-2015-19795 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) YUYAO JIANTAI HARDWARE 

FACTORY  (CN) 
HuiTou Village (Xi Ao New Village), 
ZhangTing Town, YuYao City, Zhejiang 
Province, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ vặn ốc, vít [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tạo 
rãnh [công cụ cầm tay], cái kìm; kìm siết hai chiều [dụng cụ cầm tay]; tua vít; mũi khoan 
[dụng cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2015-19796 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trí Phát  (VN) 
15, đường Đồng Khởi, KP.6, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]. 
 

 
(210) 4-2015-19797 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 1.15.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thúy Linh  (VN) 
9§, A42, KP.6, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]. 
 

 
(210) 4-2015-19798 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2 (540) 

  

(731) Bùi Thị Thúy Linh   (VN) 
9§, A42, KP.6, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]. 
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(210) 4-2015-19800 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân SX - TM 
SNK Location Newspa   (VN) 
Khu dân cư vượt lũ, ấp Mỹ Lợi, thị trấn 
Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-19801 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân SX - TM 
SNK Location Newspa  (VN) 
Khu dân cư vượt lũ, ấp Mỹ Lợi, thị trấn 
Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-19802 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ VSHOME   (VN) 
Nhà số 10, ngõ 140/1/6, phố Nguyễn 
Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh ánh sáng; hệ thống điện cho việc 
điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; mạch tích hợp; thiết bị điều khiển từ xa; pin 
mặt trời; máy truyền phát tín hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu; thiết bị nạp ắc quy; thiết 
bị sạc pin; thiết bị để xử lý dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-19803 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Từ Phong  (VN) 
Cụm công nghiệp Cam Thành, huyện 
Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc (đậu phộng) dùng làm thực phẩm.  
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(210) 4-2015-19804 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lam, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

YNNO   (VN) 
Số 29, ngõ An Trạch II, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng (dùng trong 

ngành y). 
 

Nhóm 10: Trang thiết bị sử dụng trong y tế cụ thể là: dụng cụ đè lưỡi, đèn khám bệnh, 
máy đo huyết áp, nhiệt kế y học, găng tay y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế cụ thể là: dụng cụ đè lưỡi, đèn khám bệnh, 
máy đo huyết áp, nhiệt kế y học, găng tay y tế.  

 
 

(210) 4-2015-19805 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết  (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê phòng ở; đầu tư vốn trong lĩnh 

vực bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

(210) 4-2015-19806 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết   (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại; thông tin về xây dựng; giám sát 

việc xây dựng công trình; giặt khô; làm sạch quần áo.  
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(210) 4-2015-19820 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thông Điệp   (VN) 
Số 16 đường số 4, khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-19821 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Minh 
Hồng   (VN) 
Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Miến. 
 
 

(210) 4-2015-19822 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.12.1; 25.1.6; 26.1.2; 9.9.1; A9.9.3 
(591) Đỏ, trắng vàng 

(540) 

  

(731) Hội da giầy Phú Yên    (VN) 
Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2015-19823 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.9; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã làng nghề may áo 
dài truyền thống Trạch Xá  
(VN) 
Xã Hòa Lâm, huyện ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài. 
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(210) 4-2015-19824 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.11.1; 7.5.10; 5.7.3; 26.1.1; 7.1.5 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Hội nông dân phường Việt 
Hưng  (VN) 
Số 77 phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt rắn tươi . 
 

Nhóm 33: Rượu ngâm rắn (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-19825 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nhiếp Văn Thiện  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 33, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-19826 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-19827 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-19828 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-19829 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

Công ty cổ phần y tế Sức 
Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-19840 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A9.3.9 
(731) ZHEJIANG GUOTIAN CLOTHING 

CO., LTD.  (CN) 
No. 80, Wuxi North Street, Niansanli 
Street, Yiwu, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần ngắn của đàn ông; áo nịt ngực; quần áo ngủ; áo gilê; quần áo 
bó. 

 
 

(210) 4-2015-19841 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Bá Anh  (VN) 

Số 58, đường Trần Quốc Toản, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hữu cơ không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, cụ thể là dùng 
trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm hữu cơ dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2015-19842 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Bá Anh  (VN) 

Số 58, đường Trần Quốc Toản, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hữu cơ không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, cụ thể là dùng 

trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm hữu cơ dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-19843 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1, khu phố 2, đường Nguyễn Văn 
Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa thô, thạch dừa ngọt, thạch rau câu, rau câu dừa. 
 

 
(210) 4-2015-19844 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Vũ  
(VN) 
Số 206 ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây, mứt dừa (bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2015-19845 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng dịch vụ 
Tung Huê  (VN) 
62/3D, TTT 17, ấp Đông 1, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu để bôi trơn. 
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(210) 4-2015-19846 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; A25.7.22; 2.1.8; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, cam, xanh da trời, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại kỹ thuật Việt Hải  
(VN) 
64A Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và phụ kiện dùng trong ngành bơi như: máy lọc nước, máy 

bơm lọc, thiết bị vệ sinh hồ bơi, bộ xử lý nước, thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể 

bơi. 
 

 
(210) 4-2015-19847 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ điện tử ứng dụng 
Viettrix  (VN) 
30/7 Bình Trị Đông, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, bảng điều khiển, mạch in, 

mạch tích hợp, chíp. 
 

 
(210) 4-2015-19848 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất gia công thương 
mại Đại Lợi  (VN) 
59/9 K12 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói không được xếp ở những 

nhóm khác); bao bì giấy; bao bì các tông. 
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(210) 4-2015-19849 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; A1.11.8; A1.1.5; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh rêu sẫm, trắng, hồng sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Led 
Phó Quý  (VN) 
114 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hộp đèn quảng cáo, tấm nhựa acrylic, áp phích quảng cáo, cột quảng 

cáo bằng kim loại, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; đại lý quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng những công trình quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-19850 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Đức Ký  (VN) 
G12/7A - G12/8, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực 

phẩm; màng mỏng, dính, bằng chất dẻo có thể kéo dãn dùng cho các khay hàng; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói (vật liệu bằng chất dẻo để bao gói không được xếp ở 
các nhóm khác).  

 

 
(210) 4-2015-19856 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huan Sin  (VN) 
14.10 toà nhà Bình Phú, 29 Bình Phú, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít, đầu nối bằng kim loại; ty đẩy [sản phẩm bằng kim loại, không phải là 
bộ phận của máy]; ty dẹp [sản phẩm bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy]; 
khuôn bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-19857 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đỏ yên chi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quán Việt  (VN) 
25 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa [bộ phận/phụ tùng của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2015-19858 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quán Việt  (VN) 
25 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa [bộ phận/phụ tùng của máy móc] 

 

 
(210) 4-2015-19859 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quán Việt  (VN) 
25 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa [bộ phận/phụ tùng của máy móc] 

 

 
10) 4-2015-19860 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Thông  (VN) 
1886 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn và giải khát. 
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(210) 4-2015-19861 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.3 

(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh vật 
liệu xây dựng Tân Hoàng Gia  
(VN) 
327-329 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng, gạch men, gạch ốp lát. 
 

 
(210) 4-2015-19862 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; 26.1.2 

(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu điện gia dụng 
Đại Phát   (VN) 
62 Tân Thành, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối; giường; tủ; bàn ghế gỗ; bàn ghế sa-lông.  
 
 

0) 4-2015-19863 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.5.1; 18.3.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất thực phẩm Kim Thành  
(VN) 
268/56 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc, đồ gia vị, bột sắn, hạt é, trái nhãn sấy khô, trái vải thiều, hạt −ơi.  
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(210) 4-2015-19864 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 18.3.2; A26.11.12; 5.7.14; 5.3.20 
(591) Đỏ, hồng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Kim Thành  
(VN) 
268/56 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái (quả) vải đã được chế biến và đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2015-19865 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.11; 25.1.25; 26.4.2; 5.5.1 
(591) Đỏ, vàng, hồng, tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Trung Thành   (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 

 

 
(210) 4-2015-19866 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 5.5.19; 25.7.25; 1.3.1 
(591) Tím, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) Nguyễn Trung Thành   (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
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(210) 4-2015-19867 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.13.25; 25.5.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH in 3D Thành 
Danh   (VN) 
179/39/24 - 179/39/26 đường Hòa Bình, 

phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in ốp-sét, in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2015-19868 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 5.3.11; A5.3.13 

(591) Tím, vàng, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu thực phẩm Duyên Thịnh  
(VN) 
139A đường Dương Đình Hội, khu phố 

5, phường Phước Long B, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu; thạch trái cây; thạch hoa quả; mứt ướt.  
 
 

(210) 4-2015-19869 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Lý Minh Châu   (VN) 
79/2C đường số 2, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

ống nói (micrô); bộ trộn âm (micxơ). 
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(210) 4-2015-19880 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu, tím, xanh lá 

đậm, xanh lá nhạt, xanh dương, hồng 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19881 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A19.13.21; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, trắng, ghi, 

đen, vàng, nâu, tím 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19882 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A19.13.21; 25.5.3; 26.4.1 
(591) Hồng tím, tím, trắng, đen, nâu đỏ, tím 

nhạt, xanh dương, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19883 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.2; 25.5.3; A19.13.21; A5.7.23 

(591) Trắng, ghi, đen, vàng, hồng nhạt, xanh 

lá, đỏ, tím, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19884 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.4; 26.1.2; 25.5.3; 26.3.2 

(591) Tím, ghi, đen, vàng, xanh dương, xanh lá 

nhạt, trắng, hồng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
894 

(210) 4-2015-19885 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19886 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tâm Hoàng Thịnh  
(VN) 
Thôn Đại Quang, xã Gia Tiến, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-19889 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 26.13.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
hồng, đỏ, vàng, đen, nâu, tím 

(731) Công ty cổ phần Sơn Bạch 
Tuyết  (VN) 
414 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, mực in, ma- tít, véc- ni; xuất nhập khẩu sơn, véc- ni. 
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(210) 4-2015-19891 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.6 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) HANWHA CORPORATION  (KR) 

86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 

100-797, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén không khí; tua bin chạy bằng khí đốt dùng trong công nghiệp; máy 

tua bin phát điện; máy ép vỏ bào; máy ghép nối dây điện; máy in lưới sàng; máy thổi 

quạt; máy pha chế định lượng; máy chất tải hàng; máy dỡ hàng; máy làm liên kết vỏ bào; 

máy ép bằng áp lực; máy nén kiểu xoay; đầu máy; đầu máy chạy bằng khí đốt không 

dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy kiểm tra bề mặt của mạch tổ hợp (IC); máy 

kiểm tra bảng mạch in (PCB); máy điều chỉnh thị lực; máy dò chức năng tự động; máy 

kiểm tra tia X-quang dùng cho thiết bị đóng gói dây bán dẫn; máy tiếp liệu dùng cho thiết 

bị đóng gói dây bán dẫn; máy chia thành bậc; máy kiểm tra panen màn hình phẳng. 

 

Nhóm 09: Máy quay phim; ống nhòm; máy quay phim có bộ ghép nối điện tích (CCD); 

kính hiển vi; máy quay phim dùng kỹ thuật số (DSC); thiết bị hiển thị bằng hình ảnh; kính 

hiển vi điện tử; khung chì (LF) dùng cho thiết bị bán dẫn; mạng lưới tròn dùng cho thiết 

bị bán dẫn; thấu kính; pin khô; pin điện quang; ắc quy dự trữ; ắc quy dùng năng lượng 

mặt trời; bảng mạch in; bộ đọc quang học; ống điện quang; đèn hai cực; thiết bị bán dẫn; 

mạch tổ hợp; thiết bị điều khiển từ xa và thiết bị đo từ xa; phần mềm máy tính có ghi sẵn; 

thiết bị truyền tín hiệu điện tử; hệ thống kiểm soát máy thu hình mạch đóng (CCTV); màn 

hình máy tính; màn hình dùng cho máy chiếu phim; thiết bị hiển thị màn hình; bộ chuyển 

mạch màu dùng kỹ thuật số; bộ dồn kênh màu dùng kỹ thuật số; thiết bị điều khiển trạng 

thái nghiêng của quạt; bộ chuyển mạch dây chập bốn dùng kỹ thuật số; bộ chuyển mạch 

tự động; thiết bị phân bố hình ảnh và bộ khuyếch đại; máy thu hình (VCR); thiết bị thu 

hình trực tiếp từ cuộc hợp, thiết bị xác định điểm vui chơi trên biển và xác định địa lý 

bằng vệ tinh; máy điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc dành cho xe cộ; thiết bị thông tin 

liên lạc dành cho hàng không. 
 

 
(210) 4-2015-19900 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty Giấy Tissue Sông 
Đuống - Tổng công ty Giấy 
Việt Nam (Công ty TNHH)   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
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(210) 4-2015-19901 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 2.9.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng nhạt, vàng 

đậm, cam, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Nam   (VN) 
79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 
 

(210) 4-2015-19902 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.25; A26.11.12 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Nam   (VN) 
79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế. 
 
 

(210) 4-2015-19903 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thắng 
Tân (VN)    (VN) 
162 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy như: bạc đạn, khớp nối vạn năng, xăm, lốp.  
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(210) 4-2015-19905 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SHANGHAI MINIPORE INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
#6 of No.200, Jinshajiang Branch Road, 
Putuo District, Shanghai, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị lọc khí 
ga; thiết bị khử muối; bình lọc nước uống; thiết bị khử trùng; hệ thống lọc không khí; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước.  

 

(210) 4-2015-19906 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.2; A9.7.15; 4.1.5 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực, không cồn, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 
chất điện giải, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống là chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi làm đông sữa chua (whey beverages); đồ uống làm từ trái cây ở dạng 
đặc và sánh, không cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không bao gồm sữa đậu nành hoặc 
chất thay thế sữa, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có nguồn gốc 
thực vật, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo cỏ, không cồn và 
không dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 
cơ thể; nước suối (đồ uống), không dùng cho mục đích y tế; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống khai vị không cồn; bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
 4-2015-19910 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, da cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư NEW POWER Việt 
Nam   (VN) 
Số 9, lô 5B, đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý thông tin thương 
mại; đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán các sản 
phẩm làng nghề (như gốm sứ, mây tre đan, tranh thêu), thủy tinh, hương, ví, cặp, túi, thắt 
lưng, quần áo, kính, mũ, nón, đồ lương thực, thực phẩm (như thịt, cá, gia cầm đã qua chế 
biến, muối, đường, cà phê, ca cao, gạo), thuốc lá, rượu, bia, nước khoáng, nước ngọt, bánh 
ngọt, kẹo, sữa, đồ nội thất (như giường, tủ, bàn ghế, giá kệ), nước hoa, mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh, thuốc đánh răng, xà phòng, hàng điện tử, điện dân dụng (như ti vi, tủ lạnh, 
điều hòa, quạt, máy vi tính, laptop, máy hút ẩm, máy tạo ẩm), đồ dùng gia đình (như dao, 
kéo, thìa, đũa, xoong, chảo, nồi, máy lọc nước).  

 

 
(210) 4-2015-19911 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và phát triển công 
nghệ Bách Khoa Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và 
phụ tùng cúa chúng.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, cho thuê các sản phầm như: xe cộ, tất cả các loại phương tiện 
giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 
 

(210) 4-2015-19913 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đen, vàng 
(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 

Bắc Giang   (VN) 
Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy in; giấy viết; giấy vệ sinh; bìa cứng; giấy thấm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: giấy, giấy in, giấy 
viết, giấy vệ sinh, bìa cứng, giấy thấm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
899 

(210) 4-2015-19914 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO.,LTD   (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô con; toa xe chở hàng; xe moóc dùng làm nơi ở lưu động; toa ăn 
[chuyên chở hành khách]; khung gầm ô tô; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông 
trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc cho ô tô; vỏ xe ô tô; gương 
chiếu hậu; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; má phanh dùng cho xe ô tô; bộ biến đổi 
mômen cho phương tiện giao thông trên bộ; thanh chắn va đập của ô tô; bánh xe ô tô; 
thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe điện; chắn bùn; xe đạp; xe ba gác có thân xe lật 
được; xe buýt hai tầng; lốp ô tô; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ 
em [trong xe cộ]; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; trưng bày sản phẩm; dịch vụ nghiên 
cứu tiếp thị; marketing; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính. 

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe ô tô [nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng]; trợ giúp khi hỏng xe [sửa chữa]; bảo dưỡng xe cộ.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận tải bằng ô tô; 
cho thuê xe; cho thuê xe tải; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; cất giữ 
hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa].  

 

 
(210) 4-2015-19915 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.5.6; 4.1.2 
(591) Đen, trắng, nâu, nude, hồng 
(731) KEWPIE KABUSHIKI KALSHA 

(ALSO TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION)   (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được, chế phẩm thú ý và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ 
uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm cho người gặp khó khăn trong việc nuốt và/hoặc nhai phù hợp cho mục đích y 
tế; đồ uống cho em bé, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp cho em bé và người tàn tật; thực phẩm ăn kiêng 
và chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; protein thực phẩm làm thức ăn cho người; 
thực phẩm ăn kiêng được dùng trong lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng; thực phẩm được chế 
biến đặc biệt cho người bệnh.  
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(210) 4-2015-19918 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) KOSÐ CORPORATION   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; thuốc 

nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả; kem hấp dưỡng tóc; bọt 
tạo kiểu tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc; keo vuốt tóc; mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 
tóc.  

 
Nhóm 20: Gương soi; bàn gương trang điểm.  

 
Nhóm 21: Chổi đánh lông mày; chổi đánh phấn má; chổi đánh nền mắt; chổi đánh phấn 
mắt đầu mút (không dùng cho y tế); lược chải mi mắt; hộp phấn trang điểm không làm 
bằng kim loại quý; chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-19920 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.7.17; A25.7.8; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) ISEC HEALTHCARE LTD.   (SG) 

101 Thomson Road, #09-04 United 
Square, Singapore 307591 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế, chữa trị và phẫu thuật mắt; kiểm tra và khám thị lực; 

kiểm tra thị giác; chữa trị chứng khó đọc của mắt và các dịch vụ liên quan đến việc chữa 
chứng khó đọc của mắt; tổ chức chăm sóc y tế, chữa trị, khám và phẫu thuật liên quan đến 
mắt tại các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh; dịich vụ phòng khám chữa bệnh; đo 
thi lực và các dịch vụ liên quan đến việc đo thị lực; đich vụ cung cấp thông tin, tư vấn và 
lời khuyên liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 44.  

 

 
(210) 4-2015-19921 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ISEC HEALTHCARE LTD.   (SG) 

101 Thomson Road, #09-04 United 
Square, Singapore 307591  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dich vụ chăm sóc y tế, chữa trị và phẫu thuật mắt; kiểm tra và khám thị lực; 
kiểm tra thị giác; chữa trị chứng khó đọc của mắt và các dịch vụ liên quan đến việc chữa 
chứng khó đọc của mắt; tổ chức chăm sóc y tế, chữa trị, khám và phẫu thuật liên quan đến 
mắt tại các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; đo 
thị lực và các dịch vụ liên quan đến việc đo thị lực; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và 
lời khuyên liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 44.  

 

 
(210) 4-2015-19922 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Sealteach Việt 

Nam  (VN) 
Số 2, đường Hoa Phượng, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ lắp đặt sin phốt ben thủy lực (công cụ cầm tay, thao tác thủ công), 
dụng cụ dùng để tháo móc phốt (dụng cụ cầm tay); công cụ cắt (dụng cụ cầm tay dùng để 
cắt phốt); dụng cụ nối (dụng cụ cầm tay dùng để nối phốt).  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo đạc phốt: thiết bị giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2015-19923 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.5; 26.4.4; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Tím; xanh dương 
(731) Công ty TNHH Sealtech Việt 

Nam  (VN) 
Số 2, đường Hoa Phượng, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 17: Vòng bằng cao su, gioăng cao su, nhựa mủ (cao su).  
 

Nhóm 20: Đệm. 
 

 
(210) 4-2015-19924 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.4 
(591) Đen; cam; xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần 3TRAINING 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-19927 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A13.1.9; 25.1.6; 26.4.2 
(731) CHAROENPHOL KIMSENG IMPORT 

EXPORT CO., LTD.   (TH) 
775 Suksawas 26 Road, Bang Pakok, 
Ratburana, Bangkok 10140 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô (trái cây đã khử nước); trái cây sấy khô; trái cây sấy khô được 

bảo quản, trái cây sấy khô đông lạnh; trái cây muối chua; trái cây được bảo quản; trái cây 
sấy khô được hút chân không; trái cây chiên/rán được hút chân không.  

 

 
(210) 4-2015-19931 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mê 

K«ng Việt  (VN) 
Số 135 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống 
có gaz. 

 

 
(210) 4-2015-19932 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh  (VN) 
83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19933 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh  (VN) 
83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19934 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần Hà Trí Vi Na  

(VN) 
100/6 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối tôm; muối ớt; muối tiêu chanh; muối sả; muối chấm trái cây; hạt nêm. 
 

 
(210) 4-2015-19935 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Vàng, cam nhạt, cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH 4C Decor  (VN) 

229/50/21 Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn và sửa chữa nhà cửa; tư vấn xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; 
thi công trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-19936 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 26.1.2; 3.7.12 
(591) Xanh đen, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-19937 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 3.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-19938 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 3.5.1 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-19939 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-19940 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.4; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-19941 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.1.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Hải Hà  (VN) 
14D, tổ 17, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo làm tóc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn, thiết kế tạo kiểu tóc, tạo mẫu tóc nam, nữ; dịch vụ tóc: cắt, gội, 
hấp, uốn, duỗi tóc, nhuộm; dịch vụ làm đẹp cho tóc: tết tóc nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-19942 (220) 27.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nét Liên Minh 

Hội Quán  (VN) 
276/13 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2015-19943 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.13.7 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Chí Cường  (VN) 
Liền kề 23 - « 37, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 
 

 
(210) 4-2015-19944 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.13.7 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Chí Cường  (VN) 
Liền kề 23 - « 37, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 
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(210) 4-2015-19945 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-19946 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-19947 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.13; 26.1.1; 3.4.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Lý 
Hoàng Thịnh  (VN) 
457 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-19948 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1; 4.5.1 
(591) Tím, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Violet  (VN) 
27/5 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, dụng cụ y tế . 
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(210) 4-2015-19949 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Hạnh  (VN) 
Sạp 776+777, chợ Bình Tây, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2015-19950 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng APT Việt Nam  (VN) 
Khu 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-19951 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh đậm, đỏ, cam, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ xuất nhập khẩu 
Ngôi Nhà Số  (VN) 
433/4 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy tính bảng.  

 
 

(210) 4-2015-19952 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4; 26.4.9; 25.12.1 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Hoàng Ngọc  (VN) 
89A Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Thời trang (đồ công sở, đầm thời trang).  
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(210) 4-2015-19953 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
TrÊn Gia  (VN) 
Phòng 403, số 184 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện kim loại: khung nhôm; bản lề cửa; đinh vít bằng nhôm; buloong; tay 

co cửa bằng kim loại; ray trượt làm bằng kim loại; khóa tủ bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-19956 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vina Latex  
(VN) 
354/66/33 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su các loại.  

 

 
(210) 4-2015-19957 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần QD liên 
doanh 368  (VN) 
Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, các bộ phận cấu trúc của các loại xe nói 

trên; phụ tùng của các loại xe nói trên. 
 
 

(210) 4-2015-19958 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần QD liên 
doanh 368   (VN) 
Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, các bộ phận cấu trúc của các loại xe nói 

trên; phụ tùng của các loại xe nói trên. 
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(210) 4-2015-19959 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1; 26.4.2; 24.13.1; 25.5.5 (540) 

  

(731) Trần Huy Tôn  (VN) 
R2B 221 9, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục.  
 

 
(210) 4-2015-19963 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A24.17.9 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh miến đao Giới Phiên  
(VN) 
Thôn 6, xã Giới Phiên, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong (miến đao) 
 

Nhóm 35: Mua, bán miến dong (miến đao).  
 

 
(210) 4-2015-19964 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.23; 26.4.3 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Vinh Thuận 
Thành  (VN) 
329 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi xịt nước dùng cho bệ xí vệ sinh, vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2015-19965 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Tokyo  (VN) 
Số 24 ngách 31, ngõ 167, Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy 

làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
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(210) 4-2015-19966 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Tokyo  (VN) 
Số 24 ngách 31, ngõ 167, Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 
khí; lắp đặt thiết bị nhà bếp; sửa chữa bơm; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; khử 
nhiễu cho các thiết bị điện.  

 

 
(210) 4-2015-19967 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Tokyo  (VN) 
Số 24 ngách 31, ngõ 167, Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy 
làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm. đốt 
nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-19968 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Tokyo   (VN) 
Số 24 ngách 31, ngõ 167, Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy 
làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-19969 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hợp  (VN) 
Thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
911 

(210) 4-2015-19970 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.2; 26.1.1 (540) 

 

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy 
làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-19971 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bó sát người bằng vải lanh; quần áo may sẵn; váy; váy lót dài; váy 
trong [quần áo lót]; áo váy choàng không tay.  

 

 
210) 4-2015-19972 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long   (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lò rang cà phê; máy rang cà phê.  
 

Nhóm 12: Xe máy; xe ô tô thể thao; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
xe ô tô.  

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2015-19973 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ công nghiệp Mạnh Thắng  
(VN) 
Lô 11 dãy CL2 khu đô thị Trần Lãm, tổ 
5, phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2.  
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(210) 4-2015-19974 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 26.1.2; 3.7.4; 25.1.6; 

5.5.19; A6.3.20 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, cam, 

cam nhạt, trắng, hồng, hồng đậm, xanh 
lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da trời, 
xanh da trời nhạt, xanh dương, xanh 
dương nhạt, tím nhạt, xám 

540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long  (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 

 
(210) 4-2015-19975 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 5.5.19; A5.11.13; 3.7.4; 

25.1.6 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, đen, 

cam, cam nhạt, trắng, hồng, hồng đậm, 
xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 
trời, xanh da trời nhạt, xanh dương, xanh 
dương nhạt. xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long  (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-19976 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH máy nông 

nghiệp Việt Trung  (VN) 
Km 34, quốc lộ 5A, xã Hưng Thịnh, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Ôtô; xe máy; xe đạp; động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp xe; 

săm xe. 
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(210) 4-2015-19978 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-19979 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1; 26.1.1; 4.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-19982 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.21; A5.3.15; A19.13.21; A11.3.3 
(591) Đen, đỏ, cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, xanh ngọc, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Link Life   (VN) 
Nhà liền kề số A4X3, khu Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hạt lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-19983 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh dương, xanh đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Tiến Phú  (VN) 
Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng; đèn hồ quang.  
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(210) 4-2015-19984 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A9.7.22; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Hồ Cẩm An  (VN) 
Số 177 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2015-19985 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 15.1.13; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Thủy Sơn  (VN) 
Số 35 ngách 94/87 tổ 13, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; quạt thông gió trong hệ thống thông gió; quạt gió [điều hòa không 

khí]. 
 

 
(210) 4-2015-19986 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Xám, đen, vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Thierry Phạm  (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm ăn liền, nước mắm nhĩ, nước mắm sả ớt, nước mắm gừng. 
 

Nhóm 30: Nước tương, tương ớt, tương đen, tương cà, nước sốt chua ngọt, nước sốt gia vị. 
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(210) 4-2015-19987 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
nước giải khát Rita  (VN) 
Số 30 Vsip, đường số 4, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2015-19988 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Thiên Lộc Phát  
(VN) 
Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19990 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A19.13.21; 26.15.15; 26.1.5; 

1.15.23 
(591) Trắng, xanh, vàng, vàng cam, xanh tím 

than, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19991 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.2; 26.4.2 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19992 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.2; 19.3.1 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng cam, xanh, đỏ, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19993 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19994 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.11.7 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 

Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-19995 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Lưu Đức Anh  (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19996 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 5.5.4; 2.5.6; 26.1.6 
(591) Hồng, xanh, trắng, đỏ, vàng, đen, nâu, 

vàng cam, xanh nhạt, vàng nhạt, xanh 
sẫm 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Số 6, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19997 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; 5.13.4; 5.5.19; A5.5.22; 

A5.13.9; 5.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây sẫm 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Kinh Tế - Du 
Lịch Hoa Sữa  (VN) 
Số 1118 Nguyễn Khoái, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-19998 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.4; 25.1.25; 5.5.19; A5.5.22; 

A5.13.9; 5.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây sẫm 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Kinh Tế - Du 
Lịch Hoa Sữa  (VN) 
Số 1118 Nguyễn Khoái, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2015-19999 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 5.5.19; A5.5.22; 5.13.4; A5.13.9; 

5.13.25; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây sẫm, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Kinh Tế - Du 
Lịch Hoa Sữa  (VN) 
Số 1118 Nguyễn Khoái, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-20001 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Minh Tâm   (VN) 

ấp Hội An (thửa đất số 03, 2509, tờ bản 
đồ số 03), xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ 
Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu dừa dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20003 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiện Bảo  (VN) 
122/29 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-20004 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Phúc 
Thành  (VN) 
119 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-20005 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.3; 26.4.1; A26.11.9; 26.3.2 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Phúc 
Thành   (VN) 
119 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-20006 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Phúc 
Thành   (VN) 
119 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-20007 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Phúc 
Thành   (VN) 
119 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 
 

(210) 4-2015-20008 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh   (VN) 
Thị tứ Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm khử mùi và làm mới dùng cho quần áo và 
vải; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-20009 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh   (VN) 
Thị tứ Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén, bát; nước gội đầu; dung dịch cọ rửa gia dụng; chất để 

tẩy vết bẩn.  
 
 

(210) 4-2015-20010 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới   (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-20011 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) TOZEN Corporation   (JP) 

8-4 Asahi, Yoshikawa, Saitama, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối ống dẫn bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại và các phụ kiện của 

chúng; đầu nối ống dẫn bằng kim loại; khớp nối mặt bích bằng kim loại; đai treo ống dẫn 
bằng kim loại; dây đai bằng kim loại, bộ phận hỗ trợ khác bằng kim loại; van kim loại, 
không phải là bộ phận của máy; vòng kẹp bằng kịm loại; khuỷu ống bằng kim loại cho 
ống dẫn; đầu nối ống dẫn dạng khuỷu bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Van (bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Đầu (thiết bị) phun chữa cháy.  
 

Nhóm 17: Đệm lót; vật liệu để gắn kín, đệm kín.  
 
 

(210) 4-2015-20012 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
 

(210) 4-2015-20013 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-20014 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm ở dạng sữa; nước thơm 

dạng sữa làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  
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(210) 4-2015-20015 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan   
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; sản phẩm 
đậm đặc (serum) làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-20016 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan   
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; sản phẩm 
đậm đặc (serum) làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-20017 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan   
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
 

(210) 4-2015-20018 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan   
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; 
chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2015-20019 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm đậm đặc (serum) làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà 
phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-20020 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.      (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm làm trắng da; kem thoa mặt 

(dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  

 
 

(210) 4-2015-20021 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm lót; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xả 
phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh thân thể; hộp đựng mỹ phẩm 
(được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm, không bằng kim loại quý); hộp đựng phấn 
bỏ túi; hộp đựng phấn mỹ phẩm bỏ túi (không bằng kim loại quý); hộp đựng đồ trang 
điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ trang điểm); túi đựng đồ trang điểm (được thiết 
kế thích hợp để đựng đồ trang điểm); lược; bọt biển, cụ thể là bọt biển dùng để kỳ da, bọt 
biển cho mục đích gia dụng, bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm, bọt biển dùng để vệ 
sinh; chổi (cọ), cụ thể là chổi (cọ) trang điểm dùng cho lông mày, chổi điện (trừ các bộ 
phận của máy móc), chổi (cọ) dùng để trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bộ phân phối 
xà phòng.  
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(210) 4-2015-20022 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm lót; kem chống nắng (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); sản phẩm đậm đặc (serum) (mỹ phẩm) để chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc 
(serum) (mỹ phẩm) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm để 
vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-20025 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hoàng Văn Thắng  (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2015-20026 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) VANQUEST GEAR, INC  (US) 

P.O Box 16322, Irvine, CA 92623 USA 
(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Túi bảo vệ (túi chuyên dụng) dùng cho máy ảnh, máy tính, và thiết bị quay 

phim; ba lô (ba lô chuyên dụng) dùng để dựng máy ảnh, máy tính, và thiết bị quay phim; 
va li (va li chuyên dụng) dùng để đựng máy ảnh, máy tính và thiết bị quay phim.  

 
Nhóm 13: Đai bao súng; đai chuyên dụng để cài vũ khí, súng, đạn hay các vật dụng liên 
quan đến chiến đấu hoặc các vật dụng chuyên dụng của lực lượng quốc phòng, an ninh; 
bao da đựng súng ngắn; súng và dây đeo súng trường; túi đựng đạn và băng đạn; túi 
chuyên dụng và ba lô chuyên dụng dùng cho súng. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi thể thao; hành lý (va li) du lịch; túi đeo qua vai; cặp đựng tài liệu, 
giấy tờ; túi đựng thư bằng da; túi nhỏ (không chứa đồ) đi kèm thành bộ với hành lý và ba 
lô, túi (không chứa đồ) đi kèm thành bộ với hành lý và ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo khoác, áo sơ mi, quần, găng tay; đồ đội đầu, cụ thể mũ, 
mũ lưỡi trai. 
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(210) 4-2015-20027 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

WELDCOM  (VN) 
Số 463, đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại: máy tiện, máy khoan, máy cắt tôn, máy bào, máy chấn 

tôn, máy gấp tôn, máy lốc tôn, máy uốn tôn tấm, máy uốn ống, máy uốn thép hình, máy 
đột. 

 

 
(210) 4-2015-20028 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) SHENZHEN KINGZONE 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
Zone A, Floor 4, No.16, Longsheng 
Industrial Area, Longsheng Community, 
Dalang Sub-district, Longhua New 
District, Shenzhen, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại cầm tay; điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại; tai 

nghe; pin điện; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; máy tính xách tay; máy fax; máy 
ảnh [chụp ảnh]. 

 
 

(210) 4-2015-20029 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.5; 26.5.4; 3.13.5; A5.3.13 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) Công ty TNHH Ong mật Việt 

Nam  (VN) 
36 đường Thăng Long, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa. 
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(210) 4-2015-20031 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất. 

 

(210) 4-2015-20032 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-20033 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25 
(591) Xám, trắng 
(731) Phạm Đăng Anh Thư  (VN) 

875/1B Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà ra vát; khăn, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, cà ra vát, khăn, đồ đội đầu, phụ kiện thời 
trang (vòng đeo tay, đeo cổ, đeo chân, dây chuyền, nhẫn, hoa (bông) tai, ghim tóc, kẹp 
tóc, dây cột tóc, nơ, hoa cài đầu); tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo hoặc thương 
mại; tổ chức triển lãm, hội chợ nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ tổ chức 
sự kiện với mục đích giáo dục. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu; dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 
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Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới; dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ tổ 
chức sự kiện (cưới, hỏi, gặp mặt, sinh nhật). 

 

 
(210) 4-2015-20034 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Chu Hải Hà  (VN) 

Nhà số 3, ngõ 508 đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-20035 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu NANO Việt Nam  (VN) 
Số nhà A5 - TT3 - Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; thiết bị lọc nước uống; thiết bị điều hòa không khí; thiết 
bị lọc không khí. 

 

 
(210) 4-2015-20036 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) EATON CORPORATION  (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn. 
 

 
(210) 4-2015-20037 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) EATON CORPORATION  (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn. 
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(210) 4-2015-20038 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CALAPHARCO  (VN) 
Quốc lộ 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống có ga và không có ga; nước tăng lực không dùng 

cho mục đích y tế; nước ép trái cây không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-20039 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH LILAMITI  (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví. 

 

 
(210) 4-2015-20040 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.2; 26.4.2; 21.3.15 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-20041 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tài KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20042 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.5; 1.5.1 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghiệp quốc tế VnGreen  (VN) 
Số 9B/230, phố Tân Mai, phường Tân 

Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính cho sơn. 

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn như cọ, con lăn, chổi quét sơn. 

 

Nhóm 19: Gạch lát sàn, tường. 
 
 

(210) 4-2015-20043 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) TARNTANA CO., LTD.  (TH) 

37/8-9 Soi Saphankhu, Rama 4 Rd., 

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; son môi; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ. 

 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dao cạo; 

dụng cụ bấm móng; dụng cụ giũa móng; nhíp; dao kéo [không dùng cho phẫu thuật]. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 

 

Nhóm 21: Chổi trang điểm (dụng cụ mỹ phẩm); bàn chải (không dùng cho mục đích y tế); 

nùi bông để thoa phấn. 

 

Nhóm 25: Mũ tắm; quần áo lót phụ nữ. 

 

Nhóm 26: Lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; kẹp tóc (cặp tóc). 
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(210) 4-2015-20044 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.15.3 

(731) TARNTANA CO., LTD.  (TH) 

37/8-9 Soi Saphankhu, Rama 4 Rd., 

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; son môi; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ. 

 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dao cạo; 

dụng cụ bấm móng; dụng cụ giũa móng; nhíp; dao kéo [không dùng cho phẫu thuật]. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 

 

Nhóm 21: Chổi trang điểm (dụng cụ mỹ phẩm); bàn chải (không dùng cho mục đích y tế); 

nùi bông để thoa phấn. 

 

Nhóm 25: Mũ tắm; quần áo lót phụ nữ. 

 

Nhóm 26: Lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; kẹp tóc (cặp tóc). 
 

 
(210) 4-2015-20046 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) DOCTOR MOM'S CO., LTD.  (KR) 

(Samjeong-dong, Muyeong Building), 

#501, 75, Ojeong-ro, Ojeong-gu, 

Bucheon-si, Gyeonggi do, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; vải dùng để tẩy trang; khăn 

lau đồ thủy tinh (kính/cốc chén); cờ hiệu/biểu ngữ; vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí; vải 

đã phác họa tiết để thêu; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; vải dùng để bọc đồ đạc; vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; tất; quần áo lót; yếm dãi không làm bằng giấy; thắt 

lưng (trang phục); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); bộ quần áo tắm; thắt lưng đựng tiền (quần 

áo). 
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(210) 4-2015-20047 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; 

phân tích tài chính; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-20048 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Chế tạo Máy 

Việt Nam  (VN) 
Số 1, hẻm 162/130/28 Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dạy học. 

 

 
(210) 4-2015-20050 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 3.7.17; 

A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Xanh Việt  (VN) 
259 khu phố 1, phường Xuân Trung, thị 
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng; hạt giống cây trồng nông lâm nghiệp; trái cây tươi.  
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(210) 4-2015-20051 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 

Hưng Thịnh  (VN) 
20, lô B5, khu gia đình CB QĐ4, KP 11, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khuôn mẫu, phụ kiện khuôn mẫu, phụ kiện ngành giày, thiết bị điện 

công nghiệp, bu lông, ốc vít, que hàn, mũi khoan, dao phay, tiện, máy mài, máy khoan, đồ 
bảo hộ lao động.  

 

 
(210) 4-2015-20052 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.2; 26.3.3 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 

Hưng Thịnh  (VN) 
20, lô B5, khu gia đình CB QĐ4, KP 11, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khuôn mẫu, phụ kiện khuôn mẫu, phụ kiện ngành giày, thiết bị điện 

công nghiệp, bu lông, ốc vít, que hàn, mũi khoan, dao phay, tiện, máy mài, máy khoan, đồ 
bảo hộ lao động.  

 

 
(210) 4-2015-20053 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-20054 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20055 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20056 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 6.1.2; 4.5.1; 26.4.2; 25.5.1; 5.9.19 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh pha vàng, vàng, 

vàng nhạt, ghi xám nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Lê Nam  (VN) 
ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng, cửa hàng ăn uống; 

dịch vụ nhà hàng; cửa hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-20057 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 
Danh   (VN) 
Số 298, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 

thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-20058 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Hồng, vàng, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xăng dầu 
Nguyên Lộc   (VN) 
ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu nhớt, mua bán thuốc bảo vệ thực vật, mua bán phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-20059 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ Minh Minh Kim  
(VN) 
132/98/12A, đường Hùng Vương, 

phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kính đeo mắt và đồng hồ đo thời gian; mua bán giày dép, quần áo, mũ 

nón, kẹp tóc, đồ cài tóc; mua bán đồ chơi trẻ em; mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang 

bằng vàng bạc đá quý. 
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(210) 4-2015-20060 (220) 28.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh dương, da cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Bình An   (VN) 
Lô 2.17, khu công nghiệp Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành 

phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá tra cắt thỏi tẩm bột, cá basa kho tiêu xanh, cá chế biến dạng bánh (cá được 

xay nhuyễn rồi viên lại và có hình dạng như cái bánh, dùng làm thực phẩm), cá cuộn bánh 

tráng bò bía, cá cuộn rong biển, cá basa viên, cá basa viên thì là, chả cá basa, chả cá basa 

thì là; cá viên, cá viên thì là, chả cá, chả cá thì là. 
 

 
(210) 4-2015-20061 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ YANG   (VN) 
126 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2015-20062 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ace Machinery 
Vina  (VN) 
Số 35, đường Dân Chủ, KCN VSIP II, 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: hộp cho khuôn cối (ngành in); máy cắt xén giấy; máy 

tiện và cắt  ren; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); máy đóng gói hàng; máy đóng 

bao; rô bốt (máy móc); máy gấp bìa cứng; máy làm hộp giấy; máy đóng gói hút chân 

không; máy ép màng phủ giấy; máy và thiết bị làm giấy. 
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(210) 4-2015-20063 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Titanium  
(VN) 
Căn 001 - tầng 1- lô A- chung cư Thủ 
Thiêm Star, số 1, đường 54, khu phố 3, 
phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ áo (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), Giường (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), bàn 
trà (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), ghế ăn (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), sofa (chất liệu làm 
từ da (niệm, sắt không rỉ), kệ treo tường (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), tủ bếp (chất liệu 
làm từ gỗ tự nhiên), kệ sách (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), tủ quầy rượu (chất liệu làm từ 
gỗ tự nhiên), ghế quỳ (chất liệu làm từ da inox), ghế đôn (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), tủ 
đầu giường (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), tủ rượu (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), gương 
(chất liệu làm từ khung kính), bàn ăn (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), bàn trang điểm (chất 
liệu làm từ gỗ tự nhiên), ghế làm việc (chất liệu làm từ gỗ tự nhiên), tủ đựng giầy (chất 
liệu làm từ gỗ tự nhiên). 

 

 
(210) 4-2015-20065 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ cam, hồng phấn 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Vinh  (VN) 
225 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm (giấy, viết, sổ, cặp (file) đựng tài liệu, băng keo, máy 
tính tay), mua bán đồ tạp phẩm văn phòng (xà bông, bao rác, chổi, thảm, xô, giấy vệ 
sinh); mua bán đồ nội thất văn phòng (bàn, ghế văn phòng, kệ sách), mua bán trang thiết 
bị văn phòng (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính tiền, máy hủy giấy, mực in, 
mực máy fax); mua bán đồ bảo hộ lao động (khẩu trang, mũ (nón) bảo hộ, quần áo bảo 
hộ, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo hộ).  

 
 

(210) 4-2015-20066 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi giới bất 
động sản Minh Châu  (VN) 
L2- lô 42 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2015-20067 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương Trầm  
(VN) 
Tổ 30, khóm An Hòa B, thị trấn Ba 
Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm, tinh dầu trầm hương. 

 

 
(210) 4-2015-20068 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đen, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, xanh 

nõn chuối, xanh đa trời, xanh lơ, xám, 
hồng sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế DENTA  
(VN) 
Số 18 đường Nguyễn Công Hãng, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-20069 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.1; 26.1.2; A3.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đỏ, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hằng Nga  (VN) 
138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê; quán rượu.  
 

 
(210) 4-2015-20070 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá, đỏ cam, trắng, vàng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Như Hải  
(VN) 
Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
939 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: nông sản, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-20073 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ gạch, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ da Hạnh Chi  
(VN) 
Số 93 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bằng da như: túi da, ví da cặp da, giày 

dép da, quần, áo bằng da. 
 

 
(210) 4-2015-20075 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ sen, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-20076 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng, đen nhạt 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ vật liệu Euro-
Queen  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 
Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 

chuyển động, khóa và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, cửa gỗ và cửa 
kính trong xây dựng nội ngoại thất. 
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(210) 4-2015-20077 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng, đen nhạt 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ vật liệu Euro-
Queen   (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 
Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 
chuyển động, khóa và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, cửa gỗ và cửa 
kính trong xây dựng nội ngoại thất. 

 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; cửa, khung cửa và vách ngăn phi kim loại 
dùng trong xây dựng; kính dùng trong xây dựng; gỗ ốp tường. 

 

 
(210) 4-2015-20078 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.24; 1.15.11; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiệm Bột Yến 
Phát  (VN) 
117/2 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột mì cho thực phẩm; bột làm bánh ngọt; bột gạo. 
 
 

(210) 4-2015-20079 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Denmoz  (VN) 

Lô A2-CN5 cụm CN tập trung vừa và 
nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp đựng tài liệu; ví bỏ túi; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt 
lưng; cà vạt. 
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(210) 4-2015-20081 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Lương Minh Bình  (VN) 
Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, 19 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; khoá cài bằng kim loại 
thường [đồ ngũ kim]; tay nắm cửa bằng kim loại; chìa khoá; khoá bằng kim loại, ngoại trừ 
khoá điện.  

 

Nhóm 25: áo khoác choàng [trang phục]; áo vét [quần áo]; quần áo ngủ; áo sơ mi; váy; 
quần dài. 

 

 
(210) 4-2015-20082 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7 
(591) Đỏ cam, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Món Ngon Tại 
Nhà  (VN) 
29/2 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn.  

 

 
(210) 4-2015-20083 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.7.6; 26.1.4 (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh  (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-20084 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.3; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Phùng Hồng Trường  (VN) 
Số 68A, ngách 130/11, phố An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-20085 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Liên 
minh Châu Âu  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện, nồi inốc không dùng điện, nồi áp suất 

không dùng điện, giá inốc để bát đĩa, khay đựng bằng inốc. 
 
 

(210) 4-2015-20086 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Liên 
minh Châu Âu   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, chảo điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện 

(bếp lẩu), bình đun nước dùng điện, lò nướng dùng điện. 
 
 

(210) 4-2015-20087 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 25.1.6; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Nâu đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Bebe  (VN) 
12/10 Nguyễn Canh Dị, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-20088 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang  (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-20089 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.15.3; A26.11.12; 26.11.3; 4.5.2; 

4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh tím than, xanh lam, xanh lá cây, 

vàng, nâu, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 
 

(210) 4-2015-20090 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 25.5.25; 1.15.9; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, nâu, đỏ, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 
 

(210) 4-2015-20091 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 

(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, nâu, 

xanh nước biển, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-20092 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 8.3.1; 1.15.23 
(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, nâu, đỏ, 

trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-20093 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, nâu, đỏ, 

trắng, xanh lá cây, đen, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-20094 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Lê Đắc Thọ  (VN) 
Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 20: Mắc treo quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-20095 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Lê Đắc Thọ   (VN) 
Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 20: Mắc treo quần áo. 
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(210) 4-2015-20096 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.23 
(731) LUYUAN INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
20/F., Central Tower, 28 Queen's Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ tích điện; pin điện. 
 

Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; dịch vụ sơn; sửa chữa lốp cao 
su; sửa chữa thiết bị chống trộm; sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

 
(210) 4-2015-20097 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.23 
(731) LUYUAN INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED   (HK) 
20/F., Central Tower, 28 Queen's Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ tích điện; pin điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; dịch vụ sơn; sửa chữa lốp cao 
su; sửa chữa thiết bị chống trộm; sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 
 

(210) 4-2015-20098 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ đô, trắng xám, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thép TVP  (VN)
Số 400 quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép. 
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Nhóm 40: Mạ kẽm, mạ nhôm kẽm và mạ màu.  
 

 
(210) 4-2015-20099 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.1; 26.1.1; A5.3.15; A5.5.20; 

1.15.23 
(591) Xanh, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc  (VN) 
Số 46, lô OBT4 - X1 Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20100 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-20101 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20102 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20103 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20104 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-20105 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20106 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20107 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
949 

(210) 4-2015-20108 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20109 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20110 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-20111 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20112 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8; A26.4.6; A24.17.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
19/4 Phạm Văn Thuận, Kp1, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-20113 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 26.4.2; 24.17.18; 26.3.23 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
19/4 Phạm Văn Thuận, Kp1, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2015-20114 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 21.1.1; 21.1.13; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
19/4 Kp1, phường Tam Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-20115 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.15; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
19/4 Phạm Văn Thuận, Kp1, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 
 

(210) 4-2015-20116 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A11.3.2; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xám, 

đen 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
19/4 Phạm Văn Thuận, Kp1, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 
 

(210) 4-2015-20117 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star   (VN) 
37 đường số 1, Nam Long, Trần Trọng 
Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy viết, giấy 

can).  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy 
viết, giấy can).  
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(210) 4-2015-20118 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star   (VN) 
37 đường số 1, Khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy viết, giấy 

can).  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy tax nhiệt, giấy 
viết, giấy can).  

 

 
(210) 4-2015-20119 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Thành Danh  (VN) 
22 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-20122 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.11.7 
(591) Trắng, đen, vàng nâu đậm, vàng nâu 

nhạt, hồng phấn nhạt 

(540) 

  

(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-20123 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20125 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vinaecoline  (VN) 
Phòng 307D1, nhà 17 khu đô thị Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20126 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vinaecoline  (VN) 
Phòng 307D1, nhà 17 khu đô thị Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20127 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vinaecoline  (VN) 
Phòng 307D1, nhà 17 khu đô thị Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
954 

(210) 4-2015-20130 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy công nghiệp, máy nông nghiệp, phụ tùng xe 
gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), 
đồ điện tử, hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo. 

 

 
(210) 4-2015-20131 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh, đen, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy công nghiệp, máy nông nghiệp, phụ tùng xe 
gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), 
đồ điện tử, hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo. 

 

 
(210) 4-2015-20132 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
B2, lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-20133 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
B2, lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2015-20134 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đỏ, đen 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 

Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (mát-xa) thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp (mát-xa); thiết bị tạo rung 

để xoa bóp (mát- xa); thiết bị xoa bóp (mát-xa) rung. 
 

 
(210) 4-2015-20135 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
Căn hộ W2401 tòa tháp Tây, Indochina 

Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du 

lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; tham quan (du lịch); đại lý vé máy 

bay; đại lý du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm 

trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn 

liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2015-20136 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-20137 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy công nghiệp, máy nông nghiệp, phụ tùng xe 

gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), 
đồ điện tử, hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo. 

 

 
(210) 4-2015-20138 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CAPITAL 
SEAWEED CONSUMER Việt Nam  
(VN) 
05 đường CN 13, nhóm công nghiệp 1, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm: thực phẩm chức năng tảo Spirulina tươi 

(dạng viên); thực phẩm chức năng tảo Spirulina nguyên chất (dạng bột), thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng cao cấp chứa tảo Spirulina (dạng bột); thực phẩm bảo vệ sức khỏe tảo 
Spirulina và Linh chi; thực phẩm bảo vệ sức khỏe AOZA (tinh dầu cá Sardin). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
957 

(210) 4-2015-20140 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20141 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20142 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-20143 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xám, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhật Anh Tấn  

(VN) 
421/37 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2015-20145 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Thị An  (VN) 
Tổ 7, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phồng sữa. 
 

(210) 4-2015-20147 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 25.5.25 

(591) Xanh đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Phước  (VN) 
Số 56 Lê Thanh Nghị, khu Bắc Hà 

Thanh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; 

tấm cửa bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; 

cửa, không bằng kim loại; cửa xếp không bằng kim loại; cửa quay không bằng kim loại; 

kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-20148 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 18.3.2; 7.1.6; 7.1.16; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Vàng, nâu, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Loan   (VN) 
138 Trưng Trắc, phường Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến, gồm: con sò (không còn sống); cá (không còn sống); 

mực đông lạnh; con tôm (không còn sống); ghẹ đông lạnh; ốc đông lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống các loại, như: cá, mực, tôm, cua, ghẹ, ba ba, 

sam, ngêu, sò, ốc, hến còn sống; mua bán thủy hải sản đã chế biến: như cá đông lạnh 

mực, tôm, cua, ghẹ, ba ba, sam, ngêu, sò, ốc, hến đông lạnh, cá khô, mực khô, cá tẩm gia 

vị. 
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(210) 4-2015-20149 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.25; A3.13.6; 

A3.13.24 

(591) Tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức AME  
(VN) 
124 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Trang sức bằng vàng; trang sức bằng bạc; trang sức bằng kim loại quý; trang 

sức gắn đá quý; trang sức gắn đá bán quý; trang sức gắn ngọc trai; đồ kim hoàn bằng 

vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-20150 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

3F, No. 307, Tun Hua N. Road, Taipei, 

Taiwan   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

[lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp bánh xe; lốp ô tô/săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-20151 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 

(731) OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

3F, No. 307, Tun Hua N. Road, Taipei, 

Taiwan   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

[lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp bánh xe; lốp ô tô/săm lốp ô tô. 
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(210) 4-2015-20152 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
3F, No. 307, Tun Hua N. Road, Taipei, 
Taiwan   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

[lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp bánh xe; lốp ô tô/săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-20153 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
3F, No. 307, Tun Hua N. Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

[lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp bánh xe; lốp ô tô/săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-20156 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 3.7.11; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngô Gia  (VN) 
9/12 Sông Hậu, Trần Phú, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20157 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2015-20158 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-20159 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 3.5.19; 13.1.6; 5.7.3; 25.7.20; 

26.13.25 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và phát 
triển HNH  (VN) 
101 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ngọt có ga, đồ uống hoa quả không cồn và 

nước ép hoa quả; xi rô dùng làm đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-20160 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Đức Dũng   (VN) 
Đội 5, thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 16: Giấy viết. 
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(210) 4-2015-20161 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

FUJITSU SYSTEMS WEST LIMITED  
(JP) 
2-2-6, Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; Chương trình máy vi tính [Phần mềm có thể 
tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; cung cấp (cho thuê) chương trình máy tính hoặc phần 
mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-20162 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội  (VN) 
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-20163 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

Công ty TNHH Novopham  (VN) 
Số 5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-20164 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Novopharm  

(VN) 
Số 5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20165 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.1.8; 26.1.1 
(591) Trắng, bạc, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch - khách 

sạn và dịch vụ thương mại 
Thùy Dương  (VN) 
Số 92 - 94 Bà Triệu, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-20166 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính bảng; điện thoại di động; máy nghe 

nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; phần cứng máy tính, cụ thể là thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; tai nghe; loa; micro; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay.  

 

 
(210) 4-2015-20167 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và công nghệ môi 
trường Dương Nhật    (VN) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát có khiêu vũ, quán rượu, bia; nhà hàng quán ăn, 

hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (do nhà hàng thực hiện); cung cấp 
dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội 
họp, đám cưới) (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-20168 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và công nghệ môi 
trường Dương Nhật   (VN) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

[ 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát có khiêu vũ; quán rượu, bia, nhà hàng, quán ăn: 
hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (do nhà hàng thực hiện); cung cấp 
dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội 
họp, đám cưới) (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-20169 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.2; 25.1.6 
(731) Lê Như Hưng   (VN) 

Số nhà 89, tổ 6, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
(do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-20170 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Lê Như Hưng  (VN) 

Số nhà 89, tổ 6, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 

(do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-20171 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Trí Dũng  (VN) 
Số nhà 56, ngõ 133 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe].  
 

 
(210) 4-2015-20172 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 25.1.25; A5.1.16 
(731) SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
2156 New Petchburi Road, Bangkapi 
Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống ép từ quả 

không chứa cồn; nước uống thể thao [không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống không cồn; 
nước sô đa [đồ uống]; nước khoáng có ga. 

 

 
(210) 4-2015-20173 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Sơn 

Hải  (VN) 
Số nhà 51, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2015-20174 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Sơn 

Hải  (VN) 
Số nhà 51, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-20175 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Sơn 
Hải  (VN) 
Số nhà 51, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20176 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.4.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng, cam, đen 

(731) Hộ kinh doanh 939  (VN) 
27/26, KP 4, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe máy các loại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2015-20177 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần TPT  (VN) 
17A Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán linh phụ kiện máy vi tính. 
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(210) 4-2015-20178 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh 

dương, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần TPT   (VN) 

17A Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán linh phụ kiện máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2015-20179 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần TPT   (VN) 

17A Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán linh phụ kiện máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2015-20180 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 3.1.6; A3.1.24 
(731) CPF (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
313 C.P.Tower, Silom Road, Silom Sub-
District, Bangrak District, Bangkok 
10500 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2015-20181 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty liên doanh Bio-

Pharmachemie  (VN) 
2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thuốc thú y, thuốc thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-20183 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH may Trần Trúc  
(VN) 
292-294 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần thun; áo thun; đồ lót nam; đồ lót nữ.  
 

 
(210) 4-2015-20184 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Ngọc Hải  (VN) 
Số 129, ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-20185 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, da cam 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Việt Hen  (VN) 
73 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-20186 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Trịnh Huệ 

Trinh  (VN) 
300/7/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-20187 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Trịnh Huệ 

Trinh   (VN) 
300/7/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-20188 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Blue Fire  
(VN) 
399 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; thiết bị lọc nước; thiết bị nấu bếp; thiết bị làm sạch nước; chậu rửa 

chén (thiết bị vệ sinh). 
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(210) 4-2015-20189 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20190 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20191 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Tân 
Minh Giang  (VN) 
A8 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và phụ tùng xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-20192 (220) 29.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần OTOS  (VN) 

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; mua bán ô tô, xe máy, linh kiện, 
phụ tùng cho xe ô tô, xe máy; tư vấn về việc mua bán xe ô tô; đại lý quảng cáo; cung cấp 
thông tin thương mại; dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm: ô tô; dịch vụ 
bán đấu giá; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô, xe máy; dịch vụ vận tải. 

 

 
(210) 4-2015-20193 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần cửa nhôm 

3GDOOR Việt Nam  (VN) 
Số 60, ngõ 22, Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa nhôm kính; cửa cuốn bằng kim loại; cửa 

tự động bằng kim loại; cửa thép chống cháy.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; cửa gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-20194 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-20195 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt    (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-20196 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 
Sống Việt    (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-20197 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-20198 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 7.5.10; 7.1.5; 7.1.6 

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Trung tâm Văn Miếu Trấn 
Biên  (VN) 
Tổ 31, KP5, phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động văn hóa. 
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(210) 4-2015-20199 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.5; 7.1.6; A7.1.12; 7.5.10 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Trung tâm Văn Miếu Trấn 
Biên   (VN) 
Tổ 31, KP5, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động văn hóa. 

 

(210) 4-2015-20200 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.7 
(591) Hồng sen, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm Văn Miếu Trấn 
Biên  (VN) 
Tổ 31, KP5, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động văn hóa.  

 
 

(210) 4-2015-20201 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20202 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
974 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20203 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Tạ Đức Sơn Toàn   (VN) 
Thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ; tủ bếp. 
 

 
(210) 4-2015-20204 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông ảnh Mặt Trời Vàng  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Viglacera, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn quảng cáo thương hiệu đầu tư (không bao gồm tư 

vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán và đại diện sở hữu công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2015-20207 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) THE H.D. LEE COMPANY, LNC.  

(US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 

19810, USA  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
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(210) 4-2015-20208 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) SHIMANO INC.  (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm cả ống cuộn dây câu dùng để câu cá, cần câu cá, dây câu 

cá, bộ phận dẫn hưởng cho dây câu (đế sử dụng trên cần câu cá), lưỡi câu để câu cá, mồi 
nhử (nhân tạo) để câu cá, mồi câu nhân tạo, giỏ câu (thiết bị câu cá), phao để câu cá, vật 
năng buộc ở dây câu, lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì lưới), vợt hứng cá dùng cho 
người đi câu, túi chuyên dụng đựng đồ câu cá, găng tay dùng cho đánh cá; hộp đựng cần 
câu cá và đồ chứa đồ câu cá và vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-20209 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

chế biến thực phẩm Hưng Phát  
(VN) 
Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-20210 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.4; 26.4.2 (540) 

  

(731) Vũ Văn Hậu   (VN) 
Thôn Thượng Xã, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình và văn phòng.  
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(210) 4-2015-20214 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Hồ Văn Quang  (VN) 
593 Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi sạch.  

 

 
(210) 4-2015-20215 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; 26.1.1; A3.13.11; A3.13.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê 
Thành Danh: bảng hiệu Thành 
Danh  (VN) 
87/62/62, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Băng phiến (long não) để chống côn trùng. 

 

 
(210) 4-2015-20216 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Khải  (VN) 
13/2 đường TCH 24, tổ 44, khu phố 8, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn khô (khô heo); thịt bò khô (khô bò); thịt gà khô (khô gà); rưốc (chà 

bông); giò chả; chân giò muối.  
 

 
(210) 4-2015-20217 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Đỗ Gia Bảo  (VN) 
299A đường Bình Mỹ, tổ 8, ấp 6B, xã 
Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn khô (khô heo); thịt bô khô (khô bò), thịt gà khô (khô gà); ruốc (chà 
bông); giò chả; chân giò muối.  

 

 
(210) 4-2015-20219 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A5.11.5; A5.11.11 
(591) Trắng, vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trung  (VN) 
277D, khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Meo nấm, nấm (nấm giống). 

 

 
(210) 4-2015-20220 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyên Trần  
(VN) 
245/30F Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20221 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm An 
Nguyên  (VN) 
260/6 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20222 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 4.1.2; 4.1.3 
(591) nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Baby White  
(VN) 
241A/6A Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
978 

(210) 4-2015-20223 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Muốt (Sue 
Mood)  (VN) 
Số nhà 230, ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20224 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Huyền Võ  (VN) 
28 đường 12, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20225 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Huỳnh Vy  (VN) 
89 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20226 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quốc tế SQ  (VN) 
793/37A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-20228 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN) 
25H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

511)   Nhóm 06: Tượng bán thân bằng kim loại thường; tượng nhỏ bằng kim loại thường; tượng 
bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đài kỷ niệm bằng kim loại; 
bảng kỷ niệm bằng kim loại; biển tưởng niệm bằng kim loại. 

 

Nhóm 14: Tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn đồ trang 
sức); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; tượng bán thân bằng kim loại quý; tượng 
bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 16: Bản khắc, tranh khắc, tranh in khắc; bức tượng nhỏ bằng giấy; tác phẩm nghệ 
thuật in thạch bản; tranh ảnh; ảnh chân dung; bản in đúc. 

 

Nhóm 19: Tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tượng nhỏ bằng đá, bê tông 
hoặc cẩm thạch, tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê 
tông hoặc cẩm thạch, đài kỷ niệm không bằng kim loại; biển tưởng niệm, không bằng kim 
loại, biển kỷ niệm, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh ảnh; tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tuợng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; hình người bằng sáp, 
tượng sáp. 

 

Nhóm 21: Tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, tượng nhỏ 
bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2015-20229 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN) 
25H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Tượng bán thân bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng kim loại thường, tượng 
bằng kim loại, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đài kỷ niệm bằng kim loại; 
bảng kỷ niệm bằng kim loại; biển tưởng niệm bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Máy ảnh; máy quay phim; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); chương trình trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 
Nhóm 14: Tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang 
sức); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; tượng bán thân bằng kim loại quý; tượng 
bằng kim loại quý. 
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Nhóm 16: Mô hình mẫu cửa kiến trúc sư; bản khắc, tranh khắc, tranh in khắc, bức tượng 
nhỏ bằng giấy, bản in đồ họa; phiên bản đồ họa; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; thiết bị 
cho khung ảnh chụp, thiết bị cho việc treo tranh; tranh ảnh; ảnh chân dung; bản in khắc; 
bản in đúc; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); bản đồ, sơ đồ, bản vẽ. 

 
Nhóm 19: Tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch, tượng nhỏ bằng đá, bê tông 
hoặc cẩm thạch; tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê 
tông hoặc cẩm thạch; đài kỷ niệm không bằng kim loại; biển tưởng niệm, không bằng kim 
loại; biển kỷ niệm, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh ảnh; ma nơ 
canh, hình ném làm mẫu; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo; hình người bằng sáp, tượng sáp; đồ trang trí (di động); đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm. 

 
Nhóm 21: Tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng, đồ trang trí bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, tượng nhỏ 
bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh. 

 
Nhóm 25: Trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục giả trang; áo váy; mũ; 
giày; bộ quần áo; cà vạt, nơ bướm. 

 
Nhóm 28: Vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ (đồ vật thích hợp cho buổi 
tiệc); đồ chơi xây dựng; búp bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; bộ mô hình thu nhỏ 
(đồ chơi); mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Giới thiệụ sản phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; dịch vụ sao chụp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; trang trí quầy hàng, trang trí các quầy kính cửa hàng. 

 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho 
việc giới thiệu, trưng bày); tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyện đề. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết 
kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-20230 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN) 
25H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Tượng bán thân bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng kim loại thường, tượng 
bằng kim loại, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đài kỷ niệm bằng kim loại; 
bảng kỷ niệm bằng kim loại; biển tưởng niệm bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Máy ảnh; máy quay phim; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); chương trình trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 

Nhóm 14: Tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang 
sức); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; tượng bán thân bằng kim loại quý; tượng 
bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 16: Mô hình mẫu cửa kiến trúc sư; bản khắc, tranh khắc, tranh in khắc, bức tượng 
nhỏ bằng giấy, bản in đồ họa; phiên bản đồ họa; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; thiết bị 
cho khung ảnh chụp, thiết bị cho việc treo tranh; tranh ảnh; ảnh chân dung; bản in khắc; 
bản in đúc; đồ dùng giảng dạy; bản đồ, sơ đồ, bản vẽ. 

 

Nhóm 19: Tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch, tượng nhỏ bằng đá, bê tông 
hoặc cẩm thạch; tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê 
tông hoặc cẩm thạch; đài kỷ niệm không bằng kim loại; biển tưởng niệm, không bằng kim 
loại; biển kỷ niệm, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh ảnh; ma nơ 
canh, hình ném làm mẫu; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo; hình người bằng sáp, tượng sáp; đồ trang trí (di động); đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm. 

 

Nhóm 21: Tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng, đồ trang trí bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, tượng nhỏ 
bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh. 

 

Nhóm 25: Trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục giả trang; áo váy; mũ; 
giày; bộ quần áo; cà vạt, nơ bướm. 

 
Nhóm 28: Vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đồ chơi xây dựng; búp bê; 
quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; bộ mô hình thu nhỏ; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ 
chơi. 

 
Nhóm 35: Giới thiệụ sản phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; dịch vụ sao chụp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; trang trí quầy hàng, trang trí các quầy kính cửa hàng. 

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho 
việc giới thiệu, trưng bày); tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyện đề. 

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết 
kế trang trí nội thất. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
982 

(210) 4-2015-20231 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN) 
25H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa acrylic (acrylic resins); nhựa nhân tạo (artificial resins); nhựa tổng hợp; 

chất kết dính/chất liên kết dùng trong ngành đúc; hợp phần gốm để thiêu kết/nung kết 
(dạng hạt và dạng bột); men gốm/men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao 
lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; bột giấy. 

 
Nhóm 02: Hợp chất dùng để in (mực in); mực in, nhựa tự nhiên dạng thô; sơn.  

 
Nhóm 06: Tượng bán thân bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng kim loại thường, tượng 
bằng kim loại, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đài kỷ niệm bằng kim loại; 
bảng kỷ niệm bằng kim loại; biển tưởng niệm bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Máy ảnh; máy quay phim; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); chương trình trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 
Nhóm 14: Tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang 
sức); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; tượng bán thân bằng kim loại quý; tượng 
bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Mô hình mẫu cửa kiến trúc sư; bản khắc, tranh khắc, tranh in khắc, bức tượng 
nhỏ bằng giấy, bản in đồ họa; phiên bản đồ họa; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; thiết bị 
cho khung ảnh chụp, thiết bị cho việc treo tranh; tranh ảnh; ảnh chân dung; bản in khắc; 
bản in đúc; đồ dùng giảng dạy; bản đồ, sơ đồ, bản vẽ. 

 
Nhóm 19: Tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch, tượng nhỏ bằng đá, bê tông 
hoặc cẩm thạch; tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê 
tông hoặc cẩm thạch; đài kỷ niệm không bằng kim loại; biển tưởng niệm, không bằng kim 
loại; biển kỷ niệm, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh ảnh; ma nơ 
canh, hình ném làm mẫu; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo; hình người bằng sáp, tượng sáp; đồ trang trí (di động); đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm. 

 
Nhóm 21: Tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng, đồ trang trí bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, tượng nhỏ 
bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh. 

 
Nhóm 25: Trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục giả trang; áo váy; mũ; 
giày; bộ quần áo; cà vạt, nơ bướm. 
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Nhóm 28: Vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đồ chơi xây dựng; búp bê; 
quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; bộ mô hình thu nhỏ; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ 
chơi. 

 
Nhóm 35: Giới thiệụ sản phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; dịch vụ sao chụp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; trang trí quầy hàng, trang trí các quầy kính cửa hàng. 

 
Nhóm 40: Khắc trổ, chạm trổ; đúc đồng, in đá, in thạch bản; mạ kim loại; in mẫu vẽ; dịch 
vụ in. 

 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho 
việc giới thiệu, trưng bày); tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyện đề. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết 
kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-20232 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xổ số kiến thiết thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; tổ chức quay giải xổ số. 

 

 
(210) 4-2015-20233 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 26.5.1; 26.5.8 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel. 
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(210) 4-2015-20234 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.8; 26.5.2 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel. 

 

 
(210) 4-2015-20235 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.8; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xám, trắng, hồng, tím 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel. 

 

 
(210) 4-2015-20236 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.5.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel. 
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(210) 4-2015-20237 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.8; 26.1.1; 15.7.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel. 

 

 
(210) 4-2015-20238 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 4.3.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh da trời, tím. 
(731) Nguyễn Văn Trọng  (VN) 

Thôn Thuợng, xã Văn Hoàng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang đốt); hương thơm để thắp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: hương (nhang đốt), hương 
thơm để thắp.  

 

 
(210) 4-2015-20239 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Trắng, hồng 
(731) WEIHAI IMAK COSMETICS 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Swan Lake Economic & Technological 
Development Area, Rong Cheng City, 
Shandong Province, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy vết bẩn; dầu ete; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm giúp 
cho người thon thả; kem mỹ phẩm loại bỏ tàn nhang; kem làm trắng da; chế phẩm chống 
nắng; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; hương thơm để thắp. 
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(210) 4-2015-20240 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xây dựng Saicom  (VN) 
69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục; sợi cáp quang; dây cáp điện; cuộn dây điện; vỏ bọc ngoài 
nhận diện dây điện; thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

 
(210) 4-2015-20241 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; A25.1.13; A5.5.20; 25.5.25 
(731) ZHEJIANG LANXI LANGUAN 

PRINTING CO., LTD.  (CN) 
Ganxi Village, Huangdian Town, Lanxi 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lái; bài xì phé (bài poke). 
 

 
(210) 4-2015-20242 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.11.5; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Biovegi Việt 
Nam  (VN) 
Số 55 ngách 140/1, Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, ngũ cốc dạng nguyên 
(chưa xử lý). 

 

 
(210) 4-2015-20243 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đậu Việt  (VN)
Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; dầu ăn; tào phí. 
 

Nhóm 30: Nước tương từ đậu nành; bánh mì; bim bim (đồ ăn nhanh làm từ ngũ cốc). 
 

 
(210) 4-2015-20244 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hà   (VN) 
Số nhà 8, tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2015-20245 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần M365  (VN) 
Số 129 Hoàng Tăng Bí, phường Đức 
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê không gian 

quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác). 

 

 
(210) 4-2015-20246 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bennet  (VN) 
50/3 Ba Vân, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy móc, dụng cụ, trang thiết bị dùng trong ngành y 

tế: máy mát-xa, máy tạo oxy máy trợ thính, máy xông mũi họng, máy xung điện, máy đo 
huyết áp, máy tạo oxy giường nằm cho bệnh nhân, băng gạt y tế, kim tiêm, mũi khoan 
nha khoa, nhiệt kế, cân sức khỏe, đai y tế, đèn y khoa, dung dịch sát trùng, dược phẩm các 
loại dùng trong y học chữa bệnh (ngoài thuốc đông y). 
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(210) 4-2015-20247 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, hồng, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện 
Hùng Vương  (VN) 
547A, đường 3/2 , phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện làm đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ spa phục hồi sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-20249 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 25.1.25; 1.15.23; 24.9.1 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hồng Thủy   (VN) 

14 Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn nhanh; quán giải khát. 

 

 
210) 4-2015-20250 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A5.5.21; 5.5.19; 26.5.1; 26.4.2; 

25.1.6 
(591) Vàng, cam, đỏ hồng, đen, xanh, xanh 

sẫm, vàng, trắng, tím, hồng, ghi, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20251 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
210) 4-2015-20252 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20253 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20254 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A7.1.11; 7.3.11; 7.1.5; 26.1.1; A12.1.9; 

A12.1.15 

(591) Trắng, vàng, đen, nâu, nâu đỏ, vàng cam, 

vàng 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư SEN CAPITAL   (VN) 
Số 7, ngõ 19/8 phố Trần Quang Diệu, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua rán, thịt đã chế biến, cá đã chế biến, sữa.  
 

 
(210) 4-2015-20255 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-20256 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-20257 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

(210) 4-2015-20258 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-20259 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-20260 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-20262 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Cần Giờ (Cagipharm)   (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-20263 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Cần Giờ (Cagipharm)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-20264 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại quốc tế Việt Pháp  
(VN) 
Phòng 201 - C3 Khương Thượng, tổ 4D, 

phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20266 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhà Đẹp  (VN) 
Số H2 đường A, KDC Tân Thới Hiệp, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí  Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20267 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm F.R.A.N.C.E Nam 
Ngọc  (VN) 
Số nhà 130 Phan Đình Giót, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20269 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A2.9.16; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Hóa nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, 

thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-20270 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 6.1.2; 26.1.1; A1.1.10; 

18.3.23; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương Mại Sản 

Xuất Hóa Nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, 

thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-20271 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.3; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH chế tạo thiết bị 

điện OMEGA   (VN) 
38 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, ổ cắm điện, dây điện, cáp điện, cầu dao điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
995 

(210) 4-2015-20272 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.12.1; 1.3.1; A25.7.5; 26.1.1; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH chế tạo thiết bị 

điện OMEGA  (VN) 
38 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, ổ cắm điện, dây điện, cáp điện, cầu dao điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2015-20273 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Kim Huy Bảo  

(VN) 
15/5 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, phân phối quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-20274 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Kim Huy Bảo  

(VN) 
15/5 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, phân phối quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-20275 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Dầu Nhờn 
Long Thăng.  (VN) 
337 quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
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(210) 4-2015-20276 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 15.7.1; 26.3.23; 1.3.1; A1.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Dầu Nhờn 
Long Thăng.  (VN) 
337 quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mỡ bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2015-20277 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Dầu Nhờn 
Long Thăng.  (VN) 
337 quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2015-20278 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.4; A5.3.14; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lá Đỏ  
(VN) 
28/28/79, Bùi Công Trừng, ấp 3, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2015-20279 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, trắng, nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển VINACO  (VN) 
Số 96, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thạnh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán phở, quán cà phê.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
997 

(210) 4-2015-20280 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ thương mại Duy Hưng  
(VN) 
Số 12, tổ 39B, phố Giáp Nhất, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; bàn phím máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị 

ngoại vi máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2015-20281 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.8; 26.7.25 (540) 

  

(731) Trần Phi Long  (VN) 
106/8 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà 

phê chưa rang; cà phê sữa (cà phê là chính). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2015-20283 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam   (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán (dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-20284 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.6 
(731) Lê Ngọc Khánh Vy  (VN) 

213/9C Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện thời trang (không làm bằng kim loại quý) như: vương miện, 

hoa cài tóc, vòng cài tóc, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, bờm, bao tay cài hoa, hoa cưới cầm 

tay, dây truyền, hoa tai, nhẫn. 
 

 
(210) 4-2015-20285 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 8.1.18; 26.1.1; 25.1.6; A5.5.22 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá, nâu, vàng 

nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH Như Ngọc RTL  
(VN) 
158/C51 Phan Anh, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, bánh ngọt, kẹo, cà phê, trà (chè), bột cho kem lạnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán kem ăn các loại, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, đồ uống, nước giải 

khát.  
 

 
(210) 4-2015-20286 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Thủy Mộc  
(VN) 
267/61B Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà hàng ăn đồ nướng và đồ nướng BBQ, cung cấp 

thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-20287 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế Thủy Mộc  
(VN) 
267/61B Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà hàng ăn đồ nướng và đồ nướng BBQ, cung cấp 

thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-20288 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Thiên 
HÀ  (VN) 
59/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm).  
 

Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ ga; vỏ đệm (vỏ nệm). 
 

Nhóm 27: Thảm (thảm trải sàn, thảm phủ sàn, tấm thảm).  
 
 

(210) 4-2015-20289 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần may Thiên 
HÀ   (VN) 
59/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm).   

 
Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ ga; vỏ đệm (vỏ nệm).  

 
Nhóm 27: Thảm (thảm trải sàn, thảm phủ sàn, tấm thảm).  
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(210) 4-2015-20290 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Thiên 
HÀ   (VN) 
59/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm).   
 

Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ ga; vỏ đệm (vỏ nệm).  
 

Nhóm 27: Thảm (thảm trải sàn, thảm phủ sàn, tấm thảm).  
 

 
(210) 4-2015-20291 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 21.1.17 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Lữ Hành Kỷ Nguyên  (VN) 
120A Trần Bình Trọng, phuờng 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-20292 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALTICOR INC   (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bột được sử dụng trong chế phẩm để làm đồ uống trên cơ sở trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-20293 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) BAG FILTER ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F, No.7, Alley 24, Lane 227, Min Tzu 
Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, 
Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Van điện từ (công tắc điện từ); van mạch điện từ. 
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(210) 4-2015-20294 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất Tân Thiên Phúc  (VN) 
1849/43 Nguyễn Văn Quá, tổ 4, khu phố 
2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 

 
(210) 4-2015-20295 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lì Xì Đỏ  (VN) 
102 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và 
sử dụng chương trình máy tính, máy tính, các hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-20296 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
AGLAIA  (VN) 
Lầu 2, Thiên Sơn Plaza, 800 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kim cương; hoa tai; đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-20297 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Giới 
Giấy  (VN) 
228B Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; giấy bao gói. 

 

 
(210) 4-2015-20298 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A15.3.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hằng  (VN) 
Lô 35, liền kề 7, khu đấu giá Mậu 
Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-20299 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng Dụng Nhẹ  
(VN) 
Số 14B, ngõ 255/3, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục đào tạo được cung cấp trực tuyến 
thông qua mạng internet hoặc bất kỳ nền tảng điện tử khác. 

 

 
(210) 4-2015-20300 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lâm Dù Tện  (VN) 

Số 649 Trần Phú, khóm 1, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn: quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung 
cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện). 

 
 

(210) 4-2015-20301 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Cửa hàng máy ấp trứng CPCOM  
(VN) 
Số 232 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy ấp trứng và linh kiện chế tạo máy ấp trứng, đồng hồ điều khiển 

nhiệt độ và độ ẩm, khay trứng, quạt, đèn nhiệt.  
 

 
(210) 4-2015-20302 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.5.3 

(591) Xanh vỏ đỗ nhạt, trắng, đen 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại trong khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây 

dựng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 

nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý 

bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

 
 4-2015-20303 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Minh Đạo Tower, số 13, 

khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện.  
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(210) 4-2015-20304 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, toà nhà Minh Đạo Tower, số 13 

khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện.  

 

 
(210) 4-2015-20305 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, toà nhà Minh Đạo Tower, số 13 

khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện.  

 

 
(210) 4-2015-20306 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 25.5.25 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, toà nhà Minh Đạo Tower, số 13 

khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện.  
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(210) 4-2015-20307 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty TNHH NI JIA Việt Nam  

(VN) 
Tầng 6, toà nhà Minh Đạo Tower, số 13, 
khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện.  

 

 
(210) 4-2015-20308 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) SAMMITR MOTORS 

MANUFACTURING PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
39 Moo 12 Petchkasem Road, Om-Noi 
Sub-district, Kratumban District, 
Samuthsakorn Province 74130, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe trộn bê tông; ô tô tải; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; xe ô tô tưới 

đường; rơ moóc (xe cộ); xe tải đổ bê tông; toa xe chở hàng; khung gầm cho xe cộ; trục 
của xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; hệ thống thủy lực cho xe cộ; bánh răng truyền 
động cho phương tiện giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; thùng xe 
dùng cho xe tải cỡ nhỏ; bơm bánh răng (phụ tùng của xe cộ); bộ trích lực hộp số (phụ 
tùng của xe cộ); cái giảm xóc dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2015-20309 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; thuốc 

nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả; kem hấp dưỡng tóc; bọt 
tạo kiểu tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc; keo vuốt tóc; mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 
tóc.  
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Nhóm 21: Chổi đánh lông mày; chổi đánh phấn má; chổi đánh nền mắt; chổi đánh phấn 
mắt đầu mút (không dùng cho y tế); lược chải mi mắt; hộp phấn trang điểm không làm 
bằng kim loại quý; chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc tóc.  

 

 
(210) 4-2015-20311 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CHAMPION PETFOODS LP    (CA) 

11403-186 Street NW, Edmonton, 
Alberta T5S 2W6, Canada  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vặt cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-20312 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CHAMPION PETFOODS LP    (CA) 

11403-186 Street NW, Edmonton, 
Alberta T5S 2W6, Canada   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vặt cho vật nuôi trong nhà.  
 

(210) 4-2015-20313 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.3.11; 5.3.4 
(731) CHAMPION PETFOODS LP   (CA) 

11403-186 Street NW, Edmonton, 
Alberta T5S 2W6, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vặt cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2015-20314 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) MORANDO S.P.A.    (IT) 

Alba (Cuneo) Italia, Corso Italia 1  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật và thức ăn cho gia súc; bánh quy, xương, thỏi/thanh, 
que và các đồ có thể ăn được cho việc nhai của động vật nuôi trong nhà; ổ động vật và sản 
phẩm để làm ổ động vật; cây bạc hà mèo. 

 
Nhóm 35: Bán lẻ, bán buôn và bán trực tuyến các chế phẩm và hợp chất thú y, chất bổ 
sung, ăn kiêng cho động vật, chất phụ gia và chất bổ sung cho thức ăn động vật, chế phẩm 
chống ký sinh trùng cho động vật, chất tẩy rửa cho động vật, thực phẩm cho động vật và 
thức ăn cho gia súc, bánh quy, xương, thỏi/thanh, que và các đồ có thể ăn được cho việc 
nhai của động vật nuôi trong nhà, ổ động vật và các sản phẩm để làm ổ động vật, cây bạc 
hà mèo.  

 

 
(210) 4-2015-20315 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) MORANDO S.P.A.   (IT) 

Alba (Cuneo) Italia, Corso Italia 1  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật và thức ăn cho gia súc; bánh quy, xương, thỏi/thanh, 

que và các đồ có thể ăn được cho việc nhai của động vật nuôi trong nhà; ổ động vật và sản 
phẩm để làm ổ động vật; cây bạc hà mèo.  

 
Nhóm 35: Bán lẻ, bán buôn và bán trực tuyến các chế phẩm và hợp chất thú y, chất bổ 
sung ăn kiêng cho động vật, chất phụ gia và chất bổ sung cho thức ăn động vật, chế phẩm 
chống ký sinh trùng cho động vật, chất tẩy rửa cho động vật, thực phẩm cho động vật và 
thức ăn cho gia súc, bánh quy, xương, thỏi/thanh, que và các đồ có thể ăn được cho việc 
nhai của động vật nuôi trong nhà, ổ động vật và các sản phẩm để làm ổ động vật, cây bạc 
hà mèo. 

 

 
(210) 4-2015-20316 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEIJING WORLDIA DIAMOND 

TOOLS CO., LTD.   (CN) 
Room H-03, 7-12 East 5F, 7 Building, 
No. 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang 
District, Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt cỏ; bệ máy; máy cắt; máy mài; dụng cụ [bộ phận của máy móc]; đá 

mài [bộ phận của máy móc]; dao kim cương cắt kính [bộ phận của máy móc]; máy tiện 
[máy công cụ]; lưỡi cưa vòng [bộ phận của máy móc]; tấm che [bộ phận của máy móc].  
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(210) 4-2015-20317 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.4.3; A24.15.11; 

24.15.21; 26.4.9 
(731) BEIJING WORLDIA DIAMOND 

TOOLS CO., LTD.   (CN) 
Room H-03, 7-12 East 5F, 7 Building, 
No. 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang 
District, Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt cỏ; bệ máy; máy cắt; máy mài; dụng cụ [bộ phận của máy móc]; đá 

mài [bộ phận của máy móc]; dao kim cương cắt kính [bộ phận của máy móc]; máy tiện 
[máy công cụ]; lưỡi cưa vòng [bộ phận của máy móc]; tấm che [bộ phận của máy móc].  

 
 

 
(210) 4-2015-20318 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Việt Hà  (VN) 
Số 16 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết bị gaz; hệ thống và 

thiết bị nấu nướng; thiết bị lọc nước uống; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; máy trộn khuấy 
không chạy điện cho mục đích gia dụng; ấm đun nước, không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-20319 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 TP. Hồ Chí Minh   (VN) 
299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-20320 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.11; 26.1.1; A5.3.13; 24.15.1 
(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Hà Thị Mai  (VN) 

Khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 08: Bơm phun thuốc trừ sâu; bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2015-20321 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Hồng, trắng 
(731) Vũ Thị Hương Điệp   (VN) 

Số 17 Phạm Hồng Thái, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ đồ bơi (trang phục); đồ tập bơi (trang phục); mũ bơi; quần áo; đồ thể thao 
(quần áo thể thao).  

 

 
(210) 4-2015-20322 (220) 30.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Vũ Thị Hương Điệp   (VN) 

17 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ đồ bơi (trang phục); đồ tập bơi (trang phục); mũ bơi; quần áo; đồ thể thao 
(quần áo thể thao).  

 

 
(210) 4-2015-20323 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mai Son  (VN) 
Tầng 19, tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví (bóp) đựng 
tiền; ba lô.  

 
Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc: quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát; tất 
(vớ); mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2015-20324 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mai Son  (VN) 
Tầng 19, tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví (bóp) đựng 
tiền; ba lô.  

 
Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc: quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát; tất 
(vớ); mũ (nón).  

 
 

(210) 4-2015-20325 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Sơn  (VN) 
Số 342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-20326 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Sơn  (VN) 
Số 342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20327 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Tuấn Sơn  (VN) 
Số 342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-20328 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị mới DNT  (VN) 
Số 68, ngõ 649 Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-20330 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux  (VN) 
Số 17, ngõ 162, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20331 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.2; 26.4.3; 26.7.25; 26.7.5 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vàng bạc Quang Dũng  (VN) 
Khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá, quý, kim loại quý. 

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-20332 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân ý  
(VN) 
Số 248 ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải (trang phục), tất, cà vạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các lọại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loại, xuất nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. 

 

 
(210) 4-2015-20333 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DTS 
Việt Nam  (VN) 
Số 30, ngõ 144/4 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thành Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 

đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục). 
 
 

(210) 4-2015-20334 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 25.1.25; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Nguyễn Lê Gia  (VN) 
78/G22 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20335 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Long 
Điền  (VN) 
104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-20336 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Trân  (VN) 
12/9 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi (quần lót nam, nữ). 

 

 
(210) 4-2015-20337 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Trân  (VN) 
12/9 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi (quần lót nam, nữ). 

 

 
(210) 4-2015-20338 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 13.1.6; A5.3.15; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Đằng  (VN) 
106 Vành Đai, phường 10, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn. 
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(210) 4-2015-20339 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo SECO  (VN) 
Số 1, đường 15A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo, tư vấn tổ chức và quản lý kinh 

doanh, marketing, nghiên cứu thị trường, quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo, tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], huấn luyện [đào 
tạo], giảng dạy, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-20340 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh cốm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Đình Bôn  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ướt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2015-20341 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) Phạm Thị Thanh Hà  (VN) 

Xóm Cầu, xã Hạ Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giảng dạy; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; trường đào tạo; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo). 
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(210) 4-2015-20343 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.3 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Sơn 
Thái  (VN) 
14/4/2 đường số 23, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may bao công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-20347 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hậu  (VN) 
Số 2 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo; bánh nướng 

thịt; bánh mỳ kẹp nhân. 
 
 

(210) 4-2015-20348 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.3.6; A24.17.9; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sacha Inchi 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (viên nang). 

 
Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn dành cho trẻ em; dầu thực vật. 

 

Nhóm 31: Cây giống; hạt giống. 
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(210) 4-2015-20349 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A9.7.19; 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thông  (VN) 
91 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 

uống; nhà nghỉ du lịch; căng tin. 
 

 
(210) 4-2015-20350 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng, xanh lá, vàng, trắng xanh 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thông   (VN) 
91 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, 

nhà nghỉ du lịch, căng tin. 
 
 

(210) 4-2015-20351 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A9.7.19; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, nước biển, vàng, vàng xanh 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thông  (VN) 
91 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, 

nhà nghỉ du lịch, căng tin. 
 
 

(210) 4-2015-20352 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 24.17.20 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vận Tải Vũ Mừng  (VN) 
382/18 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1017 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hàng hóa); chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hành 
khách, vận tải, cho thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-20353 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, hạt dẻ, đỏ son, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hưng 
Phát  (VN) 
74/4C Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán:máy chạy bộ điện, máy 

chạy bộ cơ, xe đạp tập thể dục, dàn tạ..); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-20354 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.5.1; A3.5.24; A3.5.25; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Trắng, nâu đen, đỏ, xám, xanh than, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giải 
trí Thỏ Trắng  (VN) 
875 Cách Mạng Tháng Tám (cổng đường 
Trường Sơn), phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu; máy 

trò chơi video sử dụng đồng xu. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản pbẩm, trưng bày sản phẩm (Mua bán: băng đĩa nhạc, đĩa âm 
thanh, vàng bạc, đá quý,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo; bán đấu giá. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; quản lý tài chính; môi giới 
bất động sản; cho vay ( tài chính).  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ 
chức trình diễn ( dịch vụ ông bầu); giải trí trên truyền hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống; nhà nghỉ du lịch; căng tin. 
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(210) 4-2015-20356 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 

Cầu Đầm, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế), nước [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2015-20357 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Tiên Phong  
(VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Van xả nước, vòi xả nước. 
 

Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại (ống 
mềm). 

 
Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại ống cứng. 

 

 
(210) 4-2015-20358 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ướt, giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-20359 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiên Hà    (VN)
Km 11 + 600, quốc lộ 39, thị trấn Lương 
Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-20360 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Takasima  (VN) 
40 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp; bếp ga; bếp điện.  

 

 
(210) 4-2015-20361 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.2; 26.5.1; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và công nghệ Ngôi Sao Việt  
(VN) 
Số 11 ngõ Giếng, phố Đông Các, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng, quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 

hàng hoặc quảng cáo, thăm dò dư luận, nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các chuyến đi 
chơi trên biển; đặt chỗ cho các chuyến đi: tham quan, vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính: tạo lập và duy trì trang web cho người khác: tư vấn 
trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-20362 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Bắc  (VN) 
321A đường Sơn Thông, phường 7, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; bánh kẹo; gạo. 

 
 

(210) 4-2015-20363 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Domix Phương 
Nam Mªk«ng  (VN) 
118/21 ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-20364 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh đen, kem 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Linh  (VN) 
4A đường 42, KP7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô: túi xách tay, ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày, dép, mũ (nón), áo khoác.  
 
 

(210) 4-2015-20365 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Pháp  (VN) 
Phòng 209 tòa nhà Waseco số 10 đường 
Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; van xả hơi nước. 
 

 
(210) 4-2015-20366 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Nhôm  
(VN) 
26-28 đường số 57, KP 9, phường  Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; bản lề hộp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện 

bằng kim loại cho xây dựng; ống dẫn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20368 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.21; A3.7.24; 25.7.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Thịnh  
(VN) 
ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh  
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(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bột sắn. 
 

 
(210) 4-2015-20370 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Ngon Việt   (VN) 
Số nhà 34, phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do 
nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2015-20371 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) SHANGHAI PANFEI 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  
(CN) 
RM 402 A, No.3, 1226 Lane, Zhennan 
Road, Putuo District, Shanghai, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; tách; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bộ 
đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; lọc cà phê, không dùng điện; đồ gốm để chứa đựng; bình cà 
phê không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-20372 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.11 
(591) Xanh, tím, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Địa Phú Cường, 
hình  (VN) 
Thôn Lam Sơn - xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: tấm lợp kim loại tôn xốp ba lớp.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: tấm lợp kim loại tôn xốp 
ba lớp.  
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(210) 4-2015-20373 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Triệu Nguyễn Quân  (VN) 
Số 1, ngõ 165 Xuân Thủy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem chua dẻo pháp. 

 

 
(210) 4-2015-20374 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y. 

 

 
(210) 4-2015-20375 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Minh  (VN) 
Quốc lộ 46, xóm 2, xã Nghi Phú, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (không bằng điện); chốt móc khóa bằng kim loại, tay nắm 

bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, chìa khóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng, cụ thể là máng đèn, chao chụp đèn, đèn 
bàn; bồn tắm, chậu rửa gắn cố định dùng cho nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-20377 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Quang Thái   (VN) 

Phòng 510A, nhà C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-20378 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Quang Thái   (VN) 

Phòng 510A, nhà C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-20379 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm C & G   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20380 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm C & G   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20381 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20382 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20383 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH It Việc  (VN) 
466/4 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự; giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự và 

nguồn nhân lực; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2015-20384 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Bông 
Sen Vàng  (VN) 
Số 8 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy viết, giấy 

can).  

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy 

viết, giấy can).  
 

 
(210) 4-2015-20385 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, tím, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TM & DV Tín 
Phát  (VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy xay sinh tố (máy xay nghiền gia dụng dùng điện ).  

 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại).  

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inôc), bộ nồi nấu 

không dùng điện (nhôm hoặc inôc). 
 

 
(210) 4-2015-20386 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Kim 
Dương  (VN) 
919/16 hương lộ 2, khu phố 8, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
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(210) 4-2015-20387 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Trắng, đỏ, xanh rêu đậm, vàng 

(731) Nguyễn Nguyệt ánh  (VN) 
461 An Dương Vương, phường 11, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền, chuỗi hạt.  

 

Nhóm 26: Kẹp tóc, nơ cài tóc, trâm cài, dải ruy băng co giãn, băng buộc tóc, đồ trang trí 

tóc.  
 

 
(210) 4-2015-20388 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-20389 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-20390 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.  (PK) 

Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 

Jaranwala Road, District Sheikhupura, 

Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-20391 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn khoa 
học và công nghệ Môi Trường 
Việt Nam  (VN) 
Số 53 ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt chất thải.  
 
 

(210) 4-2015-20392 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
JODO  (VN) 
Lô số 5 + 1/2 lô số 4, cụm công nghiệp 

An Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nước và vệ sinh như: sen tắm, vòi nước, vòi xịt, chậu rửa (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh), bệ xí nhà vệ sinh, bồn tắm. 
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(210) 4-2015-20393 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 25.1.6; A25.7.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh nhạt, hồng 

nhạt 

(731) Phạm Thị Thương  (VN) 
Số 84 Tôn Thất Tùng, phường Khương 

Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả; thịt; thịt lợn, thịt giăm bông; thịt đã được bảo quản.  
 

 
(210) 4-2015-20394 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và dịch vụ thương 
mại Dương Anh  (VN) 
Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy lọc nước RO; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; ấm đun 

nước siêu tốc (dùng điện). 
 

 
(210) 4-2015-20395 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và dịch vụ thương 
mại Dương Anh   (VN) 
Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy lọc nước RO; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; ấm đun 

nước siêu tốc (dùng điện). 
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(210) 4-2015-20396 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.2; 26.4.4 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Khánh 
Ngân  (VN) 
107 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung vi chất dinh 

dưỡng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-20398 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, cam 

(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  (LI) 

Staedtle 36, Postfach 685, FL - 9490 

Vaduz, Liechtenstein 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc; kim khâu và 

kim băng; hoa nhân tạo; đồ trang trí tóc; lô cuộn tóc; đồ buộc tóc; tóc giả; nơ cài tóc; đồ 

trang trí đính lên tóc; râu giả, ria mép gỉa; băng buộc lóc; cặp tóc (kẹp tóc mái); kẹp tóc 

nhỏ bằng kim loại; kẹp tóc giúp làm tóc quăn; trâm cài tóc; đồ cài tóc; cặp tóc; lưới bao 

tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; giấy dùng để uốn xoăn tóc; phần tóc nối thêm; vật dụng 

uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; bộ tóc giả.  
 

 
(210) 4-2015-20399 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) JOWLE TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 

No.13, 19, Lane 660, Hua Cheng Rd., 

Hsin Chuang, New Taipei City, 242, 

Taiwan, R.O.C. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối (điện); bộ nối (điện) 
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(210) 4-2015-20400 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH   (VN) 
Tòa nhà DETECH, số 8 đường Tôn Thất 
Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn bột tĩnh điện; chất phủ dạng bột [sơn].  

 

 
(210) 4-2015-20401 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-20402 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng tươi, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH quốc tế HA EVA  

(VN) 
309 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); viên 

làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội đầu; 
kem chống nắng; sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; muối tẩy tế bào chết; dầu xả; mặt nạ dưỡng 
da; khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; tinh dầu chống lão hóa; 
các loại tinh dầu làm đẹp.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế); viên uống có 
nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa; viên uống có nguồn gốc thực vật giúp tăng 
cường sinh lực cho nam giới.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y 
tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng da, sữa tắm, dầu 
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gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối tẩy tế bào chết, dầu xả, mặt 
nạ dưỡng da, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, dầu dưỡng tóc, tinh dầu chống lão hóa, 
các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế), 
viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, viên uống có nguồn gốc thực 
vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới.  

 

 
(210) 4-2015-20403 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.1.6 
(591) Cam nhạt, đỏ đậm, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Mỹ Hảo  (VN) 

116 Ngô Quyền, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì kẹp thịt; bánh mì kẹp tôm; bánh mì tươi; bánh mì ngọt; bánh bông lan; 

bánh nướng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp tôm, bánh mì tươi, bánh mì ngọt, bánh 
bông lan, bánh nướng, bánh kem.  

 

 
(210) 4-2015-20404 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-20405 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-20406 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, tím 

(540) 

  

(731) Lê Quang Thanh Mai  (VN) 
338/2/16 Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-20407 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 26.4.3 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tuấn   (VN) 
263 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
 
 

(210) 4-2015-20408 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 10.3.7; 26.4.2; 25.5.25; 1.3.1; 1.3.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái Gia  
(VN) 
D5/18A đường kênh A, ấp 4, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Vải bạt; tấm bạt nhựa, vải bạt dùng để che mưa. 
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(210) 4-2015-20409 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.25; 

A25.1.10 
(591) Đen, nâu, xám, vàng, trắng 
(731) NASASA INTERNATIONAL JOINT 

STOCK COMPANY Ltd   (KH) 
No.27D1, Pathway, Phum Prey Pring 
Khang Tboung, Sangkat Choam Chao, 
Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế biến gỗ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng. 
 

 
(210) 4-2015-20410 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) PRIMACH TECHNOLOGY PTE. LTD.  

(SG) 
20, Malacca Street, #04-00, Malacca 
Centre, Singapore 048979  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị trộn và trải nhựa đường; thiết bị xây dựng đường bộ; máy móc và thiết 

bị để tái chế nhựa đường; máy sản xuất bitum; các linh kiện và bộ phận dự phòng cho tất 
cả các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ marketing, buôn bán và bán lẻ liên quan tới thiết bị trộn nhựa đường, 
thiết bị xây dựng đường bộ, máy móc và thiết bị để tái chế nhựa đường, máy sản xuất 
bitum, các linh kiện và bộ phận dự phòng cho tất cả các sản phẩm trên; quảng cáo; 
marketing, bao gồm tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại cho mục đích quảng cáo 
hoặc bán hàng và cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại, bao gồm 
tổ chức, điều khiển và giám sát các chương trình khách hàng trung thành và khuyến mại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng liên quan tới thiết bị trộn nhựa đường và các bộ 

phận dự phòng, thiết bị và vật liệu xây dựng đường bộ; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị xây 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1034 

dựng đường bộ, thiết bị trộn nhựa đường, máy móc và thiết bị để tái chế nhựa đường; phục 

hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 

chữa phần cứng máy tính; dịch vụ bảo dưỡng cụ thể là rải nhựa đường, lát đường, xây 

dựng công trình, dịch vụ sơn, trang trí và làm sạch.  
 

 
(210) 4-2015-20412 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) HKD Lò Tương Chín Đôn  (VN) 
139 Nguyễn Hồng Sến, phường 3, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương xay; tương hột đặc biệt; tương hột đường cát; tương ngọt, tương ớt; 

chanh muối (dùng làm gia vị).  
 

 
(210) 4-2015-20413 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) HKD Lò Tương Chín Đôn   (VN) 
139 Nguyễn Hồng Sến, phường 3, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương xay; tương hột đặc biệt; tương hột đường cát; tương ngọt; tương ớt; 

chanh muối (dùng làm gia vị).  
 

 
(210) 4-2015-20414 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nam Khai  (VN) 
Số 9, ngõ 393 đường Giải Phóng phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-20415 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng SPACE  (VN) 
Số 3, tổ 4, khu Niềm Xá, phường Kinh 

Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn, sơn lót, sơn phủ, mát tít (nhựa tự nhiên), chất pha loãng sơn, 

chất kết dính dùng cho sơn, vecni, thuốc nhuộm màu; giới thiệu và trưng bày sản phẩm 

liên quan đến sơn; nghiên cứu thị trường và tư vấn việc sử dụng các sản phẩm sơn. 
 

 
(210) 4-2015-20416 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Thu Hường  (VN) 
Tổ 12, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống có gaz; nước khoáng; nước [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2015-20417 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý 

bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2015-20418 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý 

bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2015-20419 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11 

(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
cung ứng nhân lực quốc tế 
HAVICO  (VN) 
Số 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ tuyển 

dụng lao dộng; dịch vụ giới thiệu việc làm.   

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn đào tạo hoặc giáo dục; dịch 

vụ tư vấn du học; hỗ trợ du học; đào tạo lại nghề. 
 

 
(210) 4-2015-20420 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Cơ sở Thịnh Tuân  (VN) 
Thôn Minh Hiệp II, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún khô; miến khô. 
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(210) 4-2015-20421 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Cơ sở Thịnh Tuân   (VN) 
Thôn Minh Hiệp II, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún khô; miến khô. 
 

 
(210) 4-2015-20422 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (KR) 

244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Vật liệu ghép xương; vật liệu ghép xương cho mục đích nha khoa; mô cấy ghép 

xương bằng vật liệu nhân tạo; mô cấy ghép bằng vật liệu nhân tạo; xương nhân tạo để cấy 

ghép; mô cấy dùng trong nha khoa bằng các vật liệu nhân tạo; mô cấy dùng trong phẫu 
thuật bằng các vật liệu nhân tạo; vật dụng chỉnh hình; chân tay giả; mắt giả; răng giả; bộ 

răng giả; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 

thuật; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  
 

 
210) 4-2015-20424 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
24 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); áo sơ mi; áo khoác; quần jeans.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), áo sơ mi, áo 

khoác, quần jeans. 
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(210) 4-2015-20425 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
24 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón); áo sơ mi, áo khoác; quần jeans. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), áo sơ mi, áo 
khoác, quần jeans. 

 

 
(210) 4-2015-20427 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phòng khám chuẩn trị y học 

cổ truyền Nhơn Nghĩa Đường  
(VN) 
1068/14 Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Biểu diễn múa rồng và lân sư rồng. 
 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh (chẩn trị) theo y học cổ truyền. 
 

 
(210) 4-2015-20428 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Phát 
Thành  (VN) 
27A Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: chất tẩy rửa, 

chất và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm để cải tạo bề mặt vải, chế phẩm để làm sạch, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ, các chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, chất lỏng không trơn trượt 
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dùng cho sàn nhà, cồn dùng trong công nghiệp, cồn dùng trong nấu nướng, máy rửa rau, 
máy rửa chén bát, bếp cồn, thìa (muỗng), dĩa, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và 
bếp nóc bằng kim loại (như nồi, xoong, chảo, xô, chậu). 

 

 
(210) 4-2015-20429 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Phạm Thị Bích Phương  (VN) 

229/76/13 đường Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 

 

 
(210) 4-2015-20430 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A1.5.3; A1.1.2; A1.1.10; 1.1.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thủy sản Cần Thơ 
(CASEAMEX)  (VN) 
Lô 2-12 khu công nghiệp Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; phân phối; xuất nhập khẩu: thủy sản đã qua chế biến (tôm, cá, mực, 

bạch tuộc, cua). 
 

 
(210) 4-2015-20431 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Trần Minh Trang  (VN) 

Số 62, ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; trần 

nhà không bằng kim loại; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1040 

(210) 4-2015-20432 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Trần Minh Trang  (VN) 

Số 62, ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; trần 

nhà không bằng kim loại; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20433 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Trần Minh Trang  (VN) 

Số 62, ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; trần 

nhà không bằng kim loại; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20434 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A11.3.2; A5.11.2 
(591) Xanh, vàng cam, tím 
(731) Cửa hàng Tiến Dũng  (VN) 

Tổ 89, khu 8, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ba kích; rượu gạo; rượu nếp cái hoa vàng; rượu táo mèo; rượu hoa quả; đồ 

uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-20435 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A11.3.2; A5.11.2 
(591) Xanh, vàng cam, tím 
(731) Cửa hàng Tiến Dũng  (VN) 

Tổ 89, khu 8, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu ba kích, rượu gạo, rượu nếp cái hoa vàng, rượu táo mèo, rượu 

hoa quả, rượu linh chi, rượu ngâm thuốc bắc, rượu ngâm thảo dược, rượu sâm cau, rượu 

ngâm dâm dương hoắc, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không 

trên cơ sở bia, đồ uống được chưng cất; đại lý xuất nhập khẩu rượu ba kích, rượu gạo, 

rượu nếp cái hoa vàng, rượu táo mèo, rượu hoa quả, rượu linh chi, rượu ngâm thuốc bắc, 

rượu ngâm thảo dược, rượu sâm cau, rượu ngâm dâm dương hoắc, đồ uống có cồn (trừ 

bia), đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia, đồ uống được chưng cất. 
 

 
(210) 4-2015-20436 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Trang  (VN) 
62 Dĩ An - Truông Tre, khu phố Nhị 

Đồng 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-20437 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(540) 

  

(731) Trần Văn Liêng  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn). 
 

 
(210) 4-2015-20438 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.5.1; A3.5.24; 4.3.7 

(731) LEE KYU SUNG  (KR) 

521 - 1521 Byuksan Apartment 1013 

Siheung-dong, Geumcheon-ku, Seoul, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ. 
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(210) 4-2015-20439 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem nước đá (để ăn); bánh kẹo đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-20440 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 14.7.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH một thành 
viên hãng luật Nguyên Giáp  
(VN) 
Số 14, đường Trần Não, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: dịch vụ giải quyết tranh chấp Tòa án; tư vấn về Sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2015-20441 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.11; 5.7.1; A26.11.12 
(591) Xanh  ngọc đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ, 

nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vĩnh Hiệp  (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2015-20442 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần DEKA  (VN) 

38 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục 
đích y tế. 
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(210) 4-2015-20443 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1 
(731) COLORECTAL CLINIC ASSOCIATES 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
38 Irrawaddy Road, #10-48/49 Singapore 
329563 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ cố vấn sức khỏe; dịch vụ liên 

quan đến chăm sóc sức khỏe và dược phẩm trong lĩnh vực kiểm soát và giảm đau, viêm, 
nhiễm trùng, gây tê, ung thư; dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe và dược phẩm để 
phòng ngừa và điều trị bệnh và các rối loạn của hệ thống đại trực tràng, hệ tim mạch, hệ 
thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại vi, hệ thống dạ dày-ruột; dịch vụ liên quan đến 
chăm sóc sức khỏe và dược phẩm để phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường. 

 

 
(210) 4-2015-20444 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Blue Star  (VN) 
642/36 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 11: Bếp nấu (như là bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng ngoại); nồi lẩu dùng điện; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước dùng điện; nồi áp suất (dùng điện); lò nướng điện; 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện); quạt điện (dùng cho cá nhân). 

 
Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng điện); ấm đun nước không 
dùng điện; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-20446 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Uni- President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT743, KCN Sóng 
Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-20447 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 2.7.12; 2.7.23 
(591) Xanh da trời, cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Hoàng Thị Thanh Ngọc  (VN) 

40 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch, ngói, thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: 

ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước; vòi tắm, vòi phun nước, 
vòi dùng cho đường ống, máy thu năng lượng mặt trời dùng làm nóng nước. 

 

 
(210) 4-2015-20448 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.5.1 
(731) ELEY TRADING SDN. BHD  (MY) 

1, Persiaran Industri Bercham 15, 
Kawasan Perindustrian Ringan Bercham, 
31400 Ipoh, Perak, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm; nhang (hương để thắp); hương vòng (hương cuộn); nhang nón 

(hương dạng nón); nước hoa khử uế dạng xịt dùng trong cúng tế; chế phẩm có mùi thơm. 
 

 
(210) 4-2015-20449 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.4.2 
(731) ELEY TRADING SDN. BHD  (MY) 

1, Persiaran Industri Bercham 15, 
Kawasan Perindustrian Ringan Bercham, 
31400 Ipoh, Perak, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm; nhang (hương để thắp); hương vòng (hương cuộn); nhang nón 

(hương dạng nón); nước hoa khử uế dạng xịt dùng trong cúng tế; chế phẩm có mùi thơm. 
 

Nhóm 04: Nến (đèn cầy); dầu đốt để bàn thờ; bấc đèn; sáp dạng nguyên liệu thô; bấc nến; 
dầu dùng cho đèn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20450 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.21 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, vàng, đen, trắng, vàng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát.  
 

 

 
(210) 4-2015-20451 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20; 

A11.3.2; A25.7.21; 11.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

nhạt, ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh  (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống): nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống 

hoa quả, nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đô uống: nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát. 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20452 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

nhạt, ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống): nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống 

hoa quả, nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đô uống: nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát. 
 

 

 
(210) 4-2015-20453 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; A25.7.21 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, ghi 

xám, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát.  
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(210) 4-2015-20454 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 25.7.20; 5.7.11; 5.7.12; A5.7.22; 

1.15.21; A25.7.21 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-20455 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20; 

A11.3.2; A25.7.21; 11.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá eây, vàng, vàng 

nhạt, ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước 

yến ngân nhĩ dùng để giải khát.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20456 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 25.7.20; 1.15.9; A25.7.21 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng, vàng, đen, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (dạng thạch) hương vị trái cây; rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mút quả; sữa và sữa chua. 

 
 

(210) 4-2015-20457 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20 

(591) Vàng, trắng, đỏ, ghi xám, xanh lá cây, 

xanh dương, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (dạng thạch) hương vị trái cây; rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mút quả; sữa và sữa chua. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả (không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống; nước yến ngân nhĩ dùng để giải khát.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20458 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20 

(591) Vàng, trắng, đỏ, ghi xám, xanh lá cây, 

xanh dương, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (dạng thạch) hương vị trái cây; rau, qụả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mút quả; sữa và sữa chua. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả (không cồn; nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống; nước yến ngân nhĩ dùng để giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-20459 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 25.7.20; A26.11.12; A25.7.21 

(591) Vàng, trắng, đỏ, ghi xám; xanh lá cây, 

xanh dương, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (dạng thạch) hương vị trái cây; rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mút quả; sữa và sữa chua. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20460 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, gia cầm, không còn sống, chất chiết ra từ thịt, trứng, sữa, dầu thực vật. 
 

 
(210) 4-2015-20461 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, ghi 

xám, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước yến ngân 
nhĩ dùng để giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-20462 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, vàng nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước yến ngân 
nhĩ dùng để giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-20463 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, vàng nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh  (VN) 
Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 

nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước yến ngân 
nhĩ dùng để giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-20464 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20465 (220) 31.07.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bảo dưỡng công nghiệp Nhơn 
Hữu   (VN) 
337/7 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện. 
 

 
(210) 4-2015-20466 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Tổng công ty may 10 - Công ty 
cổ phần   (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-20467 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Tổng công ty may 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-20468 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 
66/2 đường số 2, khu phố 6, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau muối được lên men( Dưa)[Kim chi]. 

 

 
(210) 4-2015-20469 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.4.2; 9.7.1; A9.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Số 246 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót; quần áo thời trang; quần áo trẻ em.  
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Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán quần áo may sẵn; mua bán quần áo lót; mua bán 
quần áo thời trang; mua bán quần áo trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-20472 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Cơ Trí Việt  
(VN) 
36/5 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; vật liệu gia cường bằng kim loại 

cho ống dẫn; vật liệu gia lực bằng kim loại cho ống dẫn; hộp bằng kim loại thường; vòng 
đai kim loại để kết nối ống dẫn; vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu 
gia lực bằng kim loại cho xây dựng. 

 
Nhóm 09: Tủ phân phối [điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân 
phối [điện]; bộ chuyển mạch điện; bộ đảo mạch điện; cuộn cảm kháng [trở kháng]; cuộn 
dây chặn [trở kháng]; bảng điều khiển [điện]; bộ đổi điện; bộ biến đổi, điện.  

 

 
(210) 4-2015-20473 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
xuất nhập khẩu HTH   (VN) 
Số 302 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ).  
 

 
(210) 4-2015-20474 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
xuất nhập khẩu HTH  (VN) 
Số 302 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ).  
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(210) 4-2015-20475 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh dương(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh N2T Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng. 
 

 
(210) 4-2015-20476 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh N2T Việt Nam   (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng. 
 

 
(210) 4-2015-20477 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh N2T Việt Nam   (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị khử 
trùng; thiết bị và máy làm đá lạnh; lò đốt rác; thiết bị lọc nước. 

 
 

(210) 4-2015-20478 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.5.15; A1.1.12; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, xanh dương, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2015-20479 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Công ty cổ phần thiết bi và dịch vụ điện 

tử viễn thông 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
dịch vụ điện tử viễn thông  
(VN) 
Số 11 Lô 1A, 1.2.No2 - KĐT Mỹ Đình I, 
Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại, pin sạc dự phòng, phụ kiện cho điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-20483 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.11.3; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Nguyễn Thị Thanh Trà  (VN) 

Số 9/183 Đặng Tiến Đông, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm và đồ uống, cụ thể là: thực 

phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt tươi, trứng, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, dầu thực vật (dầu có thể ăn dược), thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật 
đã chế biến như cà phê, chè, ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường (ăn), mật ong, muôi nấu ăn, gia vị, nước xốt cho salad, món trộn, kem 
lạnh, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la, trà, thổ sản chưa qua chế biến, động vật 
và thực vật sống như: ngũ cốc dạng nguyên liệu, hạt giống, rau và quả tươi, cây và hoa tự 
nhiên, thức ăn cho động vật, gỗ dạng nguyên liệu (gỗ thô), bia, đồ uống không có cồn, 
nước ép hoa quả, nước, xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống có 
cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-20484 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; đầu tư tài chính để xây dựng kết cầu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. 
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Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, công 
trình dân dụng, kỹ thuật; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng và 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-20485 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Cơ sở Thực Huyền  (VN) 
Xóm 3, trung tâm nghiên cứu bò và đồng 
cỏ Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-20486 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
 

 
(210) 4-2015-20487 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
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10) 4-2015-20488 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
 

 
(210) 4-2015-20489 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
 

 
(210) 4-2015-20490 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) DNTN dệt may Phương Lan  
(VN) 
Thôn Vĩnh Trị, Yên Trị, ý Yên, Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
 

 
(210) 4-2015-20491 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) DNTN dệt may Phương Lan  
(VN) 
Thôn Vĩnh Trị, Yên Trị, ý Yên, Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần ngắn của đàn ông; mũ (trang phục).  

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo. 
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(210) 4-2015-20493 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; A26.11.9; 26.15.15; 26.4.4; 

26.4.7 

(591) Đỏ đậm, xanh rêu, trắng 

(731) Công ty cổ phần in Hồng 
Đăng  (VN) 
Số 193, đường Hồ Tùng Mậu, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, phát hành tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in trên lụa; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in ốp sét.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội 

thất. 
 
 

(210) 4-2015-20494 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.1; A2.1.23 

(591) Xanh lam 

(540) 

 

(731) Trần Thái Hưng  (VN) 
93 đường Chuyên Dùng 9, khu phố 3, 

phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2015-20495 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Home 
Studio  (VN) 
55/24B Phan Đình Phùng, phường 17, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-20496 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.4; 2.1.1; 1.15.5; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Võ Minh Trí  (VN) 
79/30/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, ba lô, túi xách, thắt lưng (dùng 

cho mục đích thể thao). 
 
 

(210) 4-2015-20497 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mía  (VN) 
Lầu 7, số 79 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  

 

 
(210) 4-2015-20498 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.4; 26.7.25; 26.4.2; 26.4.4 
(731) TRY SHENG ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1st floor, no. 33, Wen Cherng 1 road, 
North district, Taiwan. 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy 

móc, động cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất). 
 
 

(210) 4-2015-20499 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) TRY SHENG ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1st floor, no. 33, Wen Cherng 1 road, 
North district, Taiwan.  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy 
móc, động cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất). 

 

 
(210) 4-2015-20500 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Cyndi Huang   (VN) 
24 đường 12, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-20502 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-20503 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (US) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-20504 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
cao su Tajan  (VN) 
Số 5, đường 2A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng đệm bằng cao su dùng để lèn chặt hoặc bịt kín; vòng chắn đầu 
bằng cao su để chống rỉ dầu.  

 

 
(210) 4-2015-20505 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.2; 26.3.23 
(591) Tím, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Phó  (VN) 
606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện, phẩm màu cho 

thực phẩm, cho bia, véc ni, mực in, vôi quét tường.    
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng.    
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh, băng dán 
dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu, đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan (dụng 
cụ cầm tay).    

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy tính; máy in laser đen 
trắng dùng với máy tính; kính mắt; máy ổn áp điện, ổ cắm điện, công tắc điện.     

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, sách; báo; tập (vở), tạp chí.     

 
Nhóm 20: Móc treo áo, giá treo áo (không bằng kim loại), ghế xếp, ghế võng.     

 
Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đã 
nhựa, chậu.    

 
Nhóm 24: Vải; ga vải trải gường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải; màn chống muỗi; rèm cửa 
bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng vải sợi (không, thuộc trang phục),   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây lưng (trong trang phục quần áo, cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).     

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.    

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miệng ghép hình.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa (dùng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá, hộp đựng thuốc lá.    
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị bao gồm dầu ăn, 
sữa đặc, sữa bột, cà phê, mì ăn liền, xúc xích, bỉm, khăn ướt, giấy vệ sinh, dịch vụ đặt mua 
sách báo, tạp chí, văn phòng, phẩm, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ các hệ thống siêu thị.    

 
Nhóm 36: Cho thuê biệt thự, căn hộ cao cấp, cho thuê nhà xưởng.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng, hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại dịch vụ chuyển phát nhanh và thường.    

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt.     

 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục thể thao và giải trí, tổ chức 
hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, hoạt động nghệ thuật giải trí.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn. 

 

 
(210) 4-2015-20506 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.2; 26.3.23 
(591) Tím, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Phó  (VN) 
606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện, phẩm màu cho 

thực phẩm, cho bia, véc ni, mực in, vôi quét tường.    
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng.    
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh, băng dán 
dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan (dụng 
cụ cầm tay).    

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy tính; máy in laser đen 
trắng dùng với máy tính; kính mắt; máy ổn áp điện, ô cắm điện, công tắc điện.     

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, sách; báo; tập (vở), tạp chí.     

 
Nhóm 20: Móc treo áo, giá treo áo (không bằng kim loại), ghế xếp, ghế võng.     
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Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đã 
nhựa, chậu.    

 

Nhóm 24: Vải; ga vải trải gường; khăn lạnh cao cấp (khăn vảị; màn chống muỗi; rèm cửa 
bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục).   

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây lưng (trong trang phục quần áo, cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).     

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.    

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miệng ghép hình. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa (dùng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá, hộp đựng thuốc lá.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị bao gồm dầu ăn, 
sữa đặc, sữa bột, cà phê, mì ăn liền, xúc xích, bỉm, khăn ướt, giấy vệ sinh, dịch vụ đặt mua 
sách báo, tạp chí, văn phòng, phẩm, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ các hệ thống siêu thị.    

 
Nhóm 36: Cho thuê biệt thự, căn hộ cao cấp, cho thuê nhà xưởng.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng, hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại dịch vụ chuyển phát nhanh và thường.    

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt.     

 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục thể thao và giải trí, tổ chức 
hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, hoạt động nghệ thuật giải trí.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn. 

 

 
(210) 4-2015-20507 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thu Huyền   (VN) 

18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-20508 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, hồng 
(731) Bùi Thị Bích Ngọc  (VN) 

Tổ 16 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-20509 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 
(731) Bùi Thị Bích Ngọc  (VN) 

Tổ 16 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-20510 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Sao Hải Vương  (VN) 
16A3 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt, phụ kiện tóc.  

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát, quán sinh tố; quán điểm tâm.  
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(210) 4-2015-20511 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) HEILAN HOME CLOTHING CO., 

LTD.   (CN) 
(No. 8 Huaxin Road), Huashi Town 
Industrial Zone, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ví 

đựng thẻ tín dụng [ví]; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; «; 
batoong; phụ kiện cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.   

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo choàng; áo vét [trang phục]; quần áo 
da; áo phông ngắn tay; quần áo lót; quần đùi; áo khoác ngoài [trang phục]; váy; giày dép 
(trang phục); mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng da [trang phục]; quần áo tôn giáo [trang phục]; váy cưới.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; cung cấp chợ bán hàng và 
dịch vụ online cho người bán và người mua; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ.  

 

 
(210) 4-2015-20512 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) HEILAN HOME CLOTHING CO., 

LTD.   (CN) 
(No. 8 Huaxin Road), Huashi Town 
Industrial Zone, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ví 

đựng thẻ tín dụng [ví]; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; «; 
batoong; phụ kiện cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.   

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo choàng; áo vét [trang phục]; quần áo 
da; áo phông ngắn tay; quần áo lót; quần đùi; áo khoác ngoài [trang phục]; váy; giày dép 
[trang phục]; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng da [trang phục]; quần áo tôn giáo [trang phục]; váy cưới.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
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của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; cung cấp chợ bán hàng và 
dịch vụ online cho người bán và người mua; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ.  

 

 
(210) 4-2015-20513 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) HEILAN HOME CLOTHING CO., 

LTD.   (CN) 
(No. 8 Huaxin Road), Huashi Town 
Industrial Zone, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ví 

đựng thẻ tín dụng [ví]; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; «; 
batoong; phụ kiện cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.   

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo choàng; áo vét [trang phục]; quần áo 
da; áo phông ngắn tay; quần áo lót; quần đùi; áo khoác ngoài [trang phục]; váy; giày dép 
(trang phục); mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng da [trang phục]; quần áo tôn giáo [trang phục]; váy cưới.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; cung cấp chợ bán hàng và 
dịch vụ online cho người bán và người mua; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ.  

 

 
(210) 4-2015-20514 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) HEILAN HOME CLOTHING CO., 

LTD.   (CN) 
(No. 8 Huaxin Road), Huashi Town 
Industrial Zone, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Bộ da lông; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ví 
đựng thẻ tín dụng [ví]; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; «; 
batoong; phụ kiện cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.   

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo choàng; áo vét [trang phục]; quần áo 
da; áo phông ngắn tay; quần áo lót; quần đùi; áo khoác ngoài [trang phục]; váy; giày dép 
[trang phục]; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng da [trang phục]; quần áo tôn giáo [trang phục]; váy cưới.   
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Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; cung cấp chợ bán hàng và 
dịch vụ online cho người bán và người mua; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ.  

 

 
(210) 4-2015-20515 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) HEILAN HOME CLOTHING CO., 

LTD.   (CN) 
(No. 8 Huaxin Road), Huashi Town 
Industrial Zone, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Bộ da lông; ba lô; ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ví 
đựng thẻ tín dụng [ví]; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; «; 
batoong; phụ kiện cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.   

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo choàng; áo vét [trang phục]; quần áo 
da; áo phông ngắn tay; quần áo lót; quần đùi; áo khoác ngoài [trang phục]; váy; giày dép 
[trang phục]; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng da [trang phục]; quần áo tôn giáo [trang phục]; váy cưới.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; cung cấp chợ bán hàng và 
dịch vụ online cho người bán và người mua; văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ.  

 
 

(210) 4-2015-20516 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 4.5.21 
(731) CARLCARE TECHNOLOGY 

LIMITED.   (HK) 
Rms 05-15, 13a/F South Tower, World 
Finance Ctr Harbour City, 17 Canton Rd 
Tst Kln, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, 
bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng các 
quầy, sạp hàng trong hội chợ; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; khử nhiễu cho các thiết bị điện; 
sửa chữa máy chụp ảnh; tráng mạ lại thiếc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2015-20517 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy  (VN) 
Thôn Đồng Công, xã Vũ Xá, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-20518 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy   (VN) 
Thôn Đồng Công, xã Vũ Xá, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-20519 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
NK  (VN) 
79 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, phụ kiện thời trang: túi, cặp, balô, thắt 

lưng, ví.  
 

 
(210) 4-2015-20520 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
NK   (VN) 
79 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, phụ kiện thời trang: túi, cặp, balô, thắt 

lưng, ví. 
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(210) 4-2015-20521 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 

P1103, Nơ 14B, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-20522 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH giao nhận vận 

chuyển Rồng Đỏ   (VN) 
Tầng 4, khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Chuyên chở hàng hóa; môi giới vận tải; cất giữ hàng hóa; hậu cần vận tải; dịch 

vụ dỡ hàng; đóng gói hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-20523 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.2; A19.13.21; 25.5.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

cốm, tím, tím nhạt, vàng, vàng cam, đen, 
trắng, xanh dương, nâu 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2015-20524 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 25.5.3; A19.13.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

cốm, tím, tím nhạt, vàng, vàng cam, đen, 

trắng, xanh dương, nâu 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-20525 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; 25.12.1; 2.7.12 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, trắng, đen, 

nâu, gạch, tím, ghi nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20526 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.7.12; 26.2.7; 26.1.6; A25.7.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, hồng 

nhạt, nâu, đen, trắng, vàng cam, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20527 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xánh lá cây sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Phú Nông  (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh. 
 
 

(210) 4-2015-20528 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Phú Nông  (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Con giống, cây giống, hạt giống, trái cây tươi, rau tươi, thức ăn chăn nuôi cho 
gia súc, gia cầm. 

 

 
(210) 4-2015-20529 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A20.7.2; 20.7.1 
(591) Đỏ thẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 

ốc Phan Vũ  (VN) 
15A đường Trường Sơn, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-20530 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20531 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A20.1.3; 3.7.17; 26.13.1; 26.4.4; 26.4.2; 

1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nội thất 

Trần Bảo  (VN) 
Thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; tư vấn kiến trúc.  
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(210) 4-2015-20532 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; A25.7.21 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ nhiệt 
và môi trường CA XE  (VN) 
Số 118/8, khu phố Tân Hòa, phường 

Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi; nồi hấp; thiết bị sấy; thiết bị sấy công nghiệp; bộ thu năng lượng mặt 

trời (sưởi ấm, đốt nóng). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nồi hơi, nồi hấp, thiết bị sấy, thiết bị sấy công nghiệp, bộ thu năng 

lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 
 

(210) 4-2015-20533 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.4.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Vĩnh Thiên  (VN) 
83 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: biến tần; khởi động mềm; lưới sàng phân loại bột mì; keo dán lưới 

sàng; bộ cảm biến ngọn lửa bằng hồng ngoại, tử ngoại; bộ đo bụi dùng trong ngành xi 

măng.  
 

(210) 4-2015-20534 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngô Thành Lợi  (VN) 
Số 7, đường Trần Phú, khóm 6, phường 

6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ ngũ kim, sơn, kính, sắt, dây kim loại không dùng để dẫn điện, ống 

kim loại không dùng để dẫn điện, lớp phủ tường bằng kim loại, thiết bị điện, vecni. 
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(210) 4-2015-20535 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trùng 
Dương  (VN) 
Số 136, đường 30/04, khu phố 1, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-20536 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, 

vàng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Dung  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 29: Bột cá dùng làm thức ăn cho người; mỡ có thể ăn được (dầu cá). 
 

 
(210) 4-2015-20537 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A3.9.4; 24.17.18; A19.1.11 

(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp  (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2015-20538 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Nông 
Tiến  (VN) 
ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-20539 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Sếu Việt  (VN) 
Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-20543 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 26.1.1; A24.17.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Doang nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dịch Hồ 
Nguyên  (VN) 
161, Lý Tự Trọng, phuờng An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thủy sản. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng. 
Nhóm 35: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh. 
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Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ ăn uống theo hợp 
đồng(do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-20544 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 13.1.6 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghiệp và xây dựng 
điện Hòa Phát   (VN) 
40/11 Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn ốp tường; vỏ đèn. 

 

 
(210) 4-2015-20545 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng đậm, 

vàng đất, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

X.O - CỦ MÌ  (VN) 
129 quốc lộ 22, ấp Giữa, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động(do 

nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-20546 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, 

nước giải khát, phân bón, men vi sinh. 
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(210) 4-2015-20547 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xây dựng bảo vệ môi trường 
Một Một Hai Hai  (VN) 
749/14 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê tài sản cố định (bất động sản); cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng về thi công và 
giám sát thi công; lắp đặt, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị văn phòng; lắp đặt, xây dựng về 
cách điện, nhiệt, âm. 

 
 

(210) 4-2015-20548 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.4; 1.7.6 
(591) Vàng đất, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH khu mua sắm Đệ 

Nhất Phan Khang  (VN) 
431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy giặt; máy xay sinh tố; máy xay cà phê; máy xay thịt. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng gia dụng; nồi cơm điện; lò vi sóng; máy 
điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20550 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Toàn Tài  
(VN) 
133 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 43: Quán cafe. 
 

 
(210) 4-2015-20551 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tăng Thanh 
Trúc REAL  (VN) 
Số 9 Cây Keo, ấp Trung Hưng, xã Xuân 
Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng như nồi cơm điện, bình siêu tốc, quạt điện, máy xay 

sinh tố, cây lau nhà.  
 

 
(210) 4-2015-20552 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(731) YANG FENGQIN   (CN) 

No. 517, Houyanglou Village, Quanpu 
Town, Liangshan County, Shandong, 
People's Republic of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải; xe ba gác có thân xe lật được; xe trộn bê tông; xe ô tô; xe chở hàng 

hóa; bánh xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-20553 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.24; A7.1.12; A26.11.12 
(731) GOLDEN TIME CHEMICAL 

(JIANGSU) CO., LTD.   (CN) 
No.88, Panyao Road, Nanjing Chemical 
Industry Park, Jiangsu Province, People's 
Republic of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; glucoza dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); sacarin; glucoza dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiocarbanilit.  
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(210) 4-2015-20554 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) GOLDEN TIME CHEMICAL 

(JIANGSU) CO., LTD.   (CN) 
No.88, Panyao Road, Nanjing Chemical 
Industry Park, Jiangsu Province, People's 
Republic of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; glucoza dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); sacarin; glucoza dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiocarbanilit.  

 

 
(210) 4-2015-20555 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.5; 26.1.6; 7.3.2 
(731) GOLDEN TIME CHEMICAL 

(JIANGSU) CO., LTD.    (CN) 
No.88, Panyao Road, Nanjing Chemical 
Industry Park, Jiangsu Province, People's 
Republic of China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; glucoza dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); sacarin; glucoza dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiocarbanilit.  

 

 
(210) 4-2015-20556 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.16 
(731) GOLDEN TIME CHEMICAL 

(JIANGSU) CO., LTD.    (CN) 
No.88, Panyao Road, Nanjing Chemical 
Industry Park, Jiangsu Province, People's 
Republic of China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; glucoza dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); sacarin; glucoza dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiocarbanilit.  
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(210) 4-2015-20557 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.1.1; 25.1.6 
(731) GOLDEN TIME CHEMICAL 

(JIANGSU) CO., LTD.    (CN) 
No.88, Panyao Road, Nanjing Chemical 
Industry Park, Jiangsu Province, People's 
Republic of China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; glucoza dùng cho công nghiệp thực 
phẩm; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); sacarin; glucoza dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiocarbanilit.  

 

 
(210) 4-2015-20558 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Triển Lãm và 

Truyền Thông Tinh Tú  (VN) 
740/5 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại qua truyền thông; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội 
chợ nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2015-20559 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Tín và Liên 
Danh  (VN) 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng (thuộc về dịch 
vụ pháp lý); dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ trọng tài phân xử; quản lý quyền tác giả.  

 
 

(210) 4-2015-20560 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) NUMATICS, INCORPORATED   (US) 

46280 Dylan Drive, Novi, Michigan 
48377-4906, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải bộ phận của máy].  
 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; thiết bị truyền động dùng cho máy móc và dụng cụ 
của máy móc; xi lanh dùng cho máy móc; bộ phận trượt điều khiển chuyển động [bộ phận 
của máy]; bộ lọc [bộ phận của máy hoặc của động cơ]; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy] ; 
cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; bộ giảm thanh đùng cho van [bộ phận của 
máy]; ống góp [bộ phận của máy]; cụm van [bộ phận của máy]; phụ kiện của van [bộ 
phận của máy]; van điều khiển dùng cho máy móc; cơ cấu điều khiển cho máy; cơ cấu 
điều khiển cho van; hệ thống điều khiển thủy lực dùng cho van máy; tổ hợp bộ lọc, bộ 
điều chỉnh và cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy] (FRLs); máy phát điện; bộ điều chỉnh 
van [bộ phận của máy]; thiết bị điều khiển lưu lượng chất lỏng [bộ phận của máy] ; thiết 
bị điều khiển lưu lượng ga [bộ phận của máy]; cụm thiết bị và môđun đầu vào/đầu ra dùng 
trong hệ thống van tự động và các ứng dụng tự động của máy công nghiệp; bộ kết tụ để 
tách chất lỏng trong van khí [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 09: Van điện từ [công tắc điện từ]; phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính 
(ghi sẵn); phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng để giám sát và 
điều khiển hệ thống máy phát điện và bộ chuyển mạch; cầu dao điện; cảm biến nhiệt độ; 
bảng điều khiển [điện]; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển máy bơm; bộ điều khiển bơm 
bù áp; dụng cụ đo điện thế; cặp nhiệt điện; thiết bị điều khiển lưu lượng điện; bộ giám sát 
và điều khiển dòng điện; bộ giám sát và điều khiển áp suất; bộ ngắt mạch điện; bộ chống 
đột biến điện; bộ chống sốc điện; thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ mạng trường; 
môđun dùng để lưu trữ và phục hồi thông tin cấu hình cho các thiết bị điện tử; ắc quy; 
thiết bị chỉ báo vị trí cho van; bảng mạch điều khiển; bộ biến năng; pin điện; thiết bị sạc 
pin; bộ đóng ngắt; máy biến thế (điện). 

 
Nhóm 11: Máy sấy hút ẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20561 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) AUTOMATIC SWITCH COMPANY  

(US) 
50-60 Hanover Road, Florham Park, 
New Jersey 07932, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải bộ phận của máy].  
 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; thiết bị truyền động dùng cho máy móc và dụng cụ 
của máy móc; xi lanh dùng cho máy móc; bộ phận trượt điều khiển chuyển động [bộ phận 
của máy]; bộ lọc [bộ phận của máy hoặc của động cơ]; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy]; 
cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; bộ giảm thanh dùng cho van [bộ phận của 
máy]; ống góp [bộ phận của máy]; cụm van [bộ phận của máy]; phụ kiện của van [bộ 
phận của máy]; van điều khiển dùng cho máy móc; cơ cấu điều khiển cho máy; cơ cấu 
điều khiển cho van; hệ thống điều khiển thủy lực dùng cho van máy; tổ hợp bộ lọc, bộ 
điều chỉnh và cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy] (FRLs); máy phát điện; bộ điều chỉnh 
van [bộ phận của máy]; thiết bị điều khiển lưu lượng chất lỏng [bộ phận của máy] ; thiết 
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bị điều khiển lưu lượng ga [bộ phận của máy]; cụm thiết bị và môđun đầu vào/đầu ra dùng 
trong hệ thống van tự động và các ứng dụng tự động của máy công nghiệp; bộ kết tụ để 
tách chất lỏng trong van khí [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 09: Van điện từ [công tắc điện từ]; phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính 
(ghi sẵn); phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng để giám sát và 
điều khiển hệ thống máy phát điện và bộ chuyển mạch; cầu dao điện; cảm biến nhiệt độ; 
bảng điều khiển [điện]; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển máy bơm; bộ điều khiển bơm 
bù áp; dụng cụ đo điện thế; cặp nhiệt điện; thiết bị điều khiển lưu lượng điện; bộ giám sát 
và điều khiển dòng điện; bộ giám sát và điều khiển áp suất; bộ ngắt mạch điện; bộ chống 
đột biến điện; bộ chống sốc điện; thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ mạng trường; 
môđun dùng để lưu trữ và phục hồi thông tin cấu hình cho các thiết bị điện tử; ắc quy; 
thiết bị chỉ báo vị trí cho van; bảng mạch điều khiển; bộ biến năng; pin điện; thiết bị sạc 
pin; bộ đóng ngắt; máy biến thế (điện). 

 
Nhóm 11: Máy sấy hút ẩm 

 

 
(210) 4-2015-20562 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.5.2 
(591) Xanh tím, trắng, đỏ, vàng 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 
Baima, Neijiang, Sichuan Province, P.R. 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ trên mặt đất; động cơ diesel (không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ); bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; bộ 
khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hoà khí; bugi khởi động cho động cơ diesel. 

 

 
(210) 4-2015-20563 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) JP 2015-038850 21.04.2015 JP 

  
(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và bộ phận của xe ô tô và phụ kiện của xe ô tô; xe có động cơ hai bánh, 

bộ phận của xe có động cơ hai bánh, phụ kiện của xe có động cơ hai bánh, xe đạp và bộ 
phận của xe đạp và phụ kiện của xe đạp; xe vận chuyển hành khách [ô tô]; thân xe [ô tô]; 
khung chở hành lý gắn trên nóc xe [ô tô]; khung gầm [ô tô]; lốp xe [ô tô]; thanh chắn va 
đập của xe ô tô; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; 
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màn cửa che nắng thích hợp cho xe ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô; mui xe ô tô; túi khí 
[thiết bị an toàn cho xe ô tô]; xích xe [xe có động cơ hai bánh hoặc xe đạp]; vỏ bọc cho 
bánh lái của xe [ô tô]; giảm xóc cho xe ô tô; bánh lái cho xe cộ; tấm che nắng cho xe ô tô; 
vỏ bọc cho ghế xe cộ; xe thể thao đa dụng; xe ô tô điện; ghế bảo hiểm cho em bé và trẻ 
em trong xe, ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe ô tô; đai an toàn dùng cho ghế ngồi của xe 
cộ; ô tô lai (hybrid) (xe sử dụng hai nguồn động cơ: động cơ đốt trong và động cơ điện).  

 

 
(210) 4-2015-20564 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEIERSDORF AG   (DE) 

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu tắm.  

 

 
(210) 4-2015-20565 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-20566 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-20567 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-20568 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Trắng vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Thiên Sơn  (VN) 
Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức đi chơi trên biển, dịch vụ tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ đặt chỗ 

cho vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển hành khách 
du lịch bằng xe ô tô; dịch vụ hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng hướng dẫn khách du 
lịch).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội thảo; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-20569 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 

Căn hộ W2401 Tòa Tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du 
lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; tham quan (du lịch); đại lý vé máy 
bay; đại lý du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2015-20570 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1 
(731) AXN NETWORK, INC.   (US) 

10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình và phát thanh; dịch vụ phát các chương 
trình nghe nhìn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng điện tử; dịch vụ phát các 
chương trình nghe nhìn thông qua internet; dịch vụ truyền liên tục các tài liệu nghe nhìn 
thông qua các mạng băng rộng và internet; dịch vụ phát sóng truyền hình, truyền hình vệ 
tinh, truyền hình cáp, và internet được tiến hành thông qua hệ thống phát sóng trên mặt 
đất, vệ tinh, và internet; dịch vụ truyền dẫn các tài liệu nghe nhìn và dữ liệu tới các thiết bị 
thông tin liên lạc có dây và không dây, máy vi tính, máy vi tính xách tay, thiết bị kỹ thuật 
số hỗ trợ cá nhân, và điện thoại di động và điện thoại dùng mạng theo hình chia ô; dịch vụ 
truyền dẫn với các thiết bị điện tử các dữ liệu, tài liệu, tin nhắn, văn bản, âm thanh, hình 
ảnh, hình đồ họa, và nội dung truyền thông giải trí thông qua một mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ truyền hình trả tiền theo dung lượng hay 
nội dung xem (pay-per-view); dịch vụ truyền dẫn các chương trình nghe nhìn qua Intemet 
(podcasts) và truyền dẫn các chương trình nghe nhìn qua web (webcasts); dịch vụ truyền 
thông di động và giải trí dưới dạng truyền dẫn với các thiết bị điện tử các nội dung truyền 
thông giải trí; cung cấp các bản tin điện tử trực tuyến và phòng nói chuyện (chat rooms) 
để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính về các chủ đề được quan tâm 
chung.  

 

 
(210) 4-2015-20571 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) YONGKANG KUAYU IMPORT & 

EXPORT CO., LTD   (CN) 
No. 23, the Second floor, Seven road, 
Dahuayuan village, the Eastern City 
street, Yongkang, ZheJiang, China.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; búa điện; máy cắt; cưa xích; thiết 
bị hàn dùng điện; máy khí nén; mũi khoan (bộ phận máy móc); máy nông nghiệp; máy 
khắc trổ; cưa máy. 
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(210) 4-2015-20572 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 26.1.5; 26.1.6; 1.3.1 
(731) TIANJIN AIMIN PLASTlC PRODUCTS 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2699-8, Chihuan Road, Dongli 
District, Tianjin City, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; chân chống xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe đẩy trẻ em; lốp xe đạp; 

xe cộ đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray. 
 

 
(210) 4-2015-20573 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-20574 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-20575 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20576 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20577 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và xây dựng Giang Nam  
(VN) 
Số 46, ngõ Liên Việt, đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn lát nền nhà bằng gỗ và vật liệu phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20578 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.5; 1.15.11 

(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Tâm Anh  (VN) 
Số 7, ngõ 38 Văn La, phường Phú La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ máy lọc nước uống công nghệ RO; bình lọc nước uống.  

 
 

(210) 4-2015-20579 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất quốc tế Viễn Phú  (VN) 
28-30-32-34 đường số 26, phường 11, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-20580 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lưu Gia Bảo  (VN) 
155/41 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-20581 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH trà Thiên Vân 

Sơn  (VN) 
Số 066, đường Phan Chu Trinh, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2015-20582 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH trà Thiên Vân 

Sơn  (VN) 
Số 066, đường Phan Chu Trinh, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-20585 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Công nghệ mới Hà Nội  
(VN) 
Xóm 3, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

511)   Nhóm 11: Hệ thống nước nóng lạnh.  
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(210) 4-2015-20586 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Dương Văn Tiến  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa 
rang; hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-20587 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; dầu thơm (nước hoa); nước giặt xả, 

nước súc rửa bình sữa. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau mặt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2015-20588 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.3.1; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; dầu thơm (nước hoa); nước giặt xả, 

nước súc rửa bình sữa.  
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Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 

lau mặt bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-20589 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A3.4.24; 3.4.13; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TG Food  (VN) 
101 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và 

đồ uống mang đi (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2015-20590 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.5.1 

(591) Xám đen, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Việt Chương  (VN) 
58 đường số 19 khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi; quần áo thể dục; giày để chơi đá bóng; giày tập thể dục; giày thể 

thao; áo thun ngắn tay. 
 
 

(210) 4-2015-20591 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; dụng cụ [bộ phận của máy]. 
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(210) 4-2015-20592 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; dụng cụ [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2015-20593 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 26.1.5; 7.15.8 
(591) Vàng cam, đỏ thẫm, xanh nước biển, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Rino  (VN) 
Số 88, ngõ Đỗ Thuận, phố Bạch Mai, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng cho công nghiệp. 
 

Nhóm 19: Gỗ dán; lá gỗ (tấm dán ngoài mặt bằng gỗ). 
 

 
(210) 4-2015-20594 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Crown Alliance  (VN) 
Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; sản xuất phim quảng 

cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh, phim video (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương 
trình truyền hình; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ giải trí; giáo dục và 
đào tạo; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá. 
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(210) 4-2015-20595 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Trần Quốc Đạt  (VN) 
79/48B3 Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, quần, áo. 
 

 
(210) 4-2015-20596 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sàn gỗ Galamax  (VN) 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông 

Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20597 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sàn gỗ Galamax   (VN) 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông 

Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-20598 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sàn gỗ Galamax   (VN) 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông 

Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20599 (220) 03.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vẻ đẹp Francia  (VN) 
Số nhà P.705, tầng 7, tòa nhà Saigon 

Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc móng (mỹ phẩm); sơn móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-20600 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.2.3; 26.1.2; 14.3.1; A14.3.7 

(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phạm Chiến Công  
(VN) 
C5/8 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ mạ kim loại.  
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(210) 4-2015-20601 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OTP FLC Việt Nam   (VN) 
Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho bùn khoan; hóa chất công nghiệp; 

bùn khoan.  
 

 
(210) 4-2015-20602 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OTP FLC Việt Nam   (VN) 
Tầng 5B, toà nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho bùn khoan; hóa chất công nghiệp; 

bùn khoan.  
 

 
(210) 4-2015-20603 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OTP FLC Việt Nam   (VN) 
Tầng 5B, toà nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho bùn khoan; hóa chất công nghiệp; 

bùn khoan.  
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 4-2015-20604 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OTP FLC Việt Nam   (VN) 
Tầng 5B, toà nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho bùn khoan; hóa chất công nghiệp; 

bùn khoan.  
 
 

(210) 4-2015-20605 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
50/23 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-20606 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
50/23 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-20607 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 15.7.1; 3.2.1; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) SICHUAN CEMENTHAI 

MACHINERY CO., LTD   (CN) 
Baima, neijiang, sichuan province, p.r. 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ diesel; bộ biến đổi nhiên liệu 

dùng cho động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ chế hòa khí; bugi 
khởi động cho động cơ diesel.  
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(210) 4-2015-20609 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.25; 26.4.2; A10.3.4; 3.11.10; 2.5.6; 

2.5.1 
(591) Trắng, trắng hồng, đen, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Khải  (VN) 
211/30 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20610 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Đại Hà  
(VN) 
Số 44, ngõ 282, đường Lạc Long Quân, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp.  
 
 

(210) 4-2015-20611 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 3.7.16; 3.7.10; 

1.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Hồng Phát  (VN) 
ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-20613 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A11.1.2 
(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Gia 
Truyền   (VN) 
362/10 đường Vườn Lài, khu phố 2, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đông lạnh: nem (chế biến từ thịt, không phải nem cuốn), giò chả, 
thịt nguội, thịt viên. 

 

 
(210) 4-2015-20614 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xây dựng Gia 
Thành   (VN) 
126/6 Dương Quảng Hàm, phường 05, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống nóng.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn chống nóng.  
 

 
(210) 4-2015-20616 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, nâu, ánh vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phim 
Tâm Điểm   (VN) 
10 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình (nhằm mục địch giải trí và 
giáo dục); chương trình biểu diễn nghệ thuật; hãng phim truyền hình; chương trình giải trí 
trên truyền hình; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí và giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-20617 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 5.3.9; 5.5.16 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Liên  (VN) 
Số 67 đường Lĩnh Nam, tổ 38, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
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(210) 4-2015-20618 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Cường Nam  

(VN) 
45 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-20619 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10; A5.7.22 
(591) Xanh, vàng, hồng thẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Phù 
Lưu Hạ   (VN) 
Thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Quả chanh đào. 

 

 
(210) 4-2015-20620 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 24.1.1; A26.11.8; A17.3.2 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Thành  (VN) 
P207 tập thể Đại học Luật Hà Nội, phố 
Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch 

vụ hòa giải; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài toà án; dịch vụ trọng tài phân xử.  
 

 
(210) 4-2015-20621 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại jewelry 
Hoàng Long  (VN) 
09 đường 34, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1099 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-20622 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Mai Thục Trinh  (VN) 
Phong An, Phong Điền, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ 

phẩm giúp cho người thon thả; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; hương liệu (tinh dầu).  
 

 
(210) 4-2015-20623 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.7.23; A26.11.12; 5.7.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Dũng  (VN) 
Số 16 Trần Nhân Tông, tổ 12, thị trấn 

Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Quả mắc ca sơ chế, chế biến.  
 
 

(210) 4-2015-20624 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.1.4 
(591) Trắng, tím, nâu cẩm quỳ 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Linh  (VN) 
Số nhà 40 phố Duy Tân, tổ 58 phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-20625 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.1.4 
(591) Trắng, tím, nâu cẩm quỳ 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Linh  (VN) 
Số nhà 40 phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-20626 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 25.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Hoàng Trung Kha  
(VN) 
203 Bình Thành, khu phố 4, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dùng trong ngành y, cụ thể là: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm dinh dưỡng. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bổ sung thêm một số thành phần (thành phần chính là 
sữa, không phải thực phẩm bổ sung và không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm dinh dưỡng), sữa, sản phẩm sữa, sữa bổ sung thêm một số thành phần. 

 

 
(210) 4-2015-20627 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 1.15.15 
(591) Vàng cam, đen, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Gia Long Group  (VN) 
Số 48, ngõ 6, phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-20628 (220) 20.12.2013 

(641) 4-2013-30321 (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Cường  (VN) 
750 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sàn lát gỗ; tấm ván sàn 

(không bằng kim loại); kính an toàn. 
 

 
(210) 4-2015-20629 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hữu 
Huân  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà ánh Kim, 43 Lê Thị Hồng 
Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cổng thông tin, cụ thể là thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2015-20630 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hữu 
Huân  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà ánh Kim, 43 Lê Thị Hồng 
Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại qua truyền thông; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội 
chợ nhằm mục đích thương mại, quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cổng thông tin, cụ thể là thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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(210) 4-2015-20632 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.9; 

26.3.23 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đinh Lực  (VN) 
119B/39 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng như: đinh công nghiệp làm bằng dây 

thép mạ kẽm hoặc dây kẽm dùng trong trang trí nội thất và phụ liệu ngành gỗ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán đinh công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-20634 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 16.3.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV GOLDEN 
FOLDER  (VN) 
118/116 đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2015-20635 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 16.1.4 
(591) Xanh, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV GOLDEN 
FOLDER  (VN) 
118/116 đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng; quan hệ công chúng. 
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(210) 4-2015-20636 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV GOLDEN 
FOLDER  (VN) 
118/116 đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng; quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, quản lý quyền tác giả, dịch vụ li - xăng sở hữu 
trí tuệ, dịch vụ nghiên cứu pháp luật, câu lạc bộ gặp gỡ. 

 

 
(210) 4-2015-20637 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; lạc (đậu phộng) chiên; hạt 

điều rang muối; hạt điều rang mật ong; hạt điều Wasabi (hạt điều bọc mù tạc bên ngoài). 
 

 
(210) 4-2015-20638 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh, cam(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; lạc (đậu phộng) chiên; hạt 

điều rang muối; hạt điều rang mật ong; hạt điều Wasabi (hạt điều bọc mù tạc bên ngoài). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1104 

(210) 4-2015-20639 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A9.3.13; A26.4.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
TOP4MAN  (VN) 
Số 44 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam 

Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục) 
 

 
(210) 4-2015-20640 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.7.1; 1.15.23 

(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 
Nam  (VN) 
Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-20641 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.13; A5.1.5; A25.7.21; 2.1.1 

(591) Nâu đỏ, trắng, đen, hồng nhạt, nâu, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, hồng, đỏ, nâu 

đỏ nhạt, vàng cam, vàng nhạt, xám 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM Phương Chi  (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20643 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 1.15.15; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Tím, trắng, đỏ tím, đen, xanh cốm, tím 

nhạt, đỏ, nâu, kem, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi  (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20644 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.1.5; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt, 

đen, vàng, xanh cốm, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi  (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20645 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20646 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20647 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn, đầu tư tài chính, cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính, mua bán môi 
giới bất động sản, định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2015-20648 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược, tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược, thông tin về giáo dục đào tạo.  

 

 
(210) 4-2015-20649 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 
và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống. 

 

 
(210) 4-2015-20650 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh đa khoa, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp 
y tế, thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc. 

 
 

(210) 4-2015-20651 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-20652 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 21.1.17; 24.13.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại điện tử Thái 
Dương  (VN) 
132/4 đường Đông Hưng Thuận 2, khu 
phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli, đầu đĩa VCD, đầu đĩa DVD. 

 

 
(210) 4-2015-20653 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.1; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lợi  (VN) 
Số 172 phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp lên men chua, thịt chua; thịt lợn tươi sống, thịt đóng hộp; nem làm 

từ thịt; thịt muối. 
 

 
(210) 4-2015-20654 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Biển Xanh  
(VN) 
Số 1, phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 

và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, các 
chế phẩm dược và thú y, các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 
dùng để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, máy khử độc rau quả, đèn sưởi nhà tắm, máy sáy khô quần áo, bếp hồng ngoại, 
máy sưởi, máy lọc nước, bếp từ, nồi cơm điện, máy xay, máy ép hoa quả, quạt điện, máy 
hút bụi, ấm đun nước, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cà phê, chè, ca 
cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1109 

bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, 
đồ uống có cồn, rượu, đồ uồng hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống, thức ăn cho trẻ em, đồ dùng trẻ em, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-20655 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.13; 26.4.1 (540) 

  

(731) Phạm Lê Kim Thanh  (VN) 
08 Cao Lỗ, phường 04, quận 08, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, các chế phẩm khác để làm đồ uống: đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước uống ngâm từ hoa quả 
tươi.  

 

 
(210) 4-2015-20656 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.4.1 (540) 

  

(731) Phạm Lê Kim Thanh   (VN) 
08 Cao Lỗ, phường 04, quận 08, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, các chế phẩm khác để làm đồ uống: đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước uống ngâm từ hoa quả 
tươi.  

 

 
(210) 4-2015-20657 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Dương Thị Thịnh  (VN) 

Số 31, ngõ 120 phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-20658 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xuất nhập khẩu thiết 
bị Hoàng Hà   (VN) 
160/1/77, đường số 11, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, găng tay, khẩu trang đi nắng, áo đi nắng (dùng làm 
trang phục - thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2015-20659 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Thảo  (VN) 
296/56 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inox, bồn bằng kim loại, ống thép, 
thùng bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-20661 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, thiết bị và dụng cụ do thời gian và 
bấm giờ (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay, các bộ phận và linh 
kiện cửa các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-20662 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; A1.1.10; A1.1.4; 26.1.1 
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; thiết bị và dụng cụ đo thời gian và 
bấm giờ (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; các bộ phận và linh 
kiện của các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-20663 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 7.3.11; 7.1.24; 26.1.6 
(731) IPPODO TEA CO., LTD.   (JP) 

52-banchi, Tokiwagi-cho, Teramachi-
dori Nijo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto 
604-0915, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà xanh Nhật Bản; chất thay thế trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sờ trà; 

kem lạnh; kem lạnh đánh dậy bọt; kem lạnh chứa trà xanh; kem lạnh đánh dậy bọt chứa 
trà xanh.  

 

 
(210) 4-2015-20664 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Lppodo Tea Co., Ltd.   (JP) 

52-banchi, Tokiwagi-cho,  Teramachi-
dori Nijo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto 
604-0915, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà xanh Nhật Bản; chất thay thế trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; 

kem lạnh; kem lạnh đánh dậy bọt; kem lạnh chứa trà xanh; kem lạnh đánh dậy bọt chứa 
trà xanh.  

 

 
(210) 4-2015-20665 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A10.3.11; A16.1.11; 16.1.14 
(591) Xanh lục, trắng 
(731) Trần Bình Hiền  (VN) 

144 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm liên quan đến linh kiện điện thoại như: ốp lưng 

điện thoại, bao da, sạc dự phòng, cáp sạc, củ sạc, dây cáp sạc điện thoại.  
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(210) 4-2015-20666 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 1.15.15 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại KANGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 43 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm sạch nước; máy và thiết bị làm sạch nước sử dụng hiện 

tượng thẩm thấu ngược; máy lọc nước ion.  
 

 
(210) 4-2015-20667 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 18.3.21 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Petrosetco SSG  
(VN) 
92 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, cho thuê nhà cửa, văn 

phòng, tư vấn về mặt tài chính với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng vất chất. 
 
 

(210) 4-2015-20668 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại công nghệ 
WORLDTECH  (VN) 
Thửa đất số 522 và 709, tờ bản đồ số 52, 

tổ 1, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển nhà thông minh, thiết bị điều khiển tự động; thiết bị chống 

trộm; camera quan sát; thiết bị báo cháy; pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ 

hòa lưới điện; bộ kiểm soát điện; ổn áp.  
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(210) 4-2015-20669 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Không gian 
Công nghệ  (VN) 
778/1D Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: linh kiện điện tử, dụng cụ vệ sinh máy vi tính, văn phòng 
phẩm, giấy fax nhiệt, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để 
bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-20670 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cô Gái Sài Gòn   (VN) 
94 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh. 
 
 

(210) 4-2015-20671 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.21; 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3; 

26.3.4 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư địa ốc 

Tiến Phát  (VN) 
235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; quản lý tòa nhà 

(quản lý bất động sản); cho thuê căn hộ và văn phòng; dịch vụ ủy thác tài chính.  
 

 
(210) 4-2015-20672 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/553515 04.03.2015 US 

(731) COCONUT BEACH FOOD & 
BEVERAGE, LLC   (US) 
P.O. Box 1949, Bonita, California 91908-
1949, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Bột sữa dừa; dầu dừa; bột dừa; đồ uống trên cơ sở dừa được sử dụng như là chất 
thay thế sữa; dầu có thể ăn được, cụ thể là dầu thực vật, dầu cá, dầu ô liu và dầu dừa; dầu 
dừa hữu cơ để sử dụng trong nấu ăn và chuẩn bị thức ăn; dừa đã được chuẩn bị sẵn. 

 

Nhóm 30: Món tráng miệng từ bánh nướng; kem lạnh hoa quả trên cơ sở dừa; món tráng 
miệng đông lạnh có chứa hoa quả và kem hoặc chất thay thế kem. 

 
Nhóm 32: Nước dừa, đồ uống trên cơ sở dừa không phải là chất thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2015-20673 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/553557 04.03.2015 US 

(531) A5.1.7; A5.1.12; 5.7.21; 6.6.2; A6.3.3 
(731) COCONUT BEACH FOOD & 

BEVERAGE, LLC    (US) 
P.O. Box 1949, Bonita, California 91908-
1949, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột sữa dừa; dầu dừa; bột dừa; đồ uống trên cơ sở dừa được sử dụng như là chất 

thay thế sữa; dầu có thể ăn được, cụ thể là dầu thực vật, dầu cá, dầu ô liu và dầu dừa; dầu 
dừa hữu cơ để sử dụng trong nấu ăn và chuẩn bị thức ăn; dừa đã được chuẩn bị sẵn.  

 
Nhóm 30: Món tráng miệng từ bánh nướng; kem lạnh hoa quả trên cơ sở dừa; món tráng 
miệng đông lạnh có chứa hoa quả và kem hoặc chất thay thế kem. 

 
Nhóm 32: Nước dừa; đồ uống trên cơ sở dừa không phải là chất thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2015-20674 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/553533 04.03.2015 US 

(731) COCONUT BEACH FOOD & 
BEVERAGE, LLC    (US) 
P.O. Box 1949, Bonita, California 91908-
1949, United States of America   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Bột sữa dừa; dầu dừa; bột dừa; đồ uống trên cơ sở dừa được sử dụng như là chất 

thay thế sữa; dầu có thể ăn được, cụ thể là dầu thực vật, dầu cá, dầu ô liu và dầu dừa; dầu 
dừa hữu cơ để sử dụng trong nấu ăn và chuẩn bị thức ăn; dừa đã được chuẩn bị sẵn.  

 
Nhóm 30: Món tráng miệng từ bánh nướng; kem lạnh hoa quả trên cơ sở dừa; món tráng 
miệng đông lạnh có chứa hoa quả và kem hoặc chất thay thế kem. 

 
Nhóm 32: Nước dừa; đồ uống trên cơ sở dừa không phải là chất thay thế sữa. 
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(210) 4-2015-20675 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm mỳ ăn liền được làm từ gạo và ngũ cốc; gạo; gia vị các loại, gồm 

nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; 
bánh quy. 

 

 
(210) 4-2015-20676 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm mỳ ăn liền được làm từ gạo và ngũ cốc; gạo; gia vị các loại, gồm 

nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; 
bánh quy. 

 

 
(210) 4-2015-20677 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm mỳ ăn liền được làm từ gạo và ngũ cốc; gạo; gia vị các loại, gồm 

nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; 
bánh quy. 

 

 
(210) 4-2015-20678 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-20680 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1 

(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng 

(731) INTERTEK GROUP PLC.  (GB) 
25 Savile Row, London, W1S 2ES, 

United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá và chứng nhận về quy trình và điều kiện kinh doanh, 
quy trình và điều kiện sản xuất, quy trình và điều kiện của việc lưu kho, cung cấp mạng 

lưới kiểm soát thực tế theo tình hình an ninh và cung cấp hệ thống tối ưu hoá thực hành; 

thông tin về các dịch vụ nói trên được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
mạng internet; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan tới các dịch vụ nói trên. 

 
 

(210) 4-2015-20684 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20685 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-20687 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A24.17.6; 24.17.5 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, trắng
(731) GOGORO INC.  (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu dễ cháy; năng lượng điện; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu gazoin; dầu 

xăng; mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công 
nghiệp; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da [dầu và mỡ]; chất bôi trơn; dầu động cơ; dầu 
để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da. 

 
Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 
axit dùng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; bình đựng ắc qui; cực 
dương; điện cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; 
bảng phân phối [điện]; máy điện phân; bộ pin ganvanic; điện cực lưới cho pin; đồng hồ 
ghi cây số cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị kiểm tra 
tốc độ dùng cho xe cộ; máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 
cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ 
điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy 
kéo; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe cút kít; xe lăn dùng cho 
người tàn tật. 

 
Nhóm 25: Giầy ống; mũ lưỡi trai; quần áo; áo choàng ngoài; giày dép; mũ; áo vét; quần 
áo da; áo khoác ngoài; quần; quần áo ngủ (pijama); áo sơ mi; váy; bít tất; áo len dài tay; 
quần áo bơi; áo dệt kim cộc tay; quần áo lót; áo gilê. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích 
quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới 
thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; thăm dò dư luận; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài 
phát thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo thương mại trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ ngân hàng; môi giới tín chi các-bon; đầu tư 
vốn; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ 
ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; bảo đảm tài chính; quản lý tài 
chính; cung cấp thông tin tài chính qua trang web; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; 
phân tích tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ tài 
chính; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính/ thuê mua tài chính giá rẻ; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1118 

trả góp; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; môi giới bảo 
hiểm; đầu tư quỹ; cho thuê bất động sản; bảo hiểm sinh mạng; cho vay (tài chính); ngân 
hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; cho thuê văn phòng (bất động sản); ngân hàng trực tuyến; 
dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; phát hành trái 
phiếu có giá trị; phát hành séc du lịch / phát hành ngân phiếu (séc) du lịch. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa xe 
có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe ô tô; làm sạch xe 
cộ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; rửa xe 
cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; tra dầu mỡ cho xe cộ; phục hồi lại máy móc 
động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần 
hoặc hoàn toàn; thông tin về lĩnh vực sửa chữa. 

 
Nhóm 40: Gia công vật liệu, sản xuất năng lượng, thông tin về lĩnh vực xử lý vật liệu, xử 
lý rác thải, tái chế rác và phế thải, xử lý nước, xử lý gia công vải, nhuộm vải sợi, gia công 
kim loại, mạ vàng, gia công da, dịch vụ in, in ảnh chụp, gia công gỗ, dịch vụ tinh chế tinh 
lọc, dịch vụ làm sạch không khí, gia công giấy, dịch vụ nung đồ gốm, cho thuê thiết bị 
điêu hòa không khí, cho thuê máy phát điện, chế biến dầu mỏ. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-20688 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 

axit dùng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; bình đựng ắc qui; cực 
dương; điện cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; 
bảng phân phối [điện]; máy điện phân; bộ pin ganvanic; điện cực lưới cho pin; đồng hồ 
ghi cây số cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị kiểm tra 
tốc độ dùng cho xe cộ; máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn; đèn chiếu rọi; đèn dùng cho thiết bị chiếu, máy chiếu; đèn ô tô 
[chiếu sáng]; bóng đèn ô tô; bóng đèn xe mô tô; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; đèn LED; đèn cho xe cộ; đèn giúp xe đi trong sương mù; đèn phanh; đèn báo hiệu 
xe đang cài số lùi; đèn báo phía bên của xe; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; 
đèn khi phanh khẩn cấp; vật phản quang cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ 
kiện của đèn]; thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô [phụ kiện của đèn]; hệ thống chiếu 
sáng cho việc vận tải; đèn LED cho xe cộ. 
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Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 
cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ 
điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy 
kéo; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe cút kít; xe lăn dùng cho 
người tàn tật. 

 

Nhóm 42: Phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; dịch vụ ngành hoá; tư vấn về lĩnh vực 
tiết kiệm năng lượng; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm xe cộ 
(kiểm tra trên đường). 

 

 
(210) 4-2015-20689 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Bàn đạp chân ga; các bộ phận và phụ kiện của xe cộ giao thông trên bộ; băng 

tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 
máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện giao thông trên 
bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy kéo; xe đạp ba 
bánh; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 

 
(210) 4-2015-20690 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Bàn đạp chân ga; các bộ phận và phụ kiện của xe cộ giao thông trên bộ; băng 

tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 
máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện giao thông trên 
bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy kéo; xe đạp ba 
bánh; phương tiện giao thông đường thủy; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa xe cộ; lắp đặt xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp 

nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo 

dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ; sửa chữa phương tiện giao thông; rửa xe cộ; lắp đặt, bảo 
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dưỡng và sửa chữa máy móc; tra dầu mỡ cho xe cộ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư 

hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn 

toàn; thông tin về lĩnh vực sửa chữa. 
 

 
(210) 4-2015-20692 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 

Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; kiểm định [đo lường]; dịch vụ bản đồ; dịch 

vụ ngành hoá; điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 

phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê 

máy tính; diệt virút cho máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy 

tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 

chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang 

web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 

[không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; số hoá tư liệu [quét]; thiết kế 

quần áo; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; kiểm toán 

năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều 

hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện; thiết kế đồ họa nghệ 

thuật; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho thuê không gian lưu 

trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung 

cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cài đặt phần 

mềm máy tính; đo đạc đất đai; bảo dưỡng phần mềm máy tính; nghiên cứu về cơ khí; 

giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ thiết kế bao bì; sao lưu dữ liệu off-

site; nghiên cứu vật lý; kiểm soát chất lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; cung cấp 

thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon 

đioxit; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ 

thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; 

tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; cập nhật 

phần mềm máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dự báo thời tiết/thông tin khí tượng; 

cho thuê máy chủ đặt web; tư vấn thiết kế trang web. 
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(210) 4-2015-20694 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 26.1.6; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh da trời 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hồng Kim Huân  
(VN) 
345/13U Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa hình DVD; đầu karaoke; tivi; loa; máy chụp 
ảnh; máy quay phim, ổ cắm điện; dây điện; bộ giải mã tín hiệu truyền hình. 

 

Nhóm 11: Bếp hồng ngoại; bếp điện từ; lò điện (không dùng cho phòng thí nghiệm); nồi 
cơm điện; chảo rán dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-20695 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật cơ 
khí ASV  (VN) 
Km 2 + 200 đường Đình Vũ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình 
công ích; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và 
điều hòa không khí. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, xử lý kim loại, tráng phủ kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-20696 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, da cam, tím, 

da bò 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Thanh Vân  
(VN) 
Số 200C, đường ĐT 744, tổ 3, ấp An 
Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-20697 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ánh Tương Lai  (VN) 
Số 86, đường ĐH - 612, ấp 5, xã Tân 
Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 20: Giường, ghế, bàn, tủ, giá, kệ thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2015-20698 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Hải Thanh  (VN) 
933/4/4A tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Các loại hạt; các loại rau và quả tươi; các loại khoai tươi; các loại củ tươi 
 

 
(210) 4-2015-20699 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A12.1.9 
(591) Đỏ yên chi, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa 
Sơn  (VN) 
487A Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công đồ đạc như: chạm khắc, chà nhám (đánh bóng), cắt xẻ, bào. 
 
 

(210) 4-2015-20700 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 15.1.19; 15.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khuôn mẫu 
Thành Công  (VN) 
F2-3 đường số 6, khu tiểu thủ công 
nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 1, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: khuôn mẫu, khuôn đúc bằng kim loại, linh kiện khuôn mẫu và khuôn 
đúc.  

 

 
(210) 4-2015-20701 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9; 25.5.3; 26.2.7; 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày dép Việt 
Anh  (VN) 
Số 397A đường Nguyễn Thị Định, khu 
phố 1, phường Cát Lái, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: giày, dép, thắt lưng (dây nịt), tất (vớ), ví.  
 

 
(210) 4-2015-20703 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Lam sẫm, xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trịnh Vĩnh Khang  (VN) 
333C Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Da giả. 
 

 
210) 4-2015-20704 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Việt Hàn  (VN) 

Xóm 6, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối phụ tùng ô tô.  

 

(210) 4-2015-20706 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.24; 26.13.25 
(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, 
CT 06830, United State  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2015-20707 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, 
CT 06830, United State  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2015-20708 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.5 
(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, 
CT 06830, United State   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2015-20709 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC. 

(US) 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, 
CT 06830, United State  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2015-20710 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNH Ngọc Và Liên  
(VN) 
208 Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây, thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-20711 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.11 

(591) Cam, vàng chanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Huyền Chi  (VN) 
39 Nguyễn Văn Lạc, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi; bún khô. 
 

 
(210) 4-2015-20712 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, lam sẫm, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành   (VN)
135 đường số 8, phường 4, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ sơn quét các công trình dân dụng và 

công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-20713 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đoàn Trường 
Thành  (VN) 
97B đường số 6, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công hàng may mặc như: quần áo, mũ nón, giày dép).  
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(210) 4-2015-20714 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.4; 26.5.1; 3.13.5; A3.13.4; 

A3.13.24 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đen, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ba Con Ong  
(VN) 
237 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón). 

 
 

 
(210) 4-2015-20715 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.17.11; A1.5.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh đậm, trắng 
(731) Hộ kinh doanh chế biến nông 

sản thực phẩm Thu Dung   (VN)
Xóm Đầm - Minh Hiệp, xã Minh Khai, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu đen sấy khô; hạt đậu xanh sấy khô; giò chả; nem chua; mộc nhĩ sấy 

khô; nấm hương sấy khô.  
 

Nhóm 30: Mỳ gạo; bún khô; phở khô; miến; bánh đa nem; tinh bột; bánh chưng.  
 

 
(210) 4-2015-20716 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 3.9.18; A26.11.7 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đỏ, 

xám, đen, trắng 
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL 

AG    (CH) 
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhờn (chất bôi trơn); nhiên liệu.  
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(210) 4-2015-20717 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xám, đỏ (540) 

  

(731) Trần Quốc Hoàng  (VN) 
Phòng E3307, chung cư Mulberry Lane, 
Mỗ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa sắt, cửa inox. 

 

 
(210) 4-2015-20718 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH SX TM XNK ỷ 

Thiên   (VN) 
97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp ga, ấm điện, bếp điện, lẩu điện, lò nướng điện, nồi áp suất.  

 
 

(210) 4-2015-20719 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.7; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24; 

26.4.9; A25.7.21 
(591) Vàng, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 
 

(210) 4-2015-20720 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-20721 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Việt 
Đông Sơn  (VN) 
78K ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công các loại cửa.  

 

 
(210) 4-2015-20722 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thanh Dung   (VN) 
Lô số 12, đường Đức Hòa Hạ, khu công 
nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công các loại bong bóng (bong bóng quảng cáo, bong bóng cổ vũ, bóng 

đập, bóng cao su).  
 

 
(210) 4-2015-20723 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh vật 
liệu xây dựng Thành Đạt  (VN)
327 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men; gạch ốp lát.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch xây dựng, gạch men, gạch ốp lát, sắt 
thép, đất cát.  
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(210) 4-2015-20724 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh vật 
liệu xây dựng Thành Đạt  (VN)
327 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men; gạch ốp lát.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch xây dựng, gạch men, gạch ốp lát, sắt 
thép, đất cát.  

 
 

(210) 4-2015-20726 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Tiến Phát  (VN) 

71 Phan Thanh Giản, phường 3, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-20727 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21; A14.3.13; 26.1.1 
(731) A.BILL.ART. INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TH) 
1327-1327/1 Moo 1, Sanambin-
Lopburilamas Road, Kuanlang Sub-
district, Hadyai District, Songkhla 90110 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 17: Đệm lót; đệm lót bằng kim loại; đệm lót không bằng kim loại; đệm lót bằng 
cao su bọt; đệm lót dùng cho phương tiện chở hàng; đệm lót dùng trong công nghiệp; đệm 
lót dùng cho máy móc tự động; đệm lót dùng trong nông nghiệp; đệm lót dạng vòng; đệm 
lót kèm xi gắn kín; xi gắn kín. 
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(210) 4-2015-20728 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A25.7.21; 26.1.1; A14.3.13 

(731) A.BILL.ART. INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TH) 

1327-1327/1 Moo 1, Sanambin-

Lopburilamas Road, Kuanlang Sub-

district, Hadyai District, Songkhla 90110 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 17: Đệm lót; đệm lót bằng kim loại; đệm lót không bằng kim loại; đệm lót bằng 

cao su bọt; đệm lót dùng cho phương tiện chở hàng; đệm lót dùng trong công nghiệp; đệm 

lót dùng cho máy móc tự động; đệm lót dùng trong nông nghiệp; đệm lót dạng vòng; đệm 

lót kèm xi gắn kín; xi gắn kín.  
 

 
(210) 4-2015-20729 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.9; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Mai Minh Hoàng  (VN) 
43-43A đường Chợ Lớn, phường 11, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Vòng đệm (phốt) chặn dầu bằng cao su. 
 

 
(210) 4-2015-20730 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Ngọc Thiên Bảo  
(VN) 
320/35/6 đường Đất Mới, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đặc có đường. 
 

 
(210) 4-2015-20731 (220) 04.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Quốc Tín  (VN) 
176C Đồng Khởi, phường 1, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; bạc; vàng trắng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức, mua bán bạc, mua bán vàng trắng, mua bán kim 
cương (hột xoàn). 

 

 
(210) 4-2015-20733 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trịnh Đình Hải  (VN) 
521 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh răng hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2015-20734 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Gạo 
Sáng Tạo  (VN) 
Số 58 (tầng 4), đường Phan Bội châu, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ xúc 

tiến thương mại; tiếp thị và phát triển thương hiệu; dịch vụ quảng cáo và giới thiệu hàng 
hóa (cụ thể là, quảng bá hàng hóa, dịch vụ nhận diện thương hiệu và thông tin thương mại 
và/hoặc đăng các quảng cáo thông qua các bản in). 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế biểu trưng (mẫu nhãn, kiểu dáng, biểu tượng); thiết 
kế áp phích quản cáo (poster); thiết kế sách mỏng quảng cáo (brochure); thiết kế danh 
mục liệt kê (catalogue); thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (cụ thể như thiết kế danh thiếp 
- card visit, giấy viết thư, phong bì thư, bộ quà tặng, áo đồng phục văn phòng). 
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(210) 4-2015-20735 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Cơ sở Thực Huyền  (VN) 
Xóm 3, Trung tâm nghiên cứu bò và 

đồng cỏ Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-20736 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Chiến  (VN) 
Thôn Kim Khê, xã Phú Điền, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ bơi; giày; dép; mũ. 

 

 
(210) 4-2015-20737 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Chiến  (VN) 
Thôn Kim Khê, xã Phú Điền, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ bơi; giày; dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2015-20738 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giao 
Hàng Nhanh  (VN) 
7i Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc 

hàng hóa); dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tân nơi; dịch 

vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải. 
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(210) 4-2015-20739 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giao 
Hàng Nhanh  (VN) 
7i Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc 
hàng hóa); dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tân nơi; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải. 

 

 
(210) 4-2015-20740 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Giao 
hàng nhanh  (VN) 
7i Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 
vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; 
bao gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-20741 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.19 
(591) Xanh ngọc, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ 

Charner  (VN) 
Số 12bis Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bao gồm: dịch vụ vẽ, sơn, sửa móng chân, móng tay; 
dịch vụ xoa bóp bấm huyệt chân; gội đầu. 

 
 

(210) 4-2015-20742 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Linh 
Hưng Yên  (VN) 
Xóm 1, thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt.  

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt, bỉm, tã lót trẻ em 

bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-20743 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hà Phương  (VN) 
Khối Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm, hợp kim của kim loại thường, lá nhôm, dây nhôm, tấm kim loại cho xây 

dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-20744 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Số nhà 32, khu tập thể Đài phát thanh 

Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 
 

 
(210) 4-2015-20745 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Số nhà 32, khu tập thể Đài phát thanh 

Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 
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(210) 4-2015-20748 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Số nhà 32, khu tập thể Đài phát thanh 
Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 

 

 
(210) 4-2015-20749 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 
Vân  (VN) 
Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-20750 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc 
Thành Đào  (VN) 
Khối 4 -  thị trấn Anh Sơn, huyện Anh 
Sơn - tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 
 

(210) 4-2015-20751 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Thu  (VN) 
Số 26B ngõ Thanh Miến, phường Thanh 
Miến, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-20752 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP  (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu, dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2015-20753 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu, dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2015-20754 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu, dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2015-20755 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11 tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-20756 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 25.1.25; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ du lịch cáp treo 
Fansipan Sapa   (VN) 
Số 89B đường Nguyễn Chí Thanh, thị 

Trấn Sapa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 

áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 

sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 

doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 

luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 

trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 

thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 

cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 

toà nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 

giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (gold); 

dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 

spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2015-20757 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.3; 14.3.20; 14.7.6; A1.1.10; 

26.1.1; A26.1.24; 2.9.14 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Việt Hùng  (VN) 
Số 19, tổ 8, đường Trần Phú, phường 
Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, cụ thể là xăm nghệ thuật (trên thân người).  

 

 
(210) 4-2015-20758 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) APACER TECHNOLOGY LNC.   (TW) 

1F., No. 32, Zhongcheng Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 23674, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ đĩa cứng điện tử (SSD); Mô đun ổ đĩa cứng điện tử (mô đun SSD); Thiết bị 
bộ nhớ máy vi tính; Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM); Mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu 
nhiên (mô đun RAM); Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (RAM động); Mô đun bộ nhớ 
truy cập ngẫu nhiên động (mô đun RAM động).  

 

 
(210) 4-2015-20759 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) APACER TECHNOLOGY LNC.  

(TW) 
1F., No. 32, Zhongcheng Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 23674, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: ổ đĩa cứng điện tử (SSD); Mô đun ổ đĩa cứng điện tử (mô đun SSD); Thiết bị 
bộ nhớ máy vi tính; Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM); Mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu 
nhiên (mô đun RAM); Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (RAM động); Mô đun bộ nhớ 
truy cập ngẫu nhiên động (mô đun RAM động).  

 

(210) 4-2015-20760 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(731) APACER TECHNOLOGY INC.    (TW) 

1F., No. 32, Zhongcheng Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 23674, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: ổ đĩa cứng điện tử (SSD); mô đun ổ đĩa cứng điện tử (mô đun SSD); thiết bị bộ 
nhớ máy vi tính; bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM); mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 
(mô đun RAM); bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (RAM động); mô đun bộ nhớ truy cập 
ngẫu nhiên động (mô đun RAM động).  

 

 
(210) 4-2015-20763 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Lê Thị Thu Trang   (VN) 

Thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2015-20766 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang  (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20767 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang   (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-20768 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang   (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20769 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thái Hưng   (VN) 
Nhà bà Nguyễn Thị Hội, thôn Bồ Trang 
3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Bột chiết xuất từ cây chùm ngây, không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-20770 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Xanh đen, cam, trắng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Cuộc Sống Mới  (VN) 
26B/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồng phục. 

 

 
(210) 4-2015-20771 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 24.1.1; 2.1.8; 2.7.13; 

A2.1.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bảo 
vệ Minh Long   (VN) 
Xóm Mới, thôn Đình Tổ, thị trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ.  
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(210) 4-2015-20772 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 3.9.1; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Vàng, nâu nhạt, xanh da trời, xanh nhạt, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và kinh doanh 
cá Tràu tiến Vua tỉnh Ninh 
Bình  (VN) 
Thông Hoàng Sơn Đông, xã Ninh Tiến, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Cá: cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi lê cá, cá (không còn sống), cá 
được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-20774 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn PENFIELD  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà VlT, số 519, đường Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2015-20775 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 
phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20776 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giẩy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-20777 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Hồng cánh sen, xanh lơ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Bảo Nguyên  (VN) 
Số 166, tổ 6, ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2015-20778 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20779 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20781 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.4.2; 26.3.1; 

25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, vàng nhạt, trắng, 

cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Royal Việt 
Nam  (VN) 
A004, tầng trệt, cao ốc An Bình, 787 
Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; chuỗi cửa hàng bán lẻ 
(dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm); đại lý ký gửi hàng hóa (dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, mỹ phẩm); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-20782 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20783 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20784 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20785 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20786 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20787 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20788 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20789 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20790 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu, bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20791 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu, bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20792 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu, bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20794 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20795 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20796 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-20797 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20798 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20799 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.11; 7.1.24; A7.1.11; A2.5.24; 2.5.8; 

21.1.16; A26.11.9; A5.1.5; 5.1.20 
(591) Xanh, đỏ, xanh nhạt, nâu, vàng cam, 

đen, trắng, vàng, đỏ, xanh cốm, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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1148 

(210) 4-2015-20800 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.17.11; 25.12.1; A1.5.3; 7.15.22 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, vàng cam, nâu, 

hồng nhạt, ghi 

(731) Công ty T.N.H.H Bình Định  (VN) 
Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch bê tông không nung.  
 

 
(210) 4-2015-20801 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 1.15.23; 

1.15.15 

(591) Tím, trắng 

(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-20802 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 1.15.23; 

1.15.15 
(591) Tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm đùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-20803 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Đỗ Thị Thanh Hương   (VN) 

Phòng 1704A Chung cư FLC, Lê Đức 
Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2015-20804 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thái Bình Dương   (VN)
Số 92 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20805 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thái Bình Dương   (VN)
Số 92 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20806 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thái Bình Dương   (VN)
Số 92 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20807 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thái Bình Dương   (VN)
Số 92 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20808 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.10; 26.1.1; 

2.3.1; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, đen, hồng nhạt, nâu, trắng, 

vàng cam, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thiên Thủy Dược  
(VN) 
Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20809 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Nhũ đồng 

(540) 

  

(731) Võ Hoàng Nhân   (VN) 
95/1 Khu phố 1, thị Trấn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng hực hiện).  

 
 

(210) 4-2015-20810 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 1.13.1; 15.7.1; A1.13.10; 5.5.19 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, vàng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã ứng dụng khoa 
học công nghệ và chế biến 
nông lâm sản xuất nhập khẩu 
Yên Bái  (VN) 
Tổ 30, phường Nguyễn Phúc, thành phố 
Yên Bái  
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(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

 
(210) 4-2015-20811 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) WUHAN BAINIAN LONGFENG 

JEWELRY CO., LTD.   (CN) 
NO. 5001, 5/F, NO 600. Zhongshan 
Avenue, Jianghan District, Wuhan, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ 

kim hoàn]; kim cương; đồ trang sức; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đá quý; đồ 
trang sức bằng ngà voi; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]; kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
khuyến mại [cho người khác]; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  

 

 
(210) 4-2015-20812 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 1.3.1; A17.5.17 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Trịnh Sơn Tùng  (VN) 
81 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê, quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-20813 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HMSP 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 20 - C1 Khu đô thị Ciputra, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(511)   Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-20814 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HMSP 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 20 - C1 Khu đô thị Ciputra, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa dầu thơm dùng cho mục 

đích y tế, dầu xoa bóp, thuốc bóp xương khớp. 
 

 
(210) 4-2015-20815 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HMSP 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 20 - C1 Khu đô thị Ciputra, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa dầu thơm dùng cho mục 

đích y tế, dầu xoa bóp, thuốc bóp phong thấp. 
 

 
(210) 4-2015-20816 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 
SAMMYNA   (VN) 
Số 33/1/10 đường số 5, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bao gồm: cầu trượt, xích đu, đu quay, bập bênh, thú nhún, thang 
leo.  

 

(210) 4-2015-20817 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 
Trần Quốc Việt   (VN) 
Số TT25, tổ 4, ấp mới 2, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bao gồm: cầu trượt, xích đu, đu quay, bập bênh, thú nhún, thang 
leo.  

 

 
(210) 4-2015-20818 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ADAMA CELSIUS B.V., 

AMSTERDAM (NL), 
SCHAFTHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-20819 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giao 
Hàng Nhanh   (VN) 
7I Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 

vận chuyên hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải, dịch vụ lưu kho; 
bao gói hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-20820 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH sản xuất - dịch 

dụ - thương mại Trí Năng   (VN)
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 15, tổ 1, khu 
phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn dầu; sơn nước; mực in.  
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(210) 4-2015-20822 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Quốc 
Ngọc   (VN) 
Số nhà 15, tổ 54, ngõ 78, phố Ngô 
Quang Bích, phường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm thiết bị vệ sinh thuộc nhóm này, cụ thể là: bệ xí xổm, bệ xí bệt, 

chậu rửa (thiết bị vệ sinh), tiểu treo (tiểu nam), bồn tắm, chân chậu.  
 

 
(210) 4-2015-20823 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tô Văn Công  
(VN) 
Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm thiết bị vệ sinh thuộc nhóm này cụ thể là: bệ xí xổm, bệ xí bệt, 

chậu rửa (thiết bị vệ sinh), tiểu treo (tiểu nam) bồn tắm chân chậu.  
 

 
(210) 4-2015-20824 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Do It 
Yourself  (VN) 
Phòng 606 Indochina ParkTower, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, cà phê, hương liệu và hóa chất dùng trong công nghiệp, 

chất tẩy rửa; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh; tư vấn hoạt động kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2015-20825 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Do It 
Yourself  (VN) 
Phòng 606 Indochina ParkTower, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, cà phê, hương liệu và hóa chất dùng trong công nghiệp, 
chất tẩy rửa; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh; tư vấn hoạt động kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-20827 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) BOON FOODS COMPANY LIMITED  

(TH) 
22 Borommaratchachonani 62/6, Sala 
Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 
10170, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo cao su; kẹo bạc hà; kẹo ngọt; kẹo caramen; kẹo sôcôla có nhân. 

 

 
(210) 4-2015-20828 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Giai Cảnh  (VN) 

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế; trà giảm béo dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thuốc đông y, dầu gió, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế, trà giảm béo dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-20829 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 40-2015-0054238 21.07.2015 KR 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, da cam, trắng 
(731) SK TELECOM CO., LTD.  (KR) 

11, Euljiro-2GA, Jung-Gu, Seoul 100-
999 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối giao tiếp cầm tay cá nhân; thiết bị chuyển dữ liệu (streaming) 

kỹ thuật số để xử lý dữ liệu như một dòng ổn định và liên tục; thiết bị giao tiếp kỹ thuật số 

di động (thiết bị điện); điện thoại di động; phầm mềm ứng dụng cho điện thoại thông 
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minh tải xuống được; phần mềm ứng dụng cho máy tính, tải xuống được, chương trình 
máy tính (phần mềm tải xuống được); phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; chương trình 

đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm máy tính dùng cho cơ sở dữ liệu; phần mềm quản lý cơ sở 

dữ liệu cho sử dụng thông thường; phần mềm sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần 
mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu, phần mềm máy tính để truy cập dữ liệu và thông tin kỹ thuật 

số; phần mềm máy tính để truyền phát nội dung không dây; phần mềm máy tính giúp 

truyền phát ảnh tới điện thoại di dộng; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại 
di động; chương trình máy tính để sử dụng mạng internet và mạng lưới toàn cầu; phần 

mềm máy tính để phân phát/giám sát các nội dung trên mạng internet; phần mềm máy 
tính để kiểm soát và quản lý các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm máy tính; phần 

mềm máy tính để bảo trì và vận hành hệ thống máy tính; thiết bị đầu cuối cho máy tính 

bảng; máy tính bảng; phần mềm cho điện thoại di động, máy chủ ảo trên nền điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính liên quan đến truyền phát video kỹ thuật số DVB; phần 

mềm ứng dụng cho tivi thông minh; phần mềm máy tính để truyền/phát âm 

thanh/video/các nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính giúp tăng cường khả năng 
nghe nhìn của các ứng dụng đa phuơng tiện, cụ thể là để tích hợp văn bản, âm thanh, đồ 

họa, ảnh tĩnh và ảnh động. 
 

 
(210) 4-2015-20833 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và hợp tác quốc tế Đại La  
(VN) 
Số 5, ngõ 111, phố Đại La, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)    
 

 
(210) 4-2015-20834 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty tôn Phương Nam  (VN) 
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh 

màu như: cửa bồn tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gỗ. 
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(210) 4-2015-20835 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.1 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Sài Gòn Tây Bắc  (VN) 
ấp Trạm Bơm, quốc lộ 22, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-20836 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.1 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Sài Gòn Tây Bắc  (VN) 
ấp Trạm Bơm, quốc lộ 22, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2015-20837 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2015-20838 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm môi. 

 

 
(210) 4-2015-20839 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh cá nhân 

không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2015-20841 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng, nước hoa; 

tinh dầu; dầu gội đầu, dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc, 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể, chế 
phẩm làm sạch, chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc, chế phẩm chống đổ mồ hôi, 
chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-20842 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) REVLON CONSUMER PRODUCTS 

CORPORATION  (US) 
One New York Plaza, New York, New 
York 10004, United States Of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và đồ trang điểm; chế phẩm chăm sóc da không tẩm thuốc; chế phẩm 
chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm vệ sinh thân thể không tẩm thuốc và nước 
hoa. 

 

 
(210) 4-2015-20843 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.2; 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Paradise 

Travel Quốc tế  (VN) 
Lô 49M2, khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-20844 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.2; 26.15.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Paradise 

Travel Quốc tế  (VN) 
Lô 49M2, khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán các sản 
phẩm: gạo, lúa mỳ, hạt [ngũ cốc], thực phẩm giàu tinh bột, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, thuốc lá, chè, cà 
phê, quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, đồng hồ, vải, sách, báo, tạp chí. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; giáo dục thể 
chất; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2015-20849 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.11.9; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Kim Hoàn Vũ  (VN) 
H31 bis - K300 Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng 
trong mục đích công nghiệp; chất gắn/chất kết dính có dầu; chất gắn/chất kết dính [luyện 
kim]; chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; hóa chất dùng cho xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-20850 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) JOE FAMILY GROUP CO., LTD.  (TH) 

864/65 Soi Charoenkrung 107 Junction 
44 Charoenkrung Rd., Bangkhol, 
Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tay 

nắm cửa tủ bằng kim loại; tay nắm cửa ra vào bằng kim loại; khóa chốt bằng kim loại; 
còng khóa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; cái chặn cửa sổ bằng kim loại; cái 
đóng cửa bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (rỗng); xích bằng kim loại; 
đinh; bu lông và ốc vít bằng kim loại; đai ốc và đinh tán đầu chìm bằng kim loại; đinh tán 
bằng kim loại; lõi quấn kim loại dùng cho ống mềm (không phải hoạt động của máy); vòi 
phun bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); khóa bằng kim 
loại; tay cầm bằng kim loại; khớp nối (cần siết) bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Bình bơm mỡ (dụng cụ cầm tay); bình phun (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khắc 
chạm trổ bằng kim loại (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bào (dụng cụ cầm tay); kéo (dụng cụ 
cầm tay); kéo lớn để cắt, tỉa, xén; cờ lê (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt gạch (dụng cụ cầm 
tay); súng phun (dụng cụ cầm tay); dao cắt gạch (dụng cụ cầm tay); rìu; cái kìm; cái kẹp; 
dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay); búa (dụng cụ cầm tay); tua vít; bàn ren (dụng cụ cầm tay); 
dụng cụ để bắt, chỉnh đai ốc (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan; dụng cụ đỡ, giữ mũi 
khoan (công cụ cầm tay); dụng cụ tán đinh (công cụ cầm tay); lưỡi bào; lưỡi cắt (dụng cụ 
cầm tay); lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay); dao (dụng cụ cầm tay không phải là thiết bị y tế); 
không xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); đục; thiết bị phun cát (dụng cụ cầm tay); khuôn dập 
bằng thép (dụng cụ cầm tay); dùi (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm 
tay); dụng cụ chạy khí nén cầm tay; kìm bóc vỏ cây (dụng cụ cầm tay); tay cầm cưa (dụng 
cụ cầm tay); giũa (dụng cụ cầm tay); mỏ lết (dụng cụ cầm tay); bàn kép (dùng cho thợ 
mộc); dụng cụ dập khuôn dấu.  
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(210) 4-2015-20851 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng đồng nhạt
(731) SAFCOL HOLDINGS (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 
Ground Floor, No. 13-15, Jervois Street, 
Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 

nhà; các sản phẩm làm ổ cho động vật; thức ăn cho mèo; thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho 
động vật dùng để cai sữa cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-20852 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lương Quốc Dũng  (VN) 
637/61/7/18 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví, bóp, cặp học sinh. 

 

 
 4-2015-20853 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 

180 ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 20: Ghế cắt tóc, ghế gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-20854 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy   (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Máy đóng sách; máy huỷ tài liệu; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; máy 
chữ; văn phòng phẩm; giấy kính dùng cho máy chiếu (văn phòng phẩm).  
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(210) 4-2015-20855 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu y tế DOMESCO  (VN) 
Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho 
thực phẩm; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2015-20856 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Ngô Minh Tài   (VN) 

Tổ 24, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20857 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Amoro 
Châu á   (VN) 
63/6Y ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mũ (nón) bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2015-20858 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.20; 26.4.1; 3.4.18 
(731) GAUPFC CO., LTD   (KR) 

705 706, Kolon Digital tower, 106-1, 
Yangpyeong-dong 5-ga, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Căn tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nghỉ 
du lịch thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn là sa-lát do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chuỗi nhà hàng thực hiện; quán kinh doanh 
thức ăn, đồ uống; nhà hàng phục vụ món ăn Hàn Quốc. 

 

 
(210) 4-2015-20859 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.7 
(591) Cam, xanh 
(731) Công ty TNHH dệt SARAH   (VN) 

Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: sợi dùng để dệt dạng thô.  

 

 
(210) 4-2015-20861 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 
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Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-20862 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ nâu, vàng 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  
 

Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.   

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-20863 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  
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Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-20864 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ nâu, vàng
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  
 

Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 
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(210) 4-2015-20865 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  
 

Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-20866 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  
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Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.   

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-20867 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép.  

 

Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.   

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 
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(210) 4-2015-20868 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.  

 
Nhóm 06: Thép, thép cán nguội, thép cán mỏng, thép góc, thép đúc (phôi thép), công 
trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây 
thép mạ kẽm; lưới thép; thép cán thô ( luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép 
mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu) xà gồ thép, xà gò kim loại mã 
kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưỡi thép, dây thép mạ kẽm,thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
 

(210) 4-2015-20869 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Lê Thanh Loa  

(VN) 
Số 215 ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện 
Tân Thạnh, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) gạo lứt, chè (trà) sen; bột gạo lứt; bột đậu.  
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(210) 4-2015-20870 (220) 05.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng và Công nghệ Môi 
trường Dương Nhật   (VN) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp hội nghị; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-20872 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Hoài Sang  (VN) 
Lô B33 Phạm Văn Đồng, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; bán lẻ hàng lưu niệm.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-20873 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Hiệp Nghĩa   (VN) 
Số 381 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại, cụ thể: sơn bóng, sơn PU.  
 

 
(210) 4-2015-20874 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.9.24; 5.7.24; A3.9.24; 25.7.25 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Food Ngon   (VN)
82 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 29: Thịt: cá, gia cầm (đã chế biến), trứng, sữa (tất cả sản phẩm này có nguồn gốc 
và không hóa chất). 

 

Nhóm 31: Rau; củ quả tươi, sản phẩm có nguồn gốc và không hóa chất.  
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(210) 4-2015-20875 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lục 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  

(VN) 
Số 24 liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo 

dục; khóa đào tạo từ xa; tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-20876 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 4.5.1; 4.5.2; 

5.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lục 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  

(VN) 
Số 24 liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo 

dục; khóa đào tạo từ xa; tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-20877 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 4.5.2; A5.3.13; 

5.3.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lục 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  

(VN) 
Số 24 liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo 
dục; khóa đào tạo từ xa; tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-20878 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 25.5.25 
(591) Vàng cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV GOLDEN 
FOLDER  (VN) 
118/116 đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng; quan hệ công chúng. 

 

(210) 4-2015-20879 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, xanh nước 

biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 
Số 057, khu Tân Thành, thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp lên men chua; thịt chua; thịt lợn tươi sống; thịt đóng hộp; nem 
(làm từ thịt đã qua chế biến, không phải nem cuộn); thịt muối. 

 

 
(210) 4-2015-20880 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chè Hiệp 
Khánh  (VN) 
Khu Đồng Minh Tinh, xã Trung Sơn, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm cà phê, 
trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; xúc tiến thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2015-20881 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 
13/24 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, giày thể thao, giày cao su. 

 

 
(210) 4-2015-20882 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang  (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20883 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Trần Xuân Minh  (VN) 
Đường Võ Thị Sáu, tổ 2B khu phố Suối 
Đá, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-20884 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm và đồ uống Anh 
Đào  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Diễn, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-20890 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15; 26.4.7; 

5.3.16 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví, giấy rút, giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2015-20891 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 5.3.16; A26.11.12; 26.15.15; 

26.4.7; 26.4.2 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví, giấy rút, giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2015-20892 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 5.3.16; 26.4.8; 26.4.2; 

A26.11.12; 26.15.15 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví, giấy rút, giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2015-20894 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và dịch vụ thương 
mại Hakovic  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2015-20895 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Vinh 
BITO  (VN) 
381/13 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-20896 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.2; A25.7.22 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại & dịch vụ 
Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 30/7 Trần Phú, phường Hải Châu, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Chuyên mua bán (cung cấp) các mặt hàng thực phẩm dành cho khách sạn và 

nhà hàng, cụ thể: hàng gia vị, nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu chế biến món ăn; 
chuyên mua bán (cung cấp) các dụng cụ và máy móc làm bánh; chuyên mua bán (cung 
cấp) máy pha chế; chuyên mua bán (cung cấp) sỉ và lẻ hàng nguyên liệu thực phẩm nhập 
khẩu: gia vị, nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu chế biến món ăn; hoạt động xuất nhập 
khẩu, cụ thể các mặt hàng: gia vị, nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu chế biến món ăn, 
dụng cụ và máy móc làm bánh, máy pha chế, nguyên liệu thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20897 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A14.3.11 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển S 
Việt Nam  (VN) 
Số 47 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; tổ chức tour/chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; thu xếp và đặt chỗ trên các chuyến đi cho 
khách du lịch; cho thuê xe cộ; phương tiện vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2015-20899 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy  (VN) 
Thôn Đồng Công, xã Vũ Xá, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-20900 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy  (VN) 
Thôn Đồng Công, xã Vũ Xá, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-20902 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

đen, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Dũng  (VN) 
Tầng 2, số 19, tòa nhà Vinaconex, phố 
Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, cây nóng lạnh lọc nước, đồ gia dụng: nồi, xoong, 

chảo.  
 

 
(210) 4-2015-20903 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.15; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BIOVITAL   (VN) 
207 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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1177 

(210) 4-2015-20904 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Đỡ  (VN) 
380 tổ 14, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20906 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thành Công  

(VN) 
548b, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-20908 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
La Cao   (VN) 
1636§ Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, bia, nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-20909 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 

A26.11.12; 1.15.15 
(591) Tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-20910 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 1.15.23; 

1.15.15; A26.11.12 
(591) Tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-20911 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 1.15.23; 

26.15.15; 1.15.15 
(591) Tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-20912 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.15.15; 1.15.23; 

A26.11.12; 1.15.15 
(591) Tím, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20913 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Bông tiệt trùng y tế, băng y tế, băng dán y tế.  
 

 
(210) 4-2015-20914 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng nét lần, dâv truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-20915 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-20916 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-20917 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, cón 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-20918 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-20919 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, cón 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-20920 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-20921 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20922 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.3.8; 2.1.2 

(591) Vàng, nâu, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên 27/7 thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, hộp đựng 

thuốc lá không bằng kim loại quý.  
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(210) 4-2015-20923 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Da cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH công nghệ phần 

mềm Thành An   (VN) 
P104 - B4 tập thể Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 

dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [hướng dẫn 
thao tác thử]; khoá đào tạo từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-20925 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20926 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.3.1; A26.4.24; 26.4.1; 26.4.8; 24.9.1; 

24.1.1; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, xám nhạt, xám đậm, tím 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 
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(210) 4-2015-20928 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) OREXIGEN THERAPEUTICS, INC.  

(US) 
3344 N. Torrey Pines Courts, Suite 200 
La Jolla, CA 92037, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị chứng béo phì và giúp giảm cân. 
 

 
(210) 4-2015-20929 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Hồng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may thêu 
Nguyên Anh  (VN) 
32 đường số 7 C/X Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-20930 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần vật tư xuất 

nhập khẩu Tân Bình  (VN) 
Số 461 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư tài chính. 
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-20931 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 26.3.23; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Nâu đen, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DV TM xuất 
nhập khẩu Hoàng Lương  (VN) 
2/3F Tô Ký, ấp Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-20932 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng, đen, đỏ, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử VISMAY  
(VN) 
5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: loa, đĩa ghi. 

 

 
(210) 4-2015-20934 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-20935 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đen, hồng đậm 
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 

nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân). 
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(210) 4-2015-20937 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phan Lê Nguyên  (VN) 
Số 44, đường Suối Tre, Bình Lộc, xã Suối 

Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-20938 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YOGA Mỗi Ngày  
(VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà lndochina Park 

Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo, dạy yoga. 
 

 
(210) 4-2015-20939 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.1; 25.1.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) 1. Bùi Hữu Việt   (VN) 
Số 12/118/34, phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

2. Đinh Ngọc Bình  (VN) 
Số 12/118/34, phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; bia. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-20940 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.25 

(591) Đỏ, trắng, nâu, đen, xám, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 

phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-20941 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Cam, xanh đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại Công nghiệp  (VN) 
49 đường 11, cư xá Đài Ra Đa, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cầu dao điện, cầu dao an toàn, công tắc điện, dây điện, ổ cắm điện, 

phích cắm điện, cầu chì, đèn và bóng đèn, mua bán bảng nhựa (dùng để gắn ổ cắm, công 

tắc, cầu dao), mua bán bảng điện (taplo) ráp sẵn, mua bán quạt điện. 
 

 
(210) 4-2015-20942 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh dương, nâu, đen, trắng 

(731) Vương Quốc Trung  (VN) 
714 cao ốc A, Nguyễn Kim, phường 7, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn, đèn led, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn ốp tường, vỏ 

đèn, hộp đèn, bảng quảng cáo. 
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(210) 4-2015-20943 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y. 

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp, rau sấy khô. 

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga 
(đồ uống không cồn); nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ 

uống không chứa cồn; nước ép trái cây. 
 

 
 4-2015-20944 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bồ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y. 
 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp, rau sấy khô. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga 
(đồ uống không cồn); nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ 

uống không chứa cồn; nước ép trái cây. 
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(210) 4-2015-20945 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp, rau sấy khô. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga 
(đồ uống không cồn); nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ 
uống không chứa cồn; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-20947 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ZUFFA, LLC  (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp tiện nghi thể hình, rèn luyện cơ 

thể cá nhân và thể dục; cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá 
nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn 
trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật 
tổng hợp (MMA) qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về 
dinh dưỡng, sức khỏe và phong cách sống khỏe mạnh. 

 
 

(210) 4-2015-20948 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) ZUFFA, LLC   (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp tiện nghi thể hình, rèn luyện cơ 
thể cá nhân và thể dục; cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá 
nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn 
trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật 
tổng hợp (MMA) qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về 
dinh dưỡng, sức khỏe và phong cách sống khỏe mạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20949 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) ZUFFA, LLC  (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp tiện nghi thể hình, rèn luyện cơ 

thể cá nhân và thể dục; cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá 
nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn 
trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục và võ thuật 
tổng hợp (MMA) qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về 
dinh dưỡng, sức khỏe và phong cách sống khỏe mạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20950 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Thực Phẩm 

Orion Vina   (VN) 
Lô E-13-CN, đường NA3, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy. 
 
 

(210) 4-2015-20951 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) QUNFENG INTELLIGENT 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 
Zhitai Road, Qingmeng Science and 
Technology Industrial Zone, Quanzhou 
City, Fujian Province, China.  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất gạch; máy nhào; máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy 
quét đường (tự vận hành); máy nghiền rác thải; máy sản xuất ngói lợp, gạch lát (tất cả 
thuộc nhóm 7).  

 
Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý; xe tải tưới đường; xe ô tô con; xe tải; xe trộn bê tông; xe 
ba gác có thân xe lật được (tất cả thuộc nhóm 12).  

 

 
(210) 4-2015-20952 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TRUSTBUILD  (VN)
232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lát (Bricklaying); giám sát việc xây dựng công trình (Building 

construction supervision); tư vấn xây dựng (Construction consultation); xây dựng dân 
dụng (Construction); xây dựng nhà máy, xí nghiệp (Factory construction); phá dỡ các 
công trình xây dựng (Demolition of buildings); hợp kim thép (Steel alloys); công trình 
xây dựng bằng thép (Steel buildings); cột bằng thép (Steel masts); ống thép (Steel pipes); 
tấm thép (Steel sheets); lưới thép (Wire cloth).  

 

 
(210) 4-2015-20953 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh ngọc, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH TRUSTBUILD  
(VN) 
232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lát (Bricklaying); giám sát việc xây dựng công trình (Building 

construction supervision); tư vấn xây dựng (Construction consultation); xây dựng dân 
dụng (Construction); xây dựng nhà máy, xí nghiệp (Factory construction); phá dỡ các 
công trình xây dựng (Demolition of buildings). 

 

 
(210) 4-2015-20954 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH May Hai Kim 
Phương   (VN) 
102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2015-20955 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2015-20956 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-20957 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-20958 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH FLAME Việt Nam  

(VN) 
Số 165 A Lạc Long Quân, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Két sắt. 
 

Nhóm 11: Máy hút mùi; thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2015-20960 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.14; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng  (VN) 
Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 
trong ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-20961 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.3 
(731) LEE KIJCHAREONSEANG CO., LTD .  

(TH) 
29/22 Moo 3 Rama 2 Rd., Nadee, 
Muang, Samutsakorn 74000, Thailand  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn huỳnh quang; đèn huỳnh quang com-pắc; đèn chiếu sáng dùng điốt 
phát quang [LED]; bóng đèn; bộ đèn chiếu sáng (luminaire); hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt; thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang 
[LED]; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; thiết bị và máy 
làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và hệ thống 
thông gió/điều hoà không khí; hệ thống cung cấp nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-20963 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(731) O-TA PRECISION INDUSTRY CO., 

LTD   (TW) 
No. 8, Chien-Fu Road, Feng-Tyan 
Village, Nei-Pu Hsiang Ping-Tung 
Hsien, 912 Taiwan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh vịn bồn tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; cái móc [đồ ngũ kim]; tấm nhận 
dạng bằng kim loại; tượng nhỏ bằng kim loại thường, ống bằng kim loại; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại thường. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; hệ thống. và thiết bị 
vệ sinh; vòi hoa sen; vòi nước; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; thiết bị dùng cho cửa 
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cấp nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống phân phối nước; hệ thống ống dẫn nước; thiết 
bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiếl bị làm sạch nước; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước.  

 

 
(210) 4-2015-20964 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(731) O-TA PRECISION INDUSTRY CO., 

LTD  (TW) 
No. 8, Chien-Fu Road, Feng-Tyan 
Village, Nei-Pu Hsiang, Ping-Tung 
Hsien, 912 Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh vịn bồn tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; cái móc [đồ ngũ kim], tấm nhận 
dạng bằng kim loại; tượng nhỏ bằng kim loại thường; ống bằng kim loại; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại thường.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; vòi hoa sen; vòi nước; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; thiết bị dùng cho cửa 
cấp nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống phân phối nước; hệ thống ống dẫn nước; thiết 
bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước.  

 
 

(210) 4-2015-20969 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty Luật TNHH ATIM  (VN) 

Số 80/9+11 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin kinh doanh; cố vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung 
gian thương mại; điều tra thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng cáo.  
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; thông tin về tài chính.  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; huấn luyện viên thể dục; khoá đào tạo từ xa.  

 

Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; nghiên cứu khoa học; tư vấn thiết kế trang 
web.  
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Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tranh tụng; 
dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hoà giải; điều tra thông tin cá nhân.  

 
 

(210) 4-2015-20970 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh, ghi 
(731) Công ty TNHH Ngũ Châu Việt 

Nam  (VN) 
Số 42, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; ống bằng kim loại; ống 

dẫn bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai kim loại để kết 
nối ống dẫn; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản 
phẩm gồm: van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy], ống bằng kim loại, ông 
dẫn bằng kim loại, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống ống dẫn, vật liệu gia lực 
bằng kim loại cho ống dẫn, vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-20971 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, 
CT 06830, United State  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

(210) 4-2015-20972 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng.
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống từ trà có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên 
cơ sở trà; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê 
nhân tạo (chất thay thế cà phê) và sản phẩm chiết xuất từ cà phê nhân tạo.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); 
đồ uống trên cơ sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-20973 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống từ trà có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên 
cơ sở trà; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê 
nhân tạo (chất thay thế cà phê) và sản phẩm chiết xuất từ cà phê nhân tạo.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống không đùng cho mụe đích y tế); 
đồ uống trên cơ sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-20974 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Vàng, xám, đỏ, trắng, đen 
(731) XIAMEN SO FUNNY TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Unit 01&04, F/26, Tower A, CCRE 
Building, No. 666 Xiahe Road, Siming 
District, Xiamen City, P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; miếng đệm lót chuột máy tính; đĩa từ; công cụ 
giám sát (chương trình máy tính); hộp đựng băng trò chơi viđêô; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thẻ nhớ 
dùng cho máy trò chơi viđêo, tệp tin hình ảnh có thể tải về được; chương trình điều hành 
máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 16: Tranh ảnh; sổ tay hướng dẫn; sổ tay; truyện tranh; biểu đồ/đồ thị; giấy viết; vật 
dụng đánh dấu trang sách; bưu thiếp; thiết bị đóng sách; vở trang rời, hộp đựng đồ viết 
(văn phòng phẩm); kẹp tài liệu (đồ dùng văn phòng); bìa bọc hộ chiếu/bìa giữ hộ chiếu; 
ông đựng ruột bút chì; bút bằng thép. 
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Nhóm 21: Tách/chén/cốc; cốc đựng trái cây để ăn; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm/lon 
bảo quản thực phẩm; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; hộp đựng kẹo; đĩa ăn dùng một lần, 
giá đỡ bảng thực đơn/vật dụng đỡ bảng thực đơn; đồ trang trí bằng sứ; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; dụng cụ mỹ phẩm. 

 

Nhóm 25: áo thun/áo phông/áo dệt kim ngắn tay; quần áo đan; quần áo/trang phục; áo nịt 
len thể thao; khăn quàng cổ; mũ; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); 
găng tay trượt tuyết; áo len dài tay; khăn choàng. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; cờ đôminô; mặt nạ để diễn trên sân khấu; búp bê; gạch xây dựng (đồ 
chơi); trò chơi ghép hình; đồ chơi bằng nhung. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất phim, trừ 
phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; ghi/thu băng 
viđêô; thông tin giải trí; nhiếp ảnh; dịch vụ soạn thảo văn bản/ không phải là văn bản 
quảng cáo. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ người đi kèm; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng 
lưu (dịch vụ người đi kèm); dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ sắp xếp các cuộc 
hẹn hò; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ li xăng sở 
hữu trí tuệ; li xăng phần mềm máy tinh (dịch vụ phảp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; cho 
thuê quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-20975 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Santong Vina  (VN) 
61 đường 6A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

(210) 4-2015-20976 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(591) Trắng, xanh cô ban 

(731) Công ty cổ phần Hacera  (VN) 
Lô D, CCN mở rộng tây nam Thành Phố 

Phủ Lý, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là: gạch.  
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(210) 4-2015-20977 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xây dựng Phát 
Đạt  (VN) 
Số 252, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 

Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn trang trí, đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-20978 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Ngọc Hoàng  (VN) 
250A đường TX52, khu phố 4, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường xếp, bàn xếp, ghế xếp. 
 

Nhóm 22: Võng xếp. 
 

(210) 4-2015-20979 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.6; A1.1.10; A1.1.5; 12.1.6 
(591) Đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại và dịch vụ 
Ngọc Hoàng   (VN) 
250A đường TX52, khu phố 4, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường xếp, bàn xếp, ghế xếp. 
 

Nhóm 22: Võng xếp. 
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(210) 4-2015-20980 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.6; 26.3.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, tím đậm, xanh lá cây 

đậm 
(731) Công ty TNHH Kim Đồng 

Khánh  (VN) 
19/91, tổ 91, KP13, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; chuồng dùng trong chăn nuôi công nghiệp (cấu kiện kim 
loại lắp ráp); chuồng lợn bằng kim loại; khay công nghiệp bằng kim loại.  

 

Nhóm 21: Máng đựng thức ăn gia súc; máng ăn cho động vật; khay cho vật nuôi trong 
nhà; khay dùng cho mục đích gia đình; núm uống nước cho động vật (bằng nhựa); chuồng 
cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn; tấm thảm; thảm chống trơn trượt; thảm dày trải sàn dùng trong 
chăn nuôi công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-20981 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.4; 1.15.11; 26.3.23; 1.15.15; 

18.7.22; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ONEPAS  (VN) 
Số 25, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy vi 
tính đã được ghi; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh với mục đích giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành kinh 
doanh và chịu trách nhiệm liên hệ với công chúng cho các cá nhân hoặc tổ chức kinh 
doanh khác; quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá và du lịch, cụ thể: vận tải gồm vận 
chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không hay 
đường ống và các dịch vụ liên quan đến việc cho thuê phương tiện vận chuyển; đóng gói 
và lưu giữ hàng hóa cho một tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh khác; du lịch bao gồm các 
dịch vụ về thông báo các chuyến vận chuyển hành khách do các hãng du lịch thực hiện, 
thông tin về biểu giá, bảng giá và phương thức vận chuyển.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1201 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 

cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-20982 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.8 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hùng Việt Phát  (VN) 
164 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-20983 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Quang Vinh  (VN)
137/81 Phan Anh, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-20984 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.15.5 

(731) Võ Hoàng Oanh  (VN) 
149/53 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến. 
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(210) 4-2015-20985 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 9.7.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, cam, nâu đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Monica  (VN) 
G020-G022 đường số 6, khu phố Hưng 
Vượng 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-20986 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.3 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cân điện tử 
Toàn Thịnh  (VN) 
171 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; cân phân tích; cân công nghiệp; linh kiện cân điện tử.  
 
 

(210) 4-2015-20990 (220) 06.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Toàn Cầu   (VN) 
Số nhà 82B, đường Hà Huy Tập, phường 
Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; thiết bị điện 
gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng không khí máy đun nước dùng năng lượng mặt 
trời.  

 

(210) 4-2015-20991 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 1.15.3 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
Sanzo Việt Nam  (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép, nghiền cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thịt; máy hút bụi 
chân không; máy hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện.  

 

Nhóm 09: Tivi; thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình, 
đầu đĩa; loa.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20992 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
Sanzo Việt Nam   (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép, nghiền cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thịt; máy hút bụi 
chân không; máy hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện.  

 

Nhóm 09: Tivi; thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình, 
đầu đĩa; loa.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20993 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
Sanzo Việt Nam   (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép, nghiền cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thịt; máy hút bụi 

chân không; máy hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện.  
 

Nhóm 09: Tivi; thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình, 

đầu đĩa; loa.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và 

thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh. 
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(210) 4-2015-20994 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
Sanzo Việt Nam   (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép, nghiền cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thịt; máy hút bụi 
chân không; máy hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện.  

 

Nhóm 09: Tivi; thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình, 
đầu đĩa; loa.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-20995 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng  (VN) 
Số 23 Hàng Hành, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ. 

 

(210) 4-2015-20996 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 1.1.15; A1.1.2; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ Lực Hồng  (VN) 
107 đường 45, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
2. YANG MENG HUNG  (TW) 
13-3 C, 60 Yong-Fu Road, Xi-Tun 
District, Taichung City, Taiwan 

3. Nguyễn Văn Phúc  (VN) 
136A đường Võ Văn Kiệt, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ đưa nguời Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2015-20997 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm Sum  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2015-20998 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm Sum   (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2015-20999 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 

Estate, Sanathnagar, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-21000 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21002 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đầu 
tư công nghệ Vietkeen  (VN) 
Số 12, ngõ 370/45 đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; quan hệ công chúng; quản lý thương 
mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán các loại máy nông nghiệp 
(máy băm thức ăn cho động vật, máy cày, máy gặt hái, máy nghiền ran củ, máy sản xuất 
rau mầm, công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công); mua bán các sản phẩm 
nông nghiệp, làm vườn (rau, lúa, gạo, trái cây, hoa quả).  

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; 
dịch vụ giải trí; xuất bản sách, sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li- xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả.  

 

(210) 4-2015-21004 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ hồng, xanh cốm, 

cam, tím, hồng đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khoa Nguyễn Đăng  (VN) 
Số 1532, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép: đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng (trang phục)  
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(210) 4-2015-21005 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng   (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển người, hàng hoá đường bộ bằng xe ô tô, cho thuê xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2015-21006 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; 3.4.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Dũng 
Cãn  (VN) 
439 Đất Mới, khu phố 5, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống.  

 
 

(210) 4-2015-21007 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Trường Minh   (VN) 
651-N6 tập thể Bắc Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn mầm non; ghế mầm non; giường ngủ mầm non; giá sách; tủ đựng đồ chơi; 
tủ đựng quần áo, tất cả đều làm bằng chất dẻo và sắt. 

 

 
(210) 4-2015-21008 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
xuất nhập khẩu Kim Hiệp Phát  
(VN) 
Thửa đất số 795, 802, tờ bản đồ số 18, 
đường ĐH 409, ấp 6, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép vân gỗ; cửa thép sơn tĩnh điện.  
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(210) 4-2015-21009 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ni   (VN) 
Thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 07: Cối chà cà phê khô (bộ phận của máy móc); cối chà cà phê tươi (bộ phận của 

máy móc); máy phân loại trái cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-21010 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.2; A26.11.12; 

1.15.23 
(591) Đen, cam, vàng cam, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Toàn Cầu Thiên 
Ân  (VN) 
71 đường Nguyễn Trọng Lội, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao, bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; nhà hàng phục vụ ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-21011 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 

 

 
(210) 4-2015-21012 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2015-21013 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Tổng công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh - CTCP  
(VN) 
Số 02 đường Vũ Quang, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-21017 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh da trời, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất công trình: dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; thiết kế kiến trúc; thiết kế sản phẩm nội 
thất trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-21018 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất công trình: dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; thiết kế kiến trúc; thiết kế sản phẩm nội 
thất trong nhà.   
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(210) 4-2015-21019 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.8; 26.15.15 
(591) Xanh, da cam, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất công trình: dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; thiết kế kiến trúc; thiết kế sản phẩm nội 
thất trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-21020 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 15.7.1; 26.3.23; 25.5.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Mạc Quốc Lương  (VN) 
134/5H, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị dây chuyền tự động dùng trong việc giết mổ gia súc gia cầm.  

 

 
(210) 4-2015-21021 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 26.4.2; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Lê Thị Minh ánh  (VN) 
Số 2 ngách 13 ngõ 179, Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo phông nam, quần áo trẻ em, quần sịp nam, tất.  
 

 
(210) 4-2015-21025 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Sản xuất Hàng Nông sản Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Bản Phiêng 1, xã Sơn Thịnh, huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu táo; rượu gạo; rượu mạnh; đồ uống hoa quả có 
cồn; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2015-21026 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương   (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 

dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ giới 
thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy 
dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ quảng cáo; dịch vu cung cấp 
thông tin thương mại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải, sửa lại 
quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-21028 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 7.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Song Tú  (VN) 
344 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang như: quần, áo sơ mi, áo khoác, áo vét, váy. 

 

 
(210) 4-2015-21029 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.13.4; 5.13.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thanh  
(VN) 
Số 2/108/34, Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  
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(210) 4-2015-21030 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 7.3.1; 26.5.1 
(591) Xanh đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; cầu thang gỗ; sàn gỗ; lan can gỗ; gỗ ốp tường; gỗ ốp trần. 
 

 
(210) 4-2015-21032 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn ghế gỗ; đồ gỗ nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-21033 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.21; 1.15.24 
(591) Nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Công Chính  (VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán giấy dán tường, đồ trang trí nội thất trong gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-21034 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Vàng chanh, xanh đậm, đỏ mận, trắng, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Phát  (VN) 
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-21036 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Phát  (VN) 
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-21037 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Đinh Thụy Thu Hiền  (VN) 
742/12 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-21038 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
GOLDEN HAWK  (VN) 
44 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-21039 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Dương 
Nguyễn  (VN) 
48/3 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo của trẻ em. 
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(210) 4-2015-21040 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Tân Thành 

Nhân  (VN) 
Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương II, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2015-21042 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.7; 19.7.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ giải trí Thành Đạt 
Art  (VN) 
50 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn. 

 

 
(210) 4-2015-21044 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Giang  (VN) 
Số nhà 53, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21045 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21046 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc tế   (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21047 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc tế  (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21048 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc tế  (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21049 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc tế  (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21050 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21051 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21052 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21053 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-21054 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21055 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-21056 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21057 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1220 

(210) 4-2015-21058 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21059 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1221 

(210) 4-2015-21060 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A11.1.5 

(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, cam, xám, 

trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Technossoft, phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2015-21061 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

 

(731) Trương Hoàng Đạt  (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch vụ phiên 

dịch viên; tổ chức các cuộc thi giáo dục. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; quản lý 

quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ. 
 

 
(210) 4-2015-21062 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) TCC GLOBAL N.V.   (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 

Tower H, 10 Floor, 1077 XV 

Amsterdam, Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu 

sáng và bánh kẹo);Xe đạp đồ chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói 

trên.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-21063 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.9; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, vàng, cam 
(731) TCC GLOBAL N.V.    (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 
Tower H, 10 Floor, 1077 XV 
Amsterdam, Netherlands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu 
sáng và bánh kẹo); xe đạp đồ chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói 
trên.  

 

 
(210) 4-2015-21064 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A6.19.11; 1.15.9 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) TCC GLOBAL N.V.    (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 
Tower H, 10 Floor, 1077 XV 
Amsterdam, Netherlands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu 
sáng và bánh kẹo); xe đạp đồ chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói 
trên.  

 

 
(210) 4-2015-21065 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên  (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm; báo; tạp chí; bản tin.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách báo, tạp chí định kỳ; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chế bản tài liệu 
cho việc xuất bản điện tử. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-21066 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Tisco 
Việt Nam   (VN) 
Số 11, tổ 6, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-21067 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội đầu.  

 

Nhóm 16: Khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy 
trang; giấy bao gói.  

 

 
(210) 4-2015-21068 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA   (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-21069 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Vũ Văn Tiến  (VN) 

Thôn Thống Nhất 2, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-21070 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LHD   (VN) 
Số 16, ngõ 381/19 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại (cửa cuốn); phụ 
kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ.  

 
Nhóm 07: Thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; cáp điều khiển của 
máy, động cơ điện và động cơ.  

 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
 

 
(210) 4-2015-21071 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9; 7.3.11; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Mavina  (VN) 
Số 03B nhà B3 khu TTQB, Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ (dùng để ốp lát trong xây dựng); 
lan can, chấn song, tay vịn cầu thang bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-21073 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Katrin BJ  (VN) 

Số 17 lô C, Thủ Đức Garden Homes, 
quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn chống dính, cụ thể như: nồi chống dính, chảo rán chống dính, 
dụng cụ nấu ăn chống dính (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng cho mục 
đích gia dụng hoặc đồ dùng nhà bếp. 
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(210) 4-2015-21074 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2015-21075 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 24.15.1; 3.7.16; 1.15.11 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo tư vấn 
PDCA  (VN) 
Tần 3, tòa nhà Đinh Lê, số 123B, đường 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến đầu tư; tổ chức các lớp huấn luyện đào 
tạo về CEO, quản lý; đào tạo thực hành [thao diễn]. 

 
 

(210) 4-2015-21076 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lê Văn Trường  (VN) 

376/9 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các phương tiện 
truyền thông trực tuyến; dịch vụ phân tích và theo dõi hàng hóa, nhãn hiệu của người khác 
thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự 
kiện cụ thể là tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-21077 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 16.3.17; 26.1.1; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ đậm, đen nhạt 
(731) Lê Văn Trường   (VN) 

376/9 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các phương tiện 
truyền thông trực tuyến; dịch vụ phân tích và theo dõi hàng hóa, nhãn hiệu của người khác 
thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự 
kiện cụ thể là tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-21078 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 16.3.17; 26.1.1; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ đậm, đỏ nhạt 
(731) Lê Văn Trường   (VN) 

376/9 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các phương tiện 
truyền thông trực tuyến; dịch vụ phân tích và theo dõi hàng hóa, nhãn hiệu của người khác 
thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự 
kiện cụ thể là tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-21079 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Thuận Vượng  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Savico, 66 Võ Văn Tần, 
phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, thép góc; tấm kim loại cho xây dựng; bu lông 
bằng kim loại; đầm kim loại dùng trong xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-21080 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) OKINAWA TOURIST SERVICE INC.  

(JP) 
2-3, Matsuo 1-chome, Naha-shi, 
Okinawa, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; điều hành 
các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe; hậu cần vận tải; xếp hàng vào 
kho.  
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; trại 
huấn luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ phiên dịch viên; xuất bản 
sách; thông tin giải trí; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [đặt chỗ trước tại khách sạn, nhà trọ hoặc nơi tương 
tự]; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-21082 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A20.1.5; 20.1.15 
(591) Đỏ tươi, xanh dương, vàng nhạt, nâu, đen

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật Nam 
Phương  (VN) 
1491/56A Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại tranh sáng tác, tranh chân dung, tranh tường, phù điêu.  
 

 
(210) 4-2015-21083 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) NAXIS CO., LTD.  (JP) 

491 Nakatsukasa-cho, Senbon Higashi-
iru, Marutamachi-dori, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-8158, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ nhận dạng bằng sóng vô tuyến. 
 

Nhóm 16: Nhãn, không bằng vải; giấy dính (văn phòng phẩm); nhãn in, không bằng vải 
(nhãn sử dụng); thẻ giấy (văn phòng phẩm); túi giấy, túi giấy để đóng gói hàng hóa; hộp 
bằng giấy; hộp bằng bìa cứng dạng dập sóng; túi để bao gói (bằng giấy hoặc chất dẻo).  

 

Nhóm 24: Nhãn mác bằng vải dệt; nhãn mác dính bằng vải dệt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra và phân loại sản phẩm (cho người khác); dịch vụ thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-21085 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nikyo  (VN) 

Tổ dân phố Hòe Thị 1, phường Phương 
Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ; tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và 
phụ tùng của chúng. 

 
Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-21087 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Lê Quang Đẹp  (VN) 

ấp 4, xã Thuận Điền, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không có ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước giải khát không có ga.  
 

 
(210) 4-2015-21088 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Lê Quang Đẹp  (VN) 

ấp 4, xã Thuận Điền, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không có ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước giải khát không có ga.  
 

 
(210) 4-2015-21089 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 3.7.17 
(591) Vàng đồng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Nguyên Kim  (VN) 
15 Dân Chủ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1229 

(210) 4-2015-21090 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.11.12 
(591) Đỏ, hồng, xanh, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp Anh Đào  (VN)
32C Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-21092 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 24.17.20; 3.7.17 
(591) Trắng, xám, đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
quảng cáo dịch vụ thương 
mại Trang Trí Việt  (VN) 
Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, số 
19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cát mịn; lớp gỗ dán bề mặt; gỗ xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật 
liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; nắp cống, không bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-21095 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 5.13.4; 26.2.7; 5.7.3
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Học Bản Địa 
Việt Nam  (VN) 
Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường 
Tích Lương, thành phố Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác. 
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(210) 4-2015-21097 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 1.15.15; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá mạ, đen, xanh 

lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Sinh Thái Hòa  

(VN) 
104/24 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa nhà vệ sinh; nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); chất 

khử mùi cho vật nuôi. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi cho xe ô tô; chế phẩm khử mùi rác thải; chế phẩm khử mùi 
giày dép; chế phẩm khử mùi mũ bảo hiểm, chế phẩm khử mùi thảm; chế phẩm khử mùi 
không khí; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 

 
 

(210) 4-2015-21100 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MATSUYAMA KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
5155 Shiokawa, Ueda-shi, Nagano 386-
0497, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đắp bờ ruộng; máy cày sâu; máy đào rãnh nông nghiệp; máy dọn đá và sỏi 

trên cánh đồng; máy móc và dụng cụ cày đất; máy lên luống; máy phủ đất cho cây trồng 
nông nghiệp; máy tạo luống, trải lớp bổi (cành lá mục) để bảo vệ rễ cây mới trồng và phủ 
đất dùng trong nông nghiệp; máy móc và dụng cụ cày cấy; máy móc và dụng cụ gặt hái; 
máy móc và thiết bị đóng gói hoặc bao gói; máy xới xoay được; máy móc và dụng cụ để 
nhào đất; máy rải hạt giống; máy rải phân bón; máy rải sản phẩm nông hóa học; máy bón 
phân; máy gieo hạt; máy cày đảo chiều; máy nhổ cỏ giữa luống; máy cắt cỏ; máy đào đất; 
máy tách tinh bột sắn.  

 
 

(210) 4-2015-21101 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) MATSUYAMA KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
5155 Shiokawa, Ueda-shi, Nagano 386-
0497, Japan   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Máy đắp bờ ruộng; máy cày sâu; máy đào rãnh nông nghiệp; máy dọn đá và sỏi 
trên cánh đồng; máy móc và dụng cụ cày đất; máy lên luống; máy phủ đất cho cây trồng 
nông nghiệp; máy tạo luống, trải lớp bổi (cành lá mục) để bảo vệ rễ cây mới trồng và phủ 
đất dùng trong nông nghiệp; máy móc và dụng cụ cày cấy; máy móc và dụng cụ gặt hái; 
máy móc và thiết bị đóng gói hoặc bao gói; máy xới xoay được; máy móc và dụng cụ để 
nhào đất; máy rải hạt giống; máy rải phân bón; máy rải sản phẩm nông hóa học; máy bón 
phân; máy gieo hạt; máy cày đảo chiều; máy nhổ cỏ giữa luống; máy cắt cỏ; máy đào đất; 
máy tách tinh bột sắn. 

 

 
(210) 4-2015-21104 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22 
(591) Hồng đậm, trắng, nâu, đen 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2015-21105 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) WANG, CHI-CHING  (TW) 

No. 477, Guangcai St., West Dist., 
Chiayi City 600, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước hoa hồng/nước cân 
bằng (toner) dùng cho da mặt [mỹ phẩm]; xà phòng thơm; son môi; sữa rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2015-21107 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.5 
(731) Công ty TNHH Tín Huy  (VN) 

1/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị trong ngành may cụ thể máy vẽ sơ đồ, máy in sơ đồ, 
máy cắt rập, máy cắt rập cải tiến, máy trải vải, máy cắt laser, máy cắt vải tự động; mua 
bán thiết bị vi tính cụ thể: máy tính, máy tính xách tay, thiết bị mạng; mua bán thiết bị 
văn phòng: máy fax, tổng đài điện thoại, camera quan sát, máy photocopy, máy chiếu, 
máy in. 
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(210) 4-2015-21108 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) WU DUANQING   (CN) 

No. 5, Lane 11, Alley 81, Section 6, 
Minquan East Road, 12 Lin Huxingli, 
Neihu District, Taibei, Taiwan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi mua hàng; vali xách tay; vòng của ô; gọng dùng cho ô hoặc dù; cán «; 
gọng ô; dù hoặc lọng; ô; vỏ «; « che nắng; tay cầm của «.  

 

 
(210) 4-2015-21109 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.5; 26.1.1; A26.4.6; A25.3.13 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-21110 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2; A3.13.16
(731) GAEMI HUMAN DEVELOPMENT 

COMPANY   (KR) 
(Gaemi Bldg.)2F, 186, Seonggeo-gil, 
Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 331-836 Republic 
of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ bố trí nhân sự; tuyển dụng nhân sự; 
cung cấp thông tin về việc làm; văn phòng tuyển dụng lao động cho các công việc ngắn 
hạn; cung cấp thông tin về việc làm và nghề phụ; dịch vụ tuyển dụng nhân tài.  

 

 
(210) 4-2015-21115 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.2; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, trắng, đỏ
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để lâm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-21116 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Trịnh Duy Cần  (VN) 
38/10 Hai Bà Trưng, phường 06, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 
 

(210) 4-2015-21117 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 
Tổ 11, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21119 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SMARTDOOR 
Miền Nam   (VN) 
Lô III 3B, đường CN12, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-21120 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH Smartdoor 
Miền Nam  (VN) 
Lô III 3B, đường CN 12, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa cuốn bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-21121 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-21123 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát không cồn (đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-21124 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát không cồn (đồ uống không cồn).  
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(210) 4-2015-21125 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Nam  (VN) 
Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, va li, ba lô, ví, bóp. 
 

 
(210) 4-2015-21126 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.2; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Growfeed Việt 
Nam  (VN) 
273 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-21127 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng tím, xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Phillippines 1600 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 
mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, 
kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-21128 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SVIZZ-ONE CORPORATION LTD.  

(TH) 
4/1-2 Moo 7, Banglane-Kohrat Road, 
Tumbol Bangpla, Amphur Banglane, 
Nakornpathom 73130 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; lốp xe gắn máy; lốp xe đạp; săm cho lốp ô tô; săm cho lốp xe gắn 
máy; săm cho lốp xe đạp; túi bọc bánh xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2015-21129 (220) 07.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.7.23; 4.5.1; A11.3.4; 5.7.3 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Geumsan  
(VN) 
56 - 58 - 60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như: nước gạo sâm, nước sâm. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-21131 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.21; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Thuận Thiên 
Thành  (VN) 
91 Trần Xuân Soạn, tổ 1, KP 3, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đóng 
hộp; mứt ướt; trái cây lát mỏng. 

 

 
(210) 4-2015-21133 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.1; A26.4.24; 3.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất nội thất Nhà Việt  
(VN) 
Tổ 1 khu Lý Sơn, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; giả da để bọc ghế sofa; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; đồ trang 

trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21134 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1 

(731) Công ty TNHH cung ứng thực 
phẩm METRO  (VN) 
BP 28DG7 khu dân cư Conic, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 

phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến chưng sẵn (đóng vào 

lon, chai) nước yến lon (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), chè yến; 

quảng cáo, giới thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2015-21135 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.15.15 

(731) CHUTRARAM NEMARAMJI GEHLOT  

(IN) 

101, Shree Whide Heights, Saraswati 

nagar, Hirawadi road, Panchavati, nashik 

422 003, Maharashtra, India 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 03: Lá móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; thuốc nhuộm tóc, 

thuốc nhuộm màu tóc; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể gồm chế phẩm làm 

sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật liệu mài 

mòn; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu, dầu xức tóc, gel vuốt tóc; dầu tắm, không dùng cho 

mục đích y tế; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng trong vệ sinh thân thể và trong 

trong thuốc đánh răng; chế phẩm làm rụng lông. 
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(210) 4-2015-21136 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8; A25.7.21 

(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2015-21137 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Vàng, vàng đồng, trắng 

(731) Công ty liên doanh hữu hạn 
khách sạn CHAINS CARAVELLE  
(VN) 
19-23 Công Trường Lam Sơn, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-21138 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 9.7.1 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty liên doanh hữu hạn 
khách sạn CHAINS CARAVELLE  
(VN) 
19-23 Công Trường Lam Sơn, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Quầy bán rượu (quầy bar). 
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(210) 4-2015-21139 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.3.3; A17.2.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hai Tấn  

(VN) 
Tổ 3, khu vực 1, thị trấn Thứ Mười Một, 
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; đồ trang sức bằng vàng bạc kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2015-21141 (220) 07.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 6.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Vũ Xuân ảnh   (VN) 
Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy nước nóng năng lượng mặt trời; vòi hoa sen; bình nước 

nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn điện. 
 

 
(210) 4-2015-21142 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.9.24; A25.3.3; A3.1.24; 3.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kokeshi Việt 
Nam  (VN) 
21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: ấm điện đun siêu tốc; nồi cơm điện; lẩu điện; bếp hồng ngoại; máy sấy tóc. 
 

 
(210) 4-2015-21143 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 24.17.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia An  (VN) 
Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2015-21144 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 14.3.21 
(591) Xanh dương đậm, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển Blue Building Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong]; giặt khô; 

làm sạch đường phố; tẩy uế; làm sạch cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2015-21145 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Minh Tiến  (VN) 
Căn 452 chung cư 2 Bàu Cát, đường 
Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi nấu cơm bằng điện, quạt hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng dùng 
điện, bếp điện, đồ dùng nấu nướng sử dụng điện. 

 

 
(210) 4-2015-21148 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại quốc tế Tân á Châu  (VN) 
162 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn động cơ. 
 

 
(210) 4-2015-21149 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Vạn Hưng Phát  
(VN) 
136 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; 
xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; ổ trục cho bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-21150 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD   (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2015-21151 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD    (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-21153 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.30; A2.3.16 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Đồng Tiến Đạt  (VN) 
472/54A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2015-21154 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.7.25; A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; 

A24.15.7; 26.3.2 
(591) Đỏ cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Hải Long   (VN) 
355 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2015-21155 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại may mặc Kiệt Võ  
(VN) 
656/74/23 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.  
 

Nhóm 40: Gia công quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-21156 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) DR. ERI INTERNATIONAL, LTD.  

(JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-21157 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.24; 25.1.25; 24.9.1; 

A25.1.10 
(591) Đen, hồng nhạt, trắng 
(731) DR. ERI INTERNATIONAL, LTD.  

(JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2015-21158 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GWO-FA INDUSTRIES CO., LTD.  (TW)

No. 448. Yin An St.. San Min Dist., 
Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; đế trong (giày); miếng chèn ở gót (giày).  
 
 

(210) 4-2015-21159 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bệnh viện Âu 
Việt  (VN) 
Số 15A Trần Khánh Dư, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, bệnh viện, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người, tư vấn sử dụng 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-21161 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 5.7.3; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh là cây, xanh da 

trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Kỹ thuật 
Khoa học Sài Gòn   (VN) 
135 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-21162 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.3; 4.5.2; A11.3.3; 16.1.1 
(591) Cam, trắng, đỏ 
(731) Phạm Anh Tuấn  (VN) 

Số 84 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-21165 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Vương Quỳnh Linh   (VN) 
Số 239 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách: sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-21167 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 2.9.1; 5.5.19; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OCM  (VN) 
Lô A223, đường số 3, khu công nghiệp 
Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm dùng cho mỹ phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng để 
làm sạch và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-21169 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, tím sen, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Số 246 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo trẻ em; quần áo lót; quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-21170 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BULY Kim Hưng  (VN) 
58 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 07: Gối đỡ bạc đạn (ổ bi), bánh đai truyền động dùng trong cơ khí.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi các sản phẩm, máy móc, trang thiết bị cơ khí.  
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(210) 4-2015-21171 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BULY Kim Hưng  (VN) 
58 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An  

 

(511)   Nhóm 07: Gối đỡ bạc đạn (ổ bi); bánh đai truyền động dùng trong cơ khí.  

 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi các sản phẩm, máy móc, trang thiết bị cơ khí.  
 

 
(210) 4-2015-21172 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 3.7.17 

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Huy   (VN) 
49A Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, cung ứng xuất khẩu hàng phục vụ sản xuất như máy móc, thiết bi, vật 

tư hương liệu, nguyên liệu; hàng tiêu dòng như hàng kim khí điện máy, quần áo, mỹ 

phẩm, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thủy hải sản, vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội 

thất, màu thực phẩm, màu mỹ phẩm, hóa chất. 
 
 

(210) 4-2015-21173 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 5.7.3; 25.1.6; 9.1.10; 

3.7.3; 26.4.4; 8.7.17; A11.3.20 

(591) Xanh, dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, 

cam, hồng, đen và trắng 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Safoco   (VN) 
7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún, bún xào. 
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(210) 4-2015-21174 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6; 9.1.10; 5.7.3; 

26.1.2; 3.7.3; 24.11.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco   (VN) 
7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nui (mì ống).  
 

 
(210) 4-2015-21176 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Dịch vụ Đặng Gia 
Trang  (VN) 
156/1/12/5 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-21177 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.15; A5.3.13; 

A5.3.15; A5.1.16 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Dịch vụ Đặng Gia 
Trang   (VN) 
156/1/12/5 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-21178 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Việt Bình  (VN) 
P13- 14 nhà D1 khu tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2015-21179 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phùng Chí Thông  (VN) 
370 Tân Phước, phường 07, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-21180 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIOKO Việt Nam  
(VN) 
OBT4, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy giặt; máy hút không khí; máy xay; máy hút bụi chân 
không.  

 

Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; lò vi sóng; bình đun 
nước nóng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị sưởi ấm; quạt điện dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-21181 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mái ấm Vàng  
(VN) 
Lô 42-A2.3 Hoàng Sa, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-21182 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mái ấm Vàng  
(VN) 
Lô 42-A2.3 Hoàng Sa, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-21184 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 3.4.13; A3.4.2; 3.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) JAPAN LIVESTOCK INDUSTRY 

ASSOCIATION (Koueki Shadan Houjin 
Chuo Chiku San Kai)  (JP) 
No. 2 DIC Building 9F, 2-16-2, 
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
0021, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; sản phầm từ thịt bò; sản phẩm từ thịt bò đã được bảo quản.  
 

 
(210) 4-2015-21186 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.9.19; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh tím than, vàng, trắng, đen, 

vàng đậm 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm MEKONG  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương, tương ớt. 
 

 
(210) 4-2015-21188 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.2; A26.11.12; 8.7.5; 

A25.7.21 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm MEKONG   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương, tương ớt. 
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(210) 4-2015-21189 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A19.13.21; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá 

cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tất Thành  (VN) 
¤ số 85, lô A2, khu đô thị mới Đại Kim, 

phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21190 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.15; A5.11.11; 

5.5.19 

(591) Đen, tím, xanh, vàng, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín   (VN) 
26/66 phố Ga, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21191 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Bế Thị ái Việt  (VN) 

Số nhà 18, ngõ 58A, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21192 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; 

1.15.5; 4.5.3 
(591) Trắng, xám, đen, nâu 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21193 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A2.1.24; 2.1.20 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát AROMA  (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1251 

(210) 4-2015-21194 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Hiền  (VN) 
Số nhà 07, ngõ 28, phố Đồng Tâm, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại.  
 
 

(210) 4-2015-21195 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23; A26.4.5 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nông nghiệp Công Nghệ 
Cao Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; hạt (ngũ cốc); hạt (giống); trái cây tươi; cây trồng; giống thực vật.  
 

Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh - 
tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Định giá tài chính; đánh giá tài chính; quản lý tài chính; đầu tư vốn; phân tích 
tài chính; quỹ đầu tư. 

 
 

(210) 4-2015-21196 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Nông Dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-21197 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Nông Dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-21198 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Nông Dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-21199 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông dược Long An  (VN) 
Lô D02B, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
Đức Hòa, Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2015-21200 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; A5.11.2; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Sở Khoa học và công nghệ 
Vĩnh Phúc   (VN) 
42. Nguyễn Chí Thanh - thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc ngâm từ rễ (củ) ba kích; rễ (củ) ba kích dùng cho y tế.  
 

Nhóm 30: Trà (ba kích). 
 

 
(210) 4-2015-21201 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 5.5.1; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, tím, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Sở khoa học và công nghệ 
Vĩnh Phúc  (VN) 
42. Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trà hoa vàng, tinh dầu trà hoa vàng.  
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Nhóm 05: Thuốc bổ trà hoa vàng; trà hoa vàng dùng cho y tế.  

 

Nhóm 30: Trà hoa vàng túi lọc.  
 

 
(210) 4-2015-21202 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.3.11; A5.3.15; A26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu U - V Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6 tòa nhà Hoàng Ngọc, KCNTT tập 

trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hạnh nhân xay, hạnh nhân nghiền; chất béo từ dừa; dầu hạt lanh cho mục đích 

nấu ăn; dầu vừng; hạt óc chó đã chế biến, hạt lanh đã chế biến, hạt hướng dương đã chế 

biến; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Hạt lanh làm thức ăn cho người; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh 

kẹo hạnh nhân; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); hương liệu 

trừ tinh dầu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

Nhóm 31: Hạnh nhân (trái cây), quả hạnh (trái cây); hạt (ngũ cốc); quả hạch (trái cây); 

quả tươi; quả mọng, trái cây tươi; lúa mạch.   
 
 

(210) 4-2015-21203 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Một Không Một  
(VN) 
16 Alexandre De Rhodes, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính mắt; tròng kính mắt.  

 

Nhóm 35: Mua bán kính đeo mắt, kính sát tròng, tròng kính, hộp đựng kính, máy móc và 

các thiết bị sản xuất kính.   
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(210) 4-2015-21204 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Một Không Một  
(VN) 
16 Alexandre De Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính mắt; tròng kính mắt.  
 

Nhóm 35: Mua bán kính đeo mắt, kính sát tròng, tròng kính, hộp đựng kính đeo mắt, máy 
móc và các thiết bị sản xuất kính.  

 
 

(210) 4-2015-21205 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI   (VN) 
Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-21206 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Tuổi Thanh Xuân  
(VN) 
27-29 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức tua du lịch; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; vận chuyển hành 

khách bằng xe khách nội tỉnh và liên tỉnh; vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy 
nội địa.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2015-21207 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.9.4 (540) 

  

(731) Phan Thành Trung  (VN) 
964/25 đường Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; mũ; mũ lưỡi trai; quần áo thể dục; giầy. 
 

 
(210) 4-2015-21208 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.6; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây, 

nâu sậm, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trịnh Phong Giang   (VN) 
ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt đậu nành đã chế biến; hạt đậu xanh đã chế biến; hạt 
mắc ca đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-21209 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh kẹo dừa Thái 

Hòa   (VN) 
Số 352D khu phố 4, phường 5, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-21210 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Tiến Thịnh   (VN) 
ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn].  

 

 
(210) 4-2015-21211 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 25.1.6 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Bắc  (VN) 
Cụm công nghiệp Xương Giang II, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-21212 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, nâu, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Đào Thị Thu Hiền  (VN) 
23 đường số 1, Cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Thời trang trẻ em như: quần áo; giày dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán thời trang trẻ em như: quần áo, giày dép, mũ. 
 

 
(210) 4-2015-21214 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.5; A25.7.8 
(591) Xanh crom, xanh nước biển, vàng da cam

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổng hợp Đại 
Phúc  (VN) 
482/11 Lê Quang Định, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Túi và bao bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói. 
 

 
(210) 4-2015-21215 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Dũng  (VN) 
Thuỵ Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang; quần áo thể thao; quần áo jean; quần áo 
lót; giày dép. 

 
 

(210) 4-2015-21216 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bắc Ninh   (VN) 
Số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21217 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3 
(731) YEN-LIN CHEN   (TW) 

2F., No. 219, Ziqiang Rd., Xindian Dist., 
New Taipei City 231, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; bút chì kẻ lông mày; mặt nạ làm đẹp; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra) [không dùng cho  mục đích y tế].  

 
 

(210) 4-2015-21218 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 

A15.7.2 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 
Cầu Việt Nam   (VN) 
Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 
 

(210) 4-2015-21219 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6; 1.3.1; 

A15.7.2 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 
Cầu Việt Nam   (VN) 
Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu môi trơn động cơ). 
 

 
(210) 4-2015-21221 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21222 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGateCo., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21223 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7; A15.9.16; A15.9.18; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) DAMAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

CO., LTD.   (CN) 
Room C3125, Building 24, No. 2 
Xincheng Road, Nicheng Town, Pudong 
New District, Shanghai City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy thu thanh và thu hình; thiết bị để xử ly dữ 
liệu; thiết bị điều chỉnh điện; điện thoại di động, điện thoại cầm đi được; bộ điều biến, mô 
đem; thiết bị thu hình; màn hình viđêô, máy thu thanh/rađiô.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; cho thuê thiết bị gửi 
tin nhắn; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử 
dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
thông tin liên lạc bằng điện thoại; phát chương trình truyền hình/dịch vụ truyền hình. 
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(210) 4-2015-21224 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KIMWIN BRANDS INC.   (VG) 

Akara Bldg., 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; xì gà nhỏ; vật dụng 

cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-21225 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Glotek Việt 
Nam  (VN) 
Số 35, lô C- X1, Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: tủ bảng điện, cầu dao điện, cầu chì, dây cáp điện, thiết bị chống 

sét, công tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị truyền dẫn tín hiệu. 
 

 
(210) 4-2015-21226 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm; máy tính; 

máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; đĩa CD-ROMs; ổ 
đĩa CD-ROM (là bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là bộ phận của máy vi tính); 
điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay, cụ thể là bộ nạp pin; hộp điện thoại 
cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; tấm màn hình của điện thoại 
cầm tay; máy đọc đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương trình trò chơi 
trên máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy tính và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi 
tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được); vỏ bọc và hộp bảo vệ cho máy tính bảng và máy tính xách tay; điện thoại vô 
tuyến (điện thoại không dây); nam châm trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy 
ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVD; đĩa kỹ thuật số đa 
chức năng; đĩa viđêô kỹ thuật số; đĩa quang và đĩa quang từ tính được ghi sẵn; máy chạy 
và máy ghi đĩa quang và đĩa quang từ tính để chạy và ghi dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình 
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ảnh và dữ liệu máy vi tính; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; 
thước kẻ (dụng cụ đo); tai nghe choàng qua đầu; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; máy 
đọc (máy quay) đĩa MP3; bộ điều biến (là bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột 
máy vi tính; phim điện ảnh đã lộ sáng; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy nghe nhạc 
âm thanh nổi cho cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính bỏ túi); máy 
in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy 
ghi hình viđêô; đầu máy viđêô; hộp đựng băng trò chơi viđêô; đĩa dùng cho trò chơi điện 
tử bằng viđêô; băng ghi hình; điện thoại hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay (máy thu 
và phát vô tuyến xách tay); giá đỡ cổ tay và cánh tay khi sử dụng máy vi tính; mũ bảo 
hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; mặt nạ bảo vệ mặt (không 
dùng cho mục đích y tế); áo phao ghi lê (áo phao cứu sinh); kính bơi; ống thở (của thợ 
lặn). 

 
 

(210) 4-2015-21227 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ địa chỉ; tập anbom đựng danh thiếp; quyển niên giám; miếng dính dán dạng 

đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ 
công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ 
bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); bìa sách; vật dụng chặn giữ sách 
không bị đổ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; tập 
truyện tranh hoạt hình; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn viết; bảng viết phấn; sách bài 
tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm bằng giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; 
bút chì màu; truyện tranh; tập truyện tranh; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; 
sổ nhật ký; thước vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; thẻ có tranh và 
chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ 
đăng ký khách trọ trong khách sạn; dụng cụ mở thư; tạp chí; tập hướng dẫn sử dụng các 
trò chơi nhập vai; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; sổ 
tay; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng glấy; đồ 
trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy, khăn giấy; túi giấy dùng 
trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; 
tấm lót bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; 
hộp và túi đựng bút và bút chì; bút, bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh 
chụp (được in); bản in tranh ảnh; sách ảnh; vật liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao 
gồm sản phẩm trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; 
bằng khen; giấy chứng nhận được in; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao 
su; túi đựng bánh xăng-đuých bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ - ghi điểm; tập anbom tem; 
văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ không chia khoảng 
cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; dụng cụ viết; hình in bóc dán (đề can) bằng nhiệt; vở 
dán bài rời; tờ giấy của vở trang rời; tờ giấy thay thế cho vở trang rời; tập san (để trống); 
mẫu in cho trang phục và thiết kế thêu. 
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(210) 4-2015-21228 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 

California 91521, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách dành cho vận động viên; ba lô 

đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi biển; cặp sách; ví đựng thẻ điện 

thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ em làm bằng da hoặc giả da; túi 

buộc dây để đựng vật dụng cá nhân; túi đựng đồ vệ sinh phụ nữ làm bằng da hoặc giả da; 

túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; bao để móc chìa khóa; dây đeo chìa khóa 

bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả da; túi đựng hành lý, va li; thẻ gắn theo hành lý 

làm bằng da hoặc giả da; túi du lịch nhỏ (dùng đựng đồ có thể ngủ qua đêm); ví đựng tiền 

(túi cầm tay cho phụ nữ); túi đeo vai học sinh; túi mua hàng; túi xách to (túi đi mua 

hàng); ô; túi đeo hông; ví tiền; túi đeo chéo vai; túi đựng giày dùng cho du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-21229 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 

California 91521, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; áo 

choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); áo 

tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; giày cao cổ (giày ống); nơ cài cổ; áo 

nịt ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo váy; mũ che tai giữ ấm; 

đồ đi chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ 

Ha-lô-wen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; trang phục dệt kim; 

quần áo cho trẻ sơ sinh; áo vét (trang phục); quần bò (quần jin); áo nịt len; khăn choàng 

cổ (khăn vuông trùm đầu); quần áo nịt dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; vật 

giữ ấm chân; găng tay hở ngón; ca vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ 

giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo ngủ (quần áo pyjama); quần dài; quần nịt của phụ 

nữ; áo cộc tay; áo pông-sô; quần áo mưa; áo choàng; dép, xăng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ 

mi; giầy; váy; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi trong nhà; quần áo mặc khi đi ngủ; 

tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện; áo dùng trong khi tập 

luyện; quần áo bơi; áo sát nách (áo dây); quần áo bó; áo phông; quần áo lót; áo gi lê; cổ 

tay áo (trang phục); lưỡi trai, tấm che nắng (đồ đội đầu); dải đeo quần, tất. 
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(210) 4-2015-21230 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, United States of America

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi 
kèm; bóng cho trò chơi; trò chơi trên tấm bảng (trò chơi có bàn cờ); trò chơi bằng bài lá; 
đồ chơi đa năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi 
khi tắm; quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ 
đỗ khô; các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ 
đồ chơi thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ 
phẩm đồ chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây Nô-en (trừ 
bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được 
dùng cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của 
búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động 
chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; cần câu cá, đồ câu cá; 
bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; dụng cụ đánh dấu bóng gôn; bộ trò 
chơi điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; đồ chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi thao 
tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; mũ đội trong 
bữa tiệc làm bằng giấy; trò chơi chỉ chơi trong nhà (trò chơi đông người); vật kỷ niệm 
buổi tiệc có tính chất là những đồ chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm 
bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; ván trượt có bánh lăn (pa-tanh); quả bóng cao su; 
ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào phát ra tiếng 
kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi bông; bóng 
tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; điện thoại di động 
đồ chơi; xe đồ chơi; đồ chơi xe máy; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ công theo mô hình; hình 
các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng 
phun nước đồ chơi; đồ chơi lên dây cót; cái yô yô (đồ chơi trẻ em); máy bay đồ chơi; xe 
lửa đồ chơi; bột nặn (đồ chơi); đồ chơi xây dựng; đồ chơi ngồi cưỡi lên; xe đẩy (đồ chơi); 
xe kéo (đồ chơi); đồ chơi xếp chồng; đồ nội thất đồ chơi; mặt nạ đồ chơi; vũ khí đồ chơi; 
trò chơi nhập vai; trò chơi viđêô vận hành bằng tiền xu; trò chơi điện tử; trò chơi bắn bóng 
(pinball); bể bơi bơm hơi (đồ chơi); ống bơm hơi dùng cho giải trí dưới nước; trò chơi 
trượt nước; bảo vệ khuỷu tay dùng trong thể thao; bảo vệ đầu gối dùng trong thể thao; xe 
trượt tuyết sử dụng cho mục đích giải trí; vây lướt sóng; vây bơi; ván lướt sóng; ván bơi 
dùng cho việc giải trí; trò chơi pinatas (bên trong đựng bánh kẹo, đồ chơi nhỏ, và người 
chơi đập vỡ để lấy đồ bên trong). 

 

 
(210) 4-2015-21235 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.2.11; 2.3.1 
(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 

Starbucks Coffee Company)  (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of America

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1263 

(511)   Nhóm 05: Chè (trà) thảo mộc dùng cho mục đích y tế, đồ uống vitamin. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  
 

 
(210) 4-2015-21237 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.11.12; A3.11.24 

(731) FROG PUMP INDUSTRY CO., LTD.  

(CN) 

Lianfeng Luoyu Industrial Area, 

Huangyan District, Taizhou City, 

Zhejiang Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ]; máy đầm rung 

bê tông; máy dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy khí nén; máy thổi dùng để nén, hút và 

vận chuyển khí; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy móc, mô tơ và động cơ; máy gặt và 

cắt; bơm sục khí cho bể nuôi thủy sinh; bơm thủy lực. 
 

 
(210) 4-2015-21240 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; A26.2.8; 1.15.24; 18.3.2 

(731) SHENZHEN DACHAO CAPITAL 

MANAGEMENT LIMITED  (CN) 

1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road 

North, Shazui Road East, Shatou Street, 

Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng 

cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho 

người khác]; dịch vụ cung cấp chợ trực tuyến cho người mua và người bán thực hiện giao 

dịch đối với các sản phẩm và dịch vụ; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn 

tài trợ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web. 
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(210) 4-2015-21241 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 1.15.24; 18.3.2 
(731) SHENZHEN DACHAO CAPITAL 

MANAGEMENT LIMITED  (CN) 
1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road 
North, Shazui Road East, Shatou Street, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; đại lý bất động sản; định giá các tác phẩm nghệ 
thuật; môi giới cụ thể là môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh nợ; quyên góp quỹ từ 
thiện; dịch vụ tín dụng; bảo lãnh phát hành bảo hiểm, cho vay theo bảo lãnh. 

 

 
(210) 4-2015-21242 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23; 26.2.7 
(731) SHENZHEN DACHAO CAPITAL 

MANAGEMENT LIMITED  (CN) 
1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road 
North, Shazui Road East, Shatou Street, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ hoa tiêu; bãi đỗ xe; 
lưu trữ ở dạng vật chất các tài liệu ở dạng điện tử; phân phối năng lượng; cho thuê trang 
phục lặn; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; đại lý du lịch cụ thể là sắp xếp 
các chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-21243 (220) 10.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23; A26.2.8 
(731) SHENZHEN DACHAO CAPITAL 

MANAGEMENT LIMITED  (CN) 
1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road 
North, Shazui Road East, Shatou Street, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách; xuất 
bản băng video, không cho mục đích quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp tiện nghi thể thao. 
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(210) 4-2015-21245 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy chạy bằng điện; xe máy bánh nhỏ [xe cộ]; xe máy bánh nhỏ 

chạy bằng điện [xe cộ]; xe đạp; xe đạp chạy bằng điện. 
 

 
(210) 4-2015-21247 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỳ Phong Hưng  
(VN) 
18/5 Liên khu 2-5, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21248 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỳ Phong Hưng  
(VN) 
18/5 Liên khu 2-5, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21249 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỳ Phong Hưng  
(VN) 
18/5 Liên khu 2-5, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-21252 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) YANTAI TIANCHENG KNITTING 

NEEDLE CO., LTD.   (CN) 

APEC Science and Technology 

Industrial Park, Southeast Shao Industrial 

Park, Zhifu Dist.,Yantai, Shandong, 

China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Kim dùng cho mục đích khâu vá; kim móc để thêu; kim để mạng vá; kim đan; 

kim khâu; cái đê để khâu; kim dùng cho máy chải len; nệm cắm kim; túi đựng kim; hộp 

đựng kim. 
 

 
(210) 4-2015-21253 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 3.4.1; A3.4.4 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại TL FOODS  (VN) 
Số 138, đường số 03, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt muối; thịt 

lợn; gia cầm không còn sống; thịt lợn ướp; thịt giăm bông. 
 
 

(210) 4-2015-21254 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A2.1.23; A2.1.16; A26.11.8; 2.1.30 

(591) Xanh dương 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH ALPE  (VN) 

74 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; tư vấn 

quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về tài chính; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bán hàng quỹ đầu tư.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1267 

(210) 4-2015-21255 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử tin học 
TECHNOLOGY Việt Nam  (VN) 
80/28/71 Dương Quảng Hàm, phường 05, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; bộ nối thiết bị xử lý dữ liệu; máy trả lời tự động; 
thiết bị truyền tin quảng báo; thiết bị phân phối vé; đồng hồ chấm công; thiết bị truyền 
phát âm thanh. 

 
 

(210) 4-2015-21256 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 3.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, nâu, đen, cam
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Vân 

Thanh   (VN) 
Số 19, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-21257 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.5.15 
(731) Đỗ Thị Nga  (VN) 

Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu: va li, túi xách, dây lưng nam nữ, ví da nam nữ, ví 
tiền, ví cầm tay, ví đeo đựng, cặp da nam.  

 
 

(210) 4-2015-21265 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Cà phê 
bột Uy tín  (VN) 
Thôn Phước Thọ, KM 41, xã Ea Phê, 
huyện Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan.  
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(210) 4-2015-21266 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đỏ, nâu (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư khoáng 
sản Tâm Phúc Thịnh  (VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đá lạnh (ăn được); đá tinh khiết (ăn được); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; chế phẩm 
để làm đồ uống; chiết xuất từ trái cây không chứa cồn; nước uống có ga.  

 

 
(210) 4-2015-21269 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Gia Phú 
§N  (VN) 
58/1 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách. 
 
 

(210) 4-2015-21270 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hùng Việt Phát   (VN) 
164 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 
 

(210) 4-2015-21271 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 24.15.1; A26.11.8; 18.1.21; 

21.1.17; A1.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hùng Việt Phát   (VN) 
164 đường Gò Đầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

(210) 4-2015-21272 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phạm Huỳnh Kiên Giang   (VN) 
L11 căn 22, đường Trần Đại Nghĩa, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; quán thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2015-21273 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, đỏ nâu, hồng, da cam, vàng, xanh 

dương, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lơ, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Happy Bag VN  (VN) 
180/26 Phạm Phú Thứ phường 4, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi, túi xách. 
 
 

(210) 4-2015-21274 (220) 10.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Liên 

Hiệp Thành  (VN) 
Số 745 Phạm Hùng, phường 8, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại: cửa kéo bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa (không bằng kim loại); cửa nhựa. 
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(210) 4-2015-21276 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.9.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Lâm  (VN) 
Số nhà 56, tổ 4, cụm 23, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nước nóng bằng điện, thiết bị vệ sinh, thiết bị sinh hơi nước, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị thông gió. 

 

 
(210) 4-2015-21278 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.8; 15.7.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phó Vinh Phi  (VN) 
397/10D Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ghép gỗ cao tầng. 
 

 
(210) 4-2015-21279 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Pháp  (VN) 
ấp 9A, xã Trường An A, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21280 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.9.22; 26.4.2 
(591) Cam, xanh lam, xám, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị y tế Tiến Đạt  (VN) 
Số 5C, ngõ 230/61, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; đường sữa (lactoza); khăn vệ sinh dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm có thuốc dùng để tắm. 
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(210) 4-2015-21285 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Hòa Thạnh  (VN) 
118/42/81 Huỳnh Thiện Lộc, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và phụ tùng ngành dệt và may mặc. 

 

 
(210) 4-2015-21286 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học Tân Việt Đông Bắc  
(VN) 
Khu Đồng Mã, thôn Ngọc Quan, xã Lâm 
Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2015-21287 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học Tân Việt Đông Bắc  
(VN) 
Khu Đồng Mã, thôn Ngọc Quan, xã Lâm 
Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 
 

 
(210) 4-2015-21288 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.1.1; 

A3.9.24; 3.9.16 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cua 1 Càng  
(VN) 
360 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn.  
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(210) 4-2015-21289 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lam, hồng, xanh lá cây, vàng cam, 

tím, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Dũng  (VN) 
40 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, nôi trẻ em, nệm, gối, chăn (dành cho trẻ em).  
 

 
(210) 4-2015-21290 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Đỗ Phan Hoàng Sương  (VN) 
173 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây, rau, củ, quả.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-21291 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu bánh kẹo Đạt Nam Hưng  
(VN) 
730/1/29 Hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21292 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Phạm Toàn Thiện  (VN) 
222/1/38 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1273 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2015-21293 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; A5.3.15; A3.7.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Âu Việt 
Nam  (VN) 
Số 72 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; tủ đông; tủ mát; máy 

nước nóng lạnh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu bếp công nghiệp [dùng điện], thiết bị điện 
lạnh như thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước 
nóng lạnh. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-21294 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.4; 26.4.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vinh Lan  (VN) 
19 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải sợi, vật liệu ngành may mặc; mua bán hàng may mặc.  
 

 
(210) 4-2015-21295 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; 26.3.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thế Giới Ren  (VN) 
Số 158/15-158/17 tổ 1, ấp 3, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt, vải thêu kim tuyến, vải dệt sọc nổi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại vải sợi, sản phẩm ngành may, thêu, hàng may mặc. 
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(210) 4-2015-21296 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Fu 
- I  (VN) 
Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-21297 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.8; 26.5.1 
(591) Xanh dương, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hitacom Việt 
Nam  (VN) 
Số 109 ngõ 53 phố Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung xương trần, khung vách ngăn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-21298 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mạnh Tường  (VN) 
281 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày dép các loại.  

 

 
(210) 4-2015-21301 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 

A25.7.22 
(591) Xanh cô ban, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Bang   (VN) 
Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, 
tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và các loại nước giải khát (không chứa cồn). 
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(210) 4-2015-21302 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Nâu, vàng (540) 

  

(731) Lê Thành Khải  (VN) 
P 10.342 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-21305 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.7.25; A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 
US  (VN) 
Lầu 7, P. 701, tòa nhà Gemadept Tower 
số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá công việc thương 
mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ 
việc điều hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư 
vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2015-21307 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NACURMIN   (VN) 
Số 18 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-21308 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20; A26.3.6; 26.3.1
(591) Hạt dẻ, xanh lá, vàng cam, trắng, vàng xanh

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ dược phẩm Thiên Ân  
(VN) 
63/9 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; 
thuốc bổ thần kinh; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, nước hoa, mỹ phẩm); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21309 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.10; 5.5.19; 5.5.1; A5.5.20; A1.1.10; 

A1.1.2 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa 
SAKURA  (VN) 
96 (C2- 14) khu phố Nam Thiên 1 Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ của kĩ thuật viên nha khoa chuyên về răng giả, dịch vụ của kĩ thuật 
viên chỉnh hình răng giả. 

 

 
(210) 4-2015-21310 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(591) Oải hương, đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Sa  (VN) 
Số 19, đường 1C, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa, xe 
đạp, xe máy.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: mũ bảo hiểm, mũ bảo 
hiểm cho thể thao, người cưỡi ngựa, xe đạp, xe máy); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phuơng tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-21311 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, cam cháy, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Sa  (VN) 
Số 19, đường 1C, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa, xe 
đạp, xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-21312 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Tín Ân  (VN) 
679/50 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: In đá, in thạch bản; in ốp sét; in mẫu vẽ; dịch vụ in; in trên lụa. 
 
 

(210) 4-2015-21314 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô và chất dẻo dạng thô sử dụng trong sản xuất.  
 

 
(210) 4-2015-21316 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, đất, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thắng  (VN) 
Xóm Sô, xã Nhân Thịnh, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng). 
 

 
(210) 4-2015-21317 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 3.7.17; A3.11.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Dược Vương   (VN) 
Số 62, ngõ 6, đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-21318 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hạnh  (VN) 
Số 83, ngách 85, ngõ 211, đường 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí]; khóa đào tạo từ xa; thông tin giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và 
điều hành hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ câu lạc bộ 
giáo dục hoặc giải trí; thông tin giáo dục. 

 
 

(210) 4-2015-21319 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.3; A26.3.6; A26.3.7; A5.5.20; 

A25.3.15 
(540) 

 

(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 
TGI  (VN) 
136/8, Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đá hoa cương, vật liệu xây dựng, giường, tủ, bàn, vật liệu phủ tường.  
 
 

(210) 4-2015-21320 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lê Hữu Thanh   (VN) 
Tổ 2, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Móc; xích; bản lề bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-21321 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 3.7.17; A25.1.10; 25.1.25; 26.1.1; 

4.1.3 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Ruby Secret  (VN) 
91-93 đường 320 Bông Sao, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-21322 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thảo Trần  
(VN) 
210/6B, KP8, phường Tam Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21323 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may mặc 
xuất nhập khẩu Bảo An   (VN) 
44/4B tổ 8, ấp 1, xã  Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  

 

 
(210) 4-2015-21324 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Trần Gia Đại Phát  
(VN) 
Số 235 ngõ Thịnh Quang, phố Tây Sơn, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, sữa đậu nành, sữa gạo rang (sữa là chủ yếu), sữa ngô (sữa là 
chủ yếu), sữa chua.  

 

 
(210) 4-2015-21326 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Một  (VN) 
ấp Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 
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(210) 4-2015-21327 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Một  (VN) 
ấp Dương Liễu Tây, thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 

 

 
(210) 4-2015-21328 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Thanh Tuấn  (VN) 
61/2/8 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); loa; máy tăng âm (ampli); 

ống nói (micrô); bộ trộn âm (micxer). 
 

 
(210) 4-2015-21329 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bích Linh  
(VN) 
16A đường Tân Hải, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21330 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trinh Đỗ  (VN) 
16/5 Mai Xuân Thưởng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1281 

(210) 4-2015-21331 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A11.3.3 (540) 

  

(731) Lê Thị Bạch Nga  (VN) 
208 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 

 

 
(210) 4-2015-21332 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lê Thị Bạch Nga  (VN) 
208 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2015-21333 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A26.11.9; A26.11.8; A2.9.15; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Bích 
Hon  (VN) 
15D14 Lương Thế Vinh, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, gia súc, gia cầm, thịt gà, thịt heo. 
 

 
(210) 4-2015-21334 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A5.5.20; A26.11.12; A3.13.24 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Xynh Beauty  
(VN) 
10/76 đường số 2, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-21335 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại nhựa Hải Vinh  
(VN) 
45D Lạc Long Quân, phường 05, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. 
 

Nhóm 30: Mật ong. 
 

(210) 4-2015-21336 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Mai Hữu Trình  (VN) 
Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (không dung trong ý tế); 

nước giải khát bằng trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-21337 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 16.3.17; 26.1.1; A11.3.4 (540) 

  

(731) Vũ Minh Thanh  (VN) 
P503 - CT 7G, khu đô thị Spark Dương 
Nội, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 

cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-21338 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Văn Hợp  (VN) 
Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ, sơn lót, sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1283 

(210) 4-2015-21342 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh cửu long, xanh nước biển (540) 

  

(731) Công ty TNHH Goldfish   (VN) 
Tầng 3, khu C, tòa nhà 27B Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt và thẻ tín dụng); 
dịch vụ cho vay cho cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ tiền gửi ngân 
hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ. 

 

 
(210) 4-2015-21346 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh rêu, đỏ, vàng, cam, 

trắng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Kiết Tường  (VN) 
37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-21347 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Kiết Tường   (VN) 
37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-21348 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Linh  (VN) 
4A đường 42, KP7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày; dép; mũ (nón); áo khoác. 
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(210) 4-2015-21349 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Trường  (VN) 
40/4C Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đông y. 
 

 
(210) 4-2015-21350 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.21 
(591) Xám, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Linh  (VN) 
49/7 đường số 5A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón); áo khoác.  
 

 
(210) 4-2015-21351 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A8.1.11; A8.1.24; 7.3.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hàng gia dụng Phú Quý  (VN) 
135 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ lau nhà 360 độ: chảo chống dính không chạy điện; nồi inox không dùng 
điện, ấm đun nước không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-21352 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A24.17.13; A24.17.11; 2.3.1; 4.1.3 
(591) Xanh lá, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ANGELA MUSIC  
(VN) 
17 Châu Vĩnh Tế, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh; Sản xuất băng, đĩa  
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(210) 4-2015-21353 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Minh Châu  (VN) 

Số 6, ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da.  
 

 
(210) 4-2015-21355 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đại Kim 
Dương  (VN) 
919/16 hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
 

 
(210) 4-2015-21356 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khâm Vĩnh 
Hưng  (VN) 
113G/14/8 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
 

 
(210) 4-2015-21357 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MODERN HOUSE  
(VN) 
01 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, khăn tắm. 
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(210) 4-2015-21358 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MODERN HOUSE  
(VN) 
01 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, khăn tắm. 
 

 
(210) 4-2015-21360 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, đen, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư quốc tế Tùng Lâm  (VN) 
Số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2015-21361 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.7.11; 24.17.5; A25.3.3; A14.5.2 
(591) Đen, đỏ cam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Bùi Đình Tín   (VN) 
6/110 KP3, phường Tam Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 07: Lò ấp trứng.  
 

Nhóm 09: Đèn soi trứng, máy sinh khí ozon. 
 

Nhóm 35: Mua bán và ký gửi các sản phẩm máy ấp trứng và linh kiện chế tạo máy ấp 
trứng, đồng hồ điều khiển nhiệt độ và ẩm độ và thời gian đảo trứng, khay trứng, đèn soi 
trứng, quạt, bóng nhiệt, motor gia tốc, máy tạo ẩm, máy sinh khí ozon, đèn tia cực tím, 
thiết bị khử trùng và khử mùi không khí, máy móc và thiết bị nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-21362 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lợn giống Bắc 
Trung Bộ  (VN) 
Phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống. 
 

 
(210) 4-2015-21363 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Thành Lộc  (VN) 
125 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; 

nước uống dùng trong bữa ăn; nước uống khi ăn cơm; đồ uống không có cồn; nước uống 
có ga; đồ uống khai vị, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-21364 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 2.1.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, xám, đen, vàng, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Thành Lộc  (VN) 
125 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống có cồn; mua bán đồ uống không có cồn; mua bán bao bì; 

mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-21365 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 3.5.5; A3.5.24; 1.15.11; 5.1.21; 

A5.1.16 
(591) Xanh nước biển, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASTROPIG  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Aspire, 466/4 Lê Quang 
Định, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ngọt có ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi -rô 

dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-21366 (220) 11.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.5.4; 3.13.5; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Đỗ Minh Phương   (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường; cà phê, trà; ca cao; bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-21367 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-21368 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2015-21369 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21370 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21371 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung địch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21372 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21373 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21374 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21375 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
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cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21376 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21377 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
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nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21378 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21379 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
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cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21380 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21381 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
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tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21382 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
 
(731) 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21383 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giồng, dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21384 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trà cà phê Tiến 
Đạt  (VN) 
105B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, cà phê, trà sữa. 
 

 
(210) 4-2015-21385 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam  (VN) 
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy xay nghiền gia dụng chạy điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điện tử như ti vi, loa, đầu kỹ thuật số, đầu karaoke, dàn âm thanh; thiết 
bị kỹ thuật số như điện thoại, máy tính bảng.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điện lạnh như tủ lạnh, thiết bị điều hòa không khí; sản phẩm gia dụng 
chạy điện như cây nước nóng lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, bình nóng lạnh, máy sấy tóc, 
bếp từ, bếp hồng ngoại. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện tử như ti vi, loa, đầu kỹ thuật số, đầu karaoke, dàn âm thanh; 
mua bán đồ kỹ thuật số như điện thoại, máy tính bảng; mua bán đồ điện lạnh như tủ lạnh, 
máy giặt, điều hòa; mua bán đồ gia dụng như cây nước nóng lạnh, nồi cơm điện, lò vi 
sóng, bình nóng lạnh, máy hút bụi, máy xay, máy sấy tóc, bếp từ, bếp hồng ngoại. 
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(210) 4-2015-21387 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh dương, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH quà tặng Gia 

Thịnh  (VN) 
Số 21B, ngõ 243, đường Nguyễn Tam 
Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Lọ hoa; bình đựng nước bằng thủy tinh hoặc pha lê; bộ ly bằng thủy tinh hoặc 

pha lê; bộ bát đĩa; đồ phong thủy trang trí làm bằng thủy tinh hoặc pha lê; cúp biểu trưng 
làm bằng thủy tinh hoặc pha lê. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm: lọ hoa, bình đựng nước 
bằng thủy tinh hoặc pha lê, bộ ly bằng thủy tinh hoặc pha lê, bộ bát đĩa, đồ phong thủy 
trang trí làm bằng thủy tinh hoặc pha lê, cúp biểu trưng làm bằng thủy tinh hoặc pha lê. 

 
 

(210) 4-2015-21388 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH VICO  (VN) 

Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 

 
 

(210) 4-2015-21389 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH VICO  (VN) 

Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1297 

(210) 4-2015-21390 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, CALIFORNIA 90017, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của công viên trong nhà dạng khung có bạt được 

căng bằng lò xo để nhún và trung tâm vui chơi có sân căng bạt lò xo để nhún và các hình 
thức vui chơi giải trí trong nhà khác; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động giải trí; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); các dịch vụ trên không liên quan đến truyền hình, phát 
thanh và/ hoặc internet. 

 

 
(210) 4-2015-21391 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các lớp thể dục nhịp điệu; dịch vụ giải trí 

có tính chất cung cấp các chương trình điền kinh đang diễn ra dành cho thanh niên.  
 

 
(210) 4-2015-21392 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; A25.7.3; 26.4.9 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn tập thể hình, cụ thể là các lớp thể dục nhịp điệu; dịch vụ giải trí có 

tính chất cung cấp các chương trình điền kinh đang diễn ra dành cho thanh niên; tổ chức 
và điều khiển các cuộc thi đấu và trò chơi thể thao; cung cấp các tiện nghi giải trí cho các 
dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-21393 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của công viên trong nhà dạng khung có bạt được 
căng bằng lò xo để nhún và trung tâm vui chơi có sân căng bạt lò xo để nhún và các hình 
thức vui chơi giải trí trong nhà khác; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động giải trí; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); các dịch vụ trên không liên quan đến truyền hình phát thanh 
và/ hoặc internet.  

 

 
(210) 4-2015-21394 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, CALIFORNIA 90017, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của công viên trong nhà dạng khung có bạt được 
căng bằng lò xo để nhún và trung tâm vui chơi có sân căng bạt lò xo để nhún và các hình 
thức vui chơi giải trí trong nhà khác; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động giải trí; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); các dịch vụ trên không liên quan đến truyền hình phát thanh 
và/ hoặc internet. 

 

(210) 4-2015-21395 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp các lớp học về lĩnh vực thể dục, thể dục mềm dẻo và thể hình.  
 

 
(210) 4-2015-21396 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ. 
 
 

(210) 4-2015-21397 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là bít tất ngắn cổ, mũ, áo sơ mi, áo nỉ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của công viên trong nhà dạng khung có bạt được 
căng bằng lò xo để nhún và trung tâm vui chơi có sân căng bạt lò xo để nhún và các hình 
thức vui chơi giải trí trong nhà khác; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động giải trí; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); các dịch vụ trên không liên quan đến truyền hình, phát 
thanh và/ hoặc internet.  

 

 
(210) 4-2015-21398 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Vách leo núi nhân tạo; thiết bị tập thể dục vận hành bằng tay; thiết bị tập thể 

dục vận hành bằng tay cho mục đích tập thể hình. 
 

 
(210) 4-2015-21399 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SKY ZONE, LLC   (US) 

1201 W. Fifth St., Suite T-340 Los 
Angeles, California 90017, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất các cuộc thi đấu trong lĩnh vực điền kinh; sắp xếp, 

tổ chức và điều hành các chương trình, trò chơi và các cuộc thi đấu điền kinh. 
 

 
(210) 4-2015-21400 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) BIOGEN MA INC.   (US) 

250 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị chứng rối loạn thần kinh.  

 

 
(210) 4-2015-21405 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hợp tác xã Trung Hưng  (VN) 
Thôn 5, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-21406 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lợi ích Cộng 
đồng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 250 Trường Chinh, phường 

Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21407 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.15.3; 14.1.1; A14.1.3; 26.4.2 

(731) HENG LONG ELECTRIC CO., LTD.  

(TW) 

No.14-2, Alley 17, Lane 2, Sec.2, 

Johngshan Rd., Hunei Dist., Kaohsiung 

City 829, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; bơm ly tâm; máy tiêu nước; máy 

nghiền chất thải; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm chân 

không [máy móc]; máy thổi; máy bơm áp lực cao; máy sục khí.  
 

 
(210) 4-2015-21408 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 2.1.8; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Đức Dũng  
(VN) 
47/8A ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe ô tô, xe máy các loại. 
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(210) 4-2015-21409 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.11; 24.15.1; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.2; 

26.1.6 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH LDL   (VN) 
39 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2015-21410 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản phẩm tự 

nhiên Việt Nam (VN)   (VN) 
Số 7, ngõ 419, Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-21411 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-21413 (220) 21.01.2014 

(641) 4-2014-01690 (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDICO  (VN) 
Số 7 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; tư vấn về sử dụng thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-21414 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 

Số 21 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2015-21415 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21416 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký    (VN) 
435 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  
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(210) 4-2015-21417 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(591) Trắng, đỏ, vàng 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký   (VN) 
435 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  
 

 
(210) 4-2015-21418 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.2; 26.1.1; 25.1.6; 25.1.25 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
HÀ   (VN) 
25 - 27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21419 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARVINA   (VN) 
Số 11 D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 

tắm trắng da (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.   
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(210) 4-2015-21420 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA   (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 
tắm trắng da (mỹ phẩm).   

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-21421 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải P Q 
Ngọc Việt  (VN) 
Số 12, đường Mạc Thiên Tích, khu phố 
5, thị trấn Dương Đông, huyện Phúc 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng taxi.  
 

 
(210) 4-2015-21422 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Cam; xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
vật liệu và thiết bị công 
nghiệp Việt  (VN) 
Số 20A, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện; tủ máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán tủ 
điện, tủ máy phát điện. 
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(210) 4-2015-21423 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương; trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại An Phú  
(VN) 
Nhà ông Vũ Đinh Ninh, thôn Tân Phúc, 
xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai; nước suối. 
 

 
(210) 4-2015-21424 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
suất và thương mại An Phú  
(VN) 
Vũ Đình Ninh, thôn Tân Phúc, xã Tân 
Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai; nước suối. 
 

 
(210) 4-2015-21425 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Mai  (VN) 
8/8A2 đường Huỳnh Thị Hai, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Giấm. 

 

 
(210) 4-2015-21426 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thiều  (VN) 
Xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần jean; giầy dép; váy; thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua 
bán: quần áo, quần jean, giầy dép, váy, thắt lưng. 
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(210) 4-2015-21427 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở Đồng Nhân Thịnh  (VN) 
86 Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-21428 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Điệp  (VN) 
Số 3, phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất nhập khẩu, mua bán: dược 

phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21429 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Lộc  (VN) 
Khu B khu công nghiệp Sông Công, tổ 

dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, 

thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm các loại (thuộc nhóm này); kéo; cờ lê; mỏ lết; tuốc nơ vít. 
 

 
(210) 4-2015-21430 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.16 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tôm giống số 1 Duyên Hải  (VN)
C57, đường số 57, khu dân cư 586, 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản. 
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(210) 4-2015-21431 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.5.1; 3.7.17; 26.3.2; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAGIC 
INTERNATIONAL TOURISM  (VN) 
10 Ngô Nhân Tịnh, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-21432 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thanh thiếu nhi. 
 

 
(210) 4-2015-21433 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thanh thiếu nhi. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-21434 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.5.10; 26.2.7 
(591) Đen, vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên (rán) kiểu Pháp.  
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(210) 4-2015-21437 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.1; 7.3.2; 7.1.24 
(731) PASTEUR STREET BREWlNG 

COMPANY  (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, cacao. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khách sạn, quán rượu. 
 

 
(210) 4-2015-21438 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.24; 26.1.1; 7.3.1; 7.3.2 
(731) PASTEUR STREET BREWlNG 

COMPANY  (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, cacao.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khách sạn, quán rượu. 
 

 
(210) 4-2015-21439 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Lương Minh Lâm  (VN) 
Đội 7, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn); khăn trải giường (drap giường); áo gối; khăn trải bàn thuộc nhóm 
này; rèm cửa bằng vải.  
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(210) 4-2015-21440 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lâm Thế Duẩn   (VN) 

31 đường Lê Lai, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21441 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thanh Long MIKADOS   (VN) 
Thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi nước.  

 

 
(210) 4-2015-21443 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.13.16; A3.13.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thực phẩm Một  (VN) 
38/13 Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dăm bông vai; ba rọi xông khói; xúc xích heo xông khói; xúc xích; giò heo 

muối. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: dăm bông vai, ba rọi xông khói, xúc xích heo 
xông khói, xúc xích, giò heo muối. 

 

 
(210) 4-2015-21444 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Vũ Thị Anh Thư   (VN) 

185D Nguyễn Thị - Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bánh pizza; bánh nướng nhân thịt; chè; đồ uống ca 
cao với sữa; thức ăn trên cơ sở hạt yến mạch.  

 

 
(210) 4-2015-21445 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 25.1.25; 26.13.25; A5.5.21 
(591) Tím đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (văn 
hoá, giáo dục và nghệ thuật); hội nghị; hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
 

 
(210) 4-2015-21446 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Tím đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (văn 
hoá, giáo dục và nghệ thuật); hội nghị; hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
 

 
(210) 4-2015-21447 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Tím đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (văn 
hoá, giáo dục và nghệ thuật); hội nghị; hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
 

 
(210) 4-2015-21448 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Tím đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch]. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (văn 
hoá, giáo dục và nghệ thuật); hội nghị; hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
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(210) 4-2015-21449 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 25.1.25; A5.5.21; 

A5.5.20 

(591) Tím đậm 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 

điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
 

 
(210) 4-2015-21450 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 1.15.5 

(591) Tím đậm 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 

điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 

giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (liên 

quan đến văn hoá, giáo dục và nghệ thuật), hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc 

(giải trí).  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2015-21451 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 25.1.25; A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; 

A5.5.20 

(591) Tím đậm, vàng đồng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công   (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 

điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí).  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới).  
 

 
(210) 4-2015-21452 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15 

(591) Tím đậm 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công   (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch tcụ thể thông 

tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy 

bay, vé xe. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới).  
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(210) 4-2015-21453 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Tím đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch cụ thể thông 
tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy 
bay, vé xe.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới).  
 

 
(210) 4-2015-21454 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Lê Minh Đạt  (VN) 

05 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; tư vấn về y tế; khám chữa bệnh và chữa bệnh phụ khoa, hiếm 
muộn; chăm sóc sức khỏe sinh sản và hỗ trợ sinh sản.  

 

 
(210) 4-2015-21455 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sun Wah 

Properties (Việt Nam)   (VN) 
Số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2015-21456 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.1; 17.2.5; A3.7.24; 4.3.20 
(591) Vàng đồng, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sun Wah 

Properties (Việt Nam)  (VN) 
Số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-21457 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GALIEN PHARMA   (FR) 

Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21458 (220) 11.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Tím, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LOTUS GOLD  (VN)
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh như vòi sen, vòi rửa, bồn tắm, bồn dùng để xông hơi 
mát-xa, bồn cầu, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, phụ kiện phòng tắm như kệ kính, giá để xà 
phòng, giá để cốc đánh răng, móc treo khăn tắm, lô giấy vệ sinh, gương soi dùng trong 
phòng tắm, bình nóng lạnh, máy năng lượng mặt trời, bếp ga, máy hút mùi.  

 

 
(210) 4-2015-21459 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Đen, tím nhạt (540) 

  

(731) Công ty TNHH IVI  (VN) 
48-50 Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, trang sức. 
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(210) 4-2015-21460 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.7.25; 26.15.9; 26.15.11; A1.1.12; 

A1.1.2; 26.1.4 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Minh Khánh  (VN) 
Số 2B, tổ 4, Văn Quán, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bao gồm: tổ chức hội chợ thương mại nhằm bán hàng hoặc quảng cáo; đại lý 
thông tin thương mại; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại điện tử và tư vấn tiêu dùng; 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-21461 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; A1.1.10; 5.7.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Từ Gia   (VN) 
Bản Lè 2, phường Trung Tâm, thị xã 
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-21462 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.8; 24.15.2; 2.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cho em bé; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng; 
thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm thuộc 
nhóm này). 

 
 

(210) 4-2015-21463 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cho em bé; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng; 
thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm thuộc 
nhóm này). 
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(210) 4-2015-21464 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giống Nông 
nghiệp Hà Nội   (VN) 
Thôn Đại An, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 

 
(210) 4-2015-21465 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.16; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh lá cây, tím, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Hoàng Ngọc   (VN) 
89A Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2015-21466 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 
cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-21467 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 
cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-21468 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 

cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2015-21469 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 

cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2015-21472 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.3.23; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Tân Phát   (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã 
Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc. 

 

 
(210) 4-2015-21473 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Tân Phát   (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã 
Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc. 
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(210) 4-2015-21474 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Tân Phát   (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã 
Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-21475 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Cơ sở Vĩnh Phước  (VN) 

K91/17 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hương (nhang thơm) các loại.  
 

 
(210) 4-2015-21476 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dùng Phó Gia Phong  (VN) 
540A Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-21477 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21478 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21479 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
E-Entertainment  (VN) 
72 Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; trung tâm dạy tiếng Anh. 
 

 
(210) 4-2015-21480 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.3; 26.1.1; 1.15.11; A26.1.18 
(591) Hồng, xám, trắng, nâu, nâu đen 

(540) 

  

(731) Đàm Thị Hải An  (VN) 
Số 17 Trần Quang Khải, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng cung cấp; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-21481 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2015-21482 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 8.3.1 
(591) Xanh nước biển, xanh đen, xanh lá cây, 

vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2015-21484 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt thương mại Hưng Long  
(VN) 
806/3B quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng sơ dừa; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ đàn hồi dùng cho ngành dệt; 

sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ len; sợi và chỉ tơ tằm.  
 

 
(210) 4-2015-21485 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.4; 24.15.21 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Quang 
Tường  (VN) 
266-268 Trần Quý, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống nối bằng kim loại; van bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại. 
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Nhóm 17: Đầu ống nối (khớp ống nối) không bằng kim loại; ống mềm không bằng kim 

loại; van bằng cao su (van bằng cao su ấn độ hoặc sợi đã lưu hoá). 
 

 
(210) 4-2015-21490 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.17; A25.7.2; A5.11.17 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, trắng 

(731) Lưu Ngọc Hùng  (VN) 
27/7 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả; nước [đồ uống]; đồ uống không chứa cồn; 

nước sinh tố; xi rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi sống, cây lô hội; mua bán rau, củ, quả được bảo 

quản, đã qua chế biến, phơi khô hoặc nấu chín; mua bán nước quả nấu đông, mứt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán nước ép trái cây, sinh tố; dịch 

vụ phục vụ ăn uống lưu động; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-21491 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.5.20; 25.12.1; A5.5.21; 1.3.1; 10.3.7 

(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Minh  (VN) 
Thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; chè/trà; ca cao; đường; gạo. 
 

 
(210) 4-2015-21492 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.19 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may thêu 
Việt Phát  (VN) 
Thôn Thanh Khê, xã Nam Cường, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thể thao; quần áo lót; quần áo dệt may sẵn; áo sơ 

mi; áo choàng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1323 

(210) 4-2015-21493 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.3.5; 26.3.1; A26.11.9; A26.11.12; 

26.2.7; 26.7.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may thêu 
Việt Phát   (VN) 
Thôn Thanh Khê, xã Nam Cường, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thể thao; quần áo lót; quần áo dệt may sẵn; áo sơ 

mi; áo choàng. 
 

 
(210) 4-2015-21494 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may thêu 
Việt Phát   (VN) 
Thôn Thanh Khê, xã Nam Cường, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thể thao; quần áo lót; quần áo dệt may sẵn; áo sơ 

mi; áo choàng. 
 

 
(210) 4-2015-21497 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Xanh đen, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Nghĩa  (VN) 
Khu 21, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm.  
 

 
(210) 4-2015-21498 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Nghĩa   (VN) 
Khu 21, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm.  
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(210) 4-2015-21499 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hansung E Việt 
Nam  (VN) 
Số 174/2, đường Lý Tự Trọng, phường Bến
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21500 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HANSUNG E Việt 
Nam  (VN) 
Số 174/2, đường Lý Tự Trọng, phường Bến
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21501 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.5.20; 5.5.19; 5.7.3; 

A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nông nghiệp Mai Vàng  (VN) 
Quốc lộ 54, ấp Tân Định, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2015-21503 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu, đỏ gạch, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Long Triều    (VN) 
2A Lê Lai, phường 5, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ cà phê, cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
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(210) 4-2015-21505 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.5; 24.9.1; A1.1.5; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng kim, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Hồng Hà  (VN) 
232-234 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại, quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

đại lý quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư xây dựng và phát triển tòa nhà; chung cư, cơ sở hạ tầng khu đô 
thị mới, khu công nghiệp; cho thuê nhà, văn phòng; quản trị công việc tài chính liên quan 
đến bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản; quản lý bất 
động sản; quản lý đầu tư bất động sản; điều phối mua bán bất động sản; đánh giá bất động 
sản; dịch vụ tài chính; mua nhằm mục đích đầu tư tài chính; thông tin bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khu đô thị mới, khu 
công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản, dinh thự, công trình công nghiệp và 
thương mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, khu nghỉ dưỡng, căn hộ có dịch vụ, tòa 
nhà, nhà ở; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt trang thiết bị, hệ thống điện, nước và 
hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe 
máy và xe đạp; dịch vụ lưu giữ để bảo quản và bảo vệ hàng hóa (trong kho, tòa nhà).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong tòa nhà, khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân 
ten-nít, bể bơi, trò chơi điện tử; phòng tập thể dục, thể thao; công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; cho thuê 
phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); cho thuê 
hội trường, hội nghị, phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2015-21506 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, vàng kim, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Hồng Hà   (VN) 
232-234 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại, quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

đại lý quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; đầu tư xây dựng và phát triển tòa nhà, chung cư, cơ sở hạ tầng khu đô 

thị mới, khu công nghiệp; cho thuê nhà, văn phòng, quản trị công việc tài chính liên quan 

đến bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản; quản lý bất 

động sản; quản lý đầu tư bất động sản; điều phối mua bán bất động sản; đánh giá bất động 

sản; dịch vụ tài chính; mua nhằm mục đích đầu tư tài chính; thông tin bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khu đô thị mới, khu 

công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản, dinh thự, công trình công nghiệp và 

thương mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, khu nghỉ dưỡng, căn hộ có dịch vụ, tòa 

nhà, nhà ở; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt trang thiểt bị, hệ thống điện, nước và 

hoàn thiện công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe 

máy và xe đạp; dịch vụ lưu giữ để bảo quản và bảo vệ hàng hóa (trong kho, tòa nhà).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong tòa nhà, khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân 

ten-nít, bể bơi, trò chơi điện tử; phòng tập thể dục, thể thao; công viên vui chơi giải trí; 

dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; cho thuê 

phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); cho thuê 

hội trường, hội nghị, phòng cưới.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-21509 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 5.3.11; 17.3.1; 

24.15.1; A2.5.24; 26.13.25; 2.5.27; 

25.5.25; A5.3.13; 1.15.15; 8.3.1; 1.15.23

(591) Xanh nước biển, xanh đen, xanh lá cây, 

vàng, trắng, da cam, đỏ, đen, xám 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa chua.   
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(210) 4-2015-21510 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 17.3.1; 24.15.1; A2.1.23; A2.3.23; 

A2.5.23; 2.9.25; 1.15.11; 26.1.1; 25.5.25
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, 

da cam, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2015-21511 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25; 

A5.3.15; 24.13.1 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần TRUESKIN 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà 5B/55 phố Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; tư vấn sử dụng thuốc; 

thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2015-21512 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; 1.15.21; 21.1.16; A6.3.4; 

1.15.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh trắng, tím 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Quỳnh Liêm  (VN) 
737 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn: nuớc khoáng, nước uống đóng chai, bia, nước ngọt, 

nước ép trái cây  nước sô da.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1328 

(210) 4-2015-21513 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.4.10; 25.5.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm   (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2015-21514 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.10; 26.4.3; 26.1.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm  (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2015-21515 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm HPC 
PHARMA   (VN) 
382/19 lầu 2, Nguyễn Thị Minh Khai, 

phuờng 05, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2015-21516 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH dược phẩm HPC 
PHARMA   (VN) 
382/19 lầu 2, Nguyễn Thị Minh Khai, 

phuờng 05, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21517 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 2.9.14; A2.9.15; A26.3.6; 

26.11.3 
(591) Nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vật liệu xây 
dựng và Gốm sứ Việt Nam  (VN) 
192 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ sứ gia dụng: ấm chén cốc, bát đĩa, lọ bình.  

 

 
(210) 4-2015-21518 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A25.7.6; 9.1.10; 

A5.11.5; 3.1.8; A3.1.24; 20.5.25; 
A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Ngô Văn Hiện   (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-21519 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương đậm, đen. 

(540) 

 

(731) Ninh Ngọc Anh  (VN) 
Số 40 phố Phùng Khắc Khoan, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải. 

 

 
(210) 4-2015-21520 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Trần Nguyên Khải   (VN) 

Phòng 302, chung cư 12 tầng, ngõ 25, 
đường Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước dùng điện; nồi áp suất dùng điện; 
thiết bị sấy khô; thiết bị sưởi ấm; thiết bị lọc nước uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp dùng điện; mua bán thiết bị điện gia dụng (quạt; tủ 
lạnh; lò sưởi; thiết bị đốt nóng; thiết bị lọc nước).  

 

 
(210) 4-2015-21521 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) SHENZHEN KOMKIA TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Building D, OA-04 Zone, Fenghuang 
Industral Zone, Fuyong Town, BaoAn 
District, ShenZhen City, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bút điện tử [thiết bị hiển thị]; điện thoại thông minh; màng chắn [âm thanh]; 

giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bao đựng điện thoại.  
 
 

(210) 4-2015-21522 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm  (VN) 
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-21523 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-21524 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-21525 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.4; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Phan Tuấn Anh   (VN) 
400/1C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-21526 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nông nghiệp Đại Nông 
Phát  (VN) 
B13D/56X1 Cây Cám, ấp 2, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-21527 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; A13.3.7; A13.3.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nhà 
hàng Phương Thanh  (VN) 
81 Phan Anh, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-21528 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Màu đỏ và màu trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
cà phê Mộc  (VN) 
35/1 đường Trung Mỹ, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-21529 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ LACOSCO  (VN) 
351 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera (máy quay hình) quan sát, máy quay phim, máy chụp ảnh, 

thiết bị ghi hình. 
 

 
(210) 4-2015-21530 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 
 

(210) 4-2015-21531 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2015-21532 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hàng gia dụng Phú Quý  (VN) 
35 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ lau nhà 360 độ; chảo chống dính, không chạy điện; nồi inox không dùng 

điện; ấm đun nước không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-21533 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.5.15; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Toàn 
Cầu Việt  (VN) 
15 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; cho thuê xe; dịch vụ lái xe; vận chuyển hàng hóa; cho thuê chỗ để xe. 

 

 
(210) 4-2015-21535 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-21537 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21538 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai. 

 

 
(210) 4-2015-21539 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai. 

 

 
(210) 4-2015-21540 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai. 
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(210) 4-2015-21541 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA  (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-21542 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA  (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-21543 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2015-21544 (220) 12.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-21545 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-21546 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21547 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-21548 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-21549 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21550 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21551 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21552 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21553 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21554 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21555 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ Đông á   (VN) 
Lô A2 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21556 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-21557 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Đại Nam  
(VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu (gia vị), chè (trà), ca cao, mật ong, quế (gia vị).  
 

 
(210) 4-2015-21558 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A3.13.24; A3.13.4; 26.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Đại Nam  
(VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu (gia vị), chè (trà), ca cao, mật ong, quế (gia vị).  
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(210) 4-2015-21559 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.15.5; 26.15.15; 26.3.1; A26.3.6; 

A26.11.12 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ YANG   (VN) 
126 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-21560 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; 26.4.1 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Vũ Nguyễn Linh Phương   (VN) 
164/16 Nguyễn Trọng Tuyên, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê đã qua chế biến dưới dạng hạt hoặc bột.  
 

 
(210) 4-2015-21561 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.15.1; 1.15.9; 26.13.25; A26.1.24 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) SHENZHEN CHOSEAL INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 

Building C, 301/302/303, Brightway 

Industrial Zone, East of GuangShen 

HighWay West Development Areas of 

XiXiang, Baoan, Shenzhen City, 

GuangDong, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); micrô; 

cầu dao điện; bảng chuyển mạch điện áp cao và thấp; dầu nối cho dây điện; ổ cắm; phích 

cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; tai nghe; cái kẹp dây dẫn [dây điện].  
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(210) 4-2015-21562 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) QATAR INTERNATIONAL 

PETROLEUM MARKETING 
COMPANY LTD. (Tasweeq)  (QA) 
P.O. Box 24183, Doha, Qatar 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ, dầu và chất bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; dầu xăng và dầu 
nhiên liệu; dầu thô và dầu tinh chế.  

 
 

(210) 4-2015-21563 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 2015060194 29.06.2015 MY 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) UAC BERHAD   (MY) 

LeveI 10, Menara UAC, 12, Jalan PJU 
7/5, Mutiara Damansara, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Trần và sàn nhà không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm lát trần nhà, tấm 
xây dựng được gia cố sợi không bằng kim loại bao gồm xi măng trộn với sợi; vật liệu xây 
dựng bằng bê tông và xi măng; xi măng dùng cho công trình xây dựng có thể chuyên chở 
được; tất cả thuộc Nhóm 19.  

 

 
(210) 4-2015-21564 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.16; 26.1.2; A26.11.13 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh dương, 

hồng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Châu  (VN) 
Tổ 23A, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn.  
 

 
(210) 4-2015-21565 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ChiPi Việt 
Nam  (VN) 
Số 662 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội dầu.  
 
 

(210) 4-2015-21566 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 5.3.20; 26.13.25; 8.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh  (VN) 
Làng 6C/12 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh).  
 
 

(210) 4-2015-21567 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Kiều Lê Vũ  (VN) 
Số 215 đường Lê Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh).  
 

(210) 4-2015-21568 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.2; 5.5.16; A26.11.8; A5.5.20
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Liên Hoa  (VN) 

Số 15-17-19, đường 3 tháng 2, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-21569 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; A17.2.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần hóa chất và 

phân bón VINAFER  (VN) 
172/15 Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ làm phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất công 
nghiệp; phân đạm; phân lân. 

 

 
(210) 4-2015-21570 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; A1.1.10; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Nâu, cam, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 
222/10/11 Trường Chinh, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-21571 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.2; A5.1.5; 2.9.25; A5.1.16 
(591) xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng, xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hạnh Thái   (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm được; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người (có 6 hàng hóa thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2015-21572 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 2.9.25; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, màu 

đỏ, màu trắng, xám bạc 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Dược phẩm 
Hạnh Thái   (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

2. HSIEH TSUNG CHIH (Tạ Tôn 
Chí)    (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế , thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-21573 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A5.3.15; 25.5.25; 25.7.25; 

25.1.25; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng, hồng sen, nhũ vàng, vàng nhạt, xám

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH dược phẩm 
Hạnh Thái   (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chính, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

2. HSIEH TSUNG CHIH (Tạ Tôn 
Chí)    (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng dược làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-21574 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 25.5.25; 3.13.1; 

25.7.25; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng, hồng, hồng sen, nhũ vàng, hồng 
nhạt, xám 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Dược phẩm 
Hạnh Thái   (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

2. HSIEH TSUNG CHIH (Tạ Tôn 
Chí)   (VN) 
Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người (có 6 hàng hóa thuộc nhóm này).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1346 

(210) 4-2015-21575 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A24.15.7; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Cao 
Nguyễn  (VN) 
Tầng 1+2, số nhà 77, ngõ 105/2/7, đường 
Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-21576 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A2.3.16; A2.3.23; A5.3.13; 24.5.1; 

A5.11.11; A26.4.24 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Quản Thị Hồng  (VN) 
Số 36, đường Lê Duẩn, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (đồ thời trang). 
 

 
(210) 4-2015-21577 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) MATCHLING TOOLING CO., LTD.  

(TW) 
No.2, Lane 429, Sec.3, Min Shen RD., 
Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; khuôn (bộ phận của máy); máy gia công kim loại; kim thủy lực; máy 
doa lỗ; máy phay. 

 

 
(210) 4-2015-21578 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) MATCHLING TOOLING CO., LTD.  

(TW) 
No.2, Lane 429, Sec.3, Min Shen RD., 
Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay; khuôn (bộ phận của máy); máy gia công kim loại; kim thủy lực; máy 

doa lỗ; máy phay. 
 

 
(210) 4-2015-21579 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
FLORESCENCE  (VN) 
51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); kem hấp dầu tóc; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-21580 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Anh  (VN) 
173/161 An Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 

mặt; kem tắm trắng; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-21581 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Anh   (VN) 
173/161 An Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 

mặt; kem tắm trắng; sữa tắm. 
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(210) 4-2015-21582 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Hoa Tulip  (VN) 
60A đường số 8, khu phố 3, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2015-21583 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại mỹ phẩm Nữ Hoàng  (VN) 
C13/Đ78A tổ 241, Nguyễn Văn Linh, ấp 
5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-21584 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại mỹ phẩm Nữ Hoàng   (VN) 
C13/Đ78A tổ 241, Nguyễn Văn Linh, ấp 
5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-21586 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh ngọc 
(731) A M C (Thailand) COMPANY 

LIMITED.  (TH) 
50/41 Moo 13, Putthamonthon Sai 5 
Road, Raikhing, Sampran, 
Nakornprathom 73210 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Núm vú cao su cho trẻ em bú bình; bình sữa cho trẻ em; vòng ngậm mọc răng 

cho trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú. 
 

 
(210) 4-2015-21587 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.3.6 

(731) ACE DRAGON CORP.  (TW) 

27, Gongye 5th Road, Hsinchu Industrial 

Park 30352, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy; máy sấy khô để khử độ ẩm, dùng điện; máy ướp lạnh; thiết bị sấy; tủ 

lạnh có ngăn kính để trưng bày; ngăn làm lạnh; thiết bị sấy khô và thông gió.  
 

 
(210) 4-2015-21588 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; 4.5.1; A14.7.20 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần TOP SUN  (VN) 
Số nhà 18, ngõ 444 Đội Cấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải không bao gồm quần áo; khăn ăn bằng 

vải; khăn lau bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải dùng để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2015-21589 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền. 
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(210) 4-2015-21590 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) 1. IUZBA VALERII  (UA) 

Str.B.Hmelnitskogo 82/90, Apt. 109 

Kiev, Ukraine 

2. NGUIEN KHYU ZY  (UA) 

Str. Zodchich 24, Apt 23. Kiev - 03194, 

Ukraine 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu vodka. 
 

 
(210) 4-2015-21593 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Nâu, cam, trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mài mòn, chế phẩm tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm 

làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chế phẩm 

đánh bóng, chế phẩm tẩy dầu mỡ không dùng trong sản xuất, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-21594 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Nâu, cam, trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-21596 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, cam, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến, chất để hút bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy 

sáng, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, chất bôi trơn, chất để làm ướt và làm dính bụi, 
bấc đèn. 

 

 
(210) 4-2015-21597 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, cam, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, đồ lau dọn, lược và bọt biển, thủy tinh 

thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh thuộc nhóm 
này, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý), đồ 
sành và đồ sứ thuộc nhóm này, sợi thép rối. 

 

 
(210) 4-2015-21598 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH P.B.O.X Việt Nam  

(VN) 
Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Hệ thống xà treo quần áo (khung treo quần áo) bằng kim loại chuyên dùng lắp 
đặt trong container. 
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(210) 4-2015-21602 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LG LIFE SCIENCES, LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Vắc-xin (thuốc chủng phòng bệnh); vắc-xin tổng hợp ngăn ngừa bệnh viêm gan 
B, bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván và viêm màng não; chế phẩm dược dùng để điều trị khối 
u; các chế phẩm kháng sinh; thuốc diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc thú y; 
thuốc dành cho bệnh dị ứng; các chế phẩm dược dùng cho các cơ quan hô hấp; axit amin 
dung cho mục đích y tế; chế phẩm dược dùng để kích hoạt các chức năng tế bào; chế 
phẩm sinh học cho mục đích y tế hoặc thú y; các chế phẩm chống viêm; chế phẩm dược 
dùng để điều chỉnh hệ miễn dịch. 

 
 

(210) 4-2015-21603 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.11; A26.11.12; 5.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Ngô Việt Cường  (VN) 
Thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quả bưởi.  
 
 

(210) 4-2015-21604 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Phan Tiến Dũng  (VN) 

10/L6, khu đô thị PG, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin.  
 

 
(210) 4-2015-21605 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(731) NOEVIR CO., LTD.  (JP) 

6-13-1, Minatojima-nakamachi, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8521, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng và xà 
phòng vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; dầu gội đầu; dầu xả; nước hoa; tinh 
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dầu; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); xà phòng chống đổ mồ hôi; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; chế phẩm mỹ phẩm làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; nước 
thơm; mỹ phẩm; dầu tắm. 

 
 

(210) 4-2015-21606 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 24.15.3; A24.15.11 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội 
chợ và triển lãm sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán buôn và bán lẻ 
trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng lnternet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua 
bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh 
và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước 
hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, 
chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công 
cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, 
máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy 
đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy 
xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm 
trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, 
máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy 
dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim 
loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho 
mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy 
đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm 
tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại đi động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện 
tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, 
máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp 
điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi 
điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ 
đĩa cứng, thiết bị wi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc 
(thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần 
mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép 
dữ liệu, thông tin, hình ảnh tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ y tế 
và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy 
giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo 
thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ nội thất văn 
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phòng và gia đình (giường, tủ, bàn ăn), đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ, giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng bằng giấy, 
chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi quét nhà, hót rác, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để 
trong phòng, giá treo quần áo, giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích 
gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, 
đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, 
cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 
chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 
ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 
nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 
trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, 
ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện 
tử, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo 
chí, tạp chí, tạp chí xuât bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, 
túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn 
người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh 
ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những 
vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va 
li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, 
dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, 
miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, 
đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa 
quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột 
mì, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo, mật ong, muối, kem lạnh, gia vị, dấm và nước sốt. 
nước chấm, nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt (ngũ cốc), hạt (hạt giống), rau và hoa 
quả tươi, bia, nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép hoa quả và các loại nước uống không 
có ga, nước uống có ga, nước uống có chứa cồn, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống, các 
sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, 
dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm.   

 

 
(210) 4-2015-21607 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 24.15.3; A24.15.11 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội 
chợ và triển lãm sản phẩm; bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: đồ điện tử văn 
phòng và gia đình (ti vi, loa, đài, máy hát karaoke, âm ly, đầu đĩa, dàn âm thanh, đầu phát 
HD, đầu kỹ thuật số, phụ kiện, linh kiện điện tử); điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ 
lạnh, tủ mát, tủ đông, máy giặt, máy điều hòa, máy sưởi, máy sấy quần áo), đồ bếp gia 
đình (nồi niêu, xoong chảo, nồi cơm điện, nồi hấp, nồi lẩu), đồ điện gia dụng (máy nóng 
lạnh, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện, quạt, máy lọc nước, lò vi sóng, máy xay sinh tố, 
máy hút bụi, máy hút mùi, bàn là) đồ nội thất văn phòng và gia đình (bàn, ghế, giường tủ, 
bàn ăn, tủ tài liệu, hộc bàn, giá sách, vách ngăn, két sắt), máy chế biến đồ uống, máy sục 
khí, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 
xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 
phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác máy sản xuất điện, máy phát điện, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt 
kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt: máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, 
máy scan, máy vi tính, máy tính máy quét, bảng điều kiền giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi 
game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học.  

 

 
(210) 4-2015-21608 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội 
chợ và triển lãm sản phẩm; bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: đồ điện tử văn 
phòng và gia đình (ti vi, loa, đài, máy hát karaoke, âm ly, đầu đĩa, dàn âm thanh, đầu phát 
HD, đầu kỹ thuật số, phụ kiện, linh kiện điện tử); điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ 
lạnh, tủ mát, tủ đông, máy giặt, máy điều hòa, máy sưởi, máy sấy quần áo), đồ bếp gia 
đình (nồi niêu, xoong chảo, nồi cơm điện, nồi hấp, nồi lẩu), đồ điện gia dụng (máy nóng 
lạnh, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện, quạt, máy lọc nước, lò vi sóng, máy xay sinh tố, 
máy hút bụi, máy hút mùi, bàn là) đồ nội thất văn phòng và gia đình (bàn, ghế, giường tủ, 
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bàn ăn, tủ tài liệu, hộc bàn, giá sách, vách ngăn, két sắt), máy chế biến đồ uống, máy sục 
khí, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 
xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 
phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác máy sản xuất điện, máy phát điện, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt 
kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt: máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, 
máy scan, máy vi tính, máy tính máy quét, bảng điều kiền giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi 
game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học.  

 

 
(210) 4-2015-21609 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 24.17.15; 26.13.25; 1.15.5; 

1.15.23 
(591) Xanh da trời, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ H.G.P  (VN) 
374/6 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ điện dân dụng và công nghiệp cụ thể là: quạt trần, quạt, 

điện dân dụng và công nghiệp, đèn chiếu sáng, dây cáp, dây điện, thiết bị chống sét, thiết 
bị an ninh (camera chống trộm), thiết bị điện lạnh (điều hòa), vật tư ống, máng, tủ điện.  

 

 
(210) 4-2015-21610 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Thanh Hương  (VN)

165 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-21611 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) ALTONA COSMETICS TECHNOLOGY 

SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI   (TR) 
Karamehmet Mahallesi Avrupa Serbest 
Bolgesi 13. Sokak No:8 Ergene,Tekirdag 
Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông 
mi; bộ mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước thơm cô-lô-nhơ ; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì kẻ 
lông mày; lông mi giả; móng tay giả; nước hoa; chất làm bóng môi; hộp son môi; son 
môi; nước thơm cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bột sắt đỏ để đánh bóng; bột trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; dầu gội đầu; xà phòng; dầu cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ (để làm đẹp); mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm để chăm sóc móng; 
chất làm bóng móng. 

 
 

(210) 4-2015-21612 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.3.6; 26.3.10 
(591) Cam, xanh dương, xanh lục, đỏ 
(731) Viện điện, điện tử, tin học.  (VN)

16, Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; viện giáo dục.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực: điện 
năng lượng, điện tử viễn thông, phát thanh truyền hình, tin học, tự động hóa; thiết kế phần 
cứng, phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-21613 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lục, xanh lá, cam, hồng, 

trắng 
(731) Viện Điện, Điện tử, Tin học   (VN)

16, Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; viện giáo dục.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực: điện 
năng lượng, điện tử viễn thông, phát thanh truyền hình, tin học, tự động hóa; thiết kế phần 
cứng, phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-21614 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư NAM 

LONG  (VN) 
Lầu 11, số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng; dịch vụ tiếp thị liên 
quan đến bất động sản; quản lý dự án; kế toán; lập báo cáo tài chính (hoạt động kiểm 
toán); quản trị thương mại; quản lý hành chính theo đơn đặt hàng; tư vấn cho người tiêu 
dùng (cung cấp thông tin thương mại); phân tích về giá cả; tư vấn và quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn và cung cấp thông tin về 
kinh doanh; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn số liệu thống kê; hệ 
thống hóa cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý nhằm mục đích thương mại hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; phát triển vốn cho dự án về bất động sản (dự 
án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương mại); buôn bán bất động sản; phát triển bất 
động sản cho khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan dưới hình thức đầu tư tài 
chính; quản lý bất động sản thuộc khu vực hành chính sau khi hoàn thành; đại lý mua bán 
bất động sản; quản lý điền trang (bất động sản); định giá bất động sản; môi giới bất động 
sản; quản lý bất động sản, dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng (bất động 
sản).  

 

Nhóm 37: Xây dựng bất động sản (dự án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương 
mại); xây dựng khu hành chính bất động sản và cơ sở hạ tầng có liên quan; giám sát xây 
dựng các toà nhà; dịch vụ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-21615 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khởi Minh 
Thành Công   (VN) 
Số 40/1, Trần Thị Nhượng, khóm 2, 
phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa sen; ngó sen. 
 

Nhóm 35: Mua bán hoa sen, ngó sen.  
 

 
(210) 4-2015-21618 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.6; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, hồng đậm, đen, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh phòng khám 

Thú Y K9   (VN) 
86A Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi; chải lông cho vật nuôi 

trong nhà; trợ giúp về thú y.  
 

 
(210) 4-2015-21619 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH JUMVIEX Việt 

Nam    (VN) 
Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa, lá, cành, cây nhân tạo; trái cây nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo; xuất nhập khẩu 
nguyên vật liệu để sản xuất hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo.  

 

 
(210) 4-2015-21620 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH JUMVIEX Việt 

Nam    (VN) 
Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 26: Hoa, lá, cành, cây nhân tạo; trái cây nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo; xuất nhập khẩu 
nguyên vật liệu để sản xuất hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo.  

 

 
(210) 4-2015-21621 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH JUMVIEX Việt 

Nam    (VN) 
Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa, lá, cành, cây nhân tạo; trái cây nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo; xuất nhập khẩu 
nguyên vật liệu để sản xuất hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo.   

 

 
(210) 4-2015-21622 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH JUMVIEX Việt 

Nam    (VN) 
Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 26: Hoa, lá, cành, cây nhân tạo; trái cây nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo; xuất nhập khẩu 
nguyên vật liệu để sản xuất hoa, lá, cành, cây nhân tạo, trái cây nhân tạo.  

 

 
(210) 4-2015-21623 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) VANITY FAIR, INC.  (US) 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
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(210) 4-2015-21624 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 8.7.5; 25.7.25; 26.7.25; 7.3.11 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, nâu, da cam, vàng đồng, đen.
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2015-21628 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.7.25; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Tím, vàng, vàng đồng, trắng, nâu, đen, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, đỏ 
đậm, đỏ nhạt, hồng cam 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-21629 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4 
(731) SUTEE VIJIDJARUSKUL  (TH) 

83/7 M.16 Thapha Banpong Ratchaburi 
70110 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy bao gồm: nhông xích đĩa (nhông sên đĩa); xích; vành (niền); 
nan hoa; má phanh đùm (bố thắng đùm); má phanh đĩa (bố thắng đĩa). 

 

(210) 4-2015-21630 (220) 12.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 25.7.25; 5.3.18 
(591) Xanh lá, xanh oliu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DELI FRESH  
(VN) 
08 đường Thảo Điền, KP1, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bao gồm: đậu tươi; củ cải đường; quả mọng, 
trái cây tươi; củ hành; củ tỏi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; trái cây có múi; hạt ca cao 
thô; quả dừa; động vật giáp xác [sống]; dưa chuột tươi; trứng cá; cá còn sống; củ của cây 
hoa; hoa tự nhiên; quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]; rau 
tươi; hạt vừng; rễ cây dùng làm thực phẩm; khoai tây tươi; yến mạch; nấm tươi; động vật 
sống. 

 

 
(210) 4-2015-21631 (220) 12.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.4.4; 26.4.7; 

2.7.12; 26.7.25; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
EZLANDVIETNAM  (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động 

sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-21632 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã công nghiệp 
Thành Công  (VN) 
Số 2 ngõ 171 đường Đông Ngạc, phường 
Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-21633 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LED chiếu sáng 
tiết kiệm điện năng OPPEIN  
(VN) 
Lầu 7, tòa nhà M-H, 728-730 Võ Văn 
Kiệt, phường 01, quận 05, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại đèn led, đèn huỳnh quang, đèn kiểu, đèn trang trí, thiết bị 

chiếu sáng, đèn và bộ đèn điện. 
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(210) 4-2015-21634 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 1.15.15; A5.5.21; 

21.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LED chiếu sáng 
tiết kiệm điện năng OPPEIN  
(VN) 
Lầu 7, tòa nhà M-H, 728-730 Võ Văn 
Kiệt, phường 01, quận 05, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại đèn led, đèn huỳnh quang, đèn kiểu, đèn trang trí, thiết bị 

chiếu sáng, đèn và bộ đèn điện. 
 

 
(210) 4-2015-21635 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) 1. Lê Trung Nghĩa  (VN) 
1T phố Chả Cá, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Minh Quân  (VN) 
Số 29 phố Nguyễn Gia Thiều, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

3. Nguyễn Thu Phương  (VN) 
Số 3 phố Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-21637 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 13.1.6; 26.4.2; 25.5.1; A15.9.10 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ LED 
chiếu sáng Việt Nam  (VN) 
KCN Quang Minh 2, thôn Phù Trì, xã 
Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện cảm ứng; thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng; đèn ô tô chiếu sáng; 
bóng đèn điện; đèn điện; ống phát quang để chiếu sáng. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, điện tử như: bóng đèn chiếu sáng; đèn led; linh kiện 
dùng cho đèn led; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-21638 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 13.1.6 
(591) Xanh da trời, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ LED 
chiếu sáng Việt Nam  (VN) 
KCN Quang Minh 2, thôn Phù Trì, xã 
Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện cảm ứng; thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng; đèn ô tô chiếu sáng; 
bóng đèn điện; đèn điện; ống phát quang để chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, điện tử như: bóng đèn chiếu sáng; đèn led; linh kiện 
dùng cho đèn led; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-21640 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 10.3.10; A10.3.13; A19.3.5; A26.4.24 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hàng hiệu 
Việt  (VN) 
211 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; nón. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán: gạo, thực phẩm, đồ uống (nước giải 
khát), vải, quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2015-21641 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.3; A17.2.2; A5.5.20 
(591) Tím đậm, tím nhạt, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế B.L.G  (VN) 
974 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-21642 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ; xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
YNG TAY Việt Nam  (VN) 
Lô 7-5, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe ô tô; má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-21643 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ; xanh lá cây; xanh lam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
YNG TAY Việt Nam  (VN) 
Lô 7-5, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe ô tô; má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-21645 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 24.15.1; 24.15.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Vũ Đình Toàn  (VN) 
145/39 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, cụ thể là khoáng chất dạng bột dùng để xử lý nước 
« nhiễm thành nước sạch. 

 
 

(210) 4-2015-21646 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.4.4; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lục, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tuấn Anh  (VN) 
136A Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 8, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2015-21647 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.11.2; 5.7.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà & cà phê 
Thượng Nguồn  (VN) 
691 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 

 

 
(210) 4-2015-21648 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec. 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21649 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  
(731) S.I.A (Tenamyd Canada) Inc  (CA) 

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21650 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bao Bì Thuận 
Nghiệp  (VN) 
17A Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại bao bì các loại; buôn bán hạt nhựa.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2015-21651 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 6.1.2; 3.7.11; 3.7.16; A26.1.18; 26.1.1; 

8.7.21 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phi Quốc Khánh.  
(VN) 
Số 3 ngõ 2 đường Thanh Am, tổ 27, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn, gạo, bột mì, bột bắp, bột củ năng, bột ngũ cốc, hạt tiêu, bột quả ớt, 

bột nghệ. 
 

 
(210) 4-2015-21652 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Trắng, đen, đỏ, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử VISMAY  
(VN) 
5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-21653 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; A26.4.24; 11.3.14; 5.3.20 

(591) Đỏ nhạt, vàng nhạt, tím nhạt, xanh lá cây 

sẫm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương nhạt, đen, trắng 

(731) Tạ Thị Kim Thư   (VN) 
Số nhà 23, ngách 6/30, phố Đội Nhân, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) túi lọc; trà (chè) hoa các loại; trà (chè) hòa tan; trà (chè) 

ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
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(210) 4-2015-21656 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3; 25.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại TMC Việt Nam  (VN)
Số 1, ngách 183/2 phố Đặng Tiến Đông, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa,  
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-21658 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 20.5.7; A25.7.21; 26.11.22 
(591) Xanh navi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 
Tổ 27, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm loa điện động có vỏ thùng làm bằng chất liệu gốm, được lắp ráp thủ 

công.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm giá, kệ treo tai nghe làm bằng gỗ, mica có tính chất trang trí. 
 

 
(210) 4-2015-21659 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 16.3.17; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Đức  (VN) 
Số 149/5/23 TTN17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt phun sương dùng điện; quạt điện dân dụng; quạt điện dùng trong công 
nghiệp; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị 
làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2015-21660 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 16.3.17; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Đức  (VN) 
Số 149/5/23 TTN17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; van xả nước, động cơ và máy thủy lực, máy phát điện, động cơ 
khí nén, máy phun sương. 

 

 
(210) 4-2015-21661 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Đức 
Khang   (VN) 
Số 500 đường Ngô Gia Tự, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-21662 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, cám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CRESPO  (VN) 
290 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-21664 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống 
làm ra mồ hôi không chứa dược chất; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 
phộng) đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh mứt kẹo; cà phê; chè (trà); bánh mì; hương liệu cho thực phẩm; gia vị . 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho gia súc; 
mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống làm 
từ hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn, trừ bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo; tái lập cửa hàng; cho thuê không 
gian quảng cáo; tiếp thị; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng, quán ăn thực hiện; dịch vụ khách sạn; quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; quán rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2015-21665 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Lê Huy Cao Đạt   (VN) 
11 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo, ba lô, tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-21666 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.7; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hải Yến   (VN) 
19E Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn.  

 

 
(210) 4-2015-21667 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.23; 7.3.2 
(591) Xanh lá mạ, đỏ, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Quang Nam  (VN) 
Thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-21668 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-21669 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-21670 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-21671 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-21672 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-21673 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-21674 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-21675 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-21678 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.23; A5.5.20; 

21.1.17 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, đèn cho mục đích y tế, thiết bị mài 
da kỹ thuật số, thiết bị mài da siêu dẫn, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2015-21679 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, đèn cho mục đích y tế, thiết bị mài 
da kỹ thuật số, thiết bị mài da siêu dẫn, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-21680 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.23; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, đèn cho mục đích y tế, thiết bị mài 
da kỹ thuật số, thiết bị mài da siêu dẫn, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-21681 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.9.17; 1.15.11; 4.5.21; A5.7.23 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vườn Rau Chấm Com  
(VN) 
29G Hoàng Diệu, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
ướt, mứt quả ướt.  

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
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(210) 4-2015-21682 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.9.17; A5.7.23; 1.15.11; 4.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vườn Rau Chấm Com  
(VN) 
29G Hoàng Diệu, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
ướt, mứt quả ướt.  

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-21683 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.1; 25.1.6; A5.3.13; 26.4.4 
(591) Ghi xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Dương  
(VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm bánh mì; bánh làm từ ngũ cốc; mứt kẹo; kẹo; mỳ; bún. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh, mứt, kẹo, bún, mỳ. 
 

 
(210) 4-2015-21684 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
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gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21685 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-21686 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
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giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21687 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-21688 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-21689 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21690 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam  (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-21691 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đức Tâm  (VN) 
Nhà số 1, dãy D, ngõ 68, khu Hòa Mục, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-21692 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 

Số 6, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-21693 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21694 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên BOYMEN  (VN) 
Khu phố 1, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
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(210) 4-2015-21695 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, nâu, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón hữu cơ, chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 

cho đất trồng trọt, chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản, chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-21696 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, nâu, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản, thuốc trừ sâu, thuốc diệt các loại vi khuẩn hại thủy sản, 

thuốc trừ các loại sinh vật hại thủy sản, thuốc trừ dịch cho thủy sản, thuốc trừ ốc bươu 
vàng.  

 

 
(210) 4-2015-21697 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, nâu, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá), thức ăn cho động vật, thức ăn cho cá 

cảnh.  
 

 
(210) 4-2015-21699 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21700 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.13; 5.7.13; A5.7.23 

(591) Da cam, xanh lá cây 

(731) Trịnh Thu Thảo   (VN) 
ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; rau củ tươi; trái cây tươi; hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2015-21705 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.2; A1.1.10; A5.5.20; A5.5.22 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH giày Tuấn Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú 

Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
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(210) 4-2015-21706 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hồ Sở Phát  (VN) 

722 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng đã chế biến; thực phẩm làm từ cá; hạt đã chế biến; hạt đậu nành, đã 

bảo quản, cho thực phẩm; hạt điều đã chế biến dùng làm thực phẩm; cá cơm.  
 

 
(210) 4-2015-21707 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Cam, trắng, xanh, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH RIVERORCHID 
Việt Nam  (VN) 
Lầu 6, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 09, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo dịch vụ quảng cáo thương 

mại (trên báo, đài, ti vi) dịch vụ tiếp thị, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-21708 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A20.1.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuận Nam  
(VN) 
152/36/15 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các vật liệu này không xếp trong các 
nhóm khác cụ thể là hộp các tông; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng 
dạy và học tập.  

 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2015-21709 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 (540) 

  

(731) Dương Thụy Anh Minh  (VN) 
101/21 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, hương liệu (tinh dầu), nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, hương liệu, nước hoa, mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-21710 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

be, vàng 
(731) THE QUAKER OATS COMPANY  

(US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa yến mạch; bột trên cơ 

sở sữa có chứa yến mạch đã được chế biến sẵn để pha uống.  
 

Nhóm 30: Bánh quy và bánh bích quy; ngũ cốc và yến mạch đã được chế biến sẵn để ăn.  
 
 

(210) 4-2015-21711 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xám, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RIVERORCHID 
Việt Nam  (VN) 
Lầu 6, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 09, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 

thương mại (trên báo, đài, tivi) dịch vụ tiếp thị, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ 
quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-21712 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Lê Thanh Vững  (VN) 
A6/56/4 đường Liên ấp 1-2-3, ấp 1A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại, sản phẩm cà phê bột. 
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(210) 4-2015-21719 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531)  
(591) Đỏ thẫm, xanh ngọc, tím, xanh lục lam, 

vàng, vàng nghệ, cam 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch dã ngoại; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo 
nhóm; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải hành khách.  

 

Nhóm 41: Tổ chức vui chơi giải trí (ví dụ như trượt băng, trượt patin; lướt ván, bắn súng 
nước hoặc trượt nước); trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); 
chiếu phim điện ảnh và phim video; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; căng tin; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn 
mang về.  

 

 
(210) 4-2015-21720 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.24; 5.9.24; 26.1.2 
(591) Tím, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Văn 
Nhân  (VN) 
308/4 tổ 1, ấp Đông B, xã Nhị Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Ngô (bắp); trái cây có múi; rau củ quả tươi: xoài, sầu riêng, chôm chôm, dứa 
(khóm/ thơm).  

 

 
(210) 4-2015-21721 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 

Starbucks Coffee Company)    (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
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loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý; tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 25: áo sơ mi, áo len chui đầu, mũ lưỡi trai và mũ, áo vét, quần dài, tạp dề (trang 
phục).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (đo nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên.  

 
 

(210) 4-2015-21730 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBEL 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21731 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBEL 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1385 

(210) 4-2015-21732 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) LAI QIONGFANG   (CN) 

The Fifth Team Guoying Bayi 

Zongchang Danzhou, Hainan Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ rong biển cho thực phẩm; thực phẩm làm từ cas; trái cây 

đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đã sấy khô; trứng nghiền thành bột; 

dầu ăn; trái cây trộn; nước quả nấu đông; quả hạch đã chế biến; anbumin cho mục đích 

nấu ăn; trái cây lát mỏng. 
 

 
(210) 4-2015-21733 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) LAI QIONGFANG   (CN) 

The Fifth Team Guoying Bayi 

Zongchang Danzhou, Hainan Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; cho thuê máy bán hàng tự động; cung cấp thị 

trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ thống hóa thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2015-21735 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21736 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.11.1; 26.3.1; A26.3.6; 18.3.21 
(591) Tím nhạt, tím, tím đậm, trắng 
(731) Công ty liên doanh hữu hạn 

khách sạn CHAlNS CARAVELLE  
(VN) 
19-23 công trường Lam Sơn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh trung thu; bánh mì; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 39: Cho thuê phương tiện vận chuyển; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; 
các dịch vụ hỗ trợ khách hàng về điều kiện ra vào cổng sân bay. 

 

Nhóm 41: Kinh doanh các trò chơi có thưởng; dịch vụ trò chơi được cung cấp bởi các 
phương tiện truyền thông sử dụng đầu cuối máy tính; tổ chức, quản lý, sắp xếp các buổi 
hội thảo; tổ chức các buổi trình diễn. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống có ca nhạc. 
 

 
(210) 4-2015-21743 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.2; A26.11.12; 1.15.23; 3.7.16 
(591) Da cam, xanh dương 
(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 

Số 12B CT2 khu tập thể A1, phường Vạn 
Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm cửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; 
mành che ngoài cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Mành che [ngoài cửa] không bằng kim loại hoặc vật liệu dệt; tấm cửa, không 
bằng kim loại; cửa chớp, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; khung cửa 
sổ, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-21745 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 24.15.21 
(731) PROTEOS BIOTECH S.L  (ES) 

C/Almansa no 14, Albacete - Spain 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21746 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.1; 25.1.25; 1.15.23; A26.4.6 

(731) DONUTES COFFEE & CAKE BAKING 

CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Zhonghe St., Sanmin Dist., 

Kaohsiung City 807, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát; quán 

rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn nhỏ có bán cà phê và các bữa ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp cà phê 

cho nhân viên văn phòng do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-21747 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) HALDEN UNITED INVESTMENT 

PTE. LTD.  (SG) 

150 South Bridge Road, # 12-03 Fook 

Hai Building, Singapore 058727 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau đã được bảo quản, trái cây và rau đông lạnh, trái cây và rau đã 

sấy khô, trái cây và rau đã được nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước ép 

trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-21748 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.17; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Trường Thành  (VN) 
Số 49 phố Nguyễn Quý Đức, phường 

Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, máy bay mô hình. 
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(210) 4-2015-21749 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21750 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21751 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21752 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cố phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-21753 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21754 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21755 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21756 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-21757 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21758 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21759 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-21760 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-21761 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-21762 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21763 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21764 (220) 13.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-21768 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Nâu, da cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Intimex Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đại lý xuất nhập khâu; 
dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia súc, thịt gia cầm, hải sản sống 
(hàu tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 
khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 
phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, xà 
phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 
rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 
gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ: đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 
sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 
quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 
lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 
xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tinh, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô.  

 
 

(210) 4-2015-21769 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.3; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Nâu, da cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Intimex Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, bán đấu giá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ siêu thị, mua bân các sán phẩm như sau: thịt gia súc, thịt gia cầm, hải sản sống 

(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 

khói, giò, chả, xúc xích, bành bao, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 

phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 

mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, xà 

phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 

lửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính. đồ gô mỹ nghệ, 

gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bi vệ 

sinh bằng sứ. thiết bị vệ sinh bằng inôc, rỏ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 

quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 

lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sừc, xe máy, 
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xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 

nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài âm ly), 

các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 

khô.  
 

 
(210) 4-2015-21770 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Văn Sĩ Thi  (VN) 
116/6 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm, xe cũi đẩy cho trẻ em, cũi có bánh xe cho trẻ em, cũi cho trẻ em có 

thể dịch chuyển được, đệm cho cũi đẩy của trẻ em. 

 

Nhóm 28: Gạch xây dựng (đồ chơi), đồ chơi xây dựng, búp bê, giường cho búp bê, quần 

áo cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, nhà của búp bê, phòng ở của búp bê, phao để tắm 

và bơi, đĩa bay (đồ chơi), bể bơi (đồ chơi), xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio, ván 

trượt có bánh lăn, bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi), mô hình thu nhỏ của xe cô, xe hẩy chân 

(đồ chơi), giầy trượt pa-tanh, giầy trượt có bánh xe, ván nhún (dụng cụ thể thảo), áo phao, 

phao bơi, xe cộ đồ chơi, đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2015-21771 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Văn Sĩ Thi   (VN) 
116/6 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Màu nước, bút chì than, bút vẽ, đất sét để nặn, bột nhào để năn, vật liệu để nặn, 

hộp màu vẽ (đồ dùng học sinh), bút lông để vẽ, chổi quét sơn, bút chì, đồ dùng cho trường 

học (văn phòng phẩm), hộp khuôn tô màu. 

 

Nhóm 20: Đệm, nệm, xe cũi đẩy cho trẻ em, cũi có bánh xe cho trẻ em, cũi cho trẻ em có 

thể dịch chuyển được, đệm cho cũi đẩy của trẻ em.  

 

Nhóm 28: Gạch xây dựng (đồ chơi), đồ chơi xây dựng, búp bê, giường cho búp bê, quần 

áo cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, nhà của búp bê, phòng ở của búp bê, phao để tắm 

và bơi, đĩa bay (đồ chơi), bể bơi (đồ chơi), xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio, ván 

trượt có bánh lăn, bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi), mô hình thu nhỏ của xe cô, xe hẩy chân 

(đồ chơi), giầy trượt pa-tanh, giầy trượt có bánh xe, ván nhún (dụng cụ thể thảo), áo phao, 

phao bơi, xe cộ đồ chơi, đồ chơi. 
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(210) 4-2015-21772 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Đình Sự  (VN) 
Nhà số 5, tổ 24B, khu 13, phường Gia 
Cầm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da, kem nền trang điểm, son môi, dầu gội đầu, nhũ sơn 

móng tay, phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-21773 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KIZUMI  (VN) 
Số 20, ngõ 2, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21774 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KIZUMI  (VN) 
Số 20, ngõ 2, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21775 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.3.5; 21.1.17; 

15.1.13; 26.7.25 
(591) Xanh, xanh nhạt, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh hàng xuất khẩu 
Tân Bình  (VN) 
9-15 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng. 
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(210) 4-2015-21776 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  
(VN) 
25Bis (lầu 9) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-21777 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  
(VN) 
25Bis (lầu 9) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  

 

 
(210) 4-2015-21778 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  
(VN) 
25Bis (lầu 9) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  

 

 
(210) 4-2015-21779 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Seiki Việt 
Nam  (VN) 
Đường D2, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị báo động; chuông điện báo động; máy 
trả lời tự động; thiết bị sạc pin; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng. 
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(210) 4-2015-21780 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 
Thanh  (VN) 
91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến 

đi; hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 

khiển đại hội; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dàn dựng buổi biểu diễn. 

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-21784 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nông sản 
Quốc tế  (VN) 
605 Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm nông sản. 
 

 
(210) 4-2015-21786 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Sỹ Đằng  
(VN) 
25/15/18 Hồ Văn Long, khu phố 1, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục, văn hóa, giải trí.  
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(210) 4-2015-21787 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp phần 
mềm Weebpal  (VN) 
54 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy 
trì trang tin điện tử cho người khác; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-21788 (220) 14.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 1.15.15; 2.7.9; 2.7.23 (540) 

  

(731) Lương Thị Hoài Thu  (VN) 
121 Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Rượu dùng cho mục đích dược phẩm; tinh bột dùng cho mục đích dược phẩm; 
muối dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21790 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Blue Exchange  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bầy sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, 
túi xách); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21791 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh da trời, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Blue Exchange   (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bầy sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, 
túi xách); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21792 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh da trời, trắng, xanh than 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Blue Exchange   (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bầy sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, 

túi xách); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21793 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh than (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Blue Exchange   (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bầy sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, 

túi xách); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21794 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh da trời, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Blue Exchange   (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bầy sản phẩm (mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, 

túi xách); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-21795 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh than, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Văn Việt  (VN) 
422A, Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-21796 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ đô 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Phương Nghi  (VN) 
158A đường TX 21, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng 

 
 

(210) 4-2015-21797 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phùng Thị Thúy  (VN) 
Số 11, ngõ 145 đường Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2015-21798 (220) 14.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Hữu Bộ  (VN) 
21A ngõ 224 Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Khám và chữa chuyên khoa răng hàm mặt.  
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(210) 4-2015-21804 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Goodhealth  (VN) 
448/19B Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược. 

 

 
(210) 4-2015-21805 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A16.1.5; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Nhật Minh  (VN) 
600 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy chống trộm; máy bộ đàm; camera quan sát; máy chấm công, máy định vị.  

 

 
(210) 4-2015-21806 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Nhật Minh  (VN) 
600 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy chống trộm, máy bộ đàm, camera quan sát, máy chấm công, máy định vị.  

 

 
(210) 4-2015-21807 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A2.1.16; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LudiIno   (VN) 
8A Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư 
vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-21808 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/664,088 16.06.2015 US 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.1.4 
(731) INTERPLEX INDUSTRIES, INC.   (US) 

14-23 110th Street - Suite 301, College 
Point, New York 11353, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: Vật phẩm kim loại được tạo ra bằng cách dập, tiện (sản phẩm làm từ kim loại 
thường và không thuộc các nhóm khác); vật phẩm kim loại có rãnh sâu (sản phẩm làm từ 
kim loại thường và không thuộc các nhóm khác); vật phẩm kim loại chính xác và có khắc 
hóa chất (sản phẩm làm từ kim loại thường và không thuộc các nhóm khác).  

 
Nhóm 07: Bộ lắp ghép cơ khí, bộ lắp ghép cơ điện và bộ lắp ghép điện (bộ phận của máy 
móc, trang bị hoặc thiết bị).  

 
Nhóm 09: Bộ nối (điện) và công tắc điện, tấm chắn và vỏ hộp dùng cho thiết bị điện, bộ 
lắp ghép bảng mạch.  

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại cụ thể là dập, rèn, đúc, mạ, khắc hóa chất, hàn, dập vuốt, gia 
công chính xác, tạo lớp phủ và oxit hóa anốt, chèn và phun vật liệu đúc bằng nhựa và cao 
su; sản xuất (cho người khác) và lắp ráp (cho người khác) thiết bị y tế, sản phẩm điện tử 
tiêu dùng, thiết bị tự động, thiết bị công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị y tế, sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị tự động, thiết bị công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-21809 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.7.11; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng 
(731) Nguyễn Hoàng Anh   (VN) 

34 Hàm Long, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gato nhỏ (bánh ngọt).  
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(210) 4-2015-21810 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Quỳnh Hương  (VN) 
Phòng 71 chung cư 35, Nguyễn Văn 
Tráng, phường Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2015-21811 (220) 14.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
công nghệ Cát Tường  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Đa Năng, số 169 
Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Ciấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh; phân bón hóa học; chế phẩm vi sinh vật cho đất; phân hữu cơ.  
 

 
(210) 4-2015-21812 (220) 14.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.1; A5.11.5; 25.1.25; 26.1.1; 25.1.5; 

A25.1.10 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BEAUTY WHITE  
(VN) 
424/22/32 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21813 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Vàng đậm, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và khoáng sản 
Hoàng Phúc  (VN) 
Mỏ Lũng Hỏa, thôn Lũng Cùng, xã 
Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-21816 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, xanh dương đậm (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Thịnh Vượng  (VN) 
Số 2 đường Trương Quốc Dung, phường 
08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán dây cáp điện; mua bán hóa chất; mua bán thiết 

bị tẩy rửa công nghiệp; mua bán thiết bị xử lý nước ngọt; mua bán thiết bị xử lý nuớc thải; 
mua bán màng xử lý nước ngọt; mua bán màng xử lý nuớc thải.   

 
Nhóm 40: Xử lý nước ngọt; xử lý nước thải; dịch vụ xử lý môi trường; dịch vụ xử lý rác 
thải.  

 

 
(210) 4-2015-21817 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; 7.3.11 
(591) Da cam, nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
du lịch dịch vụ Đông Dương  
(VN) 
80 đường 3 tháng 2, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới, mua và bán bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ 

và nhà ở.  
 
 

(210) 4-2015-21818 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Minh Phát   (VN) 
Số 31, tập thể Cục An ninh quân đội, tổ 
50, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-21819 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Minh Phát    (VN) 
Số 31, tập thể cục An ninh quân đội, tổ 
50, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-21820 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21821 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21822 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-21823 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-21824 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-21825 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
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nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21826 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-21827 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-21828 (220) 14.05.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21829 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH Eifelcorp 
Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-21830 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

(210) 4-2015-21831 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-21832 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21833 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21834 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21835 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21836 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21837 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21838 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21839 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21840 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21841 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21842 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón hữu cơ, chế phẩm dùng dÓ tăng cường vi sinh vật có lợi 
cho đất trồng trọt, chế phẩm sinh học xử ly khí độc của ao nuôi thủy sản, chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-21843 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản, thuốc trừ sâu, thuốc diệt các loại vi khuẩn hại thủy sản, 
thuốc trừ các loại sinh vật hại thủy sản, thuốc trừ dịch cho thủy sản, thuốc trừ ốc bươu 
vàng. 

 

 
(210) 4-2015-21844 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá), thức ăn cho động vật, thức ăn cho cá 

cảnh. 
 

 
(210) 4-2015-21845 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang An 
Đình  (VN) 
1/17B Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-21846 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.7.24; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 
(591) Xanh nước biển, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Golden 
Fish  (VN) 
P816, tầng 8, tòa nhà Licogi 13, số 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi; quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy bơi.  
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(210) 4-2015-21847 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại FSC  
(VN) 
Số 7 đường Tân Khai, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21850 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Bảo Việt  (VN) 
Khu 3 - ấp Bảo Thị, xã Xuân Định, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; hạt giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
 
 

(210) 4-2015-21851 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu năng lượng 
Thịnh Phát  (VN) 
A7/11 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 1, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2015-21852 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Trung  (VN) 
Số 195 ngõ 13, đường Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 
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(210) 4-2015-21853 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 25.5.3 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Kim Mai  (VN) 
Số 469 phố Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 07: Van cổng; van cầu; van một chiều; y lọc; van bướm (tất cả là bộ phận của 

máy). 
 

 
(210) 4-2015-21855 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Văn Lợi  (VN) 

Xóm Am, xã Xuân Hương, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát; nước giặt.  

 

 
(210) 4-2015-21856 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24; 26.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; sản xuất phim quảng cáo; 

quan hệ công chúng;  dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; tổ chức hội 
chợ triển lãm nhằm mục đích quảng bá thương mại; đại lý quảng cáo; thu thập thông tin 
quảng cáo và soạn bài quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp, phát thanh, truyền hình, phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây, thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang, hãng thông tấn. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin về giải lrí và giáo dục; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức và điều khiển buổi hoà nhạc, dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ), dịch vụ giải trí, sản xuất 
nhạc.  
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(210) 4-2015-21857 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  
(VN) 
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ: sản xuất phim quảng cáo; 
quan hệ công chúng;  dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; tổ chức hội 
chợ triển lãm nhằm mục đích quảng bá thương mại; đại lý quảng cáo; thu thập thông tin 
quảng cáo và soạn bài quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp, phát thanh, truyền hình, phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây, thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang, hãng thông tấn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ phóng viên tin tức; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giài trí; dịch 
vụ giải trí; sản xuất nhạc. 

 

 
(210) 4-2015-21858 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A2.1.23; 2.1.8; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh bích 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
SAMURAI  (VN) 
226 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; tinh dầu; mỹ phẩm, đồ trang đíểm; dầu 
gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng 
hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín.  

 

 
(210) 4-2015-21859 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.1; 3.5.5; 3.5.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Linh  (VN) 
600/2/8 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2015-21861 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 5.7.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chính Quang   (VN) 
26-28-30 đường số 3, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê đã rang xay.  
 

 
(210) 4-2015-21864 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc 
(731) Hộ kinh doanh Tùng Hương  

(VN) 
Sạp D12 và sạp Ks29, chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 
xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2015-21865 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Cường  

(VN) 
Sạp P9C chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm.  
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(210) 4-2015-21866 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.2.7; 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Vinh 236   (VN) 

Sạp B1 và sạp B3, chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2015-21868 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh An Mai   (VN) 

Sạp B15- B17, chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2015-21869 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.11; 3.4.7; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH G B Q  (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Dê giống. 
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(210) 4-2015-21870 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 4.5.15; A9.7.19; 26.1.1; A26.1.15; 

A3.13.24 

(591) Đỏ, đen, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Anh  (VN) 
Tổ 13B, phường Thịnh Quang, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-21871 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty Cổ phần Fanny Việt 
Nam   (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem và các sản phẩm kem sữa (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); 

cà phê; bánh mỳ; bánh ngọt.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 

vụ. 
 

 
(210) 4-2015-21872 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 25.5.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LIVART VINA  (VN) 
Lô 203 đường Amata, khu công nghiệp 

Amata-Long Bình Hiện Đại, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; ghế sofa (ghế tràng kỷ), tủ; kệ, giường (không có mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-21873 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội 

chợ và triển lãm sản phẩm; bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 

Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: chất hóa học 
dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni 

và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc 

và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược 
phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến 

đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi 
cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 

xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 

phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, 

máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho 

công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây 
dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, 

máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ 

cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại 
di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình 

máy tính, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi 

điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc 
máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, 

thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính 

xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy 
thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 

dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và 

kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm 

nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm 

tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại 

quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ 
tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồi nội thất văn phòng và gia đình (giường, tủ, bàn ăn), 

đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/ giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập 

thảm, gậy không dùng điện, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp 
bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng bằng giấy, chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi 

quét nhà, hót rác, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo, giá 
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giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ 
thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát 

(bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 

lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 

uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa 

đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 

bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, 

hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, dụng cụ âm nhạc, tạp 

chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo chí, tạp chí, tạp chí xuất 
bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng 

cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài líệu tiếp thị 

và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay 
bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ 

dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để 

bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây 
đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động 

vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví 

nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đlmg, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi 
và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật 

dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể 
thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy 

khô và được chế biến, mút và hoa quả đầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và 

dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ; bánh ngọt, bánh kẹo, 
mật ong, muối, kem lạnh, gia vị, dấm và nước sốt, nước chấm, nước mắm, nước tương, 

tương ớt, hạt (ngũ cốc), hạt (hạt giống), rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước tinh 

khiết nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có ga, nước uống có 
chứa cồn, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, 

rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật 

dụng cho người hút thuốc và diêm.  
 
 

(210) 4-2015-21874 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 25.5.25; A26.11.12; A3.7.24 

(731) MIRLE AUTOMATION 

CORPORATION   (TW) 
No. 3, R&§ Road lI, Science Park, 

HsinChu, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Công cụ giám sát (chương trình máy tính); phần mềm máy tính; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).  
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(210) 4-2015-21875 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam 
(731) FUTABA FOODS CO., LTD.  (JP) 

1-16, Ichijo 4-chome, Utsunomiya-shi, 
Tochigi-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; 

bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; mật ong; 
nước mật đường; nấm men (dùng làm thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); kem tươi (kem ăn); kem lạnh (kem ăn); kem 
trái cây (đá lạnh); kem trái cây dạng dẻo (đá lạnh); kem que (kem ăn); hạt dẻ tẩm đường 
(kẹo hạt dẻ); thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh bao nhân thịt; bánh dim sum kiểu Trung 
Quốc (bánh bao); bánh dim sum ướp lạnh kiểu Trung Quốc (là loại bánh có bọc lớp bột 
mỏng ở bên ngoài, sau đó rán hoặc hấp chín); bánh bao được hấp chín; bánh bao ướp 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-21876 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Maxcode  (VN)
Số 27 đường Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; dịch 
vụ khuyến mại. 

 

 
(210) 4-2015-21877 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongbo-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 05: ChÓ phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng làm từ sữa ong chúa; thuốc giảm đau; 
chế phẩm dược; đồ uống dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh chứa dược chất dùng 
cho phụ nữ. 
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(210) 4-2015-21878 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongbo-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch; cà phê; trà; bánh kẹo đường; cơm; gia vị; chế phẩm ngũ 

cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt đã được lên men (tương ớt kiểu Hàn 

Gochu-jang); giấm có hương vị; sữa ong chúa; mật ong; nước xốt [đồ gia vị]; bánh bao. 
 

 
(210) 4-2015-21879 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongbo-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước uống đóng chai; hỗn hợp đồ uống dạng bột pha chế 

sẵn; nước ép trái cây; đồ uống không cồn có chứa giấm; chế phẩm dùng để pha chế đồ 

uống; sirô dùng để pha chế đồ uống; nước ép rau [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2015-21880 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(731) ZHEJIANG QUANQUAN MOTOR 

CO., LTD.  (CN) 

Jinzhou, Liancheng Street, Liandu, 

Lishui, Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; kéo điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; bộ khởi động 

cho động cơ và máy nổ; máy phát điện; statot [bộ phận của máy]. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1425 

(210) 4-2015-21882 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH rượu và cà phê 

Lân  (VN) 
Số 39 An Đà, phường Đằng Giang, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-21883 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, sản phẩm làm từ 
kim loại quý, đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và hợp kim của chúng, đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-21888 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Lê Thị Hà Giang  (VN) 
Thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-21889 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.11.8; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kết cấu thép 

Atad  (VN) 
Số 595, ấp Bình Hữu II, xã Đức Hòa 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khung nhà tiền chế bằng thép; xà gồ bằng thép; giàn giáo bằng thép.  
 

 
(210) 4-2015-21890 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Nguyễn Minh Quân  (VN) 
284 đường số 2, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21891 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.19; 16.3.13 
(591) Đỏ, xanh, đen 
(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 
No.23, Gongye 1st Road., Annan Dist., 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2015-21892 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -
thương mại - Phú Thịnh Sơn  (VN)
247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

(210) 4-2015-21894 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH STD Quốc Tế  (VN)

Số 20, ngõ 538, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-21895 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.3; 2.9.8; 4.5.21 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Đỗ Minh Tuấn  (VN) 
Phòng 908, N6, chung cư Đồng Tầu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép. 
 
 

(210) 4-2015-21896 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa 

Thanh Tâm  (VN) 
228 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; khám chữa răng. 
 
 

(210) 4-2015-21897 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Thái Hòa  (VN) 

105-105A Trần Văn Giáp, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Dép nhựa; giày. 
 
 

(210) 4-2015-21898 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Mũi Tên Xanh  

(VN) 
100 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần áo mặc trong nhà; quần áo thể thao; váy đầm; mũ vải.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1428 

(210) 4-2015-21899 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; 1.7.19; 2.1.8; 2.3.8; 

A2.1.16; A2.3.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nhà hàng ấn 
Độ  (VN) 
130 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-21900 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hồng Tươi 233   (VN) 
251 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, xông hơi.  
 

 
(210) 4-2015-21901 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 26.13.25; A26.11.12; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại ICBIO   (VN) 
56 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21902 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, hồng, vàng, 

ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Con 
Ong Vàng   (VN) 
13/100 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

 
(210) 4-2015-21903 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.5.19; 5.5.15; 26.4.2 

(591) Vàng, đen, đỏ cam, tím đậm, tím nhạt 

(731) Đinh Phạm Tuấn Anh   (VN) 
91 Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-21904 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) NEW JOURNEY INTERNATIONAL 

HOLDING LTD.  (VG) 

Akara Bldg., 24 De Castro Street, 

Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng bánh; bộ mỹ phẩm; tinh dầu; mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; 

mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; chất 

làm bóng môi.  
 

 
(210) 4-2015-21906 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Hoàng Yến  (VN) 
7A đường 15, khu phố 4, phường Bình 

An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng, dây diện, ổ cắm điện.  
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(210) 4-2015-21907 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, xanh đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 

anh ngữ CANADA  (VN) 
Số 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; gia sư; khóa đào tạo từ xa.  

 
 

(210) 4-2015-21908 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A9.3.9 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Quang 
Hưng  (VN) 
267G Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2015-21909 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, vàng da cam 
(731) INTERNATIONAL TRUCK 

INTELLECTUAL PROPERTY 
COMPANY, LLC   (US) 
2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, 
USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ có động cơ, bao gồm xe tải, xe buýt, khung gầm xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ, và phụ tùng sửa chữa cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 35: Đại lý bán trong lĩnh vực xe tải hoặc xe buýt hoặc phụ tùng sửa chữa cho xe cộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cho xe tải, xe buýt, khung gầm xe cộ, động cơ 
cho xe trên mặt đất. 
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(210) 4-2015-21910 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH KONA  (VN) 

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE.  
 

Nhóm 24: Ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán gối, đệm lò xo, đệm mút, đệm bông PE, ga phủ giường, chăn đắp, 
chăn trải giường.  

 

 
(210) 4-2015-21911 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH KONA  (VN) 

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE.  
 

Nhóm 24: Ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán gối, đệm lò xo, đệm mút, đệm bông PE, ga phủ giường, chăn đắp, 
chăn trải giường.  

 

 
(210) 4-2015-21912 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH 

AMERICA, LLC   (US) 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, 
NC 27513 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học; 
chất dinh dưỡng sinh học; chế phẩm sinh học nông dụng; hoá chất để sản xuất dược 
phẩm, hoá chất nông nghiệp và/hoặc chế phẩm sinh học nông dụng; hoá chất để pha chế 
các hỗn hợp dùng cho các ứng dụng cuối trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm 
sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, và/hoặc dùng trong nhà và vườn. 
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(210) 4-2015-21913 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ánh sáng Tuấn 
Khương   (VN) 
30-32 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận 
Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; chóa đèn; quạt điện; nồi cơm điện; thiết bị làm nóng 

nước tắm.   
 

 
(210) 4-2015-21914 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21915 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
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(210) 4-2015-21916 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21917 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-21918 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo. 
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(210) 4-2015-21919 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-21921 (220) 14.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.13; A26.11.8; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Lương 

Sơn Bò Tùng Xẻo   (VN) 
31 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-21922 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên  (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp như: ca 
nhạc, kịch; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; khuếch trương 
sự kiện không nhằm mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-21923 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
Sanzo Việt Nam  (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Tivi; thiết bị âm thanh; bộ khuyếc đại âm thanh; máy thu thanh; máy thu thanh 
và thu hình; đầu đĩa; loa. 

 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hoà không khí; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-21924 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 8.1.1 
(591) Nâu, đen, cam 

(540) 

  

(731) Lê Linh Lan  (VN) 
Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê; nhà hàng bánh.  
 

 
(210) 4-2015-21927 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Vàng đậm, xanh da trời, đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và khoáng sản 
Hoàng Phúc  (VN) 
Mỏ Lũng Hỏa, thôn Lũng Cùng, xã 
Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng, sữa. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-21928 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 15.7.1; 26.2.7; 10.3.7 
(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuấn 
Xâm  (VN) 
Đường số 9, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Bách kẹp bằng kim loại (thanh kẹp bằng kim loại dùng để cố định các tấm tôn); 
bu lông, ốc vít bằng kim loại; đai thép, đai sắt. 
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(210) 4-2015-21929 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.24; A25.7.22 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lý Nam Dương  (VN) 
Lô 58 D đường số 5, khu công nghiệp Đà 
Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào, cửa sổ bằng nhôm, thanh nhôm, khung nhôm dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Cửa ra vào, cửa sổ bằng gỗ; cửa ra vào, cửa sổ bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-21930 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nhật Thành 
Nam  (VN) 
Tổ 23, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy; phụ tùng, linh kiện cho ô tô, xe máy thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2015-21931 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại VIETWAY G.R.O.U.P 
Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngõ 1D phố Trần Quang Diệu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; điện thoại cầm đi được; điện thoại cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-21932 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A11.3.3; 5.7.12; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Canh  (VN) 

Số 93, ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-21933 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.12; 5.7.21 
(591) Xanh, trắng, đà (nâu) 

(540) 

  

(731) Hiệu bánh Bảo Linh  (VN) 
Khối phố Trường Đồng, phường Tân 
Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh gừng; bánh gạo; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; kẹo; bánh nhân thịt. 
 

 
(210) 4-2015-21934 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty CP Bảo Ngọc Việt Nam  

(VN) 
130 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); sắp xếp 
và tổ chức điều hành hội thảo; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí/giáo 
dục); dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-21935 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 26.3.2; 26.2.7; 26.7.25; 

A24.15.7 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng đất 
(731) HONG-YI WOODEN ARTICLE CO., 

LTD.  (TW) 
No. 186-3, Sec. 1, Dongshan Rd., Beitun 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gối; đệm ghế; khung ảnh; hộp bằng gỗ; gương soi; móc treo 
quần áo, không bằng kim loại; phụ kiện cho đồ đạc trong nhà không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ đạc trong nhà, đồ đạc cố định trong nhà, vật 
dụng dùng hàng ngày, thiết bị phòng tắm, thiết bị nhà bếp; đại lý xuất khẩu và nhập khẩu; 
báo giá hàng hóa hoặc dịch vụ; báo giá đấu thầu; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1438 

(210) 4-2015-21938 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Yến Thùy  (VN) 
Số 35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã qua sơ chế); yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
 
 

(210) 4-2015-21939 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Yến Thùy  (VN) 
Số 35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; 
nước hoa; kem làm trắng da; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-21940 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, đã sản xuất hoặc chưa sản xuất; các sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; 
xì gà; ống thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2015-21942 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A9.7.22; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21943 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-21944 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-21945 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21946 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A5.3.15; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21947 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.6; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Quân 
TPQ  (VN) 
14 Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-21948 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.1; 1.15.23; 

1.15.15; 1.15.21 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, ghi, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Chế biến Nước sạch Quảng 
Ninh  (VN) 
Tổ 8, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-21949 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.1; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, ghi, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Chế biến Nước sạch Quảng 
Ninh  (VN) 
Tổ 8, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2015-21952 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, xám, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Xuân Hương  (VN) 
73/100 Nguyễn Biểu, phường 01, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống 
 

(210) 4-2015-21953 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sanaland 
Việt Nam   (VN) 
Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-21954 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sanaland 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-21955 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đen, xanh (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NAGAI  (VN) 
Lô NV1-7 số 173 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, tổ chức các cuộc thi cho giáo dục và giải trí; giáo dục 
đào tạo giáo dục; giảng dậy, dịch vụ dịch thuật; học viện; trường đào tạo giáo dục. 
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(210) 4-2015-21958 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONE KILL  (VN) 
05 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21959 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  
(VN) 
25Bis (lầu 9) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-21960 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Cam, đen 
(731) Châu Lệ Nga   (VN) 

30/24 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; vali; cặp học sinh; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-21961 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) Nông Thị Huyền   (VN) 

102 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; pin điện thoại; thiết bi sạc pin điện thoại; cục 
sạc pin điện thoại dự phòng; tai nghe điện thoại. 

 
 

(210) 4-2015-21962 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ quốc tế 
ánh Sao   (VN) 
14 Tân Thới Nhất 6, khu phố 6, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-21963 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.1.14; 2.3.1; A1.1.12; 2.1.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, xanh lá đậm, xanh lá cây, đen và 
trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ truyền thông TK  (VN)
789B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); pin điện; thiết bi sạc pin; điện thoại di 
động; điện thoại. 

 
 

(210) 4-2015-21964 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; A2.1.23; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ cam, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ truyền thông TK  (VN)
789B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); pin điện; thiết bi sạc pin; điện thoại di 
động; điện thoại. 
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(210) 4-2015-21965 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ truyền thông TK   (VN) 
789B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính xách tay (laptop), pin điện, thiết bị sạc pin, điện thoại di 
động, điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-21970 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Gia Hân  (VN) 
31A/2 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-21971 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -
thương mại Hà Trung Hậu   (VN)
28 đường số 3 cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2015-21973 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -
thương mại - dịch vụ và quảng
cáo Tân Phú Thành  (VN) 
102/39 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
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(210) 4-2015-21974 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 7.5.10; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thung Lũng 
Thiền  (VN) 
38 đường Khe Sanh, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Khách sạn (cơ sở lưu trú tạm thời); nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-21975 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.15; 2.1.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Rượu Thế Giới  
(VN) 
17 Châu Thới, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất, rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 

 
Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất, rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-21976 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.12.1; 

5.7.3 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hương 
Nam  (VN) 
89 đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ thịt; 
rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt quả ướt. 

 
Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; cà phê; chè; ca cao; sô cô la; gạo; bột mì; bánh tráng (làm từ 
bột gạo và bột mì); bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; đường; mật 
ong; mật đường; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); đồ gia vị; thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo). 
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Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, hàng may sẵn, vải, văn phòng phẩm, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, chất phụ gia và hương liệu thực phẩm, nông, lâm 
sản; mua bán các loại thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ 
thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, mứt quả, mì ống, mì sợi, cà phê, chè, 
ca cao, sô cô la, gạo, bột mì, bánh tráng (làm từ bột gạo và bột mì), bột và chế phẩm làm 
từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, kẹo đường, mật ong, mật đường, muối, tương hạt cải, 
dấm, nước xốt (gia vị), đồ gia vị, thạch trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-21977 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-21978 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 608, 6/F, Wah Shing Centre, 11 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; màng chắn [âm thanh]; loa; thiết 

bị sạc cho pin điện; bộ định tuyến (dùng để kết nối các phân đoạn mạng); bộ khuếch đại 
sóng WIFI; thiết bị (camera) giám sát; dụng cụ cảm biến; chuông điện báo động; thiết bị 
điều khiển từ xa; chuông cửa điện; cầu dao điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

 
(210) 4-2015-21979 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam  (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem và các sản phẩm kem sữa; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh mỳ; bánh 
ngọt. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2015-21980 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21981 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21982 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21983 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21984 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21985 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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1449 

(210) 4-2015-21986 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21987 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21988 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21989 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21990 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21991 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21992 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21993 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21994 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-21995 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Berlin - Đức  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21996 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.15.15; A26.3.7; 2.9.25; 

26.4.9; A19.3.24 
(591) Xanh, nâu, nâu nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-21997 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.11; 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; 

1.15.23 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thần Diệu  (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21998 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-21999 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22002 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thành Phát  (VN) 
Số 58, ngách 2, ngõ Giếng Mứt, phố 

Bạch Mai, phường Trương Định, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại đèn như: đèn led, đèn nháy, đèn quang, đèn 

tuýp, đèn neon, bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện.  
 

 
(210) 4-2015-22003 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) BONIA INTERNATIONAL 

HOLDINGS PTE LTD   (SG) 

89 Defu Lane 10, Singapore 539220  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan tới đồ da và đồ giả da, cặp đựng tài liệu, cặp da, túi, 

túi xách tay, ví đựng tiền để trong túi quần áo, ví tiền của phụ nữ, túi du lịch, vali, vật 
dụng để giữ chìa khóa, bìa bọc quyển séc, bìa bọc hộ chiếu, bìa bọc tài liệu hoặc danh 

thiếp, túi đeo vai, ví đựng đồ trang điểm, «, « che nắng và gậy chống, quần áo, khăn 

quàng cổ, ca vát, giày ống, giày, dép đi trong nhà, tất ngắn cổ, tất cao cổ, dây thắt lưng, 
đồng hồ, kính mắt, bút và nước hoa, tất cả được bao gồm trong nhóm 35.  

 

 
(210) 4-2015-22007 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty cổ phần Tasco   (VN) 
Tầng 4, toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất 

động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng, công ích; dịch vụ giám 

sát xây dựng. 
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(210) 4-2015-22008 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiền Khải Anh  
(VN) 
Tổ 39B, phường Cẩm Trung, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2015-22009 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.5.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng SANUCO  (VN) 
Lô N02A, khu K26, 203A Dương Quảng 
Hàm, phường 07, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-22010 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.1.5; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.11; 

A5.5.22; 26.4.2; 26.4.9; 20.5.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh, hồng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất Ngọc Yến   (VN) 
158 cư xá Đài Ra Đa, Phú Lâm, đường 
số 2, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-22011 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Instanta Việt 
Nam   (VN) 
Nhà xưởng D1, lô đất IL 08 - IL 10 và IL 
18 - IL 20, Khu đô thị, công nghiệp và 
dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy 
Nguyên, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-22012 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; 26.7.25; A26.1.18; 26.13.25 

(591) Đen, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển, trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(731) THE POKEMON COMPANY 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 

Suite 1900, 333 108th Avenue NE, 

Bellevue, WASHINGTON 98004, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi trên máy vi tính; 

chương trình trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử 

tương tác; phần mềm trò chơi điện tử tương tác; chương trình trò chơi video tương tác; 

phần mềm trò chơi video tương tác; chương trình trò chơi video; phần mềm trò chơi video; 

tệp tin đa phương tiện tải có thể tải về được, cụ thể là các trò chơi; chương trình trò chơi 

trên máy vi tính có thể tải về được;phần mềm trò chơi trên máy vi tính có thể tải về được; 

chương trình trò chơi điện tử có thể tải về được; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải về 

được; chương trình trò chơi điện tử tương tác có thể tải về được; phần mềm trò chơi tương 

tác có thể tải về được; chương trình trò chơi video có thể tải về được; phần mềm trò chơi 

video có thể tải về được; thiết bị công nghệ cho phép kết nối không dây phạm vi tầm ngắn 

(NFC), cụ thể là thẻ gắn móc xích chìa khóa, móc xích chìa khóa, móc chìa khóa, thẻ chìa 

khóa, móc khóa tròn và vật dụng giữ khóa, và bức tượng nhỏ để tạo điều kiện truyền tải, 

thu âm và trao đổi nội dung trò chơi video.  

 

Nhóm 20: Thẻ gắn móc xích chìa khóa bằng nhựa, móc xích chìa khóa bằng nhựa, móc 

chìa khóa bằng nhựa, thẻ chìa khóa bằng nhựa, móc khóa tròn bằng nhựa, vật dụng giữ 

khóa bằng nhựa.  

 

Nhóm 28: Bàn cờ trò chơi; thiết bị trò chơi điện tử để chơi trò chơi video cụ thể là thiết bị 

cầm tay để chơi trò chơi điện tử; thẻ game; búp bê bằng nhung; trò chơi câu đố trí tuệ lôi 

cuốn; mô hình nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video để sử dụng với màn hình hiển thị 

hoặc màn hình máy tính bên ngoài; máy trò chơi sử dụng đồng xu; trò chơi thẻ bài. 

 

Nhóm 35: Cung cấp tiếp thị và quảng bá các sự kiện đặc biệt cụ thể là các giải đấu cho 

các cầu thủ của trò chơi thẻ và trò chơi video.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất, phân phối và cung cấp thông tin của các bộ 

phim điện ảnh và chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; tổ chức các 

giải đầu cho các cầu thủ của trò chơi thẻ và các trò chơi video; cung cấp thông tin giải trí 

trong các lĩnh vực của chương trình trò chơi điện tử, các sản phẩm trò chơi điện tử và các 

chủ đề giải trí khác liên quan đến các chương trình trò chơi điện tử qua trang web.  
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(210) 4-2015-22013 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.16; A5.1.5; 

A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, cam, nâu, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-22014 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 15.7.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bao bì 

Tân Thành Lợi  (VN) 
60 khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; giấy bao gói, bao bì giấy, hộp bằng bìa cứng hoặc giấy, bìa cứng. 

 

(210) 4-2015-22015 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH  định hướng 

dinh dưỡng EZ  (VN) 
Cụm công nghiệp Thạnh Phú, Thiện Tân, 
xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  
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(210) 4-2015-22016 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MASCOT VALVES PVT. LTD   (IN) 

166-167, G.I.D.C., Naroda, Ahmedabad-
382 330, Gujarat State, India 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van kiểm soát bằng kim 
loại (không phải là bộ phận của máy); van điều khiển bằng tay (không phải là bộ phận của 
máy). 

 

Nhóm 07: Bộ giảm áp lực (bộ phận của máy móc); thiết bị làm giảm quá nhiệt; máy móc 
và các bộ phận của máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-22017 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh: Cơ sở sản 

xuất mắm Bà Hai  (VN) 
Số 138, khu phố 1, phường 5, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mắm. 
 

 
(210) 4-2015-22018 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 26.4.2; 25.5.25; 25.3.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Phan Thị Minh Khanh  (VN) 

296/20 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách, cặp sách; va li. 
 

 
(210) 4-2015-22019 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Bửu  (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các loại hàng hóa như sau: phụ gia (hoá chất) dùng cho dầu 

nhờn (dầu nhớt), phụ gia (hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ), chất giải nhiệt dùng để 

giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ, chất lỏng dùng cho phanh, dầu và chất lỏng dùng 

cho thủy lực, dầu và chất lỏng truyền nhiệt, chất lỏng dẫn động, chất chống sôi dùng cho 

chất làm mát động cơ, chế phẩm để tiết kiệm, kem làm sạch vỏ xe, kem làm sạch đồ da, 

xi đánh giày, xà phòng giặt, nước rửa tay, nước rửa xe (chất tẩy rửa làm bóng xe), nước 

rửa kính, nước tẩy rỉ sét, nước tẩy rửa bề mặt động cơ, nước súc bình xăng con (bộ chế 

hoà khí), dung dịch tẩy rửa/súc két nước, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu và chất 

lỏng bôi trơn, dầu chống ăn mòn, dầu nhớt, thiết bị lọc gió cho động cơ, thiết bị lọc gió 

(là bộ phận của máy móc), thiết bị lọc khí xả (là bộ phận của máy móc hoặc động cơ), 

thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc nhớt (dùng cho động cơ), đèn dùng cho xe cộ (ô tô và gắn 

máy), bộ đèn chống làm lóa mắt cho ô tô, đèn pha dùng cho ô tô, thiết bị chiếu sáng dùng 

cho xe cộ, chóa đèn (dùng cho xe cộ), chao đèn (dùng cho xe cộ), cần gạt nước mưa và 

lưỡi gạt, khớp nối hình chữ thập dùng cho phụ tùng ô tô và xe máy, kèn xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-22020 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Vũ  (VN) 
Số 49, đường 50, khu phố 9, khu dân cư 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các loại hàng hóa như sau: phụ gia (hoá chất) dùng cho dầu 

nhờn (dầu nhớt), phụ gia (hoá chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasolin, diesel), chất 

giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ, chất lỏng dòng cho phanh, đầu và 

chất lỏng thuỷ lực, dầu và chất lỏng truyền nhiệt, chất lỏng dẫn động, chất chống sôi dùng 

cho chất làm mát động cơ, chế phẩm để tiết kiệm nhiên liệu, kem làm sạch vỏ xe, kem 

làm sạch đồ da, xi đánh giầy, kem đánh giầy, xà phòng giặt nệm (dùng cho ô tô), dầu lau 

bóng nội thất ô tô, nước hoa cho xe, chế phẩm dùng để tạo ra hương thơm, nước rửa tay, 

nước rửa xe (chất tẩy rửa và làm bóng xe), nước rửa kính, nước tẩy gỉ sét, nước tẩy rửa bề 

mặt động cơ, nước súc bình xăng con( bộ chế hòa khí), dung dịch tẩy rửa/súc két 

nước,dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu và chất lỏng bôi trơn, đầu chống ăn mòn, đầu 

nhớt,thiết bị lọc gió cho động cơ, thiết bị lọc gió (là bộ phận của máy móc hoặc động cơ), 

thiết bị lọc khí xả (là bộ phận của máy móc hoặc động cơ), thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc 

nhớt (dùng cho động cơ), đèn dùng cho xe cộ (ô tô và gắn máy), bộ đèn chống làm loá 

mắt cho ô tô, đèn pha dùng cho ô tô, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, chóa đèn (dùng 

cho xe cộ), chao đèn (dùng cho xe cộ), cần gạt nước mưa và lưỡi gạt, khớp nối hình chữ 

thập dùng cho phụ tùng ô tô và xe máy, còi xe cộ. 
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(210) 4-2015-22021 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH H.2.O  (VN) 

133/10 đường số 1, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn ghế tre; mành tre. 
 
 

(210) 4-2015-22023 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Miren  

(VN) 
54 đường số 5, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa dưỡng thể; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng 
da; sữa rửa mặt.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem làm trắng da; kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, kem ngăn ngừa mụn, kem chống nắng, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, 
dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung 
dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, kem ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, màu 
mắt (mỹ phẩm), bột tắm trắng.  

 
 

(210) 4-2015-22024 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh nhà phân phối 

mỹ phẩm Thanh Tú  (VN) 
220/26 đường 30/4, khóm 2, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lúa, gạo, đường, sữa, nước mắm, nước tương, dầu ăn, hạt nêm, muối, 
mì chính (bột ngọt), ớt, tiêu, tương ớt, tương cà, thực phẩm chức năng, bu lông, con tán, 
ống nước, sách, vở, bút, thước kẻ, êke, compa, bút tẩy, cục tẩy, phấn, bảng, dụng cụ bấm 
giấy, dụng cụ kẹp giấy, bìa đựng hồ sơ, hộp đựng bút. 
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Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê phương tiện vận 
chuyển. 

 

 
(210) 4-2015-22026 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh sứ Hảo Cảnh  (VN) 
Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sứ vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: thiết bị sứ vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-22027 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.25; 24.17.17; 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh sứ Hảo Cảnh  (VN) 
Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sứ vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: thiết bị sứ vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-22028 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất khăn giấy Trung Thành  
(VN) 
Số 33, ngõ 175 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng bọc để bao gói và bảo quản thực phẩm. 
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(210) 4-2015-22029 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.4.11; A3.4.24 
(591) Nâu, đen, trắng, đỏ 
(731) Dương Khánh Minh  (VN) 

211 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; hoa tươi; rau tươi; trái cây tươi như: táo đỏ, táo đen, nho. 
 

 
(210) 4-2015-22030 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón dùng trong nông nghiệp; hợp 
chất chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim loại; hóa chất dùng để bảo quản thực 
phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; phân bón; phân bón lá; chế 
phẩm axit amin được sử dụng như phân bón; chế phẩm để cải thiện đất (hóa chất); chế 
phẩm để cải tạo đất (hóa chất); hóa chất để cải tạo đất; axit amin (hóa chất); chế phẩm 
axit amin (hóa chất); chế phẩm điều hòa sinh trưởng rễ cây trồng; chế phẩm làm tăng 
trưởng rễ cây trồng; hóa chất kích thích rễ cây trồng; phân bón lá và hóa chất kích thích rễ 
cây trồng dùng để kháng bệnh cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-22034 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; A5.5.20; 

26.1.2; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ 
cỏ thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất phụ gia 
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hóa học cho dầu; chất phụ gia làm sạch cho xăng [dầu]; chất phụ gia hóa học cho bùn 
khoan; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; 
chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa 
tổng hợp, dạng thô/chưa xử lý; phân bón. 

 

Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in; sơn chống gỉ; chất bảo quản gỗ; nhựa tự nhiên [dạng thô]. 
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy dệt; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy 
ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy khai thác mỏ; máy công cụ. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; 
bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; chìa vặn đai ốc (dụng cụ cầm tay); dao kéo; bộ 
đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; bút [đồ dùng văn phòng]; keo dán (dùng cho văn phòng và gia 
đình); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo 
có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng. 

 

Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; bao 
[phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao, gói; gioăng cao su cho bình, lọ; khuôn bằng cao 
su rắn; bao bì amiăng. 

 

Nhóm 18: Da thuộc; vật liệu giả da; túi du lịch; vali [hành lý]; ví tiền; ô (dù). 
 

Nhóm 19: Xi măng; nhựa đường; ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; ống dẫn cứng 
không bằng kim loại [xây dựng]; sàn, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; 
tấm ốp tường, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 22: Túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; túi [bao tải] để vận chuyển và lưu 
giữ các nguyên vật liệu để rời; sợi dệt dạng thô; cái võng; sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng 
cho ngành dệt; lều trại (mang đi được). 

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ đàn hồi dùng 
trong ngành dệt; sợi len. 

 

Nhóm 25: Quần; áo; đồ đội đầu; mũ; giày; dép; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 26: Khoá kéo dùng cho túi; đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; hoa 
nhân tạo; dải viền để trang trí quần áo; dây viền [đồ ren tua kim tuyến]. 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm phủ sàn; thảm tập thể dục; thảm cỏ nhân tạo; thảm chống 
trơn; thảm ô tô; giấy dán tường. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi video; 
dụng cụ rèn luyện hình thể; vợt; bóng cho trò chơi. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh; rượu vang; rượu gạo; rượu khai vị; đồ 
uống hoa quả có cồn. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị điện, thiết bị cấp thoát 
nước; khai thác mỏ; dịch vụ diệt động vật có hại [không dùng trong nông nghiệp]; dịch vụ 
vệ sinh trong và ngoài tòa nhà. 
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Nhóm 38: Dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, vận tải; môi giới vận tải, bãi đỗ xe; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng, đóng gói hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ trường nội trú; giảng dạy; giải trí trên 
truyền hình; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ vũ trường. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ ngành hóa, lập trình máy tính, cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; 
thiết kế quần áo; thiết kế công nghiệp; nghiên cứu về cơ khí; khảo sát địa chất. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin, dịch 
vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 
 

(210) 4-2015-22035 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật nông nghiệp Hương 
Giang  (VN) 
12/44 Đào Duy Anh, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất xử lý môi trường; hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng 
thủy hải sản; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu bọ, côn trùng gây bệnh cho cây trồng); thuốc 
thú y thủy sản; chế phẩm thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho thủy sản; tác nhân hóa 
học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho động vật. 

 
 

(210) 4-2015-22036 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh nhạt, ghi đậm 
(731) NAUTICAL CONCEPT PTE LTD  (SG) 

51 Bukit Batok Crescent, #04-14, 
Singapore 658077 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày cao cổ; dép lê; dép quai hậu; giày thể thao; giày thể thao cao cổ; 
giày tập (gym); giày chơi các môn thể thao; giày thể thao đế bằng; tất ngắn; tất dài; đế 
giày dép; quần áo; áo cộc tay; mũ [mũ nón]; quần áo lót; quần áo mặc trong bằng vải 
lanh; quần áo lót mặc bên trong. 
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(210) 4-2015-22037 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 

INC.  (PH) 
No. 731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-22038 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 

INC.  (PH) 
No. 731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112, Metro Manila, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-22039 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.5; 26.2.7; 1.15.1 
(731) Nguyễn Duy Trinh   (VN) 

Số 30, tổ 10, phường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở 
bia; rượu mùi; rượu vôtca; rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-22040 (220) 17.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.5; 4.5.14; 4.5.15 
(731) BBK COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
255#, BBK Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; máy 
tính bảng; điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; tai nghe; dụng cụ hàng 
hải; pin điện; thiết bị sạc pin điện. 

 

 
(210) 4-2015-22041 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Nassim JV  (VN) 

Số 30 đường số 11, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 

phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-22043 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm để xức sau khi tắm, rửa; mặt nạ đóng gói sẵn dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng dùng cho cá nhân; hương liệu dùng cho 
đồ uống [tinh dầu]; hương liệu [tinh dầu]; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm đánh răng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-22044 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm trái cây đã chế biến dùng làm thực phẩm; sản phẩm rau đã chế biến 

dùng làm thực phẩm; thực phẩm làm từ rau đã lên men; nước ép rau dùng để nấu ăn; thực 
phẩm làm từ đậu phụ; đậu, được bảo quản; sản phẩm thịt đã chế biến dùng làm thực 
phẩm; tảo tía nướng; dầu ăn; mỡ ăn; sản phẩm rong biển đã chế biến dùng làm thực phẩm; 
thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ cứng; nước trái cây nấu đông. 
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(210) 4-2015-22045 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A25.1.10; A25.7.21; 1.15.24
(731) WHITE CRANE (V.88) AQUA-TECH 

CO., LTD.  (TH) 
24 Soi Prasertmanukit 7, Prasertmanukit 
Rd., Chorakaebua, Ladprao, Bangkok 
10230 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho động vật dưới nước. 
 

 
(210) 4-2015-22046 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.7; 3.7.16 
(731) WHITE CRANE (V.88) AQUA-TECH 

CO., LTD.  (TH) 
24 Soi Prasertmanukit 7, Prasertmanukit 
Rd., Chorakaebua, Ladprao, Bangkok 
10230 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho động vật dưới nước. 
 

 
(210) 4-2015-22047 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.2; ; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Việt Thái  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ H, khu tập thể X361, 
đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm: cụ thể là cám. 
 

 
(210) 4-2015-22048 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.6;  
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Việt Thái  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ H, khu tập thể X361, 
đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm: cụ thể là cám. 
 

 
(210) 4-2015-22050 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US)

One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, cụ thể là thuốc kháng sinh.  
 

 
(210) 4-2015-22051 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh nước 

biển đậm 
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, bao gồm cả xe đạp điện, các bộ phận, phụ tùng và phụ kiện của chúng 
như: trục bánh xe, trục bánh xe cho bánh răng trong, trục bánh xe đạp có máy phát điện 
bên trong, cần nhả ly hợp nhanh ở trục bánh xe, cơ cấu nhả nhanh ở trục bánh xe, cần nhả 
ly hợp ở hộp số, cần sang số, cơ cấu sang số, cơ cấu truyền tải, cơ cấu dẫn xích, ổ líp, đĩa 
xích, puli truyền động thích hợp để sử dụng với xe đạp, xích, dây cáp chuyển số, trục 
khuỷu, bộ tay quay, bánh xích phía trước, bàn đạp, dây kẹp giữ ngón chân, cần phanh, 
phanh, dây cáp phanh má phanh, vành bánh xe, đĩa phanh, đệm phanh, bánh xe, lốp, săm, 
nan hoa, kẹp nan hoa, ổ đỡ côngxôn phía dưới, trụ đỡ yên xe, phần để ở đầu để lắp khung 
chạc, cơ cấu giảm xóc, tay lái, trụ tay lái, ống kẹp cho tay lái, đầu chặn tay lái, cột trụ cho 
chỗ ngồi, yên xe, bộ chỉ báo vị trí cơ cấu số cho xe đạp, động cơ điện cho xe đạp và chi 
tiết chuyển mạch cho xe đạp.  

 

Nhóm 25: Giày và giày ống, cụ thể là giày đi xe đạp, giày đi đánh cá, ủng lội nước đi câu 
cá, cái bọc giày; quần áo cụ thể là quần áo thể thao (đồng phục thể thao), quần áo cho 
người đi xe đạp, quần áo đua xe đạp, quần áo đi câu cá, quần áo đi chèo thuyền, quần áo 
tập thể dục dụng cụ, quần áo mặc ngoài trời, quần áo mặc  đi mưa, áo mưa, bộ quần áo. 
mưa, mũ, mũ lưỡi trai, găng tay (trang phục), găng tay đi xe đạp, găng taỵ đua xe đạp, bít 
tất, áo sơ mi, áo vét tông, áo nịt len, áo gi-lê áo gi-lê đi câu cá, quần dài, quần chật ống và 
quần áo lót.  

 

Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm cả ống cuộn dây câu dùng để câu cá, cần câu cá, dây câu 
cá, bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng trên cần câu cá), lưỡi câu để câu cá, mồi 
nhử (nhân tạo) để câu cá, mồi câu nhân tạo, giỏ câu (thiết bị câu cá), phao để câu cá, vật 
nặăng buộc ở dây câu/lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì lưới), vợt hứng cá dùng cho 
người đi câu, túi đựng đồ câu cá, găng tay dùng cho đánh cá; hộp đựng cần câu cá và đồ 
chứa đồ câu cá và vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu cá.  
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Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chức các cuộc đua xe đạp; tổ chức các 
giải đấu, tổ chức các giải đấu câu cá.  

 
 

(210) 4-2015-22052 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THERAPHARMA, INC.   (PH) 

Bonaventure Building, Greenhills, 
Ortigas Avenue, San Juan, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2015-22053 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh Trương Hoàng 

Chương  (VN) 
Số 81 -101 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành điện; mua bán vật tư ngành nước; mua bán đồ trang trí 
nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-22054 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ sô cô la; bơ sô cô la lạc; bơ hạt sô cô la; bơ ca cao; bơ dừà; bơ lạc: kem bơ: 
pho mát; kem đánh dậy bọt; kem (sản phẩm từ sữa); sữa đông; đồ uống trên cơ sở sữa với 
trứng và/hoặc kem sữa - không chứa cồn: nước quả nấu đông; thạch trái cây (thạch hoa 
quả); quả đóng hộp (trái cây đóng hộp); kêfia (đồ uống từ sữa và đồ  uống chế biến từ 
nước sữa lên men); nước sữa lên men; bơ thực vật; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); 
sản phẩm sữa; sữa khuấy; sữa giàu protein. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô cô la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống 
sô cô la có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; sữa chua đông lạnh (dạng 
kem lạnh); kem trái cây (đá lạnh). 
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Nhóm 32: Nước giải khát có ga; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết; nước sô đa; xi rô (xi rô dùng cho đồ uống); tinh dầu để sản xuất đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp đồ 
uống có cồn; nước ép trái cây (chiết xuất trái cây) có cồn; rượu rum. 

 

 
(210) 4-2015-22055 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc  (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại (cụ thể là: các loại 
bản lề, hít cửa, khóa cửa, ray trượt, chốt cửa, móc gió). 

 

 
(210) 4-2015-22056 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Polime tổng hợp, đặc biệt là chất gia tốc hoặc chất hoạt hóa được sử dụng với 
chất phân tán thông thường như acrylie, xtiren acrylic hoặc xtiren-butadien để tạo điều 
kiện thuận Iợi cho việc hình thành màng phủ nhanh có thể sử dụng trong sản xuất lớp phủ 
đàn hồi và/hoặc phản chiếu, vạch chỉ dẫn giao thông dẻo nhiệt và phản ứng nhiệt, chất 
làm kín, lớp chắn không khí và nước và lớp phủ kiến trúc bên ngoài.  

 
 

(210) 4-2015-22061 (220) 17.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm, da cam, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần FPT   (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ 
quảng cáo và xuất nhập khẩu, mua bán thiết bị kỹ thuật: ăng-ten thu phát sóng vô tuyến, 
máy quay phim, máy truyền phát tín hiệu điện tử, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  
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Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; dịch vụ hội nghị truyền 
hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.  

 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; giải trí trên truyền hình; giáo dục, đào tạo nghiệp vụ truyền hình.   

 

Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền, dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến.  

 
 

(210) 4-2015-22063 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.15; A5.3.13; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
An Phát Việt  (VN) 
84 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-22064 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Fashion 

Lines Việt Nam  (VN) 
Đội 4, thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo thể dục; quần áo đan; quần áo ngủ; quần áo may 
sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-22065 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại UPF Việt Nam  (VN) 
Khu Gò Mèo, thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo thể dục; quần áo đan; quần áo ngủ; quần áo may 
sẵn.  
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(210) 4-2015-22066 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.1.1; 24.17.5; 2.9.14; 24.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Sài Gòn CO.OP  (VN) 
765-766 đường 8B, khu A, khu đô thị An 

Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chức năng; buôn bán đồ 

dùng khác trong gia đình như đồ điện gia dụng (quạt máy, ổ điện), sữa tắm, nước hoa, dầu 

gội, dầu xả, chế phẩm nhuộm tóc, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm như: bút 

viết, mực. 
 

 
(210) 4-2015-22067 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương, xám 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Châu Thành  (VN) 
Tổ 11, khu 4, phường Hùng Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng thương phẩm (trứng dùng làm thực phẩm): trứng gà, trứng chim cút, 

trứng vịt, trứng ngỗng. 

 

Nhóm 31: Con giống, cụ thể là: tôm giống, cá giống, cua giống, gà giống; cây giống, cụ 

thể là: cây ăn quả, cây lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-22068 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.3 

(591) Trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2015-22069 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-22070 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh lá, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng hải 
VSICO  (VN) 
Số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, phân đạm, hoá chất (trừ những hoá chất nhà nước 
cấm); uỷ thác xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hành khách,; vận tải đường sông; 
vận tải đường biển; vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; đại lý tàu biển và cung ứng dịch 
vụ hàng hải.  

 

 
(210) 4-2015-22071 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Hương 
Sen  (VN) 
Số 807 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục).  
 
 

(210) 4-2015-22072 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A8.1.16; 8.1.18; 1.15.23; 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Bảo Ngọc (Bánh Mai Lan)  (VN) 
Số 26/13 quốc lộ 20, tổ 1, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mỳ các loại. 
 
 

(210) 4-2015-22073 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 24.9.1; 1.15.9; 4.5.21 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin; truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thế là máy vi tính; máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử, truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2015-22074 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoàng 
Yến  (VN) 
49 Bùi Huy Bích, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-22075 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoàng 
Yến  (VN) 
49 Bùi Huy Bích, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22076 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) DEPUY SYNTHES, INC.  (US) 

700 Orthopaedic Drive, Warsaw, IN 
46581, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế để điều trị bệnh nhân có tình trạng xương 
sống bị thoái hóa, dị tật, chấn thương hoặc chấn thương do chơi thể thao; máy móc, thiết 
bị và dụng cụ y tế dùng cho việc chẩn đoán và điều trị rối loạn thần kinh và rối loạn hệ 
thần kinh trung ương; máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế để điều trị chấn thương chỉnh 
hình và chấn thương; mô cấy ghép tủy sống và chỉnh hình bằng vật liệu nhân tạo; khung 
cấy điều trị cột sống; tấm và vít y tế; dụng cụ phẫu thuật sử dụng trong quá trình chỉnh 
hình; dụng cụ phẫu thuật sử dụng trong phẫu thuật cột sống; tất cả những sản phẩm trên 
không có chức năng la-de. 

 

(210) 4-2015-22077 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu; máy đo lượng đường glucoza 
trong máu. 

 

 
(210) 4-2015-22078 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH ALTALAB  (VN) 

Số 53, ngõ 94, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm. 
 

 
(210) 4-2015-22079 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 4.3.3 

(591) Xanh, cam, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rồng Sáng 
Tạo  (VN) 
148/9D Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (quần áo, trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần đùi, thắt 

lưng, quần bơi, quần áo trẻ em). 
 

 
(210) 4-2015-22082 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.2; 24.15.21; A24.15.7; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Thanh  (VN) 
24-26 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện máy như: tivi, âm ly, loa, đài, tủ lạnh, điều hòa, máy 

giặt, thiết bị viễn thông, máy vi tính, bếp điện, nồi điện, quạt, đèn, máy ảnh, máy quay 

phim, máy in, máy fax. 
 

 
(210) 4-2015-22083 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.21; A3.7.24 

(591) Xanh cốm, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Xinh Cùng Cho 
Co  (VN) 
87 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-22084 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 1.15.24; A25.3.3 
(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, xanh cốm, trắng, đỏ, tím, 
hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Link Life  (VN) 
Nhà liền kề A4X3, khu Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh mũi họng (dùng trong y tế); thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-22087 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.13.1; 2.7.23; A1.13.10 
(591) Cam, xanh dương đậm, xanh lá cây, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
khoa học công nghệ Chấn 
Nam  (VN) 
80-82-84 Thăng Long, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu hoá học; phân tích hoá học; dịch vụ ngành hoá; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người 
khác]; nghiên cứu sinh học. 

 

 
(210) 4-2015-22088 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.3; 26.5.2; 3.13.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Minh Hiếu Coffee  (VN) 
9 đường Quang Trung, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, hương 

liệu cà phê. 
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(210) 4-2015-22089 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 
hàng Ngói Đỏ  (VN) 
7 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-22090 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 7.1.6; A7.1.12 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện máy TP. 
Hồ Chí Minh  (VN) 
455-457 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Các hàng điện máy cụ thể gồm: ổ cắm, phích cắm, công tắc, cầu chì, bảng điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe máy, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng điện, điện tử; mua bán vật tư xây dựng; mua bán máy 
móc; mua bán thiết bị văn phòng; mua bán hoá chất (trừ hóa chất có tính độc mạnh). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; dịch vụ cho thuê kho; đóng gói và lưu giữ, bảo quản hàng 
hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22091 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CÔ MÔ  (VN) 
324 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi, mì ống.  
 

Nhóm 35: Mua bán mì sợi, mì ống.  
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(210) 4-2015-22092 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Da cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Mẫn  (VN) 
113 đường TTH07 khu phố 3, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Inox, sắt, thép thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất, ngoại thất như: bàn, ghế, giường, tủ; nệm (đệm); gối thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, nệm (đệm), gối, inox, sắt, thép thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2015-22093 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa Hừng 
Đông  (VN) 
Kho C4, lô D, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt nhựa các loại; mua bán máy móc ngành nhựa. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc các loại. 
 
 

(210) 4-2015-22094 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 2.9.8; A26.11.12 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Ngôi Sao Trẻ  (VN) 
30/5 Nguyễn Đình Chi, phường 9, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-22095 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Ngôi Sao Trẻ   (VN)
30/5 Nguyễn Đình Chi, phường 9, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt. 

 

Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải không dệt. 

 

Nhóm 35: Mua bán khăn giấy, khăn giấy ướt; mua bán khăn lạnh bằng vải không dệt. 
 

 
(210) 4-2015-22096 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.1.18; 26.1.1; 3.7.3; A2.5.23; 2.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc Hưng Xanh  (VN) 
53/4 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-22097 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Da cam, đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lộ Đức  (VN) 
Lô LB2-05, đường số 7, khu công nghiệp 

Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 

Hòa, Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao bì bằng nhựa, bằng chất dẻo (dùng để bao gói). 
 

 
(210) 4-2015-22098 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế An 
Phó Khang  (VN) 
4/80A Đặng Công Bỉnh, ấp Nhị Tân 2, 

xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-22100 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Diệu   (VN) 
78A đường 9/4, phường Thanh Xuân, thị 
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, thương mại các loại bột mì, men, phụ gia bánh mì.  
 

 
(210) 4-2015-22101 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thanh Dung  (VN) 
Lô số 12, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân 
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 28: Bong bóng thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2015-22102 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 3.11.7; 1.15.23 
(591) xanh lam sẫm, xanh da trời, nâu, hổ 

phách 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch quốc tế Biển Vàng  (VN)
398A Võ Văn Tần, phường, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-22103 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.3 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại ván ép Thịnh Phát   (VN) 
133E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ván ép các loại.  
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(210) 4-2015-22104 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ván ép - cơ khí - 
xây dựng Nhật Nam  (VN) 
ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ván ép các loại.  
 

 
(210) 4-2015-22105 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh da trời, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su nhựa 
Kim Thiết  (VN) 
B6/11A ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gioăng bằng cao su, phớt cao su, vật liệu đệm lót bằng cao su, ống 
cao su, vòng cao su.  

 

 
(210) 4-2015-22107 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và phát triển VN   (VN) 
Số 28, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo, nước rửa chén bát, nước lau sàn, nước tẩy bồn cầu, nước lau 
kính, nước rửa tay.  

 

 
(210) 4-2015-22108 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1483 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước 
thơm dạng xịt cho cợ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-22109 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước 
thơm dạng xịt cho cợ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-22110 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FURST DESIGN 
INTERNATIONAL  (VN) 
236/29/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh màu; vải bạt để vẽ tranh; giá vẽ của họa sĩ, giá đỡ tay cho họa sĩ; khay 
đựng màu vẽ; bút lông để vẽ; bảng pha màu của họa sĩ; tranh ảnh; đĩa đựng màu nước 
dùng cho hoạ sĩ; màu nước (để vẽ), khuôn cho đất nặn (vật liệu của nghệ sĩ); mô hình mẫu 
của kiến trúc sư. 

 

Nhóm 18: Túi xách; ví bóp; balô; cặp; ô dù. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay trang phục; 
khăn quàng cổ; áo mưa; guốc gỗ; tạp dề. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè 
(trà); cà phê nhân tạo; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống sô cô la có sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán vải; mua bán quần áo may sẵn; mua bán giày dép; mua bán hàng da 
và giả da; mua bán thiết bị linh kiện điện tử viễn thông (sim card điện thoại, thẻ internet, 
thẻ sim); mua bán thực phẩm chức năng; mua bán cà phê; mua bán chè; mua bán đường 
sữa và các chế phẩm chế biến từ đường sữa; mua bán bánh kẹo; mua bán ngũ cốc và tinh 
bột; mua bán đồ uống; mua bán sách báo tạp chí; mua bán văn phòng phẩm; mua bán đồ 
điện gia dụng (nồi cơ điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, máy giặt, máy lạnh, ti vi tủ 
lạnh); mua bán hàng trang trí nội thất (giường tủ bàn ghế); mua bán gạo; mua bán thuốc 
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lá thuốc lào; mua bán máy vi tính; mua bán thiết bị ngoại vi; mua bán phần mềm và thiết 
bị viễn thông; dịch vụ quảng cáo; mua bán rau củ quả. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ sửa quần áo; dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ may chần mÒn chăn; cắt 
vải; viền mép vải; dịch vụ làm co vải trước khi may. 

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức hội nghị hội thảo; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi 
giải trí hoặc giáo dục; thông tin giải trí tiêu khiển; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ đại lý 
bán vé (giải trí). 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, dịch vụ xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; tư vấn kiến 
trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô 
thị; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy chủ đặt web. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng khách sạn; dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; cho thuê lều trại; 
quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2015-22111 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FURST DESIGN 
INTERNATIONAL  (VN) 
236/29/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ, nón; thắt lưng (thắt lưng); găng tay trang phục; 
khăn quàng cổ; áo mưa; guốc gỗ; tạp dề (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-22112 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FURST DESIGN 
INTERNATIONAL  (VN) 
236/29/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh màu; vải bạt để vẽ tranh; giá vẽ của hoạ sĩ; giá đỡ tay cho hoạ sĩ; khay 
đựng màu vẽ; bút lông để vẽ; bảng pha màu của hoạ sĩ; tranh ảnh; đĩa đựng màu nước 
dùng cho hoạ sĩ; màu nước để vẽ, khuôn cho đất nặn (vật liệu của nghệ sĩ), mô hình mẫu 
của kiến trúc sư. 
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(210) 4-2015-22113 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.3; 1.15.23; 7.3.2; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Phúc  
(VN) 
61 Phùng Văn Cung, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-22114 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Cơ sở Phạm Văn Đính  (VN) 
Xóm 9, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Dép nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-22115 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 2.1.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
Rượu Xưa  (VN) 
Tổ 6, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại (trừ rượu thuốc); rượu mạnh; rượu vang.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-22116 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.2; A2.9.16; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Hoá Sinh Thái Lan  
(VN) 
Số 78, ấp Khánh Hội B, xã Phú An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, 
khoa học, nông nghiệp, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng).  
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Nhóm 35: Mua bán các loại phân bón, hóa chất.  
 

 
(210) 4-2015-22117 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.3.20; 26.2.7; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hương Rừng Xanh  
(VN) 
Thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc các loại; rượu bổ (sử dụng cho mục đích y tế); rượu trầm hương (sử 

dụng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại; rượu mạnh; rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-22119 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH PA Việt Nam  

(VN) 
Số 9/221 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép [máy dùng cho mục đích công nghiệp]; máy uốn; máy mài; máy cán.  

 

 
(210) 4-2015-22120 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 25.5.2; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh dương, da cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lan Anh  (VN) 
Số 71, ngõ 10, tổ 25, khu văn công Mai 
Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; cho thuê xe 

cộ.  
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(210) 4-2015-22121 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 24.15.21; 26.1.1 
(731) RUIAN CITY SANXING 

AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE 
PARTS CO., LTD.   (CN) 
No. 18 South Gate, Hantian Cun,Tangxia 
Town, Ruian City, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; bộ chế hoà khí; động cơ (không dùng cho 

các phương tiện giao thông trên bộ); magnêtô đánh lửa; vòng găng pít-tông; pít-tông [bộ 
phận của máy hoặc động cơ]; xi lanh dùng chọ động cơ điện và động cơ; bơm [bộ phận 
của máy móc; máy hoặc động cơ]; trục quay; ổ bi [bộ phận của máy móc].  

 
Nhóm 12: Xe ô tô; phanh cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; gương chiếu 
hậu; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe máy; còi cho xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; 
lốp cho bánh xe cộ; xích xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-22122 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Hồng Châu   (VN)
392 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh.  

 

 
(210) 4-2015-22123 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Anh Bảo  
(VN) 
C2/35 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè), cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-22124 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; A26.11.8; A3.7.24 
(591) Nâu vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mây Phương 
Đông   (VN) 
521/30C Cách Mạng Tháng 8, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-22125 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Huỳnh Khanh  (VN) 
994 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường.  

 
 

(210) 4-2015-22127 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22128 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22129 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22130 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22131 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1490 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22132 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22133 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22134 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

(210) 4-2015-22135 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22136 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22137 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
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nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-22138 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-22139 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-22140 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22141 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1495 

(210) 4-2015-22142 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22143 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH Eifelcorp 
Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1496 

(210) 4-2015-22144 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22145 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(731) Công ty TNHH Eifelcorp 
Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1497 

(210) 4-2015-22146 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22147 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1498 

(210) 4-2015-22148 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22149 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-22150 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22151 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22152 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xám, vàng, nâu 
(731) Nguyễn Nguyệt Nga   (VN) 

Số 255 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay thời trang, túi du lịch, cặp da, vali du lịch, ví tiền bằng da.  
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(210) 4-2015-22153 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xám, vàng, nâu 
(731) Nguyễn Nguyệt Nga   (VN) 

Số 255 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, thắt lưng (trang phục), giày dép và 

đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ vải thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-22154 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.2; 26.2.3; 26.2.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xám, vàng, nâu 
(731) Nguyễn Nguyệt Nga    (VN) 

Số 255 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các loại vải bông: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, 

vải dệt kim, vải không dệt, quần áo thờì trang cho người lớn và trẻ em, khăn quàng cổ, 
thắt lưng, giày đép, túi xách tay thời trang, túi xách du lịch, cặp da, vali du lịch, ví tiền 
bằng da, hàng may mặc, mua bán nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm cho ngành hàng dệt 
may; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-22155 (220) 04.11.2013 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.7.6; 26.4.3; 25.5.25; A25.7.21; 26.7.25
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Centec   (VN) 

Số 37, ngõ Giếng, phố Đông Các, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; ống bằng kim loại 
cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; đường ống bằng kim loại; vật liệu gia cường bằng kim 
loại cho ống dẫn; vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng.  

 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho 
ống dẫn; vật liệu giữ nhiệt; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu bọc ống, không bằng kim 
loại; đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; ngói; xi măng; gỗ bán thành phẩm; ống 
thoát nước không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, chất 
dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và thú y, 
mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài. mòn, hương liệu dùng cho đồ 
uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, thuốc dùng cho người, chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng, băng y tế, vật liệu xây 
dựng làm bằng kim loại, khóa cửa, hộp bằng kim loại, móc bằng kim loại, khung cửa làm 
bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng, két.an toàn, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết 
bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, điện thoại, điện thoại di động, pin điện thoại, phụ kiện điện 
thoại, dây điện thoại, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm 
không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành y, ống mềm phi kim 
loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, xi măng, gạch, 
ngói, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản.  

 

 
(210) 4-2015-22156 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.4.3; 26.4.4 
(731) SOUTH CANAL INTERNATIONAL 

CO., LTD   (TW) 
No. 172, Section 3, King Hwa Road, 
Tainan, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 18: Yên cương; roi da; ô; túi xách tay; túi du lịch; túi cho thể thao; ví bỏ túi, gậy chống. 
 

Nhóm 25: Quần áo thể thao; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); bít tất ngắn 
cổ; ủng lội nước.  

 

Nhóm 28: Đồ câu cá; túi đựng đồ câu cả; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có 
bánh xe; bóng gôn; gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2015-22157 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Vũ Công Nhớ  (VN) 
107/1 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2015-22158 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Công Nhớ  (VN) 
107/1 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà rán, thịt gà đã chế biến. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-22159 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 1.5.1; 1.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.15 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thiết bị môi trường Việt Nam  
(VN) 
Số 31 ngõ 429 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống xử lý nước; lắp đặt hệ thống điện; xây dựng nhà các loại. 

 

 
(210) 4-2015-22160 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.1; A26.11.12; A2.3.16; 2.3.8 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng cam, xanh nước 

biển, xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại C&H VINA  
(VN) 
P808 tầng 8 tòa nhà Licogi 13 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, đồ uống có ga (đồ uống không cồn), nước ép trái cây. 
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(210) 4-2015-22161 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây nhạt,  xanh lá cây 

đậm 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại & đầu tư APOLLO 
Việt Nam  (VN) 
Số 30, ngõ 25 Nguyễn Thị Định, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt làm bằng vải không dệt; khăn ăn làm bằng vải không dệt.  
 

 
(210) 4-2015-22162 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư Bảo 

Thạch  (VN) 
Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; cho 
thuê phòng để ở; quản lý bất động sản; đầu tư tài chính cho kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (văn hóa, giải trí, hội nghị, hội thảo); khu vui chơi giải trí; dịch 
vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); trình diễn nghệ thuật; dịch vụ trường quay. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê 
phòng họp, hội nghị; quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 

 
 

(210) 4-2015-22163 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 24.17.20; 14.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn tài 
chính kế toán Nguyễn và 
Cộng Sự  (VN) 
Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2015-22164 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Một  (VN) 
ấp Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 
 

 
(210) 4-2015-22166 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; 24.15.1; A5.1.5; A5.11.2 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, vàng, nâu, 

đỏ 

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-22168 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4; A18.5.7; 26.3.2; 25.5.3 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng, vàng, trắng, tím 

than 

(731) Lại Hải Bạo   (VN) 
9A tổ 18, ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Diều. 
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(210) 4-2015-22169 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.3; 1.15.23; 26.1.2; 21.1.17 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, 

xanh ngọc, đỏ, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH Minh Nhuận  

(VN) 
22/2E ấp Võ Dòng 1, xã Gia Kiệm, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm.  
 

Nhóm 40: Gia công máy bơm. 
 

 
(210) 4-2015-22170 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế năng lượng 
Thái Bình Dương   (VN) 
Số 3 - ngõ 228/32, đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị lọc nước; bình 

đun nước nóng năng lượng mặt trời; bể chứa nước tạo áp suất; hệ thống phân phối nước; 
hệ thống cung cấp nước.  

 

 
(210) 4-2015-22171 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế năng lượng 
Thái Bình Dương  (VN) 
Số 3, ngõ 228/32, đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị lọc nước; bình 

đun nước nóng năng lượng mặt trời, bể chứa nước tạo áp suất, hệ thống phân phối nước; 
hệ thống cung cấp nước.  
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(210) 4-2015-22172 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.1.1; A5.1.16; 26.3.2; 7.3.1 
(731) Phùng Thanh Chương  (VN) 

Số 41 ngõ 290, phố Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2015-22173 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, nâu tím, nâu đồng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê số 
Hoàng Gia  (VN) 
Số 5, ngõ 71, ngách 140, phố Tân ấp, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, 
hương liệu cà phê.  

 
 

(210) 4-2015-22174 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 24.9.1; 25.1.25; 1.15.24 
(591) Nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê số 
Hoàng Gia  (VN) 
Số 05, ngõ 71, ngách 140, phố Tân ấp, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, 
hương liệu cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-22175 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lê Mạnh Hùng  (VN) 

Số 15, ngõ 18/36, tổ 10a, Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-22176 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-22177 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 

26.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) CHU CHEONG CO PTE LTD  (SG) 

1 Toh Tuck Link #03-00 (S) 596222 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy dệt vải; máy vắt sổ; máy cắt vải; máy dệt kim; máy móc và 

thiết bị dùng cho ngành dệt may. 
 
 

(210) 4-2015-22178 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 15.1.13; 21.1.17; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển năng lượng Mặt 
Trời Bách Khoa  (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời 

cho nhà tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán bình nước nóng cho nhà tắm; mua bán bình nước nóng chạy bằng 
năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2015-22179 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 21.1.17; 15.1.13; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển năng lượng Mặt 
Trời Bách Khoa   (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời 
cho nhà tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán bình nước nóng cho nhà tắm; mua bán bình nước nóng chạy bằng 
năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-22180 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 15.1.13; 21.1.17; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển năng lượng Mặt 
Trời Bách Khoa   (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời 
cho nhà tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán bình nước nóng cho nhà tắm; mua bán bình nước nóng chạy bằng 
năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-22181 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm  (VN) 
21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-22182 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 
21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-22183 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 
21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22184 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A11.3.2 
(591) Trắng, xanh dương, ghi xám nhạt, tím đỏ
(731) Hộ kinh doanh Suối Sim  (VN) 

Tổ 5, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa 
Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu sim. 
 
 

(210) 4-2015-22185 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Hộ kinh doanh Nguyên Khang  

(VN) 
2B đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-22187 (220) 18.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đen, nhũ vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đỗ Tân  (VN) 
Số 344/606 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; hộp thuốc lá điếu; tập giấy cuốn 
thuốc lá. 

 

(210) 4-2015-22188 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 
Số 16/114 phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, quà lưu niệm, quà tặng.  
 

 
(210) 4-2015-22191 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Toàn Thắng  (VN) 
Số 9 A3, ngách 1194/155, tổ 42, đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như: thuốc thú y, men vi sinh, chất điện giải, 
khoáng vi lượng, bột dinh dưỡng và các chế phẩm sinh hóa học khác dùng trong thú y, 
vắc xin. 

 

 
(210) 4-2015-22192 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Toàn Thắng   (VN) 
Số 9 A3, ngách 1194/155, tổ 42, đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-22193 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Toàn Thắng   (VN) 
Số 9 A3, ngách 1194/155, tổ 42, đường 

Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt đóng hộp qua chế biến: thịt hộp, thịt heo chế biến, thịt bò chế 

biến, thịt gà chế biến, hải sản chế biến; sản phẩm từ sữa; trứng; sữa. 
 

 
(210) 4-2015-22194 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) KIM, HWA YOUNG  (KR) 

A-605, 189, Mokdongdong-ro, Sinjeong-

dong, Yangcheon-gu, Seoul 08011 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để giặt và chất tẩy trắng để giặt; 

mỹ phẩm bổ sung chất dinh dưỡng cho tóc; mỹ phẩm; dầu oải hương dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; miếng mút làm sạch được tẩm chế phẩm vệ sinh (cho mục đích mỹ phẩm); 

khăn giấy được tẩm mỹ phẩm; xà bông làm đẹp; dầu gội đầu; kem đánh răng; nước xúc 

miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để vệ sinh thân thể; tinh dầu; chất dính 

dùng để gắn lông mi giả, tóc giả và móng tay giả. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ hương liệu [tinh dầu] dùng cho mục đích gia dụng; 

dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ trung 

gian thương mại về mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 

dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dịch vụ cửa hàng bán buôn chế phẩm 

mỹ phẩm dùng cho lông mi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông 

mi; dịch vụ cửa hàng bán buôn nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa 

hàng bán buôn túi đựng đồ vệ sinh cá nhân [túi rỗng]; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi đựng đồ 

vệ sinh cá nhân [túi rỗng]; dịch vụ cửa hàng bán buôn dầu gội đầu; dịch vụ cửa hàng bản 

lẻ dầu gội đầu; dịch vụ cửa hàng bán buôn chế phẩm để vệ sinh thân thể; dịch vụ cửa hàng 

bán lẻ chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
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(210) 4-2015-22195 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
CHC Việt Nam  (VN) 
Số 80, ngõ Thông Phong, đường Tôn 

Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vôi quét tường, chất kết dính dùng cho sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán sơn, vôi quét tường, chất kết dính dùng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2015-22196 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; 1.1.15; 26.1.1; 26.3.4; A25.7.5; 

18.1.21 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ Hoàng 
Phương  (VN) 
Số 112, đường Nguyễn Văn Hới, phường 

Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng taxi, cho thuê xe; dịch vụ lái xe. 
 

 
(210) 4-2015-22197 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH Thanh Ngợi  
(VN) 
Khối 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); dược phẩm.  
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(210) 4-2015-22198 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.1; A11.7.3 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-22199 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Nhân  (VN) 
Số 23L Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22200 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/642,691 27.05.2015 US 

(731) LONGEVERON LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE  
(US) 
Life Science & Technology Park 1951 
NW 7th Avenue, Suite 300 Miami 
Florida 33136, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 01: Các tế bào gốc để nghiên cứu hoặc dùng cho các mục đích khoa học.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và các chất trong điều trị virus, chuyển hóa, nội tiết, cơ 
xương khớp, tim mạch, tim phổi, tiêt niệu, rối loạn chức năng tình dục, ung thư, gan, mắt, 
hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, nội tiết, da liễu, bệnh và rối loạn liên quan đến hệ thống tâm 
thần và miễn dịch; các tế bào gốc dùng trong y tế hoặc thú y; các chế phẩm dược và thú y 
để điều trị hội chứng lão hóa suy yếu ở người và động vật.  
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(210) 4-2015-22203 (220) 18.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 

(731) SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT   (US) 

1800 Duke Street, Alexandria, VA 

22314 USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 16: Tài liệu dạng in cho các khóa học; tài liệu giáo dục dạng in; xuất bản phẩm 

dạng in. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các buổi hội nghị, triển lãm, hội thảo, thảo luận, các 

khóa đào tạo liên quan tới giáo dục; phát triển hoặc soạn thảo các tài liệu và sách hướng 

dẫn về giáo dục cho người khác; cung cấp các ấn phẩm trực tuyến không tải xuống được. 
 

 
(210) 4-2015-22204 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Ngôi Sao 
Sáng   (VN) 
Số 32 ngõ 204, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học 

[giáo dục]   
 

 
(210) 4-2015-22205 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.1; A25.7.22; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và phát triển công 
nghệ cao ánh Dương  (VN) 
¤ 9, tầng 9, toà nhà Charmvit, số 117 

Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; bảo đảm tài chính.  
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(210) 4-2015-22206 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Minh Anh  (VN) 
709 khu phố 2, Nguyễn Thị Định, phường 
Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-22207 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Lộc 
tỉnh Điện Biên   (VN) 
Số 27A, tổ 24, phường Tân Thanh, thành 
phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 19: Cột, không bằng kim loại dùng cho đường dây điện; gạch vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cọc xi măng; công trình xây dựng, 
không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-22208 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 15.1.11; 15.1.13 (540) 

  

(731) Ngô Minh Thưởng  (VN) 
Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2015-22209 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.10; A1.1.10; A1.11.8; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Mỹ  (VN) 
118 Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
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(210) 4-2015-22210 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trương Việt Dũng  (VN) 
P113 - D6 - tập thể Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, kệ, đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ.  
 
 

(210) 4-2015-22211 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 
 

(210) 4-2015-22212 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đức Khải  
(VN) 
271/7B An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô/ chưa xử lý.  
 

Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe tải.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ, phụ tùng xe, các loại xe và phụ 
tùng thay thế cho xe; mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; mua bán hàng điện lạnh; 
mua bán sản phẩm cơ khí; mua bán trang thiết bị văn phòng và linh phụ kiện thiết bị văn 
phòng; mua bán hàng gỗ gia dụng và công nghiệp; mua bán hàng trang trí nội thất; mua 
bán hàng lưu niệm (hàng thủ công mỹ nghệ); mua bán bia, nước ngọt, trái cây, cà phê, 
thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật tư và thiết bị điện; đại lý kinh doanh mua 
bán xăng, dầu, gas, dầu nhờn (nhớt); mua bán phế liệu; mua bán hàng điện gia dụng, linh 
phụ kiện hàng điện lạnh và điện gia dụng; quản lý dự án; lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình; tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).  
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Nhóm 36: Mua bán nhà ở; cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng; cho thuê nhà xưởng; 
sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; hoạt động tư vấn đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe các loại; san lấp mặt bằng; xây dựng dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, bến cảng, sân ga; sửa 
chữa phương tiện giao thông và phương tiện cơ giới đường bộ; bảo dưỡng phương tiện 
giao thông và phương tiện cơ giới đường bộ; bảo dưỡng phương tiện giao thông và phương 
tiện cơ giới đường bộ; xây dựng công trình điện, đường dây điện và trạm biến áp; dịch vụ 
lắp đặt hàng điện lạnh và điện gia dụng; dịch vụ bảo trì hàng điện lạnh và điện gia dụng. 

 
Nhóm 38: Đại lý  dịch vụ viễn thông (không tổ chức cho khách truy cập Internet).  

 
Nhóm 40: Lắp ráp phương tiện giao thông theo đơn đặt hàng (cho người khác); lắp ráp 
phương tiện cơ giới đường bộ theo đơn đặt hàng (cho người khác); gia công sản phẩm 
nhựa theo đơn đặt hàng (cho người khác); tái chế sản phẩm nhựa; gia công hàng gỗ gia 
dụng và công nghiệp theo đơn đặt hàng (cho người khác); gia công lắp ráp ô tô theo đơn 
đặt hàng (cho người khác).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thuỷ hải sản; trồng rừng.  

 

 
(210) 4-2015-22213 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư sản xuất xuất nhập khẩu 
Cát Tường  (VN) 
46/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-22214 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.8; A25.3.3; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hoà  (VN) 
Tổ 2 khu phố Khánh Long, phường Tân 
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-22215 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Võ Thị Bích Liên  (VN) 
418 Lô F, chung cư Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ khăn choàng; giày; dép; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2015-22216 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 3.7.17; 24.11.15 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Nhân Vinh   (VN) 
55 Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; túi xách tay, ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng (dây nịt); mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2015-22219 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 1.15.17; 26.1.1; 4.5.5 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nhập khẩu Lộc Anh  (VN) 
49/72 đường số 4, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; kem; ca cao; trà; trà sữa; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2015-22220 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.17; 4.5.5; 6.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu Lộc Anh  
(VN) 
49/72 đường số 4, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh; ca cao; trà; trà sữa; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-22221 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.15.1; A26.11.12; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần công nghệ in 
ấn và tem nhãn Thái Dương  
(VN) 
15 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2015-22222 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch Sài Gòn Việt  (VN) 
53 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé (bao gồm vé máy 

bay, tàu lửa, tàu thủy). 
 

 
(210) 4-2015-22223 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.15.11; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch Sài Gòn Việt  (VN) 
53 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé (bao gồm vé máy 

bay, tàu lửa, tàu thủy). 
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(210) 4-2015-22224 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A6.3.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng, xanh da trời, 

xanh nước biển 
(731) Doanh nghiệp Tư Nhân Thiên 

Phương  (VN) 
Số 101/6D Bắc Sơn, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá khô; tôm khô; khô bò; khô mực; cá đã được bảo quản; thực phẩm làm từ cá.  
 
 

(210) 4-2015-22225 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; A26.11.9; 

26.15.15; 26.4.7 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Việt 
Nam  (VN) 
4 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-22226 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; A26.11.9; 

26.15.15; 26.4.7 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Việt 
Nam  (VN) 
4 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-22228 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ viễn 
thông Thế Hệ Mới  (VN) 
31 ngách 17, ngõ 61, phố Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông; dây điện; cáp điện và cáp truyền thanh, truyền hình. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị truyền thông. 
 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính viễn thông. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị truyền thông. 
 

 
(210) 4-2015-22229 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm từ bột mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22234 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.1; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật Thành 
Đạt  (VN) 
Số 71 đường bờ sông Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thang nhôm. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng; bánh xe của xe đẩy hàng; càng bánh xe của xe đẩy hàng; mâm 
bánh xe của xe đẩy hàng. 

 

 
(210) 4-2015-22235 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 25.5.3; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa VI CO  (VN) 
551/11 tổ 56, khu phố 5, Đ.Lê Văn 
Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh: chậu rửa mặt, vòi rửa chén, vòi labo, vòi sen tắm, vòi 
hồ; mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2015-22236 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.5.1; 26.1.1; 20.7.1; A17.3.2 
(591) Trắng, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Phạm Danh  
(VN) 
Tầng 1, nhà C, Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tranh tụng. 

 
 

(210) 4-2015-22237 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 18.3.21; A26.11.12; 24.15.21 
(591) Đen, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Đệ  (VN) 
118 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 
 
 

(210) 4-2015-22238 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sông 
Đà Hoà Phát  (VN) 
232 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thỏi thép đúc [luyện kim]; thép cán thô [luyện kim]; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng 
kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-22239 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A19.13.21; 26.3.3; 25.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Tố Uyên  (VN) 
135/25 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; các 
loại thuốc thú y, dược phẩm dành cho thú y; vaccine, thuốc chủng phòng bệnh trong thú 
y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú 
y. 

 

 
(210) 4-2015-22240 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.3; A19.13.21; 25.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nam   (VN) 
135/25 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; các 
loại thuốc thú y, dược phẩm dành cho thú y; vaccine, thuốc chủng phòng bệnh trong thú 
y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú 
y. 

 

 
(210) 4-2015-22241 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Nâu, vàng, trắng,nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Nguyên 
Hồng  (VN) 
K304/7 Điện Biên Phủ, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê nguyên hạt. 
 

 
(210) 4-2015-22242 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD.  (TH) 

9/23 Moo 7, Suksawat Road, Bangjak, 
Prapradaeng, Samutprakarn 10130, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Van cổng bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van xoay một chiều 
bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van bi hoặc van bi nhỏ (bằng kim loại, 
không phải là bộ phận của máy). 
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Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  

 

Nhóm 11: Vòi bi có hoặc không có ống.  
 

 
(210) 4-2015-22243 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2 

(731) ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD.  (TH) 

9/23 Moo 7, Suksawat Road, Bangjak, 

Prapradaeng, Samutprakarn 10130, 

Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  
 

 
(210) 4-2015-22244 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD.  (TH) 

9/23 Moo 7, Suksawat Road, Bangjak, 

Prapradaeng, Samutprakarn 10130, 

Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  
 

 
(210) 4-2015-22252 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(731) Nguyễn Việt Hoài  (VN) 
Số 120, phố Nguyễn Trung Trực, phường 

Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đại lý, quảng cáo, trưng bày giới thiệu; phân bón trong nông nghiệp, 

phân ? phân trộn, chế phẩm phân bón, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng, ehê 

phẩm khử mùi không khỉ, chế phẩm chống ký sinh trùng, chất tẩy uế dùng cho mục đích 

vệ sinh, chất dinh dưỡng cho vi sinh vật.  
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(210) 4-2015-22253 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Nguyễn Việt Hoài  (VN) 

Số 120, phố Nguyên Trung Trực, phường 
Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; chế phẩm 

điều hòa sự sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm chống ký sinh trùng, chất tẩy uế dùng 
cho mục đích vệ sinh; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: phân bón trong nông nghiệp, 
phân ủ/ phân trộn, chế phẩm phân bón, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng, chế 
phẩm khử mùi không khí, chế phẩm chống ký sinh trùng, chất tẩy uế dùng cho mục đích 
vệ sinh, chất dinh dưỡng cho vi sinh vật.  

 
 

(210) 4-2015-22254 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.4.2; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đại lý Gốc Việt  
(VN) 
Tổ dân phố Ngọc Mạch, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2015-22255 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25; A5.11.11; 25.7.25; 

20.5.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Hòa  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2015-22256 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) HKD Xì Phố  (VN) 
342 Hùng Vương, phường 3, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-22260 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế  (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo 
lót).  

 

Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ xăng - đuých để ăn, bánh ngọt, bánh làm từ bột nhão, nước 
xốt, gia vị, đường. 

 
Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô 
đa (đồ uống); nước có gaz, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế).   

 

 
(210) 4-2015-22261 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bách hóa 
xuất nhập khẩu Gia Đô  (VN) 
Lô 20-22 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Ngô xay (bắp xay). 
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(210) 4-2015-22262 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bách hóa 
xuất nhập khẩu Gia Đô  (VN) 
Lô 20-22 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ngô (bắt) hạt. 
 

 
(210) 4-2015-22263 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bách hóa 
xuất nhập khẩu Gia Đô  (VN) 
Lô 20-22 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bắp xay. 
 

 
(210) 4-2015-22264 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bách hóa 
xuất nhập khẩu Gia Đô  (VN) 
Lô 20-22 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bắp hạt. 
 

 
(210) 4-2015-22265 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 26.1.1; 26.1.4; A14.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yuchai Việt 
Nam  (VN) 
Số 250/39/56 đường Kim Giang, tổ 26, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-22266 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 26.1.1; 26.1.4; A14.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yuchai Việt 
Nam  (VN) 
Số 250/39/56 đường Kim Giang, tổ 26, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-22267 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SPEED METAL INTERNATIONAL 

CO., LTD  (TW) 
1F., No.65, Ta-Yu ST., Situn Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; chất làm mát động cơ/đầu máy xe 

cộ; chất chống kích nổ dùng cho động cơ đốt trong; hoá chất khử cácbon/khử muội than 
của động cơ nổ; dung dịch điện phân (nước pha axit), chất lỏng/dịch hãm dùng cho 
phanh; dung dịch hóa học dùng để xử lý động cơ và chất phụ gia dùng cho dầu động cơ 
xăng và diesel, chất lỏng truyền động và hệ thống làm mát.  

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu nhờn; dầu nhờn tổng hợp; dầu nhiên liệu; dầu dùng để bảo 
quản da thuộc, mỡ bôi trơn; dầu cho bánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-22271 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng đồng, tím nho (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Hưng 
Phát Tài  (VN) 
253/5/9  Thống Nhất, phường Thanh 
Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nho. 
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(210) 4-2015-22272 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Trịnh Quốc Hồng   (VN) 
20 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bìa hồ sơ (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-22273 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Quảng Vinh   (VN) 
8 đường 41, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho thể thao; túi cho leo núi; túi đựng quần áo cho du lịch; túi xách 
học sinh; túi xách tay; túi du lịch|. 

 

 
(210) 4-2015-22274 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.4; A25.7.5; 26.2.3; A5.3.13; 

A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Hưng   (VN) 
Số 4 ngõ 395 xóm 17, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm tử sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
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giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-22275 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.2; 5.5.19; 

A5.1.5; 5.5.8; 25.5.25; 26.4.9 
(591) Tím sẫm, tím, xanh, vàng, đỏ, đen, tím 

nhạt, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22276 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22277 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22278 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22279 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22280 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22281 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22282 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22283 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22284 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22285 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22286 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH  Eifelcorp 

Health Care UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22287 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Huy Hoàng  (VN) 
Phòng 502 nhà D14B, tập thể Dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22288 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Huy Hoàng   (VN) 
Phòng 502 nhà D14B, tập thể Dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22289 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Huy Hoàng   (VN) 
Phòng 502 nhà D14B, tập thể Dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22290 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

NC Việt Nam  (VN) 
Số 508, ngõ 115 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22291 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22292 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22293 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22294 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc  (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22295 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22296 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A2.1.24; 2.1.20 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát AROMA  (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-22297 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.20; A2.1.24 

(591) Đen, đỏ, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát AROMA   (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-22298 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.20 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát AROMA   (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả. 
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(210) 4-2015-22299 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.1.20 

(591) Đen, đỏ, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát AROMA   (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-22300 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và vận tải Hà Bắc  
(VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy thơm, giấy thấm, giấy vệ sinh, vở học sinh, giấy sao 

chụp.  
 

 
(210) 4-2015-22301 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lâm Hoàng Phát  (VN) 
Đường số 8, KCN Tam Phước, xã Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Ghế; tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; 

giường; giường ngủ; miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc; vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc. 
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(210) 4-2015-22302 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lâm Hoàng Phát   (VN) 
Đường số 8, KCN Tam Phước, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Ghế; tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; 
giường; giường ngủ; miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc; vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2015-22305 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Thiên Nam   (VN) 
Số 552, tổ dân phố 7, đường Quang 
Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22307 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1,1,2, 3,4,5,6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng vật dụng vệ sinh cá nhân (túi rỗng); giày cho chó; vòng cổ dùng cho 
vật nuôi trong nhà; quần áo cho động vật nuôi trong nhà; dây đeo để giữ trẻ em; ô dùng 
cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-22308 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1,1,2,3,4,5,6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; hãng thông tin thương mại (cung cấp thông tin thương 
mại gồm số liệu về tiếp thị hoặc về đối tượng khách hàng); biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ đặt mua sách, tạp chí, báo hoặc truyện cười cho người khác; cửa 
hàng bán buôn đồ chơi; dịch vụ mua sắm nhạc cụ cho người khác; dịch vụ mua vé cho 
người khác.  

 

 
(210) 4-2015-22309 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1,1,2,3,4,5,6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp hệ điều hành cho thiết bị liên lạc di động; truyền văn bản, ảnh chụp, 
video qua ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh; dịch vụ truyền dữ liệu kỹ thuật số; 
phát sóng chương trình truyền thanh truyền hình thông qua mạng máy tính toàn cầu; phát 
sóng chương trình truyền hình theo yêu cầu.  

 

 
(210) 4-2015-22310 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1,1,2,3,4,5,6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến kế hoạch các buổi biểu diễn; cung cấp phòng 
thu âm hoặc thu hình; cho thuê phòng thu âm thông qua mạng internet trực tuyến; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giảng dạy các kỹ thuật truyền thanh truyền 
hình; sắp xếp và tiến hành các sự kiện giáo dục thông qua mạng internet hoặc các ứng 
dụng thiết bị di động; cung cấp ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động; ghi băng video; 
phóng viên ảnh liên quan đến lĩnh vực làm tóc và làm đẹp; dịch vụ huấn luyện động vật.  

 

 
(210) 4-2015-22311 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1,1,2,3,4,5,6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế sản phẩm; thiết kế quảng cáo; thiết kế nhân vật đồ họa; thiết kế quần 
áo; dịch vụ duy trì trang web cung cấp thông tin trực tuyến; khảo sát và nghiên cứu trong 
lĩnh vực mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-22312 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty cổ phần Bê tông 
công nghệ cao Nucetech  (VN)
7/A15 tập thể Chương Dương, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu); hóa chất để 
thoát khí bê tông; hóa chất chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn).  

 

Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại (vật liệu xây dựng, không bằng kim 
loại), cấu kiện bê tông đúc sẵn; bán thành phẩm bê tông đúc sẵn dùng trong xây dựng: 

vữa dùng trong xây dựng; sản phẩm chứa bitum dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-22313 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Việt á   (VN) 
28A Cửu Long, phường Phước Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình (phần cứng máy vi tính); màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2015-22314 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên và khoai tây dạng lát mỏng chiên giòn; đổ ăn nhẹ (snack) trên 

cơ sở khoai tây; đồ nhúng chấm được làm chủ yếu từ thịt, cá, trứng, dầu ăn, khoai tây, trái 

cây, rau, có hoặc không có ớt để ăn cùng đồ ăn nhẹ (snack).  
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(210) 4-2015-22315 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.  

(US) 
62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 
02140-1692, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

[không dùng trong y tế hoặc thú y]; hóa chất sử dụng cho mục đích công nghiệp, cụ thể là 
hoá chất dùng trong sản xuất xi măng, bê tông, vữa xây dựng, vật liệu nổ, bê tông phun, 
hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng khác; hóa chất làm tác nhân phân tán và tác nhân 
phân tán dầu và phụ gia hóa chất giảm nước để sử dụng trong sản xuất xi măng, bê tông, 
vữa xây dựng, vật liệu nổ, bê tông phun, hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng khác; 
các chế phẩm chịu lửa; chất kết dính dùng trong công nghiệp; hóa chất phân tán dạng 
lỏng để pha trộn vữa với xi măng đã được xử lý và với vật liệu nhựa; chất phụ gia hóa học 
dùng cho các ứng dụng trong các lĩnh vực bê tông phun và chế phẩm chống bay hơi cho 
bê tông và vữa; chất phụ gia hóa học dùng cho bê tông và vữa; tác nhân hóa học làm cứng 
bề mặt bê tông (trừ sơn); tác nhân hóa học để bảo vệ và bảo quản bê tông (trừ sơn); tác 
nhân hóa học liên kết bê tông, chất phụ gia chống đông cho bê tông; chất kết dính để sử 
dụng trên bề mặt nền công trình xây dựng để dính lớp băng, tấm hoặc màng chống lại các 
tác động bất lợi của thời tiết; màng chống tác động bất lợi của thời tiết dưới dạng hóa chất 
dạng lỏng để sử dụng trên mặt nền công trình xây dựng để ngăn chặn sự xâm nhập của 
không khí và nước; hợp chất hóa học để chế tạo miếng đệm hay màng đệm làm kín cho 
các đồ chứa đựng như lon kín, các đồ chứa đựng, thùng, chai bằng kim loại và thủy tinh, 
và cho các bộ phận cấu thành điện ô tô và các bộ phận cấu thành công nghiệp khác; chất 
dẻo thô chưa qua chế biến ở dạng bột nhão, bột, chất lỏng, chất phân tán, nhũ tương và 
hạt, để chế biến thành cơ cấu làm kín của nắp đậy với mục đích làm kín; hóa chất và phụ 
gia hóa chất khử ôxy được sử dụng dưới dạng đơn chất và hợp chất và hóa chất bịt kín để 
hấp thụ ôxy bên trong lon, chai, lọ và các loại bao bì cứng khác cũng như được sử dụng 
trên/với nút chai và nắp chai; chế phẩm hóa chất xử lý bề mặt của các hợp chất hóa học 
bao phủ bề mặt để áp dụng cho bề mặt kim loại của hộp và đồ chứa đựng thực phẩm và 
nước giải khát; sản phẩm hóa chất như canxi hydroxit để dùng trong công nghiệp làm chất 
hấp thụ, ví dụ như chất hấp thụ khí CO2, cho các thiết bị y tế bao gồm cả mặt nạ phòng 
độc, lõi lọc, máy hô hấp nhân tạo, và máy gây mê.  

 
Nhóm 17: Màng cách ly chống thấm nước và hơi nước; băng dính chống thấm nước cho 
nền các tòa nhà; vật liệu bịt kín không thấm nước; vật liệu cách ly; chế phẩm bịt kín dùng 
cho các khe nối xây dựng; chế phẩm bịt kín dùng cho các tòa nhà; vật liệu cách ly chống 
ẩm, cụ thể là, dải màng chống thấm nước và băng dính.  

 
Nhóm 19: Vật liệu để sử dụng cho việc xây dựng các tòa nhà và công trình xây dựng dân 
dụng, xây dựng và sửa chữa, cụ thể là tấm che khe nối không bằng kim loại cho công 
trình xây dựng có bản chất là tấm che khe nối không bằng kim loại loại tự dính dùng cho 
cửa sổ, cửa đi, và sàn; lớp phủ mái nhà bằng bitum; tấm che khe nối mái nhà không bằng 
kim loại; tấm che khe nối không bằng kim loại dùng cho cửa sổ và cửa ra vào; hỗn hợp xi 
măng chướng cháy để dùng cho sàn thép và dầm thép, cho bề mặt bê tông và cho các vật 
liệu xây dựng khác; vật liệu xây dựng, cụ thể là đá tự nhiên và đá nhân tạo, xi măng phủ 
mái lợp, xi măng pooclăng, vôi phi nông nghiệp để sử dụng trong xây dựng; vữa xây 
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dựng, vữa trát, sỏi; ống dẫn cứng bằng đất nung hoặc xi măng [xây dựng]; nhựa đường, 
hắc ín và bitum; công trình xây dựng không bằng kim loại có thể chuyên chở được; tượng 
đài bằng đá; tấm che khe nối phi kim loại cho tòa nhà dưới dạng băng dính; vật liệu xây 
dựng phi kim loại; hợp chất (không phải là sơn) để bịt kín các khớp nối, vật liệu phi kim 
loại để làm đầy và làm kín, tất cả đều là vật liệu xây dựng để sử dụng trong xây dựng các 
tòa nhà và công trình xây dựng dân dụng và trong việc sửa chữa nhà cửa.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, cụ thể là nghiên cứu khoa học và nghiên cứu về các sản 
phẩm xây dựng tương lai và mới; dịch vụ phát triển, cụ thể là phát triển sản phẩm mới cho 
người khác; dịch vụ thử nghiệm, cụ thể là thử nghiệm sản phẩm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và chế tạo sản phẩm mới; dịch vụ nghiên cứu công nghiệp liên 
quan đến việc sản xuất hóa chất và sản phẩm xây dựng; tư vấn kỹ thuật liên quan đến phát 
triển sản phẩm mới cho người khác trong lĩnh vực xây dựng; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh 
vực phát triển các phương pháp sản xuất hóa chất; dịch vụ thực hiện các phân tích hóa 
học.  

 

 
(210) 4-2015-22316 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 26.13.25 
(731) CHANGZHOU CHANGFA POWER 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 
Changfa industry park, Lijia Town, 
Wujin, Jiangsu, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy cắt và thu hoạch ngũ cốc; máy tách hạt; 
máy gặt; máy gặt đập liên hợp; máy cày [máy móc]; máy cấy lúa; động cơ diesel, không 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ chạy xăng, không dùng cho phương 
tiện giao đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-22317 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) HAMILTON BEACH BRANDS, INC.  

(US) 
4421 Waterfront Drive, Glen Allen, 
VIRGINIA 23060, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Đồ dùng dùng điện cụ thể là: máy khuấy đồ uống; máy trộn thực phẩm; máy 
trộn thực phẩm dạng lỏng; máy ép nước quả; máy rửa cốc chén; máy xay thực phẩm; dao 
điện; dụng cụ mở đồ hộp dùng điện; kéo điện; máy bào đá ăn; máy xay cà phê, ngoài loại 
vận hành bằng tay; và các phụ kiện thay thế cho các dụng cụ liệt kê ở trên.  

 

Nhóm 08: Bàn là để là quần áo.  
 

Nhóm 11: Thiết bị gia dụng và thiết bị dùng trong nhà bếp dùng điện, cụ thể là: lò nướng 
có vỉ nướng; tấm đốt nóng; máy pha cà phê; lò nướng bánh bằng điện; ấm điện; nồi cơm 
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điện; nồi hâm dùng điện; máy làm bánh mì; khuôn bánh quế; vỉ nướng dùng điện; và các 
phụ kiện thay thế cho các dụng cụ liệt kê ở trên.  

 

 
(210) 4-2015-22320 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.3; A1.1.10; A1.1.5; 

A1.11.8; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây, vàng

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Sinh Việt   (VN) 

Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo; chế phẩm rửa vệ sinh tay 
dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước lau sàn 
nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; nước rửa xe, nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) 
bề mặt inốc; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2015-22321 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Cầu Hưng  (VN) 
Khối 8, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, nồi cơm điện, máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-22322 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161B/62-161B/64 Lạc Long Quân, phường
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; dịch vụ nuôi trồng thủy sản.  
 
 

(210) 4-2015-22323 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Diễm  (VN) 
H23 KP4, phường Tân Hiệp, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm đẹp; kem dưỡng da; nước hoa.  
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; chế phẩm làm đẹp, kem dưỡng da; nước hoa.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); thẩm mỹ 
viện.  

 

 
(210) 4-2015-22325 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-22330 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 24.1.1; A5.3.14; 26.5.1 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22331 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 26.5.1; A5.3.14; 24.1.1 
(591) Tím, vàng 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 

dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 

vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 
 

 
(210) 4-2015-22332 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1; 24.1.1; 26.5.1; A5.3.14 

(591) Trắng, tím, vàng 

(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-

district, Jatujak District, Bangkok, 

Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 

dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 

vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 
 

 
(210) 4-2015-22333 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1; 24.1.1; 26.5.1; A5.3.14 

(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-

district, Jatujak District, Bangkok, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 

dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 

vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 
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(210) 4-2015-22334 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1; 2.9.1; 26.5.1; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Tím, vàng 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 
trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22335 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

BESTMUA  (VN) 
25/1 Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại cà phê, chè, ca cao, các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, đồng hồ; mua bán thiết bị viễn thông, máy vi tính, điện thoại, máy fax. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-22336 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.13.15; 26.5.1; 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5; 

25.1.6 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; mỳ ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-22337 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.5; 5.7.3; 25.1.6; 

8.7.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; mỳ ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-22338 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, cam, nâu, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2015-22339 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 25.7.25; 19.7.1 
(591) Xám, hồng, tím, nâu 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel rửa mặt, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và 
chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1549 

(210) 4-2015-22340 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 5.3.16; 25.7.25; 19.8.1 
(591) Xám, vàng, xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel rửa mặt, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và 

chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-22341 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 5.7.19; 5.3.17 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; gel rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 

 

 
(210) 4-2015-22342 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A5.11.17 
(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel rửa mặt, mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm. 
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(210) 4-2015-22343 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 5.5.19; 19.7.1 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và chất 
tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-22344 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 19.7.1; 5.5.1 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel rửa mặt, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và 
chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-22345 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; 19.7.1; 5.5.19; 5.5.7; 5.5.8 
(591) Vàng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và chất 
tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
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(210) 4-2015-22346 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 19.7.1; 5.7.19; 5.3.17 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và chất 

tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-22348 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-22349 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-22350 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển đô thị mới (NUD)  (VN) 
78 Trịnh Phong, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, bao gồm: kinh doanh hàng may mặc, mỹ phẩm, lương thực - 
thực phẩm; đồ nội thất, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, đồ gia 
dụng dùng trong bếp, đồ chơi. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-22351 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) PT INDONESIA OPPO ELECTRONICS  

(ID) 
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara
Lantai 12A, Jl. Jend,. Gatot Soebroto 
Nomor 38 Jakarta - 12710, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.  
 

 
(210) 4-2015-22352 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT INDONESIA OPPO ELECTRONICS  

(ID) 
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara 
Lantai 12A, Jl. Jend,. Gatot Soebroto 
Nomor 38 Jakarta - 12710, Indonesia   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.  
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(210) 4-2015-22353 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT INDONESIA OPPO ELECTRONICS  

(ID) 
Menara Jamsostek, Gedung Menara 
Utara Lantai 12A, Jl. Jend,. Gatot 
Soebroto Nomor 38 Jakarta - 12710, 
Indonesia   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng 
hóa; vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.  

 

 
(210) 4-2015-22354 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT INDONESIA OPPO ELECTRONICS  

(ID) 
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara
Lantai 12A, Jl. Jend. Gatot Soebroto 
Nomor 38 Jakarta - 12710, Indonesia   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải hàng không.  
 

 
(210) 4-2015-22360 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) WORLD TRIATHLON 

CORPORATION   (US) 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, 
Tampa, FL 33607, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và thanh niên; áo nỉ bằng lông cừu, quần dài thể 
thao bằng lông cừu, quần soóc thể thao bằng lông cừu và áo khoác (jacket) bằng lông cừu; 
áo thể thao, quần soóc thể thao, áo phông ngắn tay, mũ, mũ lưỡi trai, bộ đồ bơi, quần soóc 
dùng trong điền kinh, quần dài dùng trong điền kinh và áo dùng trong điền kinh, quần 
soóc dùng khi đi xe đạp, quần dài dùng khi đi xe đạp, áo dùng khi đi xe đạp và áo khoác 
(jacket) dùng khi đi xe đạp, áo choàng và áo khoác (jacket) mặc ngoài, tất ngắn cổ, găng 
tay, đồ đi chân và bộ đồ lặn được bán gắn liền với các cuộc thi liên quan đến điền kinh, 
bơi lội và đua xe đạp.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và giới thiệu các sự kiện thể thao bao gồm các 
cuộc thi điền kinh, bơi lội và đua xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-22361 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 4.5.5 
(731) WORLD TRIATHLON CORPORATION  

(US) 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, 
Tampa, FL 33607, United States of 
America   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và thanh niên; áo nỉ bằng lông cừu, quần dài thể 
thao bằng lông cừu, quần soóc thể thao bằng lông cừu và áo khoác (jacket) bằng lông cừu; 
áo thể thao, quần soóc thể thao, áo phông ngắn tay, mũ, mũ lưỡi trai, bộ đồ bơi, quần soóc 
dùng trong điền kinh, quần dài dùng trong điền kinh và áo dùng trong điền kinh, quần 
soóc dùng khi đi xe đạp, quần dài dùng khi đi xe đạp, áo dùng khi đi xe đạp và áo khoác 
(jacket) dùng khi đi xe đạp, áo choàng và áo khoác (jacket) mặc ngoài, tất ngắn cổ, găng 
tay, đồ đi chân và bộ đồ lặn được bán gắn liền với các cuộc thi liên quan đến điền kinh, 
bơi lội và đua xe đạp.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và giới thiệu các sự kiện thể thao bao gồm các 
cuộc thi điền kinh, bơi lội và đua xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-22362 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) WORLD TRIATHLON 

CORPORATION    (US) 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, 
Tampa, FL 33607, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và thanh niên; áo nỉ bằng lông cừu, quần dài thể 
thao bằng lông cừu, quần soóc thể thao bằng lông cừu và áo khoác (jacket) bằng lông cừu; 
áo thể thao, quần soóc thể thao, áo phông ngắn tay, mũ, mũ lưỡi trai, bộ đồ bơi, quần soóc 
dùng trong điền kinh, quần dài dùng trong điền kinh và áo dùng trong điền kinh, quần 
soóc dùng khi đi xe đạp, quần dài dùng khi đi xe đạp, áo dùng khi đi xe đạp và áo khoác 
(jacket) dùng khi đi xe đạp, áo choàng và áo khoác (jacket) mặc ngoài, tất ngắn cổ, găng 
tay, đồ đi chân và bộ đồ lặn được bán gắn liền với các cuộc thi liên quan đến điền kinh, 
bơi lội và đua xe đạp.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và giới thiệu các sự kiện thể thao bao gồm các 
cuộc thi điền kinh, bơi lội và đua xe đạp.  
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(210) 4-2015-22365 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tổng hợp Kiều Thiên Phát  (VN)
Ngách 1/28 ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y (rượu xoa bóp). 
 
 

(210) 4-2015-22366 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 1.5.1; A24.13.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Sức 

khỏe Cộng đồng  (VN) 
Số 5/169 Định Công Thượng, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tư vấn sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược học.  

 
 

(210) 4-2015-22367 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh ừng Phú Hà  (VN)

264 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-22368 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MK UNIVERSAL INC.   (KR) 

#401,4th, 8, Gukhoe-daero 38-gil, 
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc và điều trị da, nước thơm dùng để chăm 
sóc da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tái tạo da, kem dưỡng chống nhăn da.  

 

 
(210) 4-2015-22369 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MK UNIVERSAL INC.    (KR) 

#401,4th, 8, Gukhoe-daero 38-gil, 
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc và điều trị da, nước thơm dùng để chăm 
sóc da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tái tạo da, kem dưỡng chống nhăn da.  

 

 
(210) 4-2015-22380 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH úc Mỹ Hoa  (VN) 

51 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-22381 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 11.3.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà hàng món 
Huế  (VN) 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp các món cơm.  
 
 

(210) 4-2015-22382 (220) 19.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Toại  (VN) 
250/28 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh. 
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(210) 4-2015-22383 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 18.2.1; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su Sài Gòn  
(VN) 
Số 188/7 Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; đai truyền của máy phát điện; đai truyền cho băng tải; đai truyền cho 

máy móc; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy. 
 

Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho bánh xe cộ; lốp/săm lốp ô tô; vỏ bọc cho bánh 
xe bơm hơi [lốp]; chắn bùn. 

 

 
(210) 4-2015-22384 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại - dịch vụ 
Tân Đại Phát  (VN) 
112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-22385 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm ống 
nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng 
nhựa cứng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ 
kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng; xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2015-22387 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-22388 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 
Tổ 17, đường Chùa, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 

 
(210) 4-2015-22400 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh lưới sợi Bốn Mùa  
(VN) 
90/987X Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; miếng cọ rửa. 
 

 
(210) 4-2015-22401 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh lưới sợi Bốn Mùa  
(VN) 
90/987X Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; miếng cọ rửa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1559 

(210) 4-2015-22402 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Cơ sở Trương Thị Nội  (VN) 
80-82A Kênh Tân Hóa, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-22407 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.11.15; 25.1.25; A11.3.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 8C, ngõ 47, phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-22408 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 
rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo.  

 

 
(210) 4-2015-22409 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 
rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
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(210) 4-2015-22410 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 
(210) 4-2015-22411 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 
(210) 4-2015-22412 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 
(210) 4-2015-22413 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
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(210) 4-2015-22414 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 
 

(210) 4-2015-22415 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 
(210) 4-2015-22416 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 
(210) 4-2015-22417 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 
uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 

rượu cồn; rượu vang; rượu mùi, rượu táo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1562 

(210) 4-2015-22418 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Đoàn Ngọc Anh  (VN) 
74A Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-22419 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1 
(731) JENNIFER CHEN-LEE   (TW) 

No.168, Da Chou Road, Shen Kang 
Dist., Taichung City 42941, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun ngắn tay dùng cho người đi xe đạp; quần ống bó (quần dài) dùng cho 
người đi xe đạp; quần áo bó dùng cho người đi xe đạp; áo may ô thể thao dùng cho người 
đi xe đạp; quần áo của người đi xe đạp; găng tay dùng cho người đi xe đạp (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-22420 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại du lịch nhà hàng khách 
sạn Hoàng Long  (VN) 
35 - 37 đường số 7, KDC Trung Sơn, ấp 
4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-22421 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(300) 86/647,883 01.06.2015 US 

(531) 26.4.3 
(731) FOSSIL GROUP, INC.   (US) 

901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt hàng theo catalô qua 
thư các sản phẩm nước hoa, nước hoa cô lô nhơ, nến, túi đựng máy tính, bao điện thoại, 
vỏ bọc ngoài máy tính bảng, các linh kiện điện tử, đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, đồ 
đeo mắt, thắt lưng, móc chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền xu, túi xách đi chợ, túi cầm 
tay cho phụ nữ, ví, ví bỏ túi, túi của người đưa thư, cặp, ba lô, phụ kiện thời trang, đồ làm 
bằng da thuộc và các phụ kiện quần áo.  

 
 

(210) 4-2015-22422 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh da trời, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông thương hiệu CBM Việt 
Nam   (VN) 
Số 45/123 Phương Canh, Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu thị trường; marketing; 

quan hệ công chúng, xuất bản tài liệu quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật, tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-22423 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần DTP  (VN) 

4 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in các loại.  

 
 

(210) 4-2015-22425 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.4; 5.7.1 
(591) Vàng, đỏ nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Levis  (VN) 
5 đường Phan Như Thạch, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2015-22426 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hệ thống 
Phân phối Thuốc lá Hà Nội  
(VN) 
D16 Làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, cà phê, chè, cacao, đường, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở 
cacao. 

 

Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), đồ uống không cồn, nước 
khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết, nước ngọt (đồ uống không cồn), nước uống có 
ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-22427 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cà phê Hương vị Tuyệt vời  
(VN) 
Thôn 7, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh 
§ak Lak 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), tiêu, ca cao, gạo và mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-22428 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Đông Giang  (VN) 
A02 BT8, khu đô thị Việt Hưng, phường 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22429 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Tín  (VN) 
143/37/17 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2015-22430 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Tín  (VN) 
143/37/17 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2015-22431 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lê Xuân Vinh  (VN) 
759/5/20/34 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-22432 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; A7.1.11; 

7.1.24; 7.3.11 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Không Gian 
Xanh  (VN) 
Thị trấn Phùng, Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Cây gạt kính (dùng cho mục đích gia dụng); cây bông lau kính (dùng cho mục 
đích gia dụng); cây gạt nước (dùng cho mục đích gia dụng); chổi lau sàn khô (dùng cho 
mục đích gia dụng); chổi cọ sàn (dùng cho mục đích gia dụng). 

 

 
(210) 4-2015-22433 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hiên  
(VN) 
Số 7B ngõ 20 đường Bùi Huy Bích, xóm 
Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình. 
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(210) 4-2015-22434 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hiên  
(VN) 
Số 7B ngõ 20 đường Bùi Huy Bích, xóm 
Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình. 
 
 

(210) 4-2015-22435 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần PHACY Quốc 

tế  (VN) 
Số 10, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22436 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
công nghệ Thiên ý  (VN) 
Số 34 ngõ 61 Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công tổng thầu cơ điện; thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy; thi công 
hệ thống điều hòa thông gió; thi công hệ thống điện động lực. 

 

 
(210) 4-2015-22437 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Nam  (VN) 
60/7 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-22438 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A8.1.23; 21.1.17; A8.1.22; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Nâu, đỏ, đen, xanh rêu, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Tuấn  (VN) 
TTTM Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22439 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ngôi 
Sao Châu á  (VN) 
Tổ 19 thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch, đá ốp lát; keo dùng trong công nghiệp (xây dựng, 
chống thấm). 

 

 
(210) 4-2015-22440 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ngôi 
Sao Châu á  (VN) 
Tổ 19, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch, đá ốp lát; keo dùng trong công nghiệp (xây dựng, 
chống thấm). 

 

 
(210) 4-2015-22441 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ngôi 
Sao Châu á  (VN) 
Tổ 19, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch, đá ốp lát; keo dùng trong công nghiệp (xây dựng, 
chống thấm). 
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(210) 4-2015-22442 (220) 19.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Asia-Franchise  
(VN) 
1 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, quản lý thương mại về việc li 

xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22443 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

PAKID Việt Nam  (VN) 
Số 4 M6A, đường Đặng Xuân Bảng, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22444 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22445 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22446 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22447 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-22448 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22449 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22450 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-22451 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22452 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22453 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22454 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty TNHH EIFELCORP 
HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-22455 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty TNHH EIFELCORP 
HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-22456 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-22457 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22458 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22459 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1574 

(210) 4-2015-22460 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22461 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22462 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-22465 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22466 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-22469 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, đen, đỏ tươi, vàng tươi, hồng 

nhạt, da cam, ghi 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Trúc  (VN) 
P827-CT5 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, 

nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-22471 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Dương   (VN) 
Số 8 hẻm 100, ngách 110, ngõ 99 phố 
Định Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-22473 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ phát triển cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đĩa nỉ đánh bóng, lưỡi khoan, mâm cưa, lưỡi cắt gạch, 
lưỡi khoét, đá cắt, đá mài.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, tuốc - nơ - vít, kìm, búa, lưỡi cưa tay.  
 

Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước cuộn, trắc vi kế, thước kẹp, thước lá, thước đo vòng ngoài 
(pan- me).  

 
 

(210) 4-2015-22474 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ phát triển cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi cắt gạch, mâm cưa, lưỡi 
khoét, đĩa nhám, đĩa nỉ đánh bóng.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, tuốc - nơ - vít, kìm, búa, lưỡi cưa tay.  
 

Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước kẹp, trắc vi kế, thước kẹp, thước đo vòng ngoài (pan-me), 
thước đo lỗ. 

 

 
(210) 4-2015-22475 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ phát triển cơ khí 
Trường Giang  (VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi cắt gạch, mâm cưa, lưỡi 
khoét, đĩa nhám, đĩa nỉ đánh bóng. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, tuốc - nơ - vít, kìm, búa, lưỡi cưa tay. 
 

Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước kẹp, trắc vi kế, thước kẹp, thước đo vòng ngoài (pan-me), 
thước đo lỗ. 

 

 
(210) 4-2015-22476 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Võ Thị ánh  (VN) 
1097 Lũy Bán Bích, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 
 

(210) 4-2015-22477 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Nông  (VN) 
Số nhà 39, đường An Mỹ nối dài, phường 
Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22478 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH Hoàng Ân Tây 

Ninh  (VN) 
Số 7, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí gas hóa lỏng (nhiên liệu). 
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa đựng bằng kim Ioại) dùng để chứa gas, khí nén và 
nhiên liệu dạng lỏng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: gas, vỏ bình gas, thiết bị 
phụ tùng gas như ống dẫn gas, van cho ống dẫn gas, van điều áp, phụ tùng điều chỉnh và 
phụ tùng an toàn cho thiết bị gas và ống dẫn gas, vỏ bồn chứa gas, bếp gas và phụ tùng 
thay thế. 

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí lỏng; vận chuyển xăng dầu bằng xe tải. 
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(210) 4-2015-22479 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) LI YOU LI  (CN) 

Bei 1-22, Nong Hoai, Ping Xiang City, 
Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy điện; xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2015-22480 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ORGANO CORPORATION  (JP) 

2-8, Shinsuna 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo 
136-8631, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất dùng cho xử lý nước; hóa chất được sử dụng 
cho hệ thống màng dùng để làm sạch nước; chất (tác nhân) được dùng cho xử lý nước để 
chống cặn/bùn; chất phân tán sử dụng trong xử lý nước; chế phẩm hóa học ngăn chặn sự 
hình thành cáu cặn; hóa chất tẩy cáu cặn. 

 
Nhóm 05: Bioxit; chất khử vi khuẩn/vi trùng dùng cho xử lý nước thải.  

 

 
(210) 4-2015-22481 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Vũ Minh Tiến  (VN) 
Căn 452 chung cư 2 Bàu Cát, đường 
Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi nấu cơm bằng điện, quạt hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng dùng 

điện, bếp điện, đồ dùng nấu nướng sử dụng điện. 
 

 
(210) 4-2015-22482 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A24.17.6; 18.1.23; A15.9.16 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Bạch Võ Toàn  (VN) 
Khối 5, phường Trung Đô, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện các loại. 
 

 
(210) 4-2015-22484 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Ngọc 
Việt Nam  (VN) 
130 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức từ kim loại quý; đá quý; đồ kim hoàn; kim loại quý; đồ trang sức 

từ đá quý nhân tạo; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 16: Tranh khắc; tranh in khắc; tranh in dầu, tranh vẽ, tranh ảnh, tranh màu nước.  
 

 
(210) 4-2015-22485 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.25; A1.1.12 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Thái Yến  (VN) 
Sạp 27TB Trần Bình, chợ Bình Tây, 

phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng rÕ. 
 

 
(210) 4-2015-22486 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2 

(731) Nguyễn Tuấn Vũ  (VN) 
ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; đầu đĩa DVD; loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị điều chỉnh 

điện áp; bộ điều chỉnh ánh sáng (điện). 
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(210) 4-2015-22487 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 
dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ giới 
thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy 
dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp 
thông tin thương mại. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; sửa lại 
quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-22488 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương   (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 
dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ giới 
thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy 
dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp 
thông tin thương mại.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; sửa lại 
quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-22490 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LINCOLN GLOBAL, INC.   (US) 

17721 Railroad Street, City of Industry, 
California 91748, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn. 
 

Nhóm 06: Dây hàn bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-22491 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, kem nước đá (để ăn). 
 

 
(210) 4-2015-22492 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) AEGERION PHARMACEUTICALS, 

INC   (US) 

One Main Street, Suite 800, Cambridge, 

Massachusetts 02142, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, bao gồm dược phẩm để điều trị và phòng ngừa bệnh teo mỡ, chứng 

rối loạn chuyển hóa mỡ, bệnh bặt kinh dưới đồi, sự thiếu hụt leptin (một loại hoóc môn do 

chất béo tiết ra), bệnh tiểu đường gan phình to, tăng triglyceride huyết, tăng cholesterol 

máu, bệnh gan nhiễm mỡ gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ không rượu và bệnh gan nhiễm mỡ 

kèm theo viêm, rối loạn trao đổi chất bệnh về nội tiết và rối loạn nội tiết, bệnh về hoóc 

môn và rối loạn hoóc môn, bệnh tim mạch và rối loạn tim mạch, rối loạn khả năng sinh 

sản. 
 

 
(210) 4-2015-22493 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh biển, trắng 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Chi Lâm  (VN) 
Số 246 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván lát sàn ỗ; gỗ bán thành phẩm; gỗ xây dựng.  
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(210) 4-2015-22495 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH xử lý nước 

Quang Trang  (VN) 
Số nhà 02, ngách 109, ngõ Đoan Trúc, 
phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng năng lượng mặt trời; tấm thu năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-22496 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tăng Tiến  (VN) 
Thôn Đông Xuất, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2015-22497 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Chi Lâm  (VN) 
Số 246 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván lát sàn gỗ; gỗ bán thành phẩm; gỗ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-22498 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Da cam, xanh da trời, xanh biển 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Kiến Giang  (VN) 
Số nhà 45B Nguyễn Khoái, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng; giám sát việc xây dựng 
công trình.  

 

 
(210) 4-2015-22499 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Đệ Nhất  (VN) 
180/6A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-22500 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; A25.7.21; 26.7.25; 26.5.11 
(731) Công ty TNHH Tường Phát 

Vina  (VN) 
363 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Thiết bi chống trộm dùng cho xe gắn máy và dùng cho xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-22501 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.3.1; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Tường Phát 

Vina   (VN) 
363 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt cỏ; máy cưa; máy cắt; máy khoan; máy nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-22504 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thủ 
công mỹ nghệ Thiên An  (VN) 
Số 105B, ấp 6B, xã An Khánh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ (nguyên liệu từ dừa, cói, tre, sừng).  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, mật ong, dầu dừa, tranh thêu và áo quần may mặc, hàng thú 
công mỹ nghệ (nguyên liệu từ dừa; cói; tre, sừng), hàng nông sản.  

 

 
(210) 4-2015-22505 (220) 23.08.2013 

(641) -- (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 2.9.1; 26.13.1; 24.17.5 
(731) ECON Healthcare Pte Ltd   (SG) 

452 Upper East Coast Road, Singapore 
466500  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-22507 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh  

(VN) 
101/37 ấp 3, đường Hương Lộ 80B, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chất tạo ngọt; chất làm ngọt tự nhiên; bột để làm bánh ngọt; hương liệu cho 
bánh ngọt (trừ tinh dầu); tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2015-22508 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Da cam, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần công nghệ  

ENUY Việt Nam  (VN) 
Số 02, ngõ 23 đường Đức Diễn, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật.  
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(210) 4-2015-22509 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.5; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MOG Việt 
Nam   (VN) 
Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-22510 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24; A3.9.5 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MOG Việt 
Nam   (VN) 
Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-22511 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 1.15.15; 2.9.1 
(591) Trắng, tím 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để sản xuất dược phẩm.  
 

Nhóm 05: Dựợc phẩm dùng cho người; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm thú y; thuốc thảo dược.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.   
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Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng để sản xuất dược phẩm, dược phẩm dùng cho người, 
chÓ phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y, thuốc thảo dược, thuốc trừ 
sâu, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe; cung cấp thông tin và kiến thức trong lĩnh vực sức 
khỏe.   

 

 
(210) 4-2015-22512 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.6; 1.15.15; 2.9.1 
(591) Trắng, tím 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED    (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, TELANGANA, 
India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để sản xuất dược phẩm.  
 

Nhóm 05: Dựợc phẩm dùng cho người; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm thú y; thuốc thảo dược.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng để sản xuất dược phẩm, dược phẩm dùng cho người, 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y, thuốc thảo dược, thuốc trừ 
sâu, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe; cung cấp thông tin và kiến thức trong lĩnh vực sức 
khỏe.   

 

 
(210) 4-2015-22513 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A14.5.2; 26.1.1; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng, tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vinh Nam  (VN) 
Số 32, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
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(210) 4-2015-22514 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(731) ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (CN) 

7 South Mingyuan AVE., Hardware 

Science & Technology Industrial Zone, 

Yongkang, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; máy 

xén cỏ; máy gia công gỗ; búa điện; cưa xích; máy cắt; kéo điện; khoan cầm tay chạy điện; 

dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy hàn điện.  
 

 
(210) 4-2015-22515 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Xanh lá cây, xám 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-22516 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 26.7.25; 

5.7.21; 5.7.6 

(591) Xanh, xanh dương, đỏ, vàng, cam, trắng 

(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  
(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; bột điều.  
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(210) 4-2015-22517 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 4.3.5; 1.15.11; 

26.4.2 
(591) Xanh, xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; mì ăn liền.  

 

 
(210) 4-2015-22518 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 8.7.5; 8.1.1; 

25.1.5; 25.5.2 
(591) Xanh, xanh dương, đỏ, vàng, tím, trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; bò kho.  

 

(210) 4-2015-22519 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 25.1.5; 8.7.5; 

25.5.2 
(591) Xanh, xanh dương, đỏ, cam, tím, trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; bún bò huế. 
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(210) 4-2015-22522 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Boston Capital  (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; 
thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng 
các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
Nhóm 42: Lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiến 
trên internet; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thiết kế đồ 
hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-22523 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) cam, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hiền Nguyên  (VN) 
730/1/2/33 Hương lộ 2, khu phố 4, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm đế tuới nước; ống mềm không bằng kim loại [ống PVC]; nhựa nhân 
tạo bán thành phẩm, nhựa tổng hợp [bán thành phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-22524 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.12; A26.11.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung cấp thiết 
bị công nghiệp Tiến Đức  (VN) 
E49, Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc công nghiệp, thiết bi công nghiệp: thiết bị và dụng cụ đo 
lường, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị dùng trong mạch điện, máy móc, 
thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, máy móc, thiết bị, phụ tùng máy xây dựng.  

 
 

(210) 4-2015-22525 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất Hải Sơn  (VN) 
3409A Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Các loại túi dùng để bao, gói bằng chất dẻo; túi rác bằng chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2015-22526 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng, đen, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 
động Song Huỳnh  (VN) 
37 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện [đồng hồ điện (công tơ), tụ điện], thiết bị giám sát dùng 
điện (camera), chuông báo cháy, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét. 

 

 
(210) 4-2015-22527 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.3; 26.7.25; 26.4.8; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ, tím, đen, hồng, xanh da 

trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Cát Phương Xa  
(VN) 
914 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hộp đèn quảng cáo, tấm nhựa acrylic, áp phích quảng cáo, cột quảng 
cáo bằng kim loại, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng, tăng phô điện tử; đại lý 
quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng những công trình quảng cáo. 
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(210) 4-2015-22528 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A3.4.4; A3.4.24; A3.4.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

Đội 1, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình bơm phun thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2015-22530 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ chịu 

lửa Burtech  (VN) 
Số 313, đường Điện Biên Phủ, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản phẩm vật liệu chịu lửa; mua bán hàng nông sản 
thực phẩm, lương thực, hạt giống, cây trồng, cây xanh, vật tư nông nghiệp; mua bán các 
thiết bị cơ khí, thiết bị vận chuyến nâng hạ cho các ngành nông nghiệp, ngành công 
nghiệp (máy cắt, máy mài, máy khoan, máy cưa), ngành xây dựng, ngành giao thông thủy 
lợi. 

 

Nhóm 37: Xây dựng chuyên dụng như: xây dựng công trình chịu lửa; giám sát thi công 
các công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí, thiết bị 
vận chuyển, nâng hạ. 

 

 
(210) 4-2015-22531 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ chịu 

lửa Burtech  (VN) 
Số 313, đường Điện Biên Phủ, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản phẩm vật liệu chịu lửa; mua bán hàng nông sản 
thực phẩm, lương thực, hạt giống, cây trồng, cây xanh, vật tư nông nghiệp; mua bán các 
thiết bị cơ khí, thiết bị vận chuyển nâng hạ cho các ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp 
(máy cắt, máy mài, máy khoan, máy cưa), ngành xây dựng, ngành giao thông thủy lợi. 
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Nhóm 37: Xây dựng chuyên dụng như: xây dựng công trình chịu lửa; giám sát thi công 
các công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí, thiết bị 
vận chuyển, nâng hạ. 

 
 

(210) 4-2015-22532 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lê Đắc Hùng  (VN) 

P.12A42, CT12B khu đô thị Kim Văn 
Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-22533 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 

Thôn Nghĩa Xá, xã Đại Đồng, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-22535 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh cô ban, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Bình  (VN) 
Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn Halogen, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn hơi Natri cao áp, đèn hơi thủy 

ngân, đèn kết hợp. 
 

 
(210) 4-2015-22536 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ZHAN YU LIANG  (CN) 

No 2, 5th floor, Unit 1, B Building, No 
22, Hongxing Road, Nuojiang Town, 
Tongjiang City, Sichuan Province, China

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Đường ống bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; dây chão bằng kim 
loại; đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện; bu-lông bằng kim loại; bánh xe bằng 
kim loại dùng cho đồ đạc; vật dụng nhỏ làm bằng sắt, cụ thể là móc sắt [thanh quặp hai 
đầu], móc [vật liệu bằng sắt]; ròng rọc bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-22537 (220) 20.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) ZHAN YU LIANG  (CN) 

No 2, 5th floor, Unit 1, B Building, No 
22, Hongxing Road, Nuojiang Town, 
Tongjiang City, Sichuan Province, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Đường ống bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; dây chão bằng kim 
loại; đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện; bu-lông bằng kim loại; bánh xe bằng 
kim loại dùng cho đồ đạc; vật dụng nhỏ làm bằng sắt, cụ thể là móc sắt [thanh quặp hai 
đầu], móc [vật liệu bằng sắt]; ròng rọc bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-22538 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đen, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lương Minh  (VN) 
Số 127, ngõ 22, đường Khuyến Lương, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2015-22539 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 9.7.1; A9.3.13; A9.3.20 
(591) Xanh lam đậm, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 
Dòng  (VN) 
Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; balo; ví tiền; dây da thuộc; túi thể thao. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; thắt lưng (trang phục); mũ; giày; dép; cà vạt; áo vest; áo 
gile. 
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(210) 4-2015-22540 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Dung   (VN) 
Số nhà 104, tổ 25, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, cụ thể là: bánh nướng, bánh dẻo, bánh sampa, bánh vừng. 

 

 
(210) 4-2015-22541 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Ngọc Lâm 
và Cộng Sự  (VN) 
20A (tầng trệt) Phú Hòa, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài 

tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; thực hiện các dịch vụ pháp lý 
khác liên quan đến pháp luật. 

 

 
(210) 4-2015-22542 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn Cúc  (VN) 
Số 5, tổ 16C, khu 9, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 29: Gà; bò; cá thu; cá hồi; tôm; lợn (tất cả đã qua sơ chế). 

 

 
(210) 4-2015-22543 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  
(VN) 
3C6/1 lô BC, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi; chảo để rán (tất cả không dùng điện). 
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(210) 4-2015-22544 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  
(VN) 
3C6/1 lô BC, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi; chảo để rán (tất cả không dùng điện). 

 

 
(210) 4-2015-22547 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.1 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Nguyễn Khắc Châu   (VN) 
180 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); dây thắt lưng quần. 

 

 
(210) 4-2015-22548 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tứ Hải  
(VN) 
285/72C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví (bóp) đựng 

tiền; ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần; áo giày; dép; tất (vớ); mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-22549 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 

nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 
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Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 
nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 
trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay). 

 

 
(210) 4-2015-22551 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng, vàng, xanh 
(731) Hợp tác xã dịch vụ vận tải « 

tô Gia Khánh  (VN) 
Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng khách, vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-22552 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH LEBOUCHER  (VN)
ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói, thịt giăm bông/đùi lợn muối, thịt thịt muối, thịt lợn, 
gia cầm không còn sống, xúc xích/Lạp xưởng, thịt đã được bảo quản, pate gan.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: thịt lợn muối xông khói, thịt giăm bông/đùi lợn muối, thịt, thịt muối, thịt lợn, 
gia cầm không còn sống, xúc xích/lạp xuởng, thịt đã được bảo quản, pate gan.  

 

 
(210) 4-2015-22554 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Minh Đăng  
(VN) 
Số 117/5 KP 9, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 09: Đồ điện dân dụng (ổ cắm, dây điện, phích cắm). 
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: đồ điện dân dụng, ổ cắm, dây điện, phích cắm. 

 

 
(210) 4-2015-22555 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Nâu cà phê, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Đỗ Xuân Cường  (VN) 
Số 12 ngõ 52 Minh Khai, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh cưới hỏi; chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim 

cưới hỏi; đào tạo trang điểm; đào tạo chụp ảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm đẹp.  
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ cho thuê 
quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-22556 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư phát triển công 
nghệ mới Việt  (VN) 
Biệt thự liền kề lô 21, dãy 16B3, làng 
việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: văn phòng phẩm (bút, thuốc, sổ, vở, kẹp ghim), giấy viết. 

 

 
(210) 4-2015-22557 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại OTEA CZI  (VN) 
Số 55 ngõ 41 tổ 3 Văn Trì, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: đồ uống trên cơ sở trà, trà, trà 
ướp lạnh, trà đã đông lạnh. 
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(210) 4-2015-22558 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mai Hùng Phát  (VN) 
Số 43 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt lợn, thực phẩm làm từ cá, cá được bảo quản, 

thịt bò, thit trâu, rau đã được bảo quản, hải sản đông lạnh, hải sản đã qua chế biến) thịt gà, 

thịt hộp. 
 

 
(210) 4-2015-22559 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại dịch vụ Đại 
Phát  (VN) 
Số 222 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất khẩu, nhập khẩu, 

mua bán các sản phẩm sau: đồ dùng nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách). 
 

 
(210) 4-2015-22560 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đoan  (VN) 
Xóm Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm, tăm tre. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 
sản phẩm sau: tăm, tăm tre, miến, mì, miến rong. 
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(210) 4-2015-22561 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng nâu đậm, nâu nhạt, vàng 
(731) GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.   (MX) 

Prolongaciãn Paseo de la Reforma 1000, 
Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. ¸lvaro 
Obregãn, MÐxico DF, C.P.01210  

(540) 

  
(740) C«ng ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo, bột và 

chế phẩm làrn từ ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, mật ong, mật đường, rnen, bột nở muối 
tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị, gia vị, kem lạnh, bánh bao, bánh mì tròn hình nhẫn 
và bánh muffin (bánh nướng xốp) kiểu Anh. 

 

 
(210) 4-2015-22562 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Kiều Thị Thu Trang  (VN) 
Số 8 ngách 43 ngõ 203 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích. sản phẩm có nguồn gốc từ thịt động vật.  

 
 

(210) 4-2015-22563 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông trùng hạ 
thảo Châu á   (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược Phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-22564 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư dầu khí 

Hà Nội  (VN) 
Số 96, phố Lò Đúc, phường Đông Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu).  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, van ga, dây dẫn ga. 
 
 

(210) 4-2015-22565 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Bắc Hà  
(VN) 
Số 28G, ngõ 105, phố Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ giáo dục, đào tạo, đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2015-22566 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyên Viết Mạnh   (VN) 
Số 18 ngõ 90, đường Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu, mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm 

trang điểm (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-22568 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Vũ Việt Phong  (VN) 

Số 20, ngõ 4, đường Đào Duy Từ, 
phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Rễ cây thuốc, trà thảo dược; thảo dược, vỏ cây dùng cho dược phẩm; thuốc sắc 

dùng cho dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; chè (trà uống) và sản phẩm chè (trà uống); chế phẩm 
ngũ cốc; thảo mộc đã bảo quản [gia vị].  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1601 

(210) 4-2015-22571 (220) 21.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đỏ đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; chương trình trò chơi trên máy 
vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính 
ghi sẵn; đĩa từ; đĩa quang; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; áp phích quảng cáo; sản phẩm của 
ngành in; ấn phẩm; tờ quảng cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 
để gói. 

 

 
(210) 4-2015-22572 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thân thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-22573 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thân thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-22575 (220) 21.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng 146  (VN) 
146 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Khảo sát địa chất công trình xây dựng; thẩm tra dự toán công trình.  
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(210) 4-2015-22577 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vinta  (VN) 
A5/20A9 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà. 
 

 
(210) 4-2015-22578 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hoà, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao su; dép; giày; giày thể thao; quần áo, trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-22579 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Trọng Đăng  (VN) 

Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy.  
 

Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2015-22580 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Elite. óc  (VN) 
Số nhà 1049, đường Lê Thanh Nghị, 
phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1603 

(210) 4-2015-22581 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SHENZHEN MAHU TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
103, 104-F8, F1-F21 Business Street, 
Baoyuan Road, Labour Community, 
Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Miếng đệm lót chuột máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn 
phím máy vi tính; tai nghe; vỏ hộp loa, thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 

(210) 4-2015-22583 (220) 21.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; A26.11.8; 26.1.1; 7.1.24; 

A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thục Quyên  (VN) 
200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm: cà phê, rượu, mật ong, nước yến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-22584 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A17.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, hồng, 

cam, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Wonderland Member  (VN) 
31 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí, lịch, sổ tay, tập vở.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn theo đơn đặt hàng.  
 
 

(210) 4-2015-22585 (220) 21.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A24.15.7; 2.1.8; A2.1.16; 2.7.13 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Tầm nhìn Yêu âm nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên.  
 
 

(210) 4-2015-22586 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-22587 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-22588 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22589 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22590 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22591 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1606 

(210) 4-2015-22592 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22593 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22594 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1607 

(210) 4-2015-22595 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22597 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22598 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1608 

(210) 4-2015-22600 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22601 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công    (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-22602 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công    (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22603 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công    (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22604 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công    (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22606 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Lửa Việt  
(VN) 
65/1C Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin điện/ắc-quy điện/pin sạc dự phòng cho pin điện thoại di động; 
ống dẫn âm thanh/tai nghe dùng cho điện thoại di động; chuột máy tính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị chống trộm, camera quan sát; lắp đặt sửa chữa thiết 
bị điện; lắp đặt, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy; lắp đặt, sửa chữa thiết bị máy văn 
phòng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22607 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Lửa Việt  
(VN) 
65/1C Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin điện/ắc-quy điện/pin sạc dự phòng cho pin điện thoại di động; 

ống dẫn âm thanh/tai nghe dùng cho điện thoại di động chuột máy tính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị chống trộm, camera quan sát; lắp đặt sửa chữa thiết 

bị điện; lắp đặt, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy; lắp đặt, sửa chữa thiết bị máy văn 

phòng.  
 

 
(210) 4-2015-22608 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thủy  (VN) 
Tổ 4, khu 11, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ ảnh viện áo cưới (chụp ảnh cưới); dịch vụ quay 

phim; dịch vụ cho thuê máy quay, máy ảnh; dịch vụ đào tạo chụp ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-22609 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.11.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu nhạt, nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần  BIOVEGI Việt 
Nam  (VN) 
Số 55 ngách 140/1, Nguyễn Xiển, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi, ngũ cốc dạng nguyên.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22610 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Toà nhà Phương Lê, số 3 lô C2 khu đô 
thị Nam Trung Yên, đường Vũ Phạm 
Hàm, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong nghành y). 

 

 
(210) 4-2015-22611 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Tòa nhà Phương Lê, số 3 lô C2 khu đô 
thị Nam Trung Yên, đường Vũ Phạm 
Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-22612 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê   (VN) 
Tòa nhà Phương Lê, số 3 lô C2 khu đô 
thị Nam Trung Yên, đường Vũ Phạm 
Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong nghành y). 

 

 
(210) 4-2015-22614 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tiến 
Phát  (VN) 
Thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột khoai mì (sắn). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22615 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A10.3.11; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất  kinh 
doanh thương mại dịch vụ 
Tuấn Ngọc   (VN) 
61 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi bằng chất dẻo (túi ni lông) dùng để đựng hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-22616 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.13.25; 19.9.1; A19.9.3; A26.11.12 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ gốm sứ Trung Thành  
(VN) 
D251 bis, khu phố Bình Đức, thị trấn Lái 
Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, mây, tre, lá như bình trưng 

hoa, lẵng đựng hoa, lẵng đựng hoa quả, rổ rá, bình phong; mua bán đồ gốm trang trí trong 
nhà và đồ gốm trang trí ngoài trời; mua bán chén, bát, tô, đĩa bằng gốm; mua bán đồ gỗ 
mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-22617 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 3.5.5; A3.5.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê chồn 
Trại Hầm Đà Lạt  (VN) 
Số 135E Hoàng Hoa Thám, phường 10, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê, giải khát.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 
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(210) 4-2015-22618 (220) 21.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.16; 1.5.1; 25.1.6 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Lợi   (VN) 
ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản đông lạnh như động vật giáp xác, cá, tôm, 
cua, sò.  

 
 

(210) 4-2015-22620 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.14; A3.9.24; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuỷ sản Hải 
Long  (VN) 
Số 1752 đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản, hải sản đã qua chế biến: cá nguyên con, 
mực nguyên con, bạch tuộc, maza (hải sản cùng họ với bạch tuộc), kẽm (hải sản cùng họ 
với bạch tuộc).  

 
 

(210) 4-2015-22621 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.5 
(591) Đỏ, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và thực 
phẩm Sao Sài Gòn  (VN) 
Số 59A, phố Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-22622 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.5 
(591) Đỏ, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và thực 
phẩm Sao Sài Gòn   (VN) 
Số 59A, phố Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22623 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.5; 5.9.15 

(591) Đỏ, ghi, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và thực 
phẩm Sao Sài Gòn   (VN) 
Số 59A, phố Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22627 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và du lịch Sơn 
Tùng  (VN) 
Số 16, ngõ 28 phố Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-22628 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 24.17.17; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và du lịch Sơn 
Tùng  (VN) 
Số 16, ngõ 28 phố Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2015-22630 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 2.3.5; 2.9.21 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, hồng, tím, da cam, 

lục, lam, chàm 

(540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-22631 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Quốc tế Đông Nam  (VN) 
602 Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-22632 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-22633 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước lau sàn nhà. 
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(210) 4-2015-22634 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 
nước lau sàn nhà. 

 
 

(210) 4-2015-22635 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.7.23; 5.7.21 
(591) Đen, trắng 
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

K17-phòng 404, đường Nguyễn Hiền, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả (trái cây) tươi, cụ thể là vải, na, xoài, nhãn, sầu riêng, chuối. 
 
 

(210) 4-2015-22636 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.3.3; 26.13.1 
(591) Tím than nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật Giang Sơn  (VN) 
Số 2Y thôn Thịnh Lang, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu gỗ dùng để trang trí tường ngoài, làm chắn nắng, 
trang trí nội thất, trang trí trần nhà, sàn trong nhà và ngoài trời, trang trí sân vườn. 

 
 

(210) 4-2015-22638 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Châu Kiều Thùy Trang  (VN) 

151 Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
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(210) 4-2015-22641 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22643 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Phan Thị Kim Phượng  (VN) 

27/8/21A, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-22645 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lê Thị Minh Khanh  (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy hút khí chân không; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; 
máy nén; bơm khí nén. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; thiết bị trung tâm điều áp khí y tế; 
máy nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc 
đựng khí ô xy (dùng trong y tế). 

 

 
(210) 4-2015-22646 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Lê Thị Minh Khanh  (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy hút khí chân không; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; 
máy nén; bơm khí nén. 

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; thiết bị trung tâm điều áp khí y tế; 
máy nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc 
đựng khí ô xy (dùng trong y tế). 

 

(210) 4-2015-22647 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Bá Phương  (VN) 

Số 48 tổ dân phố 3 Miêu Nha, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; chi tiết nối ống dẫn 
bằng kim loại, cụ thể là tê, cút, ống nối góc; téc làm bằng kim loại chứa khí, chất lỏng, 
hóa chất; téc làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế), bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế). 

 

 
(210) 4-2015-22648 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Bá Phương  (VN) 

Số 48 tổ dân phố 3 Miêu Nha, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: ống bằng kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; chi tiết nối ống dẫn 
bằng kim loại, cụ thể là tê, cút, ống nối góc; téc làm bằng kim loại chứa khí, chất lỏng, 
hóa chất; téc làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế), bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1619 

(210) 4-2015-22649 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.1 
(591) Đỏ đậm, da cam 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

Đội 1, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bình bơm phun thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-22650 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.30; 2.5.3 
(591) Vàng nhạt, nâu, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TOIN Việt Nam  (VN) 
Lô B_1C_CN, đường DE4 & NE4A, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh 
Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy.  
 

Nhóm 20: Hộp bằng nhựa. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2015-22651 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.30; 2.1.7; 4.5.4; 2.1.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng đậm, nâu, vàng nhạt, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TOIN Việt Nam  (VN) 
Lô B_1C_CN, đường DE4 & NE4A, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh 
Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy. 
 

Nhóm 20: Hộp bằng nhựa. 
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Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2015-22652 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 

Nam  (VN) 
Số 9, ngõ 62 đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 26: Tranh thêu; tranh thêu tay trên vải hoặc lụa; tranh thêu bằng len; tranh thêu 

gồm len và ghép vải trên tranh; tranh thêu phong cảnh, chân dung, tứ quý, tứ đại mỹ nhân.  
 

 
(210) 4-2015-22653 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Số 58 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (dạng lạnh).  

 

 
(210) 4-2015-22654 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.3.1; 1.15.23; A25.3.3 
(591) Tím, xanh, xanh lơ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Số 58 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (dạng lạnh).  
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(210) 4-2015-22655 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; A8.1.23; A25.7.21 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Số 58 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (dạng lạnh) 
 

 
(210) 4-2015-22656 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, nâu tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Số 58 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (dạng lạnh). 
 

 
(210) 4-2015-22657 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới An Bình   (VN) 
Tầng 3, lô 161 - 162 khu dịch vụ Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa kính làm bằng kim loại; bản lề lá làm bằng kim loại; tay nắm cửa 
kính làm bằng kim loại; kẹp định vị kính làm bằng kim loại (phụ kiện dùng để liên kết); 

trụ cầu thang làm bằng kim loại; chân nhện (phụ kiện liên kết kính bằng kim loại). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bản lề cửa kinh, bản lề lá, tay nắm cửa klnh, kẹp 

định vị kính (phụ kiện .đùng để liên kết), trụ cầu thang, chân nhện (phụ kiện liên kết 

kính), kính, bồn tắm, cầu thang máy, đèn chiếu sáng, cửa tự động, thiết bị hút bụi, lò sưởi, 
máy điều hòa nhiệt độ.   
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(210) 4-2015-22658 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Trung Đô  

(VN) 
Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-22659 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) LAND GREEN AND TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (TW) 
2F.-1, No. 65, Sec. 3, Hsin-Yi Rd., Da-
an Dist., Taipei City 10651, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây trồng; hoa; hạt giống; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; cây giống; 

hạt giống, củ và cây giống dùng để gây giống cây trồng; thực vật thủy sinh; hoa tự nhiên; 
thảm cỏ tự nhiên; quả hublông; hạt giống thực vật; nấm tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử 
lý; cây; rơm; hạt giống để trồng cây; cây trồng tự nhiên.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi giáo dục; tổ 
chức và điều khiển các hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo); tổ 
chức và tiến hành các cuộc thi trong lĩnh vực nuôi trồng thực vật; tổ chức và tiến hành các 
cuộc thi trong lĩnh vực nuôi trồng thực vật trong nhà kính.  

 

 
(210) 4-2015-22660 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LAND GREEN AND TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (TW) 
2F.-1, No. 65, Sec. 3, Hsin-Yi Rd., Da-
an Dist., Taipei City 10651, Taiwan 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân đạm; kali cacbonat/bồ tạt; phân lân phân phosphat phosphat [phân bón]; 

phân bón có nguồn gốc từ thiên nhiên; phân bón hữu cơ; phân bón hỗn hợp; chất dùng để 
chăm sóc vườn [phân bóni; chế phẩm phân bón; chất dùng để nuôi dưỡng lá cây; dưỡng 
chất dùng cho cây trồng; tảo biển rong biển [phân bón]; chất cải tạo đất; chất cải tiến đất 
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chứa vi sinh vật; phân bón axit amin; chất phụ gia hóa học dùng cho phân bón; chất nền 
dùng để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]; than bùn [phân bón] ; đất mùn để phủ 
bề mặt; đất đùng để trồng cây được sử dụng trong nông nghiệp; chế phẩm vi lượng dùng 
cho cây trồng; chậu than bùn dùng cho nghề làm vườn; đất mùn; phân bón. 

 
 

(210) 4-2015-22662 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Hoàng Trúc  
(VN) 
31 đường Nguyễn Quang Diêu, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngẩm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; khăn tã trẻ em.  
 
 

(210) 4-2015-22663 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Hoàng Trúc  
(VN) 
31 đường Nguyễn Quang Diêu, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; khăn tã trẻ em.  
 
 

(210) 4-2015-22664 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rana   (VN) 
111/24 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, khung xe đạp, phụ tùng xe đạp, tóc giả.  
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(210) 4-2015-22665 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 8.1.18; A26.11.8; 3.13.5 

(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Honey Cream Việt Nam   (VN) 
239 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán kem; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-22666 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đen, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Veritas Shoes 
Việt Nam   (VN) 
56 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-22667 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm Sum  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2015-22668 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng, trắng, nâu 
(731) Hội nông dân huyện Ba Chẽ  

(VN) 
Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2015-22669 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã kinh doanh dịch 

vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba 
Chẽ, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Măng mai khô. 
 

 
(210) 4-2015-22670 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Nâu, vàng, cam, xanh 
(731) Hợp tác xã kinh doanh dịch 

vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba 
Chẽ, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm lim dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22671 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.4; 1.15.23; 26.15.15; A3.6.25 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) GAVRIEL CAPITAL INC.   (US) 

P.O Box 2111, Westminster, California, 
USA. 92684  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ trực tuyến chuyên các sản phẩm cho 
người tiêu dùng, cụ thể là thức ăn (cụ thể là bánh mỳ, gạo, thịt, rau tươi), quần áo, đồ 
trang sức, đồ đạc, đồ điện tử (cụ thể là điện thoại thông minh, máy tính), sách, đĩa CĐ, đĩa 
DVD, dụng cụ (cụ thể là dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, dụng cụ [bộ phận 
của máy) và dụng cụ cho mục đích gia dụng; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ chuyên 
các sản phẩm cho người tiêu dùng, cụ thể là thức ăn (cụ thể là bánh mỳ, gạo, thịt, rau 
tươi), quần áo, đồ trang sức, đồ đạc, đồ điện tử (cụ thể là điện thoại thông minh, máy 
tính), sách, đĩa CD, đĩa DVD, dụng cụ (cụ thể là dụng cụ cầm tay không vận hành thủ 
công, dụng cụ [bộ phận của máy) và dụng cụ cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2015-22672 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.1; A8.5.2; 5.7.3; 3.9.1; 5.7.24; 5.9.24
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh xám, 

hồng đậm, hồng da, xanh rêu, cam, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Quang Ngọc  (VN) 
37 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức 
năng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ em; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-22673 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.1; A3.4.2; A11.3.4 
(591) Trắng, xám, cam, vàng, da, đen, hồng, 

xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông lâm thủy sản FAS  (VN) 
47/82 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; nước mắm; thịt hộp; cá hộp.  
 

 
(210) 4-2015-22674 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GOLDENBLUE CO., LTD.   (KR) 

89-2, Nonggong-gil, Jeonggwan-myeon, 
Gijang-gun, Busan, 619-961, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu uýt-ki; rượu hoa quả sủi bọt; rượu rum; rượu mùi; rượu veemut; rượu 
vộtca; rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu cốc- tai.  

 
 

(210) 4-2015-22675 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đen, trắng, đỏ 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

thông tin khoa học - công 
nghệ Quảng Nam  (VN) 
54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh; chế phẩm sinh học (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y); phân bón; chế phẩm phân bón. 

 
 

(210) 4-2015-22676 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đen, trắng, đỏ 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

thông tin khoa học - công 
nghệ Quảng Nam   (VN) 
54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh; chế phẩm sinh học (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y); phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-22677 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 25.1.6; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Chè Đại Hưng  

(VN) 
Khu 9B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo 
Yên, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2015-22680 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Vàng, đen 
(731) KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD  

(SG) 
7 Changi South Lane, Singapore 486119 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Xe ủi đất; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy khoan; máy xúc đất; máy đào 
xúc; máy gặt hái/máy thu hoạch, máy xén cỏ; máy làm đường đi; quả lu nén đường/xe lu 
lăn đường; phụ tùng của xe ủi đất, gàu xúc cho máy đào xúc; máy chuyên chở đất; thiết bị 
dựng cột (máy móc); thiết bị và máy nâng có động cơ; máy công cụ; máy nông nghiệp; 
mũi khoan (bộ phận của máy); vòng bơm mỡ (bộ phận của máy móc); thiết bị mở cửa, 
dùng thủy lực; bộ nối ghép/khớp nối (bộ phận của máy móc); bánh xe của máy; ổ bi/ổ 
trục (bộ phận của máy móc); xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện 
và động cơ, pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); trục quay/trục khuỷu; lò xo (bộ 
phận của máy); trống tang (bộ phận của máy móc); mui che/tấm bảo vệ (bộ phận của máy 
móc); đầu mũi khoan (bộ phận máy móc). 

 

Nhóm 12: Khung gầm cho xe cộ, bao gồm xe ủi đất, xe tải, máy đào xúc, máy kéo, xe 
nâng hàng; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; hệ thống thủy lực cho xe cộ; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên 
bộ; xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; thanh truyền động cho phương 
tiện giao thông trên bộ (khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy); khớp truyền 
động cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ; lò xo treo cho xe cộ; cơ cấu giảm tốc 
cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
bộ biến đổi mô men cho phương tiện giao thông trên bộ, ta lông lốp cho xe cộ (đai của 
trục lăn); thiết bị lật là bộ phận của xe tải; tua bin cho xe cộ mặt đất; lò xo giảm xóc cho 
xe cộ; lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; mặt lăn cho xe cộ (đai trục lăn); 
trục truyền động cho xe cộ mặt đất; van cho lốp xe cộ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tra dầu mỡ cho xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; khai 
thác mỏ, phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; cho thuê xe ủi đất, 
cần trục và máy đào xúc; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt.  

 

 
(210) 4-2015-22681 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD  

(SG) 
7 Changi South Lane, Singapore 486119 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Xe ủi đất; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy khoan; máy xúc đất; máy đào 
xúc; máy gặt hái/máy thu hoạch, máy xén cỏ; máy làm đường đi; quả lu nén đường/xe lu 
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lăn đường; phụ tùng của xe ủi đất, gàu xúc cho máy đào xúc; máy chuyên chở đất; thiết bị 
dựng cột (máy móc); thiết bị và máy nâng có động cơ; máy công cụ; máy nông nghiệp; 
mũi khoan (bộ phận của máy); vòng bơm mỡ (bộ phận của máy móc); thiết bị mở cửa, 
dùng thủy lực; bộ nối ghép/khớp nối (bộ phận của máy móc); bánh xe của máy; ổ bi/ổ 
trục (bộ phận của máy móc); xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện 
và động cơ, pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); trục quay/trục khuỷu; lò xo (bộ 
phận của máy); trống tang (bộ phận của máy móc); mui che/tấm bảo vệ (bộ phận của máy 
móc); đầu mũi khoan (bộ phận máy móc).  

 
Nhóm 12: Khung gầm cho xe cộ, bao gồm xe ủi đất, xe tải, máy đào xúc, máy kéo, xe 
nâng hàng; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; hệ thống thủy lực cho xe cộ; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên 
bộ; xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; thanh truyền động cho phương 
tiện giao thông trên bộ (khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy); khớp truyền 
động cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ; lò xo treo cho xe cộ; cơ cấu giảm tốc 
cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
bộ biến đổi mô men cho phương tiện giao thông trên bộ, ta lông lốp cho xe cộ (đai của 
trục lăn); thiết bị lật là bộ phận của xe tải; tua bin cho xe cộ mặt đất; lò xo giảm xóc cho 
xe cộ; lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; mặt lăn cho xe cộ (đai trục lăn); 
trục truyền động cho xe cộ mặt đất; van cho lốp xe cộ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tra dầu mỡ cho xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; khai 
thác mỏ, phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; cho thuê xe ủi đất, 
cần trục và máy đào xúc; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt.  
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 

áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bảo vệ chân dùng khi cưỡi ngựa (chỉ gồm xà cạp và đai lưng thường làm 
bằng da hoặc chất liệu tương tự); yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm, 
đồ đi chân (trang phục); găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc 
trong ngày lễ Ha-lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang 
phục); hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh 
(quần áo, giầy dép, mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len, khăn vuông trùm đầu; áo 
nịt dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); 
ca vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; 
dép săng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; 
dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập 
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luyện; áo dùng trong khi tập luyện, quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo 
lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục). 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 

phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu), lông mi giả; móng tay giả, dầu thơm dùng cho trẻ em; 
khăn tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh, dầu tắm; phấn dùng sau 
khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng, kem dùng cho cơ thể; nước thơm dùng cho 
cơ thể; phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm tho; chế phẩm 
(làm sạch) làm cho nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa cô-lô-nhơ, mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; phấn bột; tinh dầu thơm dùng cho cá nhân; 
bút kẻ mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm mặt, kem 
xoa mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng mặt; chế phẩm làm sạch 
mặt, sáp thơm dùng để làm thơm phòng; chế phẩm toả mùi hương dùng cho cá nhân; gel 
vuốt tóc, dầu xả; dầu gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc, kem dưỡng da 
tay; nước thơm dùng cho tay; xà phòng dùng cho tay; chất dưỡng môi, son môi, son môi 
có túi đựng đi kèm; son làm bóng môi; xà phòng dạng lỏng, mỹ phẩm trang điểm; mỹ 
phẩm bôi lông mi; chế phẩm làm sạch miệng không dùng trong ngành y; chế phẩm chăm 
sóc móng chân, móng tay chế phẩm làm móng chân, móng tay óng ánh; mỹ phẩm làm 
cứng móng chân, móng tay; mỹ phẩm làm bóng móng chân, móng tay; chế phẩm vệ sinh 
cá nhân không tẩm thuốc; nước hoa; hoa khô (hương thơm); chế phẩm toả mùi hương 
trong phòng; kem dùng để cạo râu; xà phòng dùng cho da; bột tan dùng làm mịn và khô 
da; nước thơm dùng cho cá nhân, kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo độ ẩm cho da; kem chống 
nắng; mỹ phẩm chống nắng. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và thiết bị giảng dạy, thiết bị 
và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu 
từ tính, đĩa ghi; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, thiết bị xử lý dữ 
liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa; đĩa âm thanh bản ghi âm (có thể tải xuống được); 
bản ghi âm và ghi hình (có thể tải xuống được); loa; ống nhòm (quang học); máy tính cầm 
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tay; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; đĩa CD-
ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím 
máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy 
vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh (máy quay) 
kỹ thuật số; máy nghe nhạc và xem phim kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy 
ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđêô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ 
liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ (dụng cụ đo); tai nghe chùm qua 
đầu; máy hát karaoke; micrô; máy nghe nhạc MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy 
vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc (có thể tải 
xuống được); máy nhắn tin; máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho cá nhân; máy trợ giúp 
cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu 
thanh, kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình cát xét; máy chạy băng 
hình cát xét; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđêô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng 
viđêô; băng từ viđêô; máy điện thoại truyền hình; bản ghi hình (có thể tải xuống được); 
điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này, bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý, dụng cụ để tắt nến; giá đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo), pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; ống hút; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha 
lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; 
vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng 
đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng, cốc bằng 
giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); 
cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ 
cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn); phích (không dùng 
điện) đựng nước; thùng rác. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải, 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa, vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ, khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc, khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len.  
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng thẻ bài; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đồ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổì bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh 
kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng 
cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê 
dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê, đồ chơi hành động chạy 
bằng điện, thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; đồ câu cá; bóng dùng cho 
chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; mũ dùng trong bữa tiệc 
làm bằng giấy; trò chơi trong nhà; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi 
trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; patanh; quả 
bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào 
phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi 
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bông; bóng ten-nít; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ 
chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ 
công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ 
chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô yô 
(đồ chơi trẻ em). 

 

 
(210) 4-2015-22690 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 

California, 91521, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng (không cồn) và nước uống có ga và các loại đồ uống khác 

không có cồn, đồ uống hoa quả; nước uống; nước uống tăng lực không dùng cho mục đích 

y tế; nước uống có hương vị; nước ép hoa quả (không có cồn); đồ uống có hương vị hoa 

quả không chứa cồn; bột pha chế nước hoa quả; nước chanh; đồ uống pha trộn không có 

cồn; đồ uống không có cồn, cụ thể là: đồ uống có ga; đồ uống không chứa cồn có trộn 

nước hoa quả; đồ uống hỗn hợp không có cồn, nước xô-đa; đồ uống trong thể thao không 

có cồn; xirô để làm nước ngọt, nước suối (đồ uống); nước ép rau quả (không có cồn).  
 

 
(210) 4-2015-22691 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 

California, 91521, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất, trình chiếu, phân phối và cho thuê các bộ phim điện ảnh, sản xuất, 

trình chiếu, phân phối và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất, 

trình chiếu, phân phối, và cho thuê máy ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; sản xuất các 

chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phân phối thông qua truyền hình, 

cáp, vệ tinh, phương tiện âm thanh và truyền hình, đầu đĩa, đĩa la-ze, đĩa máy vi tính và 

các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp dịch vụ giải trí, tin tức và thông tin qua 

mạng lưới truyền thông và máy tính, dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo 

chủ đề; dịch vụ giáo dục và giải trí thuộc hoặc liên quan đến công viên giải trí theo chủ 

đề; chương trình sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp, sản xuất kịch, 

dịch vụ hoạt náo viên (làm trò tiêu khiển); giải trí tương tác trực tuyến; trò chơi trực 

tuyến. 
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(210) 4-2015-22692 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 2.9.1; 25.12.1; A26.11.12; A5.3.13 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đa Phước Lâm   (VN) 
Số 140/6, đường Phạm Văn Thuận, KP 5, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt đồ; nước tẩy; nước rửa chén; nước rửa kính; nước lau sàn; nước xả 

quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-22694 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại An Phương  
(VN) 
Số 64 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo chăm sóc, tạo mẫu tóc.  
 

 
(210) 4-2015-22697 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12 

(591) Đen, đỏ, trắng, ghi xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại-
dịch vụ Phương Alô  (VN) 
Số 3235 quốc lộ 1, đường Hùng Vương, 

khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại di động; dịch vụ mua bán các thiết bị điện tử, viễn 

thông. 
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(210) 4-2015-22699 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.7.3; 26.4.1; 26.4.9; A25.7.8 
(731) PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
406 Ratchadapisek Road, Samsennork, 
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm làm sạch; hóa chất làm sáng màu cho 
mục đích gia dụng [dùng để giặt]; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 
không dùng cho mục đích y tế; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; hồ bột để giặt là; 
sáp để giặt là; nước oải hương. 

 

 
(210) 4-2015-22700 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) BANGKOK INTER FOOD CO., LTD.  

(TH) 
383 Ladya Road, Somdejchaophaya, 
Klongsan, Bangkok 10600 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo; tinh bột gạo; bột gạo nếp; tinh bột gạo nếp; tinh bột sắn; tinh bột ngô; 
bột mỳ; tinh bột mỳ; tinh bột khoai tây; bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo; tinh bột 
dùng cho thực phẩm và bánh kẹo; tinh bột gạo biến tính dùng cho thực phẩm; tinh bột gạo 
nếp biến tính dùng cho thực phẩm; tinh bột sắn biến tính dùng cho thực phẩm; bột chiên 
giòn; bột trộn sẵn; bột trộn sẵn dùng để làm bánh; bánh kẹo làm từ gạo; bánh kẹo làm từ 
gạo nếp; mỳ gạo; bún gạo; mỳ sợi làm từ gạo; mỳ làm từ gạo dẻo; mỳ chế biến từ tinh bột; 
mỳ Nhật Bản (kuzukiri); mỳ khô; mỳ lạnh; mỳ đông lạnh; mỳ udon khô; mỳ udon lạnh; 
mỳ udon đông lạnh; bánh dày Nhật Bản (daifuku) khô; bánh dày Nhật Bản (daifuku) đông 
lạnh; đường; đường xay dạng bột; đường trộn sẵn; bột đường.  

 

 
(210) 4-2015-22701 (220) 21.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., 

LTD.   (CN) 
15/F.,198 Changjiang Road, Nanjing 
City, Jiangsu Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Đèn chiếu quang học; vật dụng quang học; kính quang học; mạch tích hợp; ắc 
quy điện; hộp ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; pin điện; pin mặt trời; tấm điện cực dùng cho ắc 
quy.  
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(210) 4-2015-22705 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh dương, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
chả cá Hồng   (VN) 
18 Đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa; giò bò; bò viên, chả cá; chả mực.  
 
 

(210) 4-2015-22707 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, xanh lam, 

đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Cảnh Hoa  (VN) 
Số 21 - A2, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-22708 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.21; A5.3.14 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, vàng, vàng xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị Kim 
Liên  (VN) 
92/83A1 Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mít tươi đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2015-22709 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thiết bị điện Đại 
Hồng Phúc  (VN) 
538 Ông ích Khiêm, phường Hải Châu 
II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm, công tắc điện, dây điện.  
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(210) 4-2015-22710 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 25.5.2; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm  (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; thanh nhôm định hình.  
 

 
(210) 4-2015-22711 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 25.5.2; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm   (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; thanh nhôm định hình.  
 

 
(210) 4-2015-22715 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Giàu  (VN) 
206/6 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước mắm.  
 

 
(210) 4-2015-22716 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Nhật   (VN) 
101 đường CN11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; kem trị mụn (không chứa dược 
phẩm); chế phẩm tẩy trắng; kem dưỡng da; sữa dưỡng ẩm da; kem làm săn chắc da; mỹ 
phẩm lỏng dùng cho da; gel làm sạch da mặt (mỹ phẩm); dầu dưỡng da (mỹ phẩm), chế 
phẩm dường da chống nếp nhăn (mỹ phẩm); mặt nạ đắp mặt; dầu gội đầu; sữa tắm; xà 
bông.  
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2015-22717 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Tâm  (VN) 
360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22718 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LUCIA Minh Thư  
(VN) 
130/2 đường TL 19, tổ 13, khu phố 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22719 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Kẹp và thiết bị cắt dùng trong phẫu thuật; thiết bị tạo hình lại cái kẹp cho mục 
đích phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2015-22722 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
6-5, Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; chế phẩm hóa học cho mục đích dược phẩm; bánh kẹo chứa 
thuốc; sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; đồ uống ăn kiêng thích 
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hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích y tế; bột dùng cho mục đích 
dược phẩm; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt khuẩn; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; 
dầu mỡ dùng cho mục đích thú y; bột lacteal cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thức 
ăn gia súc có chứa thuốc; đồ uống y tế; thuốc dùng cho người; thuốc dùng cho thú y; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm thú y.  

 

 
(210) 4-2015-22723 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 9.1.10; 2.5.6; 5.13.7; A5.13.9 
(591) Hồng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, đỏ, 

da cam, vàng, vàng nâu, nâu đậm, tím, 
trắng 

(731) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA  
(JP) 
6-5, Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-
ku, Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; chế phẩm hóa học cho mục đích dược phẩm; bánh kẹo chứa 

thuốc; sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; đồ uống ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích y tế; bột dùng cho mục đích 
dược phẩm; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt khuẩn; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; 
dầu mỡ dùng cho mục đích thú y; bột lacteal cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thức 
ăn gia súc có chứa thuốc; đồ uống y tế; thuốc dùng cho người; thuốc dùng cho thú y; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm thú y.  

 

 
(210) 4-2015-22724 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.5.6; 5.13.7; A5.13.9; 9.1.10 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển, 

xanh nước biển nhạt, xanh da trời, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây, đỏ, da cam, 
vàng nâu, vàng, trắng 

(731) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA  
(JP) 
6-5, Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-
ku, Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; chế phẩm hóa học cho mục đích dược phẩm; bánh kẹo chứa 
thuốc; sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; đồ uống ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
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thích hợp cho mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích y tế; bột dùng cho mục đích 
dược phẩm; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt khuẩn; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; 
dầu mỡ dùng cho mục đích thú y; bột lacteal cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thức 
ăn gia súc có chứa thuốc; đồ uống y tế; thuốc dùng cho người; thuốc dùng cho thú y; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm thú y.  

 

 
(210) 4-2015-22730 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 15.1.13; 26.3.23; 21.1.17 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Liên Hiệp  (VN) 
Lô 2-4 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; tủ đông; dụng cụ nấu nướng bằng 

điện; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-22731 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A6.3.5; 6.1.2; 18.3.2; 18.3.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Nhất Phát  (VN) 
145/69/20 Trần Bá Giao, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đường. 

 

 
(210) 4-2015-22732 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thịnh Tài  (VN) 

1F đường Bà Triệu, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn led; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn ốp tường. 
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(210) 4-2015-22733 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục 

The Salt  (VN) 
53 Chương Dương, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; trung tâm đào tạo Anh ngữ. 
 
 

(210) 4-2015-22734 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.5.1 
(731) Cao Thị Mỹ Lan  (VN) 

341/19/86 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); săm xe (ruột xe). 
 
 

(210) 4-2015-22735 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật điện Gia Thành Phát  (VN)
23/2/1 đường số 27, khu phố 9, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn led; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn ốp tuờng. 
 

 
(210) 4-2015-22736 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ cơ khí ổn 
áp biến thế Phước Ngọc  (VN) 
75/8 Tân Chánh Hiệp 08, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: ổn áp. 
 

 
(210) 4-2015-22737 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH cà phê Ngọc 

Vân  (VN) 
B3/27 Trần Hải Phụng, ấp 2, tổ 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát; quán rượu (Bar); khách sạn; 
nhà nghỉ. 

 
 

(210) 4-2015-22739 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-22745 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.1.2; A26.11.12 
(731) PREMIUM TOBACCO FZ LLC   (AE) 

P.O Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra, 
Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá chưa qua chế biến hoặc đã chế biến; thuốc lá điếu; các vật dụng dành 
cho người hút thuốc không bằng kim loại quý hoặc được phủ bằng chúng, cụ thể là: hộp 
đựng thuốc lá điếu, đót thuốc lá điếu, đầu ngậm thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2015-22747 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.21 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Vân Anh  (VN) 
ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo tiếng anh. 
 
 

(210) 4-2015-22750 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.5.2; 2.5.3; A2.5.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH XIAO BAN  (VN) 
24 đường N1, khu phố 2, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước. 
 
 

(210) 4-2015-22751 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, da cam, 

nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  
(VN) 
Số 24, liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; trường mầm non; trung tâm dạy tiếng nước ngoài; dịch vụ 
giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-22752 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 4.5.1; 4.5.2; A5.1.16; 

A5.1.5 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  
(VN) 
Số 24, liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, trường mầm non; trung tâm dạy tiếng nước ngoài; dịch vụ 
giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-22753 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất và 
phân bón Việt Thái   (VN) 
ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân trộn; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  

 
 

(210) 4-2015-22754 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng, hồng tím (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 
 

(210) 4-2015-22755 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng,  hồng tím (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 
 

(210) 4-2015-22756 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng, hồng tím (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh   (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 

 
(210) 4-2015-22757 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng, hồng tím (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh   (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 
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(210) 4-2015-22758 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-22759 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.1; A9.7.19; 4.5.2; 4.5.3; A8.1.10; 

A5.3.15 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng kem, trắng, xanh, 

xanh lục, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-22760 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 8.7.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

ngọc, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trịnh Thị Hậu  
(VN) 
Khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chua. 

 

 
(210) 4-2015-22770 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng kim, nền tối màu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 

 
(210) 4-2015-22771 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22772 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22773 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22774 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuấn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22775 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22776 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22777 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22778 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đức Nhân   (VN) 
Nhà C1, 210 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22779 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đức Nhân   (VN) 
Nhà C1, 210 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22790 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vật Liệu Xanh Việt Nam   (VN) 
Thửa số 19, tờ bản đồ số 34, khu công 
nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất để sản xuất sơn; hóa chất để sản 
xuất chất tạo màu; chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-22791 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

H'Care Việt Nam  (VN) 
Số 30, ngõ 32/2, đường Bưởi, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh Trung thu; bánh bích qui; bánh trứng; kẹo cứng; kẹo mềm; kẹo sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-22792 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xu  (VN) 
71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; mua bán sách, báo, 
tạp chí và văn phòng phẩm; mua bán đồ uống, rượu, bia, thuốc lá và thuốc lào; mua bán 
lương thực thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar phục vụ rượu, bia, đồ uống và thức ăn; dịch vụ quán cà phê 
giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống do nhà hàng chế biến và dịch vụ cung 
cấp suất ăn công nghiệp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ và dịch vụ 
ăn uống lưu dộng; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-22793 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xu   (VN) 
71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; mua bán sách, báo, 
tạp chí và văn phòng phẩm; mua bán đồ uống, rượu, bia, thuốc lá và thuốc lào; mua bán 
lương thực thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar phục vụ rượu, bia, đồ uống và thức ăn; dịch vụ quán cà phê 
giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống do nhà hàng chế biến và dịch vụ cung 
cấp suất ăn công nghiệp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ và dịch vụ 
ăn uống lưu dộng; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2015-22794 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xu   (VN) 
71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; mua bán sách, báo, 
tạp chí và văn phòng phẩm; mua bán đồ uống, rượu, bia, thuốc lá và thuốc lào; mua bán 
lương thực thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar phục vụ rượu, bia, đồ uống và thức ăn; dịch vụ quán cà phê 
giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống do nhà hàng chế biến và dịch vụ cung 
cấp suất ăn công nghiệp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ và dịch vụ 
ăn uống lưu động; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2015-22795 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 4.3.3; 2.1.22; 2.1.2; 

A5.5.22; 1.3.1; 5.7.10; 7.1.5 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nâu, vàng nhạt, 

vàng ánh kim, tím, xanh tím, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt, xanh dương, xanh 
da trời, nâu, hồng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long  (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 
 

(210) 4-2015-22796 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 1.3.1; A6.3.4; 25.1.5; A5.5.22 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nâu, vàng nhạt, 

vàng ánh kim, tím, xanh tím, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt, xanh dương, xanh 
da trời, nâu, hồng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 
 

(210) 4-2015-22797 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A6.19.9; 25.1.6; 3.7.10; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, trắng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh da trời, hồng, 
hồng tím, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 

(210) 4-2015-22798 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.10; 25.1.6; 26.4.3; A5.11.13; 

A5.11.11; 3.7.4; 3.7.21; 5.5.19; 22.5.1 
(591) Vàng đồng, hồng, hồng nhạt, vàng, xanh 

da trời, đỏ, da cam, đen, đen nhạt, vàng 
nhạt, xanh da trời nhạt, trắng, xanh lá 
cây đậm, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh lá cây, xanh da trời, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2015-22799 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.10; 25.1.6; 6.1.2; A5.5.22; 6.6.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh đen, xanh rêu, xanh 
dương đậm, xanh dương, xanh dương 
nhạt, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 
hồng đậm, hồng, hồng nhạt, cam, cam 
nâu, đỏ nâu, đỏ, vàng, vàng đậm, đen, 
trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  

 
 

(210) 4-2015-22807 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - đầu tư 
Lê Gia  (VN) 
97C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Dây bằng cao su; vòng bằng cao su, nút bằng cao su; vật liệu nhồi bằng cao su 

hoặc chất dẻo; cao su tổng hợp.  
 
 

(210) 4-2015-22808 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Phạm Thu Hằng   (VN) 
T30610 Times City, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; bộ đồ mặc ở nhà; đồ lót; giày dép; quần áo bơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy, bộ đồ mặc ở nhà, đồ lót, giày dép, quần áo bơi.  
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(210) 4-2015-22809 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại phụ 
tùng DAIFA  (VN) 
A2 TT18 phố Yên Phúc, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng nhông xích xe máy, xe đạp , xích trong 

động cơ ô tô, xích truyền động dùng trong động cơ cho các loại xe trên mặt đất , xích 
dùng trong công nghiệp, dây truyền sản xuất, xích của máy nông nghiệp, bộ bánh răng 
truyền động dùng cho xe trên mặt đất, bánh răng cho các loại ô tô xe máy, máy công 
nghiệp, nông nghiệp; bán các loại vòng bi ,buri, lC, bộ sạc,bộ điện,củ đề,linh kiện điện, 
bạc đạn, má phanh, xăm lốp, ắc quy, dầu nhớt dùng cho xe đạp, xe gắn máy và ô tô. 

 
 

(210) 4-2015-22810 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại phụ 
tùng DAIFA   (VN) 
A2 TT18 phố Yên Phúc, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng nhông xích xe máy, xe đạp, xích trong động 

cơ ô tô, xích truyền động dùng trong động cơ cho các loại xe trên mặt đất, xích dùng 
trong công nghiệp, dây truyền sản xuất, xích của máy nông nghiệp, bộ bánh răng truyền 
động dùng cho xe trên mặt đất, bánh răng cho các loại ô tô xe máy, máy công nghiệp, 
nông nghiệp; bán các loại vòng bi, buzi, IC, bộ sạc, bộ điện, củ đề, linh kiện điện, bạc 
đạn, má phanh, xăm lốp, ắc quy, dầu nhớt dùng cho xe đạp, xe gắn máy và ô tô.  

 
 

(210) 4-2015-22811 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.17.11; 1.17.25; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần Khoá Việt 

Nam  (VN) 
Số nhà 53, phố Tam Giang, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa móc; chìa khóa; then ổ khóa; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại khóa.  
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(210) 4-2015-22812 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Vương Viết Cường  (VN) 
Số 266 Phú Thọ Hoà, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần lót nam; áo lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; quần lót nam; áo lót.  
 
 

(210) 4-2015-22816 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Vũ Hoàng Nam (VN)   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2015-22817 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) CHOONGANG VACCINE LABORATORIES 

CO., LTD.   (KR) 
(Hwaam-dong) 1476-37 Yuseongdaero 
Yuseonggu, Daejeon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; vắc-xin thú y; vac-xin thú y dùng cho lợn.  
 
 

(210) 4-2015-22818 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Sinh  (VN) 
Phòng 301- H3 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; hợp kim của kim loại quí; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 

Nhóm 18: Ba lô; cặp học sinh, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi xách tay hoặc đeo vai; ví bỏ 
túi; ví cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; khăn quàng cổ; mũ; đồ đi chân thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 26: Cặp tóc; bờm tóc; dây buộc tóc; đồ trang trí tóc.  
 

 
(210) 4-2015-22819 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Sinh  (VN) 
Phòng 301- H3 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; hợp kim của kim loại quí; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.   

 
Nhóm 18: Ba lô; cặp học sinh; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay hoặc đeo vai; ví bỏ 
túi; ví cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; khăn quàng cổ; mũ; đồ đi chân thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 26: Cặp tóc; bờm tóc; dây buộc tóc, đồ trang trí tóc.  
 

 
(210) 4-2015-22830 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Trung Hiệp Lợi  
(VN) 
40 Trần Ngọc Diện, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón. 
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(210) 4-2015-22833 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; 2.1.12; 1.15.24; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, tím, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  

(VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ học sinh như: bút máy, bút gel; bút dạ quang, bút chì, bảng viết, thước 

kẻ. 
 
 

(210) 4-2015-22834 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; 21.1.16; 1.15.21; 7.1.1 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh, đỏ, tím, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  

(VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ học sinh như: bút máy, bút gel; bút dạ quang, bút chì, bảng viết, thước 

kẻ. 
 
 

(210) 4-2015-22835 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.6; 1.15.11; A6.19.15; 7.1.13 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, tím, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  

(VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ học sinh như: bút máy, bút gel; bút dạ quang, bút chì, bảng viết, thước 

kẻ. 
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(210) 4-2015-22837 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 

Số nhà 167, phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2015-22838 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-22839 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-22850 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-22851 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22852 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22853 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) GREAT CHENG WENG 

ENTERPRISES CO., LTD.   (TW) 
5Fl-3, No.80, Sec.1, Ho Ping W. Rd., 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Cơ cấu tra dầu mỡ tự động [bộ phận của máy móc]; cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận 

của máy móc]; bầu tra mỡ [bộ phận của máy móc]; ổ bi tự bôi trơn; máy bơm dầu mỡ.  
 

 
(210) 4-2015-22854 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
thương mại Đại Phát   (VN) 
32 đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 
2, Dĩ An, Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh.  
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(210) 4-2015-22855 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BEZO Việt Nam  
(VN) 
22/1/25 Nguyễn Văn Săng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem che khuyết điểm chân và tay dạng xịt; kem 
dưỡng da; dầu gội; son môi; phấn trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-22856 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) BATH & BODY WORKS BRAND 

MANAGEMENT, INC.    (US) 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg 
Ohio 43068, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng diệt khuẩn cho da, nước rửa tay, xà phòng rửa tay, xà phòng dạng lỏng.  
 

Nhóm 05: Gel để vệ sinh da chứa cồn diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng tay.  
 

 
(210) 4-2015-22870 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 18.1.5; 5.3.20; 24.15.2 
(591) Xanh biển, xanh lá, cam, đen 
(731) PASTEUR STREET BREWING 

COMPANY   (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-22872 (220) 24.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.22; 1.7.6 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê Phương BEAUTY  (VN) 
A28/28A3 quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, các loại kem và mỹ phẩm dưỡng da.  
 
 

(210) 4-2015-22873 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Vàng đồng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Ca Cao Trọng 

Đức  (VN) 
12 khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú Hòa, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; sô-cô-la.  
 
 

(210) 4-2015-22874 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lục, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vườn Thời 
Đại Việt Nam  (VN) 
P402, tầng 4, tòa nhà Hạ Long Center, 
162 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà ; dịch 
vụ giải trí ; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); điều hành các lớp thể dục thể hình; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-22875 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.8; 5.3.20; 19.3.1; 19.7.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, ghi, xanh tím, tím 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2015-22876 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 19.7.1; 19.3.1; 5.7.21; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, ghi, hồng, đỏ, đen, tím 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2015-22877 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Linh  (VN) 
Khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng bao gồm (đèn điện, quạt điện, bếp điện, chảo điện, 
nồi nấu ăn bằng điện, nồi cơm điện, lò nước bằng điện, ấm đun nước bằng điện), loa, dây 
điện, micro, bộ thu phát tín hiệu, dây truyền tín hiệu, bộ âm-ly (ampli), bộ khuếch đại âm 
thanh, ăng ten, hệ thống âm thanh không dây, tai nghe, ti vi, tủ lạnh, máy tính bảng, máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, điện thoại và phụ kiện điện thoại, 
các loại máy nông ngư cơ, máy lạnh, thiết bị văn phòng (máy fax, máy in, máy sao chụp), 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ trang trí nội thất; quảng cáo, tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-22878 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm ống 
nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng 
nhựa cứng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ 
kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-22879 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HSTS Việt 
Nam  (VN) 
Số 34 đường Trần Nhật Duật, tổ 56, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 09: Camera; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; thiết bị chấm công; thiết bị điều 
khiển sử dụng tín hiệu internet không dây wi-fi; công tắc điện; công tắc điện cảm ứng. 

 

 
(210) 4-2015-22880 (220) 24.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A25.3.3; 26.3.1; A26.4.24 
(731) S.B.-CERA CO., LTD.  (TH) 

93/5 Moo 1, Rama 2 Road, 
Bangnamjude Sub-District, Muang 
District, Samutsakorn 74000 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Trục của xe cộ; bộ đối trọng cho bánh xe cộ; thanh truyền động cho phương 
tiện giao thông trên bộ, không phải là bộ phận của động cơ và đầu máy; cơ cấu ghép nối 
cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp trục khuỷu cho cơ cấu thuộc phương tiện giao 
thông trên bộ, không dùng cho đầu máy; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; bánh lái cho xe cộ; bộ giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo treo cho xe cộ; 
trục truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2015-22890 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thép không gỉ 
Quảng Thượng Việt Nam  (VN) 
Lô 61C, KCN Long Giang, xã Tân Lập 
1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (steel tubes), ống thép (steel pipes).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1663 

(210) 4-2015-22891 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn thang 
máy thiết bị Thăng Long  (VN) 
Số 44, phố Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý nhân sự; mua, bán thang máy, 
thang cuốn, thiết bị, linh kiện của thang máy, thang cuốn.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy; dịch vụ thông tin về sửa chữa thang 
máy; xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-22893 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Nguyễn Thị Thành  (VN) 

Số nhà 16, tổ 3, khu Minh Khai, phường 
Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt; mắm tôm; mắm tép; thịt đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2015-22894 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV  (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; bia; đồ uống không cồn; đồ uống ép từ hoa quả không 
chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước uống có gaz. 
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(210) 4-2015-22895 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV   (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước khoáng [đồ uống], bia, đồ uống không cồn, đồ uống ép từ hoa 
quả không chứa cồn, nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], nước uống có gaz, mua bán 
nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: dầu nhiên liệu, dầu diezel, xăng, 
khí đốt, khí nhiên liệu, khí than nung (do lò nung than tạo ra để làm khí đốt), khí gas hóa 
rắn [nhiên liệu], khí dầu mỏ, dầu gazoin, dầu hỏa, dầu mazut, than bùn [nhiên liệu]. 

 

 
(210) 4-2015-22896 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV   (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Khai thác và thu gom than cứng, than non, than bùn; khai thác nước; xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ, công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, máy móc 
và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc, thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-22897 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV   (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ; cung cấp nước (cho mục đích sinh 
hoạt, sản xuất và kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2015-22898 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV   (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý kim loại; rèn kim loại; dập kim loại; ép kim loại; cán kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2015-22899 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than - khoáng sản 
Việt Nam - Công ty Than 
Quang Hanh TKV   (VN) 
Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
lự thực hiện; nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2015-22900 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Hoàng 
Bách  (VN) 
34 đường D9, phường Tây Thạnh, quận 
Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô; túi xách tay, ví đựng tiền, túi du lịch; vali.  
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(210) 4-2015-22902 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) LIVEDO CORPORATION   (JP) 

45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-
chuo-shi Ehime 799-0122 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được; tã dùng cho người bệnh 
không kiềm chế được; tã kéo lên được; tấm lót dùng một lần cho người bệnh không kiềm 
chế được; miếng đệm dùng cho người bệnh không kiềm chế được; miếng lót dùng một lần 
cho người bệnh không kiềm chế được; miếng lót dùng cho người bệnh không kiềm chế 
được.  

 

 
(210) 4-2015-22903 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A17.2.2; A1.1.9 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mi Hồng  (VN) 
306 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-22908 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 
điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 
phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.   
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(210) 4-2015-22909 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.    

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 

điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 

phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.    

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách.  
 

(210) 4-2015-22910 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.    

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 

điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 

phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.    

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách.  
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(210) 4-2015-22911 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.    

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 

điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 

phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.    

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách.  
 

 
(210) 4-2015-22912 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.    
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 

điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 

phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.    

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách.  
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(210) 4-2015-22913 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ Trực Tuyến TPC  
(VN) 
Lầu 12, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.    

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 
điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; nghiên cứu thị trường; 
phân phát các mẫu vật (hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.    

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

 
(210) 4-2015-22914 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SPORTLAND 
Việt Nam  (VN) 
130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6 , 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Quả tạ tập thể dục; xe đạp đặt cố định để luyện tập thể dục; thiết bị tập luyện 
thể hình ; thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện thể hình.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
 

(210) 4-2015-22915 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Cam, xám bạc, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SPORSTLAND 
Việt Nam   (VN) 
130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Quả tạ tập thể dục; xe đạp đặt cố đinh để luyện tập thể dục; thiết bị tập luyện 
thể hình ; thiết bi tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện thể hình.  
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(210) 4-2015-22916 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Cam, xám bạc, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SPORSTLAND 
Việt Nam   (VN) 
130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 28: Quả tạ tập thể dục; xe đạp đặt cố đinh để luyện tập thể dục; thiết bị tập luyện 

thể hình ; thiết bi tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện thể hình.  
 

 
(210) 4-2015-22917 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.15.15; 26.3.23; 26.5.1; 26.5.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Thuật DLAP  
(VN) 
Số 47 đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in bao bì.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì, thiết kế mẫu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-22918 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.2; 25.5.25; A26.11.8; 

10.3.7; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở hoá mỹ phẩm Sài Gòn  
(VN) 
Số 233 tổ 13, ấp Phú Ninh, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng. 
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(210) 4-2015-22919 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn xây dựng Thái 
Bình Dương  (VN) 
39/10 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường 
Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị thu gom bụi 
điện (thiết bị làm sạch không khí); thiết bị khử mùi không khí; thiết bị chống ẩm; thiết bị 
trao đổi nhiệt (không phải bộ phận của máy). 

 
 

(210) 4-2015-22920 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mixxko   (VN) 
Số 5, ngách 36/41, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt  
 

 
(210) 4-2015-22921 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Thu Hà  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, giấy vệ sinh, giấy ướt, giấy lau chùi dùng trong gia đình, giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2015-22922 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
và phát triển xây dựng Miền 
Bắc  (VN) 
Xóm 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 17: Thanh nhựa profile (bán thành phẩm) dùng để sản xuất cửa nhựa.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa và các phụ kiện thay thế của cửa nhựa; trần nhựa và các phụ kiện trần 
nhựa; lam ri ốp tường bằng nhựa; vật liệu xây dựng phi kim loại nhựa đường. 
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(210) 4-2015-22924 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Hiền  (VN) 
Đội 8, xóm Đơi, xã Thượng Trưng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh, vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà 
vệ sinh, chậu rửa bát cố định; đèn sưởi dùng trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước dùng cho 
gia đình.  

 

Nhóm 20: Gương và phụ kiện thay thế. 
 

 
(210) 4-2015-22925 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Trọng Dũng  (VN) 
Số 16 ngõ 73, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà 
vệ sinh; chậu rửa bát cố định; đèn sưởi dùng trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước dùng cho 
gia đình. 

 

Nhóm 20: Gương và phụ kiện thay thế. 
 

 
(210) 4-2015-22930 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-22931 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.7.3; 26.3.23 
(591) Xanh lá, xanh lục, cam 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thế Năng   (VN) 
ấp Bắc 2, xã Tân Điền, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đá nước (đá lạnh có thể ăn được); bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 331 tập a (10.2015) 

 

 
1673 

(210) 4-2015-22932 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Trần Văn Tới  (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyễn, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2015-22933 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; 8.1.1; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Nâu nhũ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Minh Việt  (VN) 
Số 6, ngõ 70B, phố Hàng Trống, phường 
Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh ga tô (bánh sinh nhật). 
 

 
(210) 4-2015-22934 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22935 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22936 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22937 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22938 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22939 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22950 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER    (VN) 
Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-22951 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER    (VN) 
Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-22952 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22953 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE LINK Việt 
Nam  (VN) 
Số 523 Phạm Văn Đồng, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng. linh kiện điện thoại và các phu 

kiện dùng cho điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-22954 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hai A  (VN) 
3/12a đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, xây dựng các công trình 

thủy lợi; sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước 
cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 
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(210) 4-2015-22956 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.3.10 
(591) Xám bạc, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến   (VN) 
20/9 Lê Thánh Tôn, phưởng Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo dạy nghề về chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm 
sóc tóc.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, 
dịch vụ xông hơi, mát - xa .  

 

 
(210) 4-2015-22958 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.2; A26.11.12; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến  (VN) 
20/9 Lê Thánh Tôn, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo dạy nghề về chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm 
sóc tóc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, 
dịch vụ xông hơi, mát - xa .  

 

 
(210) 4-2015-22959 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Cát Mỹ  (VN) 
8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, 
dịch vụ xông hơi, mát - xa. 

 
 

(210) 4-2015-22960 (220) 25.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.13.4; 5.13.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Cát Mỹ  (VN) 
8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, 
dịch vụ xông hơi mát - xa. 

 

 
(210) 4-2015-22967 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) GUANN HAW BIOTECH 

CORPORATION  (TW) 
1F., No.38, Lane 390, Sanshe Rd., 
Shengang Dist., Taichung City 429, 
Taiwan (R.O.C.)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học để chống nấm minđiu (nấm mốc). 
 
 

(210) 4-2015-22968 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) TOA CORPORATION  (JP) 

2-517, Shimada, Tenpaku-Ku, Nagoya, 
Aichi 468-0056 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-22969 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) TOA CORPORATION  (JP) 

2-517, Shimada, Tenpaku-Ku, Nagoya, 
Aichi 468-0056 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-22988 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chớp Ngay  (VN) 
158/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng; dịch vụ khuyến mãi, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-22989 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.3 
(591) Xám, xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chớp Ngay   (VN)
158/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng; dịch vụ khuyến mãi, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-22990 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH Nga Phước  (VN) 

Tổ 2, khu phố 4, phường Long Phước, thị 
xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều; đậu; rau; quả đã qua chế biến hoặc bảo quản.  
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(210) 4-2015-22991 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế 

phẩm làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chế 
phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-22997 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 6.1.2; A26.11.7; 

A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-22999 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; 

A26.11.7; 6.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả (đồ uống), nước ép trái cây, nước 

khoáng (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, chế phẩm để làm đồ uống, xi rô. 
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(210) 4-2015-23010 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-23012 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả không cồn, nước ép trái cây, nước 

khoáng (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, chế phẩm để làm đồ uống, xi rô dùng cho đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2015-23013 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng, đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, xì gà, bật lửa, diêm, 

dụng cụ cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại).  
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(210) 4-2015-23014 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô.  

 
 

(210) 4-2015-23015 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
quốc tế Vương Linh   (VN) 
312/43 Kinh Dương Vương, khu phố 3, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; bóng đen, đui đèn điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống 
thông gió (điều hoà không khí). 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Quán giải khát, quán ăn uống, nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).  
 
 

(210) 4-2015-23016 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế 
phẩm làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chế 
phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, xà phòng.  
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(210) 4-2015-23034 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 

(591) Đen, ghi, trắng. 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2015-23036 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 

(591) Đen, ghi, trắng 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả không cồn, nước ép trái cây, nước 

khoáng (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, chế phẩm để làm đồ uống, xi rô dùng cho đồ 

uống.  
 

 
(210) 4-2015-23037 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22 

(591) Đen, ghi, trắng 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, xì gà, bật lửa, diêm, 

dụng cụ cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại). 
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(210) 4-2015-23038 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô. 

 
 

(210) 4-2015-23039 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-23050 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-23051 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-23052 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A26.11.12; 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị xây 
dựng Tân Long Sơn  (VN) 
33 Phạm Hùng, phường Hoà Xuân, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy khoan; máy bào; máy thổi; máy mài sắc lưỡi cắt; máy cắt.  
 

 
(210) 4-2015-23055 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.23; 25.1.6; A24.15.7 
(591) Ghi, đen 
(731) TOPOINT TECHNOLOGY CO., LTD  

(TW) 
No. 203, Sec. 3, Jiayuan RD., Shulin 
Dist., New Taipei City 238, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi phay rãnh (bộ phận máy); mâm cặp mũi khoan [bộ phận máy]; mũi khoan 
[bộphận máy]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; lưỡi dao nhỏ cho cho gia công kim 
loại (bộ phận máy); lưỡi dao nhỏ dùng cho bảng mạch in (bộ phận máy); rãnh khoan dùng 
cho bảng mạch in (bộ phận máy).  

 

 
(210) 4-2015-23056 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Dệt May 

Nguyên Dung   (VN) 
3A, đường Ba Gia, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phồ Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2015-23070 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH ROCHDALE 

SPEARS Việt Nam  (VN) 
ấp Đông Ba, xã Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc.  
 

Nhóm 27: Thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu, bức trướng treo tường không bằng sợi dệt.  
 
 

(210) 4-2015-23071 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
SANA    (VN) 
P808, tầng 8 - 27 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 
 
 

(210) 4-2015-23072 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
SANA   (VN) 
P808, tầng 8 - 27 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 
 
 

(210) 4-2015-23073 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.    (IN) 

"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23074 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.   (IN) 

"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23075 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.  

(IN) 
"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23076 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.   (IN) 

"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India.  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23077 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.   (IN) 

"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23078 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.  

(IN) 
"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India.  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23079 (220) 25.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.  

(IN) 
"MSN House", Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 
018, Andhra Pradesh, India.  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-23090 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 
 

(210) 4-2015-23091 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23092 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
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(210) 4-2015-23093 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23094 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23095 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23096 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
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(210) 4-2015-23097 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23098 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23099 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23107 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Hoàng Mạnh Khánh  (VN) 
145 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: « tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện, động cơ, phụ tùng dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2015-23108 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu nhờn 
SUNGBO Việt Nam  (VN) 
Số 1, đường số 1, khu công nghiệp Biên 
Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty may 
công nghiệp Đồng Nai), phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia dùng cho dầu nhờn; chất phụ gia dùng cho mỡ bôi trơn; chất phụ 

gia dùng cho xăng, dầu, nhiên liệu; chất làm mát cho động cơ xe cộ.  
 

Nhóm 04: Dầu; xăng; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động cơ.  
 

 
(210) 4-2015-23109 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.5; A5.5.20; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đen, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu nhờn 
SUNGBO Việt Nam   (VN) 
Số 1, đường số 1, khu công nghiệp Biên 
Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty may 
công nghiệp Đồng Nai), phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia dùng cho dầu nhờn; chất phụ gia dùng cho mỡ bôi trơn; chất phụ 

gia dùng cho xăng, dầu, nhiên liệu; chất làm mát cho động cơ xe cộ.    
 

Nhóm 04: Dầu; xăng; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động cơ.  
 
 

(210) 4-2015-23110 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu nhờn 
SUNGBO Việt Nam   (VN) 
Số 1, đường số 1, khu công nghiệp Biên 
Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty may 
công nghiệp Đồng Nai), phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia dùng cho dầu nhờn; chất phụ gia dùng cho mỡ bôi trơn; chất phụ 

gia dùng cho xăng, dầu, nhiên liệu; chất làm mát cho động cơ xe cộ.    
 

Nhóm 04: Dầu; xăng; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động cơ.  
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(210) 4-2015-23111 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23; 15.1.13; 26.4.3; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông 

thủy lợi, thủy điện, cầu đường, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; 
giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; tư vấn trong xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội ngoại thất công trình; khai thác khoáng sản; dịch vụ vệ 
sinh nhà cửa và các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-23112 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh; nước ép chiết xuất từ lá trà xanh (đồ uống); trà; trà có hương vị; 

đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ép hoa quả; đồ uống không có cồn; nước giải khát 
(không chứa cồn).  

 

 
(210) 4-2015-23113 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 15.1.13; 1.15.23; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; khu du lịch sinh thái nhằm mục đích vui chơi giải trí; 

khai thác sân gôn; giáo dục và đào tạo; hội chợ triển lãm nhằm mục đích phi thuơng mại 
liên quan đến giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2015-23114 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: trang thiết bị dụng 

cụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, máy móc thiết bị phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng, 
vải dệt, quần áo, giày dép, xăng dầu và hóa khí lỏng.  

 

 
(210) 4-2015-23115 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư vốn trong lĩnh vực xây dựng; dịch vụ mua bán, cho thuê, môi 

giới, định giá bất động sản; chuyển quyền sử dụng đất.  
 

 
(210) 4-2015-23116 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

 
(210) 4-2015-23117 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường; dịch vụ xử lý nước; xử lý rác thải; xử lý khí 
(làm sạch không khí); tái chế rác.  

 

 
(210) 4-2015-23118 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; A26.4.6; 26.4.3; 1.15.23; 

15.1.13; A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Khảo sát địa hình, địa chất công trình; tư vấn, thiết kế, lập dự toán, thẩm định 

thiết kế các công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; lập dự án đầu 
tư xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-23119 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.3; 1.15.23; 15.1.13; 

A5.5.20; A25.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOSSCO    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-23130 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A11.3.7 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sương  (VN) 
125/42/9/20 Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 

tạm thời 
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(210) 4-2015-23131 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.9.16; A25.7.22; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất kinh doanh tôm 
giống Khánh Hồng  (VN) 
310 ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, 
huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 
 

 
(210) 4-2015-23134 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Giang Đạt Thành  
(VN) 
63/11 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa (mặc đi mưa); áo mưa. 
 

 
(210) 4-2015-23136 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Bình 
Sinh  (VN) 
536/43/62 Âu Cơ, tổ 5A, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-23137 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng chanh, xanh nước biển, xanh 

lá cây, trắng sữa 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và giải 
trí K&H  (VN) 
Thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dành cho trẻ em; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà. 
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(210) 4-2015-23138 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Đô  (VN) 
(Tại nhà ông Phạm Thái Hiền), khối 1, 
thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo, nước xả vải, nước rửa bát, dầu gội đầu, kem đánh răng, 

nước rửa tay, dầu xả tóc, nước tẩy quần áo, nước rửa kính, nuớc tẩy bồn cầu, sữa tắm, 
nước lau sàn. 

 

 
(210) 4-2015-23139 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Xanh da trời đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Quang Chiến  (VN) 
79/66A Trần Văn Đang, phường 09, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Diệt trừ động vật có hại, không dùng trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-23150 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

(210) 4-2015-23151 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2015-23152 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-23153 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2015-23154 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-23155 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)   (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2015-23157 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng nâu, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Global High Technology  (VN)
135/37/29 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2015-23158 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 24.9.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Đào Nguyên    (VN) 
Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy, xã 
Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp, tinh dầu, hương liệu tinh dầu, hương nhang. 
 

 
(210) 4-2015-23159 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.3; 24.9.1; 6.1.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Đào Nguyên    (VN) 
Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy, xã 
Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp, tinh dầu, hương liệu tinh dầu, hương nhang. 
 

 
(210) 4-2015-23170 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.1.14; A1.1.12; A1.1.3; 16.1.13 
(591) Đen, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOUL  (VN) 
214 - 216 Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, các dịch vụ của hãng quảng cáo và các dịch vụ như phát hành các 
tờ quảng cáo; phát hành các mẫu hàng.  
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Nhóm 41: Giáo dục văn hóa nghệ thuật; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; hoạt động phát hành phim điện ảnh; phim video và chương trình truyền 

hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2015-23171 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TP Medicare Việt Nam   (VN) 
Số nhà 81/295, ngõ Quỳnh, phường 

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23172 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-23174 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế, 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-23175 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23177 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2015-23178 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23190 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) PHUONG VY NGUYEN  (US) 

660S Aberdeen Street, Anaheim, CA 
92807, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-23191 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) PHUONG VY NGUYEN   (US) 

660S Aberdeen Street, Anaheim, CA 
92807, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23207 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.17; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới 
Công Nghệ Mở  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 21D Hàng Bài, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính xách tay notebook; máy tính bỏ túi; máy vi tính; 
phần mềm máy tính ghi sẵn; điện thoại di dộng, điện thoại cầm đi được. 
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Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-23208 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5; 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thế giới 
Công Nghệ Mở  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 21D Hàng Bài, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính xách tay notebook; máy tính bỏ túi; máy vi tính; 

phần mềm máy tính ghi sẵn; điện thoại di động, điện thoại cầm đi được.  
 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-23209 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
CIC Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngõ 424, phố Trần Khát Chân, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca 

cao; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước quả ép; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2015-23211 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Thuý Hằng  (VN) 
465A Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng da mặt, kem dưỡng thể trắng da.  
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(210) 4-2015-23212 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thuý Hằng  (VN) 
465A Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-23214 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hoàng Thị Ngọc Phương  (VN) 

Nhà C, chợ Đông Ba, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu tràm (dùng trong y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dầu tràm.  
 

 
(210) 4-2015-23215 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Việt Nam  (VN) 
P30, nhà B1, tập thể Giảng Võ, phố Trần 
Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh xốp; bánh snack (bim bim); bỏng ngô nổ 
(bắp rang).   

 

 
(210) 4-2015-23216 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Trần Thị Thiên Thanh   (VN) 

B04-07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, 
số 5 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-23217 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) Trần Thị Thiên Thanh    (VN) 
B04-07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, 

số 5 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-23218 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(731) PATHWAY INTERMEDIATES 

INTERNATIONAL INC.   (KR) 

222, Gunsu 1-gil, Jiksan-eup, Cheonan-

si, Seobuk-gu, Chungcheongnam-do, 

Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ tư vấn 

về lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc trồng trọt; dịch vụ 

nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ gây giống động vật; 

dịch vụ chăn nuôi gia súc; dịch vụ gây giống gia súc; trợ giúp về thú y; dịch vụ kiểm tra 

tính di truyền của động vật.  
 

 
(210) 4-2015-23219 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A5.3.15; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khám phá xanh 
Việt Nam  (VN) 
Số 6A, ngõ Đào Duy Từ, phố Đào Duy 

Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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(210) 4-2015-23231 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.15.15; 26.4.2; 24.15.21; 20.5.25 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng, hồng 

(731) BANK OF COMMUNICATIONS CO., 

LTD.  (CN) 

No. 188, Yin Cheng Zhong Lu, 

Shanghai, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2015-23232 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.2; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh, da cam 

(731) Công ty cổ phần HAWACO  (VN)
Phòng 702, số 2 Ngô Quyền, tòa nhà 

Tung Sing, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước, thiết bị báo mức nước. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành cho các máy móc, thiết bị phụ tùng và 

các công trình ngành nước. 
 

 
(210) 4-2015-23233 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Chu Công Quyến  (VN) 
Phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; vecni 

(sơn dầu). 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết 

dính dùng cho sơn; vecni (sơn dầu). 
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(210) 4-2015-23234 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
 

 
(210) 4-2015-23235 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION  

(TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đèn chớp [nhiếp ảnh]; bóng đèn chớp [nhiếp ảnh]; đi-ốt phát quang [LED]; 
máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay vi-đê-ô kỹ thuật số; giá ba chân dùng cho máy ảnh; bộ nối 
[điện]; thiết bị nạp ắc quy. 

 

 
(210) 4-2015-23236 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Thuận Thiên Đường  (VN) 
Lô 30.2-1, khu đô thị An Phú, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thảo dược; thảo dược để hút dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; thuốc đông y. 

 
 

(210) 4-2015-23237 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông  (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 23: Các sản phẩm sợi và chỉ thêu, chỉ may, sợi dệt (không ở dạng thô). 
 

 
(210) 4-2015-23238 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; quảng cáo trên truyền hình; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản 
xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Truyền thanh và dịch vụ truyền thanh; truyền hình và dịch vụ truyền hình; 
truyền hình cáp; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa; phát sóng truyền hình không dây. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo ca sỹ; dịch vụ giải trí; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ huấn 
luyện ca sĩ; tổ chức, sắp xếp và điều khiển các buổi hòa nhạc. 

 

 
(210) 4-2015-23239 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) PERNIAGAAN JUMAN SDN BHD  

(MY) 
No. 3-15D, Jalan Desa 2/2, Desa AMAN 
PurI, 52100 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin, ắc quy, mũ bảo hiểm, kính râm, kính bảo hộ, găng tay bảo hộ phòng chống 
tai nạn.  

 

 
(210) 4-2015-23250 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất  - 
thương mại Tân Nghệ Nam  
(VN) 
66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, dây đồng bọc nhựa (dây điện).  
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(210) 4-2015-23251 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tân Nghệ Nam  
(VN) 
66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An 

Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, dây đồng bọc nhựa (dây điện).  

 

 
(210) 4-2015-23252 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám 

(731) J S MARKETING (THAILAND) CO., 

LTD   (TH) 
1186, 1188 Udomsuk Rd., Bangna, 

Bangna, Bangkok 10260Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút; bút chì; bút chì cơ khí (bút chì bấm); bút màu; bút chì màu; bút sáp; bút 

sáp dầu; bút nét mảnh; cái tẩy; thước kẻ (văn phòng phẩm); sách; túi đựng bút chì; hồ 

khô; băng xóa (văn phòng phẩm); bút xóa bột nhào nhiều màu để nặn; cái dập ghim; ghim 
kẹp giấy; bấm 2 lỗ (đục lỗ giấy); gọt bút chì; máy gọt bút chì; kéo (đồ dùng văn phòng); 

kẹp file bằng nhựa (văn phòng phẩm bằng nhựa); bìa đỡ và kẹp tài liệu; kẹp giấy; bao đeo 

thẻ (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-23253 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.10 

(731) GUIZHOU YIQING PHOTOELECTRIC 
GROUP CO., LTD.   (CN) 

Room 201, Building 1-3, Yiqing Science 

Park, Xinpu Economic Development 
Zone, Guizhou, China  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; rađiô; điện thoại di động (mobile 

telephone); điện thoại cầm tay (cellphone); màn hình chiếu; thiết bị định vị toàn cầu; điện 
thoại hình; thiết bị thu hình; màn hình vidêô.  
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(210) 4-2015-23254 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-23255 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-23256 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-23257 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Sông Gianh   (VN) 
Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón hữu cơ sinh học; phân bón tổng hợp; phân 
bón dùng cho đất; phân bón có chứa ni tơ. 
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(210) 4-2015-23258 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Sông Gianh   (VN) 
Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón hữu cơ sinh học; phân bón tổng hợp; phân 

bón dùng cho đất; phân bón có chứa ni tơ. 
 

 
(210) 4-2015-23259 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Sông Gianh  (VN) 
Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón hữu cơ sinh học; phân bón tổng hợp; phân 

bón dùng cho đất; phân bón có chứa ni tơ. 
 

 
(210) 4-2015-23270 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Hộ kinh doanh Ngư Phát   (VN) 

A5/80A ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 22: Ngư lưới cụ các loại như: lưới đánh cá; dây giềng lưới cá; chỉ sợi dệt lưới cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm lưới đánh cá, dây 
giềng lưới cá, chỉ sợi dệt lưới cá. 

 

 
(210) 4-2015-23271 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Tung Shin   (VN) 
Số 8 đường 18, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sổ nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm cửa nhôm, cửa sổ 

nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-23272 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  

(731) VlSANG EDUCATlON lNC   (KR) 

#19, 48, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Các khóa học giáo dục thông qua mạng; cung cấp khóa đào tạo ngôn ngữ; 
trường đào tạo ngôn ngữ; đào tạo tiếng Hàn trực tuyến.  

 

(210) 4-2015-23273 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu, đen 

(731) VISANG EDUCATION INC   (KR) 

#19, 48, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Các khóa học giáo dục thông qua mạng; cung cấp khóa đào tạo ngôn ngữ, 
trường đào tạo ngôn ngữ; đào tạo tiếng Hàn trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-23274 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

  

(591) Nâu, xanh 
(731) EUDIPIA CO.LTD   (KR) 

#305 Research Center2, 194-41, 

Osongsaengmyeong 1ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hóa học (không dùng trong y tế hoặc thú y).  
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(210) 4-2015-23275 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật  (VN) 
2A (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 
tụng (dịch vụ pháp lý); đại diện sở hữu trí tuệ; thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 
pháp luật; dịch vụ công chứng. 

 
 

(210) 4-2015-23277 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(591) Cam 
(731) CAPELLA BABY LIMITED  (HK) 

20/F, Ka Wah Bank Ctr, 232 Des Voeux 
Rd, Central, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; mui xe đẩy trẻ em; bánh xe nhỏ dùng cho xe đẩy [xe cộ]; cái 
tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; đai an toàn cho ghế ngồi của xe cộ; ghế an toàn cho trẻ em, 
dùng trong xe cộ. 

 
 

(210) 4-2015-23278 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Minh Tâm  

(VN) 
Số 385, tổ 9, phường Trần Phú, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 
lọc thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-23279 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy vi tính; cài đặt và bảo trì 
chương trình phần mềm máy vi tính; thiết kế, phát triển, thiết lập và cập nhật chương trình 
phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn hệ thống máy vi tính; cung cấp phần 
mềm tạm thời, không tải xuống được; dịch vụ phần mềm như một dịch vự (SaaS); giám 
sát hệ thống máy tính thông qua việc truy cập từ xa, thuộc nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2015-23292 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 25.1.25; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TỶ ĐỆ  (VN) 
Số 8, đường số 8, Bùi Minh Trực 2, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn 
ốp tường. 

 

 
(210) 4-2015-23293 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 

26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dich vụ điện tử 
Hùng Việt Phát  (VN) 
462/20 Lê Văn Khương, tổ 7, khu phố 3, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2015-23294 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.5.1; 3.5.20; 26.13.1; 11.7.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Tân Hiệp Thạnh  

(VN) 
55-57 Chu Văn An, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 21: Miếng lau chùi xoong chảo; miếng rửa chén đĩa.  
 

 
(210) 4-2015-23295 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.3.23; A24.15.7 

(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần TKMB  (VN) 
Lô E18-19 đường Hải Sơn -Tân Đức, 

KCN Hải Sơn (GĐ1+2), ấp Bình Tiền 2, 

xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa dẻo dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2015-23297 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.9.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 

(731) Hộ kinh doanh Bùi Văn Bé  
(VN) 
Số 411 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-23298 (220) 26.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 3.7.16; 3.7.10 

(591) Vàng đồng, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Châu Thị Xuân 
Phướng  (VN) 
14 lô C Điện Biên Phủ, phường Vĩnh 

Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào thô (tổ chim yến); yến sào sơ chế; vi cá (dùng làm thức ăn). 
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(210) 4-2015-23307 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm  

BITIPHARMA  (VN) 
182 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-23308 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

BITIPHARMA  (VN) 
182 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-23309 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 14.5.21; 14.5.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá đậm, xanh dương, nâu

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
SANFACOM  (VN) 
Số 20A1 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 
cửa (bằng kim loại); bản lề cửa bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán khóa bằng kim loại, ổ khóa bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, tay 
nắm cửa (bằng kim loại), bản lề cửa bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-23311 (220) 27.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Nhũ vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Bảo Toàn  (VN) 
324/54 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, kệ gỗ, chân đèn (chân đỡ đèn bằng gỗ), giường gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-23312 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Magic Mind  
(VN) 
Số 2, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-23313 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.12; 4.5.15; 3.9.15 
(591) Trắng, đen, cam, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Magic Mind  
(VN) 
Số 2, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-23316 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế và điều trị bệnh; sữa công thức, đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ 
sơ sinh; sữa công thức, đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích 
y tế; đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn, đồ 
uống và chất làm thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng 
cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chế phẩm bổ sung khoáng dùng cho thực phẩm; 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng.  

 

Nhóm 29: Đồ ăn làm sẵn được chế biến từ rau, khoai tây, trái cây, thịt, thịt gia cầm, cá 
và/hoặc hải sản; sữa; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; chất thay thế sữa; đồ uống trên 
cơ sở sữa; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa thêm ngũ cốc và/hoặc sô cô la; sữa chua; sữa 
đậu nành (chất thay thế sữa).  
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(210) 4-2015-23330 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.13.25; A26.4.24
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Liên Toàn  (VN) 
191 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-23331 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MISOTA Việt 
Nam  (VN) 
Số 9, ngõ 30, đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn; ghế [ngồi]; ghế xếp; ghế bằng kim loại; tủ có khóa; tủ nhiều 
ngăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: két sắt đựng tiền an toàn, két an toàn, bàn làm việc, bàn, ghế [ngồi], 
ghế xếp, ghế bằng kim loại, tủ có khóa, tủ nhiều ngăn. 

 

 
(210) 4-2015-23332 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.3.2; 26.3.23 
(591) Vàng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MISOTA Việt 
Nam  (VN) 
Số 9, ngõ 30, đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; két an toàn; bản lề hộp bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; cửa ra vào bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn; ghế [ngồi]; ghế xếp; ghế bằng kim loại; tủ có khóa; tủ nhiều 
ngăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: két sắt đựng tiền an toàn, két an toàn, bàn làm việc, bàn, ghế [ngồi], 
ghế xếp, ghế bằng kim loại, tủ có khóa, tủ nhiều ngăn. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất 
lượng. 

 

 
(210) 4-2015-23333 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Lan Trắng  (VN) 
Số 378/2/11 An Dương Vương, phường 
4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; các sản phẩm chăm sóc tóc.  

 

 
(210) 4-2015-23334 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Lam sẫm, đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại bao bì Tân Tiến 
Phát Tài  (VN) 
Lô 29, khu G, đường D2, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, bán buôn, bán lẻ túi bao bì nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-23335 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 1.15.5; 26.15.1; 1.13.1 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH G.P  (VN) 
304/65 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi. 
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(210) 4-2015-23336 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Hồng Dương 

Việt Nam  (VN) 
Số 21b, phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-23337 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần Hồng Dương 

Việt Nam  (VN) 
Số 21b, phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, gia súc, gia cầm đã qua sơ chế, thịt dê, thịt dê 
đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-23338 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, đen, 

ghi xám 

(540) 

  

(731) Cơ sở giò chả gia truyền 
Công Thành   (VN) 
Số 46 Ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Giò; chả. 
 

 
(210) 4-2015-23339 (220) 27.08.2015 

 (441) 26.10.2015 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Quang Phụng Din  (VN) 
501 lô H chung cư Lê Thị Riêng, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; dây điện thoại; ống nghe điện thoại. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-23343 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 5.7.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, tím, vàng, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Đơn 
Dương  (VN) 
Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Trái mác mác (chanh dây) tươi. 

 

 
(210) 4-2015-23351 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 2.3.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, ghi, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn   (VN) 

Số 164, đường Lê Lai, phường Quảng 
Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-23352 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 24.13.1 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần TRUESKIN 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà 5B/55 phố Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc; thuốc đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-23356 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn đầu tư Trí Việt  (IN) 
Số 17A2, tập thể Điện Lực, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23357 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn đầu tư Trí Việt   (VN) 
Số 17A2, tập thể Điện Lực, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23358 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  (540) 

  

(731) Chu Huy Hoàng  (VN) 
186/B19 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang. 

 

 
(210) 4-2015-23359 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Lộc 
§¾k L¾k  (VN) 
Thôn 2B, xã Hòa Tiến, huyện Krông 
P¾k, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2015-23370 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà nghỉ dưỡng 
cho người cao tuổi, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), cho thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2015-23371 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa và 
vận chuyển hành khách du lịch, dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển.  

 
 

(210) 4-2015-23372 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà nghỉ dưỡng 
cho người cao tuổi, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), cho thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2015-23373 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23374 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 

 
(210) 4-2015-23375 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23376 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23377 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-23378 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-23379 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23390 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 26.4.4; 26.1.1; 1.15.5 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại 
Hanel  (VN) 
Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2015-23391 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 24.15.2; A24.15.7; 26.1.2; A26.1.24; 

A26.11.8; 26.13.1 

(731) GUANGDONG XIN TONGSHI 

VEHICLE THERMAL SYSTEM 

CO.,LTD  (CN) 

Lianhe Village, 106 National Highway, 

Tangtang Town, Fogang County, 

Qingyuan City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ ngưng tụ khí; bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và động cơ điện; quạt gió 

dùng cho động cơ điện và động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; pít-

tông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; bộ làm nóng nước [bộ phận của máy].  
 

 
(210) 4-2015-23392 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 

(531) 5.3.6; 25.7.25; A5.3.14 

(591) Nâu, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sông Đáy  
(VN) 
Số 71/1/88, Giáp Nhị, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 

đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục). 
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(210) 4-2015-23393 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-23394 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23395 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23396 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23397 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE
(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-23398 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 24.1.1; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu BBK  
(VN) 
22/2A Đồng Khởi, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc nông, lâm, ngư, cơ; máy xây dựng; dụng cụ cầm tay. 

 

 
(210) 4-2015-23414 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.1.1; 25.1.6; 24.1.1; A5.5.20; A5.3.13; 

A22.3.5; 25.1.25 
(731) Cao Hoài Anh  (VN) 

91 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất nhập khẩu các mặt hàng bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà, 

thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2015-23415 (220) 27.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; A5.3.15; 25.1.6; 4.3.1; 

4.3.7 
(731) Cao Hoài Anh  (VN) 

91 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất nhập khẩu các mặt hàng bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà, 
thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-23572 (220) 28.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(731) Cơ sở sản xuất rượu Bom Bo  

(VN) 
ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quán, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nếp, rượu chuối hột.  
 

 
(210) 4-2015-23573 (220) 28.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; 5.5.16; 

1.15.15 
(731) Công ty cổ phần hương liệu 

và du lịch Mỹ Linh   (VN) 
DD1A Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu dùng để sản xuất mỹ phẩm, hương liệu dùng để sản xuất 
mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Tinh dầu dùng để sản xuất dược phẩm, hương liệu dùng để sản xuất dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Tinh dầu dùng để chế biến thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu), hương 
liệu dùng để chế biến thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-23599 (220) 28.08.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) 3.7.17; 24.17.20 
(591) Đỏ, đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
truyền thông ETV Việt Nam  
(VN) 
Số 57, phố Lương Ngọc Quyến, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch]. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc; đào 
tạo, giảng dạy; thông tin giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-23895 (220) 01.09.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc Lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-23896 (220) 01.09.2015 

  (441) 26.10.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc Lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-23999 (220) 03.09.2015 

  (441) 26.10.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 5.7.11 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, 

xám, trắng, đen 
(731) Hội Quýt Trà Lĩnh  (VN) 

Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả quýt tươi; cây giống (quýt). 
 

Nhóm 35: Mua bán quả quýt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu quýt; mua bán giống cây 
quýt. 
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Phần V 
 

đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 

Số đơn: 7-2015-00004 

Ngμy nộp đơn: 22/06/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ ADC 6 bit tốc độ cao với số đôi phân 

Chủ đơn: Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức,  TP. Hồ Chí Minh 

T¸c giả:  

 Nguyễn Minh Sơn, 305 An Phó Khánh, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Nguyễn Hữu Nhân, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 

 Chức năng: chuyển đổi tương tự sang số Cấu tróc: MOS  Công nghệ: CMOS 90 nm  

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bé ADC 6 bit tốc độ cao với số đôi phân được sử dụng 
để chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số sử dụng 6 bit mã hoá tín hiệu, được thiết kế dựa 

trên công nghệ CMOS 90 nm, có kích thước 82,38 m x 114,275 m. Bản mạch này bao gồm lớp 
giếng n (nwell), lớp khuếch tán (diffusion), lớp poly và 2 lớp kim loại. Bộ ADC này sử dụng kỹ 
thuật TIQ nhằm thực hiện quá trình so sánh mức điện thế đầu vào với mức điện thế ngưỡng của 
cặp mạch bộ đảo (inverter) tốc độ cao. Đặc điểm khác biệt trong thiết kế này là điện thế đầu vào 
nằm trong dải 0,3 - 0,8 V được mã hoá dưới dạng bộ số đôi phân, với đầu ra là một cặp số đôi 
phân có cơ số 2 và 3, đầu ra có dạng 2b13t1 + 2b23t2. 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-00856 35274 25.10.2013 26.08.2015     A61B 17/70 

1-2012-01409 31557 26.11.2012 14.09.2015     F16H 9/00 

1-2012-02617 32975 25.03.2013 07.09.2015     F17D 3/03 

1-2012-02979 33338 25.04.2013 03.09.2015     G06F 15/00 

1-2013-00706 38067 25.06.2014 31.08.2015     C10M 169/04 

1-2013-01428 35743 25.11.2013 07.09.2015     B60T 8/52 

1-2014-00294 40541 26.01.2015 16.09.2015     C09K 21/02 

1-2014-00295 39469 27.10.2014 16.09.2015     C08L 101/00 

1-2014-00328 39064 25.09.2014 25.08.2015     F02N 11/08 

1-2014-00594 39092 25.09.2014 28.08.2015     H03K 17/00 

1-2014-00850 39118 25.09.2014 21.09.2015     E05B 19/00 

1-2014-00884 41997 25.05.2015 07.09.2015     F03B 13/12 

1-2014-02353 40984 25.02.2015 01.09.2015     B62J 6/04 

1-2014-02823 40365 25.12.2014 31.08.2015     A61K 9/24 

1-2014-02846 41673 27.04.2015 28.08.2015     C07D 473/34 

1-2014-02852 40368 25.12.2014 26.08.2015     A46B 5/00 

1-2014-02925 41337 25.03.2015 25.08.2015     C08G 18/40 

1-2014-02944 40673 26.01.2015 14.09.2015     C02F 1/20 

1-2014-02996 40685 26.01.2015 04.09.2015     C07K 16/10 

1-2014-02997 40408 25.12.2014 26.08.2015     A61K 9/16 

1-2014-03007 40687 26.01.2015 28.08.2015     E04F 13/14 

1-2014-03029 41023 25.02.2015 11.09.2015     C07K 16/22 

1-2014-03044 40419 25.12.2014 27.08.2015     A23G 1/00 

1-2014-03071 41030 25.02.2015 04.09.2015     C07C 319/20 

1-2014-03079 41677 27.04.2015 25.08.2015     B62J 6/18 

1-2014-03094 40701 26.01.2015 03.09.2015     A61K 47/12 

1-2014-03095 40702 26.01.2015 03.09.2015     C07D 487/04 

1-2014-03102 41679 27.04.2015 25.08.2015     F02D 9/02 

1-2014-03118 42037 25.05.2015 25.08.2015     A61K 31/4439 

1-2014-03131 40710 26.01.2015 04.09.2015     F04F 5/54 

1-2014-03141 41682 27.04.2015 10.09.2015     H02K 29/08 

1-2014-03160 41359 25.03.2015 25.08.2015     A61L 27/24 

1-2014-03171 41361 25.03.2015 04.09.2015     A61K 39/155 

1-2014-03182 41365 25.03.2015 16.09.2015     C08G 18/40 

1-2014-03185 42043 25.05.2015 28.08.2015     A61K 47/36 

1-2014-03186 40435 25.12.2014 15.09.2015     A61K 31/505 

1-2014-03187 40436 25.12.2014 31.08.2015     A23L 3/26 

1-2014-03194 40437 25.12.2014 26.08.2015     A46B 5/00 
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1-2014-03198 41367 25.03.2015 16.09.2015     C01F 7/00 

1-2014-03199 40730 26.01.2015 16.09.2015     C01F 7/00 

1-2014-03207 41038 25.02.2015 18.09.2015     A61P 37/04 

1-2014-03228 40735 26.01.2015 04.09.2015     F04D 29/34 

1-2014-03229 40440 25.12.2014 01.09.2015     B41M 5/50 

1-2014-03240 40737 26.01.2015 11.09.2015     A23L 1/29 

1-2014-03254 41370 25.03.2015 18.09.2015     C08G 73/10 

1-2014-03268 41692 27.04.2015 28.08.2015     H04N 7/16 

1-2014-03272 41372 25.03.2015 11.09.2015     A61K 31/19 

1-2014-03280 40447 25.12.2014 26.08.2015     C08L 27/16 

1-2014-03281 40448 25.12.2014 26.08.2015     A46B 7/06 

1-2014-03296 40449 25.12.2014 15.09.2015     C10L 1/08 

1-2014-03297 40450 25.12.2014 16.09.2015     C10L 1/04 

1-2014-03298 40752 26.01.2015 03.09.2015     A61F 13/15 

1-2014-03303 41053 25.02.2015 04.09.2015     F01N 9/00 

1-2014-03307 41377 25.03.2015 22.09.2015     A61K 39/155 

1-2014-03309 40451 25.12.2014 01.09.2015     C07D 401/14 

1-2014-03314 42779 27.07.2015 07.09.2015     C07K 16/28 

1-2014-03316 42468 25.06.2015 22.09.2015     A23K 1/18 

1-2014-03321 41379 25.03.2015 21.09.2015     C12N 15/29 

1-2014-03339 41380 25.03.2015 21.09.2015     C07D 495/04 

1-2014-03343 40768 26.01.2015 01.09.2015     H04W 8/00 

1-2014-03344 40769 26.01.2015 01.09.2015     H04W 8/00 

1-2014-03345 40770 26.01.2015 01.09.2015     H04W 8/00 

1-2014-03356 40461 25.12.2014 28.08.2015     C12N 15/82 

1-2014-03371 41059 25.02.2015 27.08.2015     A01N 43/42 

1-2014-03372 40464 25.12.2014 07.09.2015     A46B 5/00 

1-2014-03383 40781 26.01.2015 07.09.2015     A61K 31/58 

1-2014-03391 40784 26.01.2015 26.08.2015     B62J 1/12 

1-2014-03398 41702 27.04.2015 09.09.2015     A23L 1/30 

1-2014-03399 42054 25.05.2015 14.09.2015     C07D 231/54 

1-2014-03406 41388 25.03.2015 21.09.2015     C07K 16/26 

1-2014-03414 41065 25.02.2015 10.09.2015     G02C 7/06 

1-2014-03419 41067 25.02.2015 07.09.2015     C07K 17/415 

1-2014-03420 41391 25.03.2015 26.08.2015     A61K 31/137 

1-2014-03436 40469 25.12.2014 14.09.2015     A01K 45/00 

1-2014-03451 41072 25.02.2015 14.09.2015     H04N 7/36 

1-2014-03460 40804 26.01.2015 07.09.2015     A61K 31/58 

1-2014-03472 41713 27.04.2015 15.09.2015     F17C 13/00 

1-2014-03473 41714 27.04.2015 15.09.2015     F17C 13/00 

1-2014-03478 41397 25.03.2015 28.08.2015     G06F 17/10 

1-2014-03479 42057 25.05.2015 18.09.2015     C10G 53/04 

1-2014-03480 41715 27.04.2015 18.09.2015     C10G 53/04 

1-2014-03481 42058 25.05.2015 18.09.2015     C10G 9/00 

1-2014-03482 42059 25.05.2015 14.09.2015     H02J 3/28 

1-2014-03487 41398 25.03.2015 07.09.2015     C07K 14/11 

1-2014-03489 40811 26.01.2015 15.09.2015     C07D 471/10 

1-2014-03490 41076 25.02.2015 27.08.2015     C07D 519/00 

1-2014-03494 41399 25.03.2015 26.08.2015     A23L 2/39 

1-2014-03496 41716 27.04.2015 18.09.2015     H02J 17/00 
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1-2014-03500 40815 26.01.2015 18.09.2015     C07D 417/12 

1-2014-03507 40819 26.01.2015 17.09.2015     A46B 5/00 

1-2014-03509 41078 25.02.2015 07.09.2015     H04N 7/26 

1-2014-03512 40820 26.01.2015 03.09.2015     D01D 4/02 

1-2014-03533 41405 25.03.2015 03.09.2015     B42D 15/00 

1-2014-03554 40836 26.01.2015 26.08.2015     A61F 13/15 

1-2014-03556 40837 26.01.2015 18.09.2015     C03C 17/28 

1-2014-03558 40488 25.12.2014 18.09.2015     A61K 31/196 

1-2014-03561 40838 26.01.2015 08.09.2015     A47C 3/026 

1-2014-03568 41407 25.03.2015 22.09.2015     E21B 25/00 

1-2014-03569 41085 25.02.2015 25.08.2015     C10J 3/12 

1-2014-03583 41087 25.02.2015 03.09.2015     A61K 39/395 

1-2014-03585 41410 25.03.2015 07.09.2015     C02F 3/12 

1-2014-03605 40853 26.01.2015 18.09.2015     F23C 10/02 

1-2014-03617 40860 26.01.2015 31.08.2015     A61K 9/00 

1-2014-03618 40861 26.01.2015 31.08.2015     A61K 9/00 

1-2014-03624 40863 26.01.2015 07.09.2015     B21F 37/00 

1-2014-03634 40870 26.01.2015 22.09.2015     A61K 9/16 

1-2014-03652 41423 25.03.2015 22.09.2015     C07K 16/28 

1-2014-03660 41098 25.02.2015 28.08.2015     B23K 1/08 

1-2014-03663 40881 26.01.2015 31.08.2015     A01G 27/00 

1-2014-03670 41102 25.02.2015 04.09.2015     H04N 7/26 

1-2014-03671 40883 26.01.2015 14.09.2015     H04L 27/26 

1-2014-03676 41426 25.03.2015 28.08.2015     G11B 21/02 

1-2014-03678 41103 25.02.2015 08.09.2015     A23C 9/137 

1-2014-03690 41722 27.04.2015 14.09.2015     H04N 7/26 

1-2014-03696 41431 25.03.2015 22.09.2015     C07K 14/325 

1-2014-03701 41108 25.02.2015 04.09.2015     H04N 7/26 

1-2014-03702 40889 26.01.2015 07.09.2015     B21F 37/00 

1-2014-03716 40894 26.01.2015 15.09.2015     A23L 1/162 

1-2014-03729 41439 25.03.2015 10.09.2015     F23C 10/08 

1-2014-03739 42081 25.05.2015 11.09.2015     C12N 1/20 

1-2014-03740 42082 25.05.2015 11.09.2015     C12N 1/20 

1-2014-03774 41118 25.02.2015 15.09.2015     A61K 9/48 

1-2014-03794 41123 25.02.2015 14.09.2015     C09B 69/10 

1-2014-03795 41449 25.03.2015 14.09.2015     C11D 1/645 

1-2014-03796 41124 25.02.2015 21.09.2015     C09B 69/10 

1-2014-03822 41451 25.03.2015 14.09.2015     B29C 65/16 

1-2014-03828 41735 27.04.2015 21.09.2015     C21C 5/48 

1-2014-03850 41138 25.02.2015 21.09.2015     C07D 231/18 

1-2014-03856 41139 25.02.2015 04.09.2015     C08L 95/00 

1-2014-03857 41140 25.02.2015 04.09.2015     C08L 95/00 

1-2014-03858 41141 25.02.2015 16.09.2015     A61F 13/49 

1-2014-03979 41172 25.02.2015 10.09.2015     C07C 311/21 

1-2014-03997 41490 25.03.2015 14.09.2015     A47L 13/16 

1-2014-04112 42795 27.07.2015 26.08.2015     C01B 15/037 

1-2014-04114 42107 25.05.2015 04.09.2015     A23L 1/211 

1-2014-04128 42108 25.05.2015 04.09.2015     B25B 27/14 

1-2014-04194 42116 25.05.2015 15.09.2015     C07C 307/08 

1-2014-04196 41205 25.02.2015 07.09.2015     A01G 9/02 
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1-2014-04205 41776 27.04.2015 07.09.2015     E06B 7/02 

1-2014-04215 42799 27.07.2015 28.08.2015     A23L 1/29 

1-2014-04218 41207 25.02.2015 08.09.2015     A01K 67/00 

1-2014-04291 43179 25.08.2015 11.09.2015     C21B 11/08 

1-2014-04427 42140 25.05.2015 08.09.2015     C12R 1/865 

1-2015-00035 42147 25.05.2015 17.09.2015     G01N 21/85 

1-2015-00093 42826 27.07.2015 22.09.2015     A61K 8/24 

1-2015-00103 41869 27.04.2015 28.08.2015     C07K 11/02 

1-2015-00155 42833 27.07.2015 09.09.2015     B63B 11/04 

1-2015-00202 42184 25.05.2015 18.09.2015     H04N 7/26 

1-2015-00262 42540 25.06.2015 09.09.2015     C08G 63/90 

1-2015-00323 41625 25.03.2015 14.09.2015     A62C 35/02 

1-2015-00324 42211 25.05.2015 14.09.2015     H01H 39/00 

1-2015-00515 42862 27.07.2015 16.09.2015     G06Q 50/10 

1-2015-00520 42566 25.06.2015 04.09.2015     G10L 19/012 

1-2015-00549 42287 25.05.2015 23.09.2015     H01R 13/44 

1-2015-00551 42289 25.05.2015 18.09.2015     C08J 5/18 

1-2015-00658 42881 27.07.2015 31.08.2015     C07C 7/09 

1-2015-00684 42883 27.07.2015 07.09.2015     A41D 1/00 

1-2015-00932 42637 25.06.2015 31.08.2015     H01Q 1/04 

1-2015-00964 42918 27.07.2015 26.08.2015     B01J 27/199 

1-2015-00988 42922 27.07.2015 03.09.2015     B31B 1/08 

1-2015-01043 42662 25.06.2015 15.09.2015     A61K 45/06 

1-2015-01199 42425 25.05.2015 26.08.2015     A61K 31/5377 

1-2015-01607 43388 25.08.2015 08.09.2015     B62K 19/02 

1-2015-01755 43747 25.09.2015 21.09.2015     F27B 9/36 

1-2015-01969 43798 25.09.2015 14.09.2015     F03B 17/02 

1-2015-02511 43941 25.09.2015 27.08.2015     A23L 1/01 

2-2012-00265 2468  25.06.2014 04.09.2015     E03D 9/05 

2-2013-00302 2487  25.06.2014 23.09.2015     B60H 1/04 

2-2013-00325 2502  25.07.2014 15.09.2015     B01J 8/08 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6734/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01033 26/09/2006 

1-2009-01187 19/12/2007 

1-2009-01353 19/12/2007 

1-2009-01683 08/01/2008 

1-2010-01237 14/10/2008 

1-2010-01239 14/10/2008 

1-2011-00201 18/06/2009 

1-2012-00524 23/05/2007 

1-2014-00684 14/10/2008 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

SANOFI (FR) 

54, rue la Boetie, 75008, Paris, France 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7051/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02212  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7052/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02332 02/02/2010 

1-2011-02333 02/02/2010 

1-2013-01803 09/12/2011 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7053/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03522  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7054/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02250 18/08/2011 

1-2013-02271 18/08/2011 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 WUHAN HEALTHGEN BIOTECHNOLOGY CORP. (CN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7055/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00957 21/09/2012 
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1-2014-01181 11/10/2012 

1-2014-01796 08/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 DAUM COMMUNICATIONS CORP. (KR) 
(Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-ro, Jeju-su, Jeju-do, Republic of Korea 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7056/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00957 21/09/2012 

1-2014-01181 11/10/2012 

1-2014-01796 08/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 DAUM KAKAO CORP. (KR) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7057/ TB-SHTT, ngày 03/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-01146  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên tác giả  

Tên tác giả mới là: 

           MICHAEL, Bruce, Lachlan (AU) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7158/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02566 24/02/2011 

1-2012-02568 24/02/2011 

1-2012-02838 24/02/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7160/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03257 21/05/2009 

1-2011-01492 10/11/2009 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7161/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01094 11/10/2006 

1-2013-00923 11/10/2006 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7163/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-01769  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7164/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01617  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7168/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00282 11/04/2008 

1-2010-00842 21/10/2008 

1-2010-02089 24/03/2009 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16-2, kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8466, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7170/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-02764  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7171/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01442 04/12/2008 

1-2012-00945 20/08/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7172/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00359 10/09/2008 

1-2012-02437 20/10/2010 

1-2013-01178 17/09/2010 

1-2013-01179 17/09/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7173/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00050 08/06/2007 

1-2010-02785 18/03/2009 

1-2011-03371 08/06/2007 

1-2012-00621 09/08/2010 

1-2013-01614 28/10/2011 

1-2013-02266 21/12/2011 

1-2014-02718 08/06/2007 

1-2014-03621 13/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7174/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03994  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7175/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03035 03/05/2012 

1-2014-01563 04/10/2012 

1-2014-02111 26/12/2012 

1-2014-02549 20/12/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7176/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00836  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7177/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02599  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7178/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-03120  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7179/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01573  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7180/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00062  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7181/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01983 01/01/2009 

1-2014-03995 01/05/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7182/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02403  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7183/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00615 31/07/2009 

1-2014-04344 25/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7184/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-00251  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

6024 Feagan Street, Houston, Texas 77007, USA 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7368/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02299  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1.  Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Rue Saint - Hubert 7, CH -2340 Le Noirmont, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7369/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00334  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7370/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01495 28/10/2010 

1-2013-00119 12/07/2011 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7371/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00331 28/08/2008 

1-2011-02877 26/03/2010 

1-2012-01802 08/10/2010 

1-2012-03162 28/03/2011 

1-2012-03185 13/05/2011 

1-2013-00796 11/08/2011 
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1-2013-02166 14/12/2011 

1-2013-02201 15/12/2011 

1-2013-02230 19/12/2011 

1-2013-02238 19/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Great Britain 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7372/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01394  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7373/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02226  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC JSC.) 

Số 5 ngõ 898 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7375/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02050 17/07/2012 

1-2014-00181 16/01/2014 

1-2014-02057 23/06/2014 

1-2014-02580 31/07/2014 

1-2014-02581 31/07/2014 

1-2015-00928 19/03/2015 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(VN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7376/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-03305  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7577/ TB-SHTT, ngày 17/08/2015  
   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2004-00953 24/09/2004 

1-2004-00954 24/09/2004 

1-2004-00959 24/09/2004 

1-2004-01369 23/12/2004 

1-2004-01396 28/12/2004 

1-2004-01397 28/12/2004 

1-2005-00516 21/04/2005 

1-2005-00774 07/06/2005 

1-2005-00830 17/06/2005 

1-2005-00842 20/06/2005 

1-2005-00858 22/06/2005 

1-2005-01418 28/09/2005 

1-2005-01801 06/12/2005 

1-2005-01869 19/12/2005 

1-2005-01870 19/12/2005 

1-2006-00420 17/03/2006 

1-2006-00523 03/04/2006 

1-2006-00525 03/04/2006 

1-2006-00581 12/04/2006 

1-2006-01318 09/08/2006 

1-2007-00166 24/01/2007 
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1-2008-01721 11/07/2008 

1-2008-02094 21/08/2008 

1-2009-00047 08/01/2009 

1-2009-01920 11/09/2009 

1-2009-02249 22/10/2009 

1-2010-00364 10/02/2010 

1-2010-02080 12/08/2010 

1-2010-02433 13/09/2010 

1-2010-02934 01/11/2010 

1-2010-02937 01/11/2010 

1-2010-03526 27/12/2010 

1-2011-00277 27/01/2011 

1-2011-00364 11/02/2011 

1-2011-00367 11/02/2011 

1-2011-01060 22/04/2011 

1-2011-01503 13/06/2011 

1-2011-01835 12/07/2011 

1-2011-02376 09/09/2011 

1-2011-02555 26/09/2011 

1-2012-00466 24/02/2012 

1-2012-00622 09/03/2012 

1-2012-01103 20/04/2012 

1-2012-01104 20/04/2012 

1-2012-01130 24/04/2012 

1-2012-01409 22/05/2012 

1-2012-02429 16/08/2012 

1-2012-02506 23/08/2012 

1-2012-02591 31/08/2012 

1-2012-02741 18/09/2012 

1-2012-03081 17/10/2012 

1-2012-03084 17/10/2012 

1-2012-03145 24/10/2012 

1-2013-00130 15/01/2013 

1-2013-00727 08/03/2013 

1-2013-00744 11/03/2013 

1-2013-01028 02/04/2013 

1-2013-01269 23/04/2013 

1-2013-01448 09/05/2013 

1-2013-01492 14/05/2013 

1-2013-01493 14/05/2013 
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1-2013-01590 23/05/2013 

1-2013-02113 08/07/2013 

1-2013-02497 08/08/2013 

1-2013-02575 19/08/2013 

1-2013-02592 20/08/2013 

1-2013-02612 21/08/2013 

1-2013-02613 21/08/2013 

1-2013-02707 29/08/2013 

1-2013-02756 04/09/2013 

1-2013-02757 04/09/2013 

1-2013-02948 19/09/2013 

1-2013-03159 08/10/2013 

1-2013-03405 29/10/2013 

1-2013-03411 29/10/2013 

1-2013-03477 01/11/2013 

1-2013-03749 27/11/2013 

1-2014-00026 03/01/2014 

1-2014-00094 10/01/2014 

1-2014-00095 10/01/2014 

1-2014-00204 20/01/2014 

1-2014-00291 24/01/2014 

1-2014-00353 06/02/2014 

1-2014-01038 31/03/2014 

1-2014-01226 16/04/2014 

1-2014-01241 17/04/2014 

1-2014-01242 17/04/2014 

1-2014-01282 21/04/2014 

1-2014-01653 21/05/2014 

1-2014-01892 10/06/2014 

1-2014-01942 13/06/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, Đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên chủ đơn mới là: 

SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7778/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02953  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7779/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03470  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7780/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03383 05/04/2012 

1-2013-04001 24/05/2012 

1-2014-02766 17/01/2013 

1-2014-02918 22/02/2013 

1-2014-02791 25/01/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7781/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-01982  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7782/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02980  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Số 5B, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7783/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00791  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

Trunng tâm Phát triển công nghệ cao-Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7785/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  
   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03327 04/04/2011 

1-2012-03573 17/05/2011 

1-2012-03574 17/05/2011 

1-2012-03575 17/05/2011 

1-2013-00091 03/06/2011 

1-2013-00103 14/06/2011 

1-2013-00189 21/06/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 
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2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2580 Clairmont Court, Columbus, Ohio 43220, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7786/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2007-00785  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, Ngõ 34, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7787/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00704 14/08/2009 

1-2011-00747 21/08/2009 

1-2012-02515 24/08/2012 

1-2012-03742 14/12/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  

____________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7169/ TB-SHTT, ngày 06/08/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-01581  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7374/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2013-01360 06/09/2013 

3-2014-01024 06/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Số 5B ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7377/ TB-SHTT, ngày 11/08/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2013-00943 03/07/2013 

3-2013-00944 03/07/2013 

3-2013-00945 03/07/2013 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn 

8600 Hayden Place, Culver City, CA 90232, United States of America 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Lê & Lê (LE&LE CO., LTD.) 
Tầng 5, 30B phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8032/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29306  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

 Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8129/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-04789  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2015 
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 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô B10 khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8131/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-02140  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô B10 khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8133/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28367  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần TECOMEN 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8134/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02581  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 FCA US LLC 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8135/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02581  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8136/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-25700  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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 Tên chủ đơn mới là: 

 FCB Worldwide, Inc 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8137/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24344  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 246 West Broadway, New York NY 10013, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8139/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07285  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ mỹ phẩm Sherry 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8140/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-04488  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH lữ hành và nghỉ dưỡng á Châu 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8141/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09560  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Phố VIP 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8142/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17389  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 91, đường 4B, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8143/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31606  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8144/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31564  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 309 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8145/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31565  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 309 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8146/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-13381  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thửa đất số 595, tờ bản đồ số 8, tổ 2, khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8147/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24820  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 3, toà nhà DTC, 99A1 Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8148/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12987  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

Phòng 4A2, 4B2 và 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8150/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-25026  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8151/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10749  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8152/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-05308  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2012 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8153/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-07347  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2011 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8154/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-06042  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2011 
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 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8155/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27823  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8156/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09547  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8157/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00447  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

 Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8158/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00446  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

 Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8159/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-04263  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2013 
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 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8160/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21789  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8161/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21788  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8164/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02229  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
 Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8165/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19007  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Trường Xuân 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8166/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11123  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8167/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11123  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng 

014 Chung cư Gò Dầu 2, Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8168/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-09403  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2012 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 
Số 1 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8169/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11207  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Suite 2150 - 1055 Hastings Street, Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8170/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11208  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Suite 2150 - 1055 Hastings Street, Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8171/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11209  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Suite 2150 - 1055 Hastings Street, Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8172/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2009-22406  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2009 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Olympus Corporation 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8173/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-15322  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2012 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Olympus Corporation 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8174/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2009-24308  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2009 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 One New York Plaza, New York, New York 10004, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8175/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28864  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 384/8 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8176/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-07949 24/04/2013 

4-2013-12044 10/06/2013 

4-2013-12049 10/06/2013 

4-2013-13460 25/06/2013 

4-2013-13461 25/06/2013 

4-2013-13464 25/06/2013 

4-2013-14289 04/07/2013 

4-2013-19920 30/08/2013 

4-2013-20724 10/09/2013 

4-2013-20725 10/09/2013 

4-2013-20726 10/09/2013 

4-2013-20729 10/09/2013 

4-2013-28481 02/12/2013 

4-2014-10764 16/05/2014 

4-2014-10765 16/05/2014 

4-2014-10766 16/05/2014 

4-2014-10767 16/05/2014 

4-2014-10768 16/05/2014 

4-2014-10769 16/05/2014 

4-2014-11980 30/05/2014 

4-2014-11981 30/05/2014 

4-2014-17420 29/07/2014 

4-2014-17421 29/07/2014 

4-2014-17422 29/07/2014 

4-2014-17423 29/07/2014 

4-2014-17424 29/07/2014 

4-2014-17425 29/07/2014 

4-2014-17426 29/07/2014 

4-2014-17427 29/07/2014 

4-2014-17428 29/07/2014 

4-2014-18120 06/08/2014 

4-2014-18121 06/08/2014 

4-2014-18122 06/08/2014 
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4-2014-18123 06/08/2014 

4-2014-18124 06/08/2014 

4-2014-18125 06/08/2014 

4-2014-18126 06/08/2014 

4-2014-18344 08/08/2014 

4-2014-18345 08/08/2014 

4-2014-18346 08/08/2014 

4-2014-18347 08/08/2014 

4-2014-18348 08/08/2014 

4-2014-18349 08/08/2014 

4-2014-20900 05/09/2014 

4-2014-20901 05/09/2014 

4-2014-20902 05/09/2014 

4-2014-20903 05/09/2014 

4-2014-20904 05/09/2014 

4-2014-20905 05/09/2014 

4-2014-20906 05/09/2014 

4-2014-23600 02/10/2014 

4-2014-23601 02/10/2014 

4-2014-23602 02/10/2014 

4-2014-23603 02/10/2014 

4-2014-23604 02/10/2014 

4-2014-23605 02/10/2014 

4-2015-06502 24/03/2015 

4-2015-06503 24/03/2015 

4-2015-06504 24/03/2015 

4-2015-06505 24/03/2015 

4-2015-06506 24/03/2015 
  

  

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8177/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-22822 02/10/2013 

4-2013-26966 14/11/2013 

4-2014-09081 25/04/2014 

4-2015-04567 03/03/0215 

4-2015-08926 15/04/2015 

 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8178/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-02820  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 23 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8179/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-14269  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu VITOSA 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8180/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-06705  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2012 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự 
 372 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8182/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-15567  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2013 
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 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 104, tổ 3, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

2. Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

            12/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8183/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03129  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. 

No.176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui Province, China 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8184/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-07786  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2011 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. 

No.176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui Province, China 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8185/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27724  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14D1 KP1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

       Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8187/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-13002  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2012 
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 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 05: Dải vải đế buộc quanh chỗ bị thương hoặc vết thương/băng, cao dán/băng dán và 

vật liệu băng bó, không bao gồm chế phẩm vitamin, thực phẩm bổ sung khoáng chất, thực 

phẩm bổ sung dinh dưỡng và các thực phẩm bổ sung chế độ ăn dùng cho người. 

 Nhóm 10: Thiết bị y tế và phẫu thuật; bộ phận và phụ kiện cho những sản phẩm này. 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8188/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-04563  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH dịch vụ Thông tin Kinh tế và Tài chính 

Phòng 606, khu B, toà nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8189/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19749  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

EDOTCO GROUP SDN.BHD 

Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 

  

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8190/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19748  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

EDOTCO GROUP SDN.BHD 

Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8191/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-32787  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên 

Số nhà 42, lô M2 khu ĐTM Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8192/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-23602  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

477 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
  

 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8194/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-23601  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

477 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8196/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-00921  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 

 Công ty TNHH bệnh viện Quốc tế CITY 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8197/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-00920  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 

 Công ty TNHH bệnh viện Quốc tế CITY 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8198/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-05046  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2015 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Giới hạn danh mục sản phẩm: 

 

- Loại bỏ sản phẩm: “đồ uống trên cơ sở cacao” ra khỏi nhóm 30. 

- Nhóm 43: Giữ nguyên. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8199/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12262  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Giới hạn danh mục sản phẩm: 

 - Loại bỏ sản phẩm: “máy ảnh kỹ thuật số” ra khỏi nhóm 09. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8200/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-11666  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Floor 1-5, Bldg D, Dejin Industrial Park, No. 40 Fuyuan 1 st Rd., Heping Community, 

Fuyong Street, Bao’an Dist., Shenzhen, China 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8201/ TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12544  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 67, ngõ 7 đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8209/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-02982  (220) Ngày nộp đơn 03/02/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự  

Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP 

Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8211/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29181  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8212/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29181  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8214/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23665  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8219/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-06503  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8220/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26701  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 
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 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
 

 Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Xuân An 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8221/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10248  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8222/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-08481  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8223/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09702  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8224/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10249  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8225/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20745  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8226/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2010-11102 24/05/2010 

4-2010-11103 24/05/2010 

4-2010-11104 24/05/2010 

4-2014-05303 17/03/2014 

4-2014-06561 31/03/2014 

4-2015-04084 13/02/2015 

 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Sun Pharmaceutical Industries Limited 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express Highway, Gogegaon-East, Mumbai-400063, 
India 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
 Tầng 10, toà nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8227/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-01200  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

     Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8233/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-08802  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16/2/2 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8234/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-08760  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh 

 Số 18, ngõ 281/5 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8236/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-05287 17/03/2014 

4-2014-05288 17/03/2014 

4-2014-05289 17/03/2014 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

46A, ngõ 120, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8237/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-25629  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

 1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1-16, 2-Chome, Wakinohama-Cho, Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo, 651-0072, Japan  
2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8238/ TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16386  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8856/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30321  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2013 

 Mục sửa đổi: Tách đơn 

 Tách nhóm sang đơn mới là: 

  - Nhóm 19 tách sang đơn 4-2015-20628. 

 - Nhóm 11, 20, 21 giữ ở đơn 4-2013-30321. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8857/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19281  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2013 

 Mục sửa đổi: Tách đơn 

 Tách nhóm sang đơn mới là: 

 - Nhóm 41 tách sang đơn 4-2015-22505. 

 - Nhóm 44 giữ ở đơn 4-2013-19281. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8295/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28591  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Xuân An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8296/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28590  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Xuân An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8297/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28914  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2014 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8298/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-05618  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8299/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06819  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại Hiểu Thời 

Số nhà 172, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8300/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29717  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Ngôi sao chuyên nghiệp và liên danh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8301/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28007  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2014 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Danh mục sản phẩm mới là: 

 Nhóm 18: Ví (bóp). 

 Nhóm 25: Giầy; dép; thắt lưng (dây nịt) (trang phục). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8302/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-21675  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 FOSSIL GROUP, INC 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8303/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-21676  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 FOSSIL GROUP, INC 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8304/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-21677  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 FOSSIL GROUP, INC 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8305/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06113  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô CC1-I.3.1, khu đô thị mới Pháp Vân- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8306/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28671  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 48, đường 5, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8307/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28672  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 48, đường 5, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8308/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05290  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 46A, ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8309/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05291  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 46A, ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8310/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24293  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 3, số B8, tổ 59 Tràng Hào, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8311/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16910  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 52 Lê Độ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8312/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23316  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2014 
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 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 G10+G11, Chợ Đầu Mối, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8313/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27252  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 132 Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8314/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29932  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 No.29, Nongye East Road, Zhengzhou City, Henan Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8315/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29933  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 No.29, Nongye East Road, Zhengzhou City, Henan Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8316/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-13716  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Legend Australian Beef Limited 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8317/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00219  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH SAPON Việt Nam 

 Số 12, ngách 123, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8319/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-11899  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Đỗ Duy Tuân 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8320/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31911  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH TOTTOSI 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8321/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10492  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2015 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Loại bỏ nhóm 35 ra khỏi danh mục dịch vụ của đơn 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8322/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-29583  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2012 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Loại bỏ sản phẩm “nước hoa” thuộc nhóm 03 ra khỏi danh mục sản phẩm/dịch vụ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8323/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04833  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8324/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06614  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8325/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10496  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8326/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-15138  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8327/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12212  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

 Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8328/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13593  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công TNHH Luật Cộng Đồng 

 Phòng 705, toà nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8329/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03611  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8625/ TB-SHTT, ngày 15/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09599  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 384 , Village No. 4, 6 Alley Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8808/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-25934  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2012 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8809/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13571  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8810/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21435  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 COOKPAD INC. 

 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6012 JAPAN 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8811/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02250  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Simonds International L.L.C 

 135 Intervale Road, Fitchburg, MA 01420 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8812/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07157  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8813/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10878  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8814/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13233  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Lê Hoa Việt Nam 

 Số 32, tổ 18, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8815/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13234  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Lê Hoa Việt Nam 

 Số 32, tổ 18, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8816/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06910  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Căn hộ số 902, tầng 9/12, nhà chung cư CT3 khu ĐTM Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8817/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05931  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH EDEN HOTEL Sài Gòn 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8818/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11059  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần EPAINT Việt Nam 

 Số 353 Lạc Long Quân, tổ 5, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8819/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31191  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần EPAINT Việt Nam 

 Số 353 Lạc Long Quân, tổ 5, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8820/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-08790  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 69/24 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8822/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01937  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vạn Sanh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8823/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-08790  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại sản xuất mỹ phẩm Princess Beauty 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8824/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23438  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
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 Công ty TNHH SUNSHINE CARE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8825/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11095  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8826/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11096  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8827/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21516  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8828/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29791  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8829/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03654  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8830/ TB-SHTT, ngày 22/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03655  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9075/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16518  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 251-253 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9076/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23574  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 724/31A Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9077/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12270  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 27 ngõ 47 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9078/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01915  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 43 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9079/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29790  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô số 13, cụm công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9080/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30036  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9081/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27059  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH SHCN Sao Bắc Đẩu 

 Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9082/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16596  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Rosary Việt Nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9083/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16597  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Rosary Việt Nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9084/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16598  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Rosary Việt Nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9085/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06509  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Everpia 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9086/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-05955  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Everpia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9087/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10416  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH DV & TM Minh Hương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9088/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10417  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2015 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH DV & TM Minh Hương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9089/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01952  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9090/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-32339  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 YANG, JEN-CHIEH 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9091/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-25494  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 SANYANG MOTOR COMPANY LIMITED 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9092/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19876  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2014 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9093/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-19915  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9094/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-20594  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9095/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28856  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2013 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách một phần dịch vụ của nhóm 35: “Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng 
bày, giới thiệu khí nén, thuỷ lực phục vụ chính cho công nghiệp, thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp” và nhóm 37 sang đơn mới 

 (Nhóm 09 và phần dịch vụ còn lại của nhóm 35 giữ lại theo đơn)  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9096/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29633  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9097/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14079  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Nguyễn Bá Nhậm 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9098/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27277  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 94A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9099/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12278  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 17-19 đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9114/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-27059  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9115/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12279  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 17-19 đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7043/TB-SHTT, ngày 03/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02582  (220) Ngày nộp đơn: 31/07/2014 

Bên chuyển giao:       
 Nhan Thành út (VN) 
272C, tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
Công ty cổ phần quốc tế Trung Dũng (VN)  

 Số 1/476 tổ 1, khu phố Hoà Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7048/TB-SHTT, ngày 03/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2007-00777  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2015 

Bên chuyển giao:       
 LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL  (FR) 
3, Rue du Bourg l’AbbÐ 75003 Paris, France  
Bên được chuyển giao:  

Besins Healthcare Luxembourg Sarl (LU)  
67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand-DuchÐ de 
Luxembourg 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7049/TB-SHTT, ngày 03/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-00371  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2012 

Bên chuyển giao:       
 BASF SE (DE) 
67056 Ludwigshafen (DE) 
Bên được chuyển giao:  
BASF Agro B.V. (NL) 

 Groningensingel 1, 6835 Arnhem, The Netherlands  
_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7050/TB-SHTT, ngày 03/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02212  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2012 
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Bên chuyển giao:       
 LNG NEW TECHNOLOGIES AS (NO) 
C/o Oseberg Kompetanse AS, Danholmen 21, N-3128 Notteroy, Norway 
Bên được chuyển giao:  
LNG New Technologies Pte., Ltd. (NO) 

 3 International Business Park, #04-07/08, Nordic European Centre, 609927 Singapore. 
_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7159/TB-SHTT, ngày 06/08/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2012-02566 24/02/2011 

1-2012-02568 24/02/2011 

1-2012-02838 24/02/2011 

 

Bên chuyển giao:       
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US) 
2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
W.R. GRACE & CO.-CONN (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, United States of America. 
_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7162/TB-SHTT, ngày 06/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-01342  (220) Ngày nộp đơn: 24/10/2008 

Bên chuyển giao:       
 VIALACTIA BIOSCIENCES (NZ) LIMITED (NZ) 
9 Princes Street, Auckland, Newzealand 
Bên được chuyển giao:  
INSIGHT GENOMICS LIMITED (NZ) 

 DiaryNZ Incorporated, corner morrinsville and Ruakura Roads, Newstead, Hamilton, 
New Zealand 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7165/TB-SHTT, ngày 06/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01617  (220) Ngày nộp đơn: 05/10/2011 

Bên chuyển giao:       
 ABBVIE INC. (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 
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Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The Bahamas 

AbbVie Bahamas Ltd. (BS) trở thành đồng chủ đơn với ABBOTT GMBH & CO.KG (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7166/TB-SHTT, ngày 06/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-01631  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2008 

Bên chuyển giao:       
 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED  (NZ) 
9 Princes Street, Auckland, New Zealand  
Bên được chuyển giao:  
INSIGHT GENOMICS LIMITED (NZ) 

DiaryNZ Incorporated, corner morrinsville and Ruakura Roads, Newstead, Hamilton, 
New Zealand 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7167/TB-SHTT, ngày 06/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02286  (220) Ngày nộp đơn: 09/01/2012 

Bên chuyển giao:       
1. KIM, Kyoung-Hun (KR) 
117-104, Jangan Hyundai Hometown, 107 Jangan Butgotro Dongdaemun-gu, Seoul, 130-719 
Republic of Korea 
2. HANMEDICS CO., LTD (KR) 
201, Inchonro-je-2(i) Bldg. 126-83, Anam-dong 5(o)-ga, Seongbuk-gu, Seoul 136-075, 
Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

1. KIM, Kyoung-Hun (KR) 
117-104, Jangan Hyundai Hometown, 107 Jangan Butgotro Dongdaemun-gu, Seoul, 130-719 
Republic of Korea 
2. 3H KOREA CO., LTD (KR) 
Anam-ro 145(Anam-dong 5-ga, Korean University, Academic-Industrial Bldg., 603-2) 
Seongbuk-gu, Seoul 136-701, Republic of Korea 

3H KOREA CO., LTD (KR) là đồng chủ đơn với KIM, Kyoung-Hun (KR) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7345/TB-SHTT, ngày 11/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01819  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2011 

Bên chuyển giao:       
BASF SE (DE) 

67056 Ludwigshanfen, Germany 

Bên được chuyển giao: 

BASF Agro B.V. (NL) 

Groningensingel 1, NL-6835 EA Arnheim, The Netherlands. 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7366/TB-SHTT, ngày 11/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-03823  (220) Ngày nộp đơn: 27/06/2011 

Bên chuyển giao:       
Pibed Limited (GB) 

Denby Hall Way, Denby Derbyshire DE5 8JZ, United Kingdom 

Bên được chuyển giao: 

DebMed USA LLC (US) 

2815 Coliseum Centre Drive, Suite 600, Charlotte, North Carolina 28217, United States of 
America. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7367/TB-SHTT, ngày 11/08/2015 

(210) Số đơn: 1-2015-00276  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2013 

Bên chuyển giao:       
BUSSAN BIOTECH CO., LTD. (JP) 

Shiba 2-chome Daimon Bldg. 3-3, Shiba 2-Chome, Minato-ku Tokyo 1050014, Japan 

Bên được chuyển giao: 

AINAN LIBERACIO CO., LTD. (JP) 

1163, Funakoshi, Ainan-cho, Minamiuwa-gun Ehime 7984205, Japan 

AINAN LIBERACIO CO., LTD. Trở thành chủ đơn duy nhất. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7784/TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210) Số đơn: 1-2014-03871  (220) Ngày nộp đơn: 20/11/2014 

Bên chuyển giao:       
KOREA HIGH TECH TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (KR) 

(Đăng ký kinh doanh số: 127-82-13989, Đăng ký công ty số: 280122-0001557) 

Địa chỉ: 170, Geomjun-gil, Nam-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-871, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao: 

KOREA HIGH TECH TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (KR) (Đăng ký kinh doanh số: 127-
82-21664, Đăng ký Công ty số: 280271-0004580) 

170, Geomjun-gil, Nam-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-871, Republic of Korea 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8454/TB-SHTT, ngày 08/09/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2007-01909 21/02/2006 
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1-2009-01595 20/12/2007 

1-2010-03465 09/06/2009 

1-2011-01735 04/12/2009 

1-2011-01736 04/12/2009 

1-2011-02655 05/03/2010 

1-2011-03314 30/04/2010 

1-2012-00857 27/08/2010 

1-2012-01892 01/12/2010 

1-2012-01911 01/06/2010 

1-2012-01912 01/06/2010 
 

Bên chuyển giao:       
ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 

Bên được chuyển giao: 

ABBVIE INC. (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8455/TB-SHTT, ngày 08/09/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2010-02595 27/02/2009 

1-2010-03302 08/05/2009 

1-2011-02458 16/02/2010 

1-2011-03280 29/04/2010 

1-2011-03388 06/05/2010 
 

Bên chuyển giao:       
ABBOTT GMBH & CO. KG (DE) 
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany 

Bên được chuyển giao: 

ABBVIE Deutschland GmbH & Co. KG (DE) 
Max-Planck-Ring 2a, 65205 Wiesbaden, Germany  

ABBVIE Deutschland GmbH & Co. KG (DE) là đồng chủ đơn với ABBOTT 
LABOATRIES 
 

_______________________ 
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b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8130/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2015-04789  (220) Ngày nộp đơn: 05/03/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Hà Tĩnh 

Lô B10 khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH Khí hoá lỏng Nghệ An 

Phòng A206, Tecco Tower, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8132/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2015-02140  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Hà Tĩnh 

Lô B10 khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH Khí hoá lỏng Nghệ An 

Phòng A206, Tecco Tower, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8149/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2014-12987  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trung Tín 

Số 100 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao: 

Công ty cổ phần xe điện Quốc tế HKBIKE LTT 

Lô Số 17 mở rộng cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8181/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2012-06705  (220) Ngày nộp đơn: 09/04/2012 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn FIT 24 

61 đường G1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 
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1. Công ty trách nhiệm hữu hạn FIT 24 
 

61 đường G1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH đầu tư và phát triển TCT  

15A phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8193/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2013-23602  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần Saigon Gourmet 

477 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH nhà hàng EON51 
 

Tầng 50, 51, 52 toà nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8195/TB-SHTT, ngày 31/08/2015 

(210) Số đơn: 4-2013-23601  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần Saigon Gourmet 

477 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH nhà hàng EON51 
 

Tầng 50, 51, 52 toà nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8202/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2012-20042  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2012 

Bên chuyển giao:       
1. Đỗ Văn Tín (VN) 
Số 3 đường số 9, khu phố 1, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Thị Tịnh 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

3. Đỗ Thị Phước 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

Bên được chuyển giao: 
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Công ty TNHH một thành viên cà phê DHA 

263/18/2d đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành 
phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8203/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2013-23760  (220) Ngày nộp đơn: 11/10/2013 

Bên chuyển giao:       

KEITA MARUYAMA 

34-9, Uehara 3-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0064 Japan 

Bên được chuyển giao: 

MAMMINA Co., Ltd. 

3-14-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8204/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2014-03101  (220) Ngày nộp đơn: 20/02/2014 

Bên chuyển giao:       

Công ty cổ phần ASEM VINA  

Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

Bên được chuyển giao: 
 

Công ty TNHH Quốc tế IBC Tây Âu 

Số 48A, tổ 46, đường Trung Yên 9, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8205/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2013-16860  (220) Ngày nộp đơn: 30/07/2013 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH sơn Trung Nguyên  

91 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 
 

Công ty TNHH sơn BONNY 

87 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8210/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2015-02982  (220) Ngày nộp đơn: 03/02/2015 

Bên chuyển giao:       

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KI DO 

Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH đầu tư KIDO 

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8213/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2013-29181  (220) Ngày nộp đơn: 10/12/2013 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH thương mại An Hoà 

203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 

WORLDRA CO., LTD 

Rm301 Chungsong Bldg, 223-17, Jamsil-dong, Songpa-Gu, Korea 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8215/TB-SHTT, ngày 01/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2014-23665  (220) Ngày nộp đơn: 03/10/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH dược phẩm Bách Việt  (VN) 
146, ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao: 
 

NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 

No. 14, Kisshoin, Nishinosho, Monguchicho, Minami-ku, Kyoto, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8551/TB-SHTT, ngày 10/09/2015 

(210) Số đơn: 4-2014-05855  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Shide Việt Nam 
Km3, QL23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao: 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 331 Tập A (10.2015) 

 

 
1799 

 

Vũ Hữu Duẩn 

Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7378/TB-SHTT, ngày 11/08/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

3-2013-00943 03/07/2013 

3-2013-00944 03/07/2013 

3-2013-00945 03/07/2013 

 

Bên chuyển giao:       
Beats Electronics, LLC (US) 
1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
Apple Inc. (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 

___________________________________________________________________________ 
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PHẦN ix 
 

đính chính 
 

Đính chính thông báo ghi nhận sửa đổi đơn 
 

Số đơn: SĐ1-2014-00180               ngày nộp: 25/02/2014 

Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn số 5846/TB-SHTT, ngày 25/07/2014 

Số đơn đăng ký sáng chế: 1-2011-00229, ngày nộp: 24/01/2011 

Nội dung đính chính: Tên và địa chỉ chủ đơn  

Đúng là: HITACHI, LTD. (JP) 

              6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008280, Japan 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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